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                             PGS-TS. đặng Xuân Hải, Đào phú quảng  

                               - 04. 8645903;  o989 54 54 29 

Chương I 

một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lý hành 
chính nhà nước và công vụ, công chức 

A.  Lí luận chung về nhà nước, Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

1. Nguồn gốc của nhà nước 
Nhà nước là một hiện tượng cơ bản, phức tạp của mọi xã hội có giai cấp, là tác nhân 

biến đổi của xã hội và phát triển kinh tế. Chính vì thế các nhà tư tưởng đã tiếp cận và đưa 
ra những lý giải khác nhau về nguồn gốc phát sinh ra nhà nước. 

  Thuyết thần học cho rằng Thượng đế là người sắp đặt trật tự xã hội. Nhà nước 
cũng vậy, đều do Thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung, họ coi Thượng đế là lực 
lượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước là vĩnh cửu. Sự phục tùng quyền lực nhà nước là 
cần thiết và tất yếu. 

Thuyết gia trưởng cho rằng nhà nước là kết quả của sự phát triển lịch sử gia đình, là 
hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người, nhà nước có trong mọi xã hội và 
quyền lực nhà nước về cơ bản giống như quyền của người đứng đầu gia đình.        

Thuyết khế ước xã hội cho rằng sự ra đời của nhà nước là sản phẩm của 1 khế ước 
giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Nhân dân có thể 
lật đổ nhà nước và những người đại diện, nếu như họ vi phạm hợp đồng. 

Thuyết bạo lực cho rằng nhà nước xuất hiện trực tiếp từ sự sử dụng bạo lực của thị 
tộc này đối với thị tộc khác, mà kết quả là thị tộc chiến thắng “nghĩ ra” 1 tổ chức đặc biệt 
(nhà nước) để nô dịch kẻ chiến bại. 

Các nhà kinh đIển của chủ nghĩa Mác-Lê nin đã chỉ ra rằng: Nhà nước không 
phải là 1 hiện tượng vĩnh cửu, bất biến, mà nhà nước là 1 phạm trù lịch sử, có quá trình 
phát sinh, phát triển và tiêu vong.  

Lịch sử hình thành và phát triển xã hội loài người đã chứng tỏ rằng: xã hội loài 
người đã có một thời kỳ dài không có nhà nước. Đó là thời kỳ lịch sử kéo dài hàng triệu 
năm của chế độ công xã nguyên thuỷ. 

Trong chế độ đó, quyền lực xã hội được gắn với một hệ thống quản lý giản đơn: Hội 
đồng thị tộc. Đó là 1 hình thức tổ chức quyền lực cao nhất của thị tộc gồm những người 
cao tuổi có uy tín trong cộng đồng, hội đồng đó quyết định tất cả những vấn đề quan 
trọng của thị tộc như: Tổ chức lao động sản xuất; Tiến hành chiến tranh; Giải quyết các 
tranh chấp nội bộ... 

Những quyết định của hội đồng thị tộc thể hiện ý chí chung của tất cả mọi thành 
viên và có tính bắt buộc chung đối với tất cả mọi người. Mặc dù trong thị tộc chưa có các 
tổ chức cưỡng chế việc thi hành các quyết định đó, nhưng quyền lực xã hội có hiệu lực rất 
cao và đã thể hiện tính cưỡng chế mạnh mẽ. 

Như vậy, trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ chưa có nhà nước, pháp luật. Nhưng đã 
tồn tại những qui phạm xã hội như: đạo đức, tập quán, tôn giáo... để điều chỉnh các quan 
hệ của các thành viên trong xã hội. Các qui phạm xã hội trên thể hiện ý chí chung của 
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mọi thành viên trong xã hội và được tất cả tuân theo một cách đã tự giác. Việc tự giác 
tuân theo các qui tắc này đã trở thành thói quen, tập quán của các cộng đồng. Nó được 
đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của của Hội đồng thị tộc.  

Lịch sử xã hội nguyên thuỷ đã trải qua 3 giai đoạn phân công lao động xã hội. Sự 
phân công lao động xã hội đã đẩy nhanh quá trình phân hoá xã hội, làm cho sự phân biệt 
giàu - nghèo, mâu thuẫn giai cấp ngày càng phát  triển. Sự phát triển của những yếu tố đó 
đã làm đảo lộn đời sống thị tộc, tổ chức Hội đồng thị tộc trở nên bất lực, không thể giải 
quyết nổi những mâu thuẫn, xung đột giai cấp. Để điều hành, quản lý một xã hội mới, 
một xã hội chứa đầy những mâu thuẫn, xung đột quyền lợi của các giai cấp, tất yếu phải 
có một tổ chức quyền lực mới để điều chỉnh các quan hệ xã hội, điều hoà các xung đột 
giai cấp, đó là nhà nước. 

Nhà nước chỉ ra đời khi nền sản xuất, nền văn minh xã hội phát triển đến một trình 
độ nhất định, cùng với sự phát triển đó là sự xuất hiện chế độ tư hữu và phân chia xã hội 
thành giai cấp, mâu thuẫn giai cấp không thể tự điều hoà được, đó là những nguyên nhân 
chủ yếu để  xuất hiện nhà nước. 

2. Bản chất của nhà nước 
-  Nhà nước mang tính giai cấp: 

C.Marx - Ph.Engen đã khẳng định:“Nhà nước thực chất là bạo lực có tổ chức của một 
giai cấp để đàn áp những giai cấp khác”(1). 

V.I. Lênin cũng đã chỉ rõ: “Nhà nước dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhà nước theo đúng 
nghĩa của nó, là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với một  giai cấp khác, hơn 
nữa lại là của thiểu số đối với đa số”.(2)  

Trong xã hội bóc lột, bộ máy này chủ yếu là nhằm đảm bảo và bảo vệ lợi ích của 
giai cấp thống trị chiếm đại đa số quyền sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.  

Trong xã hội XHCN, nhà nước bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động theo đúng pháp 
luật của nhà nước XHCN. 

Bất cứ nhà nước của giai cấp nào cũng là một tổ chức quyền lực chính trị đại biểu 
cho lợi ích của giai cấp ấy. Để thực hiện được vai trò là công cụ của một giai cấp, thì bộ 
máy nhà nước phải thể hiện chức năng vừa trấn áp sự phản kháng của giai cấp bị trị, vừa 
thực thi chức năng quản lý trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội.  Như vậy, nhà nước mang 
tính giai cấp. 

- Nhà nước cú vai trò XH:  
Bên cạnh tính giai cấp, nhà nước còn có vai trò xã hội:  
 Nhà nước thực thi chức năng quản lý trên hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, duy 

trì trật tự, kỉ cương trong XH và phục vụ những nhu cầu thiết yếu của đời sống cộng 
đồng. Ngoài ra, bằng sức mạnh của quyền lực chính trị và sức mạnh của bộ máy, tài 
chính...nhà nước còn giải quyết những vấn đề đột xuất mà từng công dân, từng cộng đồng 
nhỏ không tự giải quyết được  

  
 
 
 
 

3. Đặc trưng (dấu hiệu cơ bản) của nhà nước  

  a. Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt, một hệ thống các cơ quan 
nhà nước quyền lực chuyên nghiệp, mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã 
                                           

(1) C.Marx - Ph.Engen. Tuyển tập, tập 1, Nhà xuất bản Sự thật - Hà Nội, 1980, tr.563. 
      (2) V.I.  Lênin, Toàn tập, Tập 33, Nhà xuất bản TB, M. 1976, tr. 110.  

Nhà nước là 1 tổ chức quyền lực chính trị, một bộ máy đặc biệt tách ra 
khỏi xã hội để thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về đối nội và đối 
ngoại, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, duy trì sự ổn định về kinh tế - 
xã hội và bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. 
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hội. Quyền lực đó mang tính chính trị chứ không hoà nhập vào dân cư; nó bao gồm bộ 
máy quản lý nhà nước, trong đó có những thiết chế như: quân đội, cảnh sát, nhà tù... để 
thực hiện những chức năng của nhà nước: quản lý, cưỡng chế, trấn áp. Như vậy, tổ chức 
quyền lực công cộng đặc biệt này đã tách khỏi xã hội, mang tính giai cấp sâu sắc và phục 
vụ chủ yếu cho lợi ích của giai cấp thống trị. 

  Quyền lực nhà nước thể hiện ở sức mạnh cưỡng chế thông qua việc sử dụng những 
phương pháp đặc biệt, phương pháp cưỡng chế nhà nước, với những công cụ đặc biệt là 
pháp luật, bộ máy nhà nước... nhằm giải quyết những công việc đối nội, đối ngoại và tạo 
nên sự tập trung, thống nhất sức mạnh quyền lực vào trong tay nhà nước. 

b. Nhà nước là bộ máy quản lý, cưỡng chế dân cư theo địa bàn lãnh thổ nhất 
định. Đó chính là điểm xuất phát và giới hạn để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của nhà 
nước với công dân. 

c. Nhà nước qui định và thực hiện việc thu các loại thuế dưới các hình thức bắt 
buộc để có nguồn vật chất (tài chính) chi phí cho bộ máy nhà nước và các hoạt động 
quản lý nhà nước. 

 d. Nhà nước ban hành pháp luật có tính chất bắt buộc chung đối với mọi tổ 
chức, mọi thành viên trong xã hội. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và bằng các 
biện pháp khác nhằm đạt được mục đích đã đặt ra. 

  ®. Nhà nước có chủ quyền quốc gia: chủ quyền quốc gia thể hiện quyền độc lập 
tự quyết của nhà nước về những chính sách đối nội và đối ngoại không phụ thuộc vào 
các thế lực bên ngoài.  

4.  Các chức năng của nhà nước và các kiểu tổ chức nhà nước  
a.  Các chức năng của nhà nước. 
Chức năng của nhà nước được thể hiện thông qua những phương diện hoạt động cơ 

bản của nhà nước, phản ánh bản chất nhà nước và nhằm thực hiện các mục đích, nhiệm 
vụ của nhà nước.  

Như vậy, chức năng của nhà nước được quy định xuất phát từ bản chất nhà nước, do 
cơ sở kinh tế và kết cấu giai cấp của xã hội quyết định; nó bao gồm hai chức năng chủ yếu 
là chức năng đối nội và chức năng đối ngoại. 

+ Chức năng đối nội thể hiện vai trò của nhà nước trong phạm vi quản lý quốc gia. 
+ Chức năng đối ngoại phản ánh mối quan hệ của nhà nước với các quốc gia, các dân tộc 

khác. 
Cả hai chức năng này có mối quan hệ mật thiết hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy nhau, 

hướng chủ thể đến mục đích của nhà nước. Nhà nước thực hiện các chức năng của mình 
dưới các hoạt động cơ bản: hoạt động lập pháp; hoạt động hành pháp; hoạt động tư pháp. 

b. Các kiểu tổ chức nhà nước trong lịch sử 
Kiểu tổ chức nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản, đặc thù của nhà nước, thể 

hiện bản chất giai cấp và các điều kiện tồn tại và phát triển nhà nước trong một hình thái 
kinh tế - xã hội nhất định. Do đó, mỗi quan hệ sản xuất sẽ có một kiểu nhà nước tương 
ứng; xã hội loài người đã tồn tại các hình thái kinh tế - xã hội nhất định; thích ứng với nó 
là các kiểu nhà nước: 

*  Kiểu nhà nước chủ  nô.  
*  Kiểu nhà nước phong kiến. 
*  Kiểu nhà nước tư sản. 
* Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Ba kiểu nhà nước đầu tiên dựa trên cơ sở chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 

xuất, bảo vệ chế độ tư hữu, bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. 
Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước mới, có nhiệm vụ bảo vệ chế độ 

sở hữu toàn dân và các hình thức sở hữu hợp hiến, hợp pháp khác; xây dựng nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa và nền kinh tế mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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6.  Hình thức nhà nước 

Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp 
để thực hiện quyền lực nhà nước của giai cấp thống trị. Hình thức nhà nước bao gồm ba 
bộ phận: Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ  chính trị. 

-  Hình thức chính thể: là cách thức tổ chức và trình tự thành lập ra các cơ quan 
quyền lực nhà nước tối cao, cơ cấu và trình tự hình thành các cơ quan nhà nước đó, mối 
quan hệ qua lại của cơ quan nhà nước với nhau và với nhân dân cũng như mức độ tham 
gia của dân vào quá trình hình thành các cơ quan đó. Hình thức chính thể bao gồm: chính 
thể quân chủ; chính thể cộng hoà. 

-  Chế độ chính trị: là tổng thể các phương thức, biện pháp, phương tiện để thực 
hiện quyền lực nhà nước. Lịch sử thế giới đã có sự hiện diện của hai chế độ chính trị: chế 
độ độc tài và chế độ dân chủ. 

  - Hình thức cấu trúc nhà nước là cơ cấu về mặt tổ chức lãnh thổ, sự phân chia địa 
giới hành chính của quốc gia. Trên thế giới có hai hình thức tổ chức nhà nước cơ bản là: 
nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang 

II. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
1. Khái lược về hệ thống chính trị Việt Nam  
Hệ thống chính trị là tổng thể các cơ quan và tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội liên kết 

lại, hoạt động theo cơ chế  đảm bảo quyền  lực thuộc về giai cấp thống trị, theo sự  lãnh đạo của 
đảng cầm quyền. 

Hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổng thể các lực 
lượng chính trị bao gồm Đảng Cộng sản, nhà nước, các tổ chức, đoàn thể nhân dân mang 
tính chất chính trị, đại diện cho quyền lợi của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng hợp tác, đấu tranh với nhau, tạo 
thành một thể chế chính trị, quyết định phương hướng cơ bản và đường lối xây dựng đất 
nước. 

Hệ thống chính trị Việt Nam là kết quả của quá trình đấu tranh cách mạng, phù hợp 
với các điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu khách quan của xã hội. 

Hệ thống chính trị là một cơ cấu tổ chức gồm: Đảng Cộng sản, Nhà nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân. 

Như vậy, cơ cấu hệ thống chính trị ở  Việt Nam gồm: 
- Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. 
- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - trung tâm của quyền lực chính 

trị mang tính chất pháp quyền, là bộ xương sống của cả hệ thống. 
- Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân bao gồm: Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt 
Nam v.v... 

Cơ chế chung của hệ thống chính trị ở Việt Nam là: Đảng lãnh đạo Nhà nước và 
toàn thể xã hội, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ xã hội. Như vậy, hệ thống chính trị 
Việt Nam đã thể hiện chức năng hoạt động của hệ thống cơ cấu tổ chức trong chế độ 
chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở Việt Nam là: Đảng Cộng sản Việt Nam 
là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và toàn thể xã hội, hướng xã hội đi lên chủ nghĩa xã 
hội; Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, nhân dân làm chủ xã hội chủ yếu bằng 
nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể xã hội. Như vậy, hệ thống chính 
trị của Việt Nam vừa thể hiện tính pháp lý cụ thể, vừa thể hiện chức năng tổ chức, 
hoạt động của chế độ chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa.  
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2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2.1. Định hướng chính trị của Đảng về xây dựng Nhà nước trong giai 
đoạn 5 năm 2006 – 2010. 

( Trích Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X....) 
a. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  
   Xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 
nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của 
các quy định trong văn bản pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát 
tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền.  
  Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Hoàn thiện cơ chế bầu cử 
nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội; tăng hợp lý số lượng đại biểu chuyên 
trách, phát huy tốt hơn vai trò của đại biểu và đoàn đại biểu Quốc hội. Tổ chức lại một 
số Uỷ ban của Quốc hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các 
Uỷ ban của Quốc hội. Đổi mới hơn nữa quy trình xây dựng luật, giảm mạnh việc ban 
hành pháp lệnh. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước và chức năng giám sát tối cao.  
  Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo 
hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại. Luật hoá 
cơ cấu, tổ chức của Chính phủ; tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm tinh 
gọn và hợp lý. Phân cấp mạnh, giao quyền chủ động hơn nữa cho chính quyền địa 
phương, nhất là trong việc quyết định về ngân sách, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, 
thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Trung ương. 
   Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm 
minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư 
pháp đến năm 2020. Cải cách tư pháp khẩn trương, đồng bộ; lấy cải cách hoạt động xét 
xử làm trọng tâm; thực hiện cơ chế công tố gắn với hoạt động điều tra. Xây dựng cơ chế 
phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư 
pháp.  
  Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân, bảo 
đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi 
được phân cấp. Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân. Tổ chức hợp lý chính 
quyền địa phương, phân định lại thẩm quyền đối với chính quyền ở nông thôn, đô thị, 
hải đảo.  
  Thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh bộ máy và quy chế hoạt động của cơ 
quan, cán bộ, công chức. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và đào tạo, bồi dưỡng 
theo yêu cầu nâng cao chất lượng cả về năng lực và phẩm chất đạo đức. Thực hiện chế 
độ trách nhiệm trong đề cử, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo theo hướng cấp trưởng giới 
thiệu cấp phó, cấp sử dụng trực tiếp giới thiệu để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định. Có cơ chế kịp thời đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những công chức không xứng 
đáng, kém phẩm chất và năng lực.  
b. Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí  
  Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm chính trị 
cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về 
quản lý kinh tế - tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân 
dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ; về thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm kê, kiểm 
soát. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện cơ chế giám sát của nhân dân, thông qua 
các đại diện trực tiếp và gián tiếp, đối với đảng viên, công chức, cơ quan, đơn vị. Bảo 
đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành 
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chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công và doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục đổi mới chế 
độ tiền lương đối với cán bộ, công chức.  
  Khẩn trương và nghiêm chỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện Luật Khiếu nại và tố cáo.  
Xử lý kiên quyết, kịp thời, công khai những người tham nhũng, bất kể ở chức vụ nào, 
đương chức hay đã nghỉ hưu, tịch thu, sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng; 
những người bao che cho tham nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng hoặc lợi 
dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người khác, gây mất đoàn kết nội bộ. 
Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực. Biểu dương và nhân rộng những gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.  
  Hoàn thiện cơ chế dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai 
trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 
trong việc giám sát cán bộ, công chức và cơ quan công quyền, phát hiện, đấu tranh với 
các hiện tượng tham nhũng. Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế về phòng, chống tham 
nhũng.   
  Các cấp uỷ và tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, cán bộ 
lãnh đạo, trước hết là cán bộ cấp cao, phải trực tiếp tham gia và đi đầu trong việc phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí.  

2.2. Các quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
CH XHCN Việt Nam 

a. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, 
lấy liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm 
nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo 

Toàn bộ nội dung của quan điểm trên đã được ghi nhận trong Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1991), được Đảng Cộng sản 
Việt Nam khẳng định nhiều lần trong các văn kiện quan trọng như: Nghị quyết Ban Chấp 
hành Trung ương 8 (khoá VII), Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Quan điểm 
mang tính nguyên tắc “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 
dân...” còn được cụ thể hoá trong Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3, 7 (khoá 
VIII). 

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (4/2001) còn nhấn mạnh: “Xây dựng nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng”. 

Quan điểm này đã được Nhà nước thể chế hoá thành một nguyên tắc Hiến định, được 
ghi nhận ở Điều 2 và Điều 4 Chương I, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001). 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. 
  Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân. 

Mặt khác, dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của Nhà nước Việt Nam. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của của cách mạng xã hội chủ nghĩa.  

 Trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần, mọi công dân có quyền dân chủ, bình đẳng về 
chính trị, nhưng chưa phải hoàn toàn bình đẳng về kinh tế. Đó là một sự hạn chế khách quan 
trong điều kiện lịch sử hiện nay. 

Nhân dân Việt Nam đã thực hiện các quyền công dân về chính trị (quyền bầu cử, ứng 
cử, quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền bãi nhiệm các đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân...) để xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Việt Nam. Mặt khác toàn dân còn 
thực hiện  nghiêm chỉnh các nghĩa vụ công dân (các nghĩa vụ: bảo vệ tổ quốc, bảo vệ trật tự 
an toàn xã hội và an ninh quốc gia; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; đóng thuế và lao động 
công ích...) để bảo vệ và duy trì sự hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Nhà nước Việt Nam luôn luôn chăm lo tới đời sống của nhân dân, nhân dân Việt Nam 
cũng luôn quan tâm xây dựng và củng cố Nhà nước; thông qua hoạt động của Quốc hội và 
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Hội đồng nhân dân, bằng các ý kiến phản ánh, bằng các hoạt động giám sát, kiểm tra cán bộ, 
công chức, cơ quan nhà nước, nhân dân đã góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan nhà 
nước Việt Nam ngày càng trong sạch và vững mạnh. 

Như vậy, Nhà nước Việt Nam là thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam, nhân dân 
thiết lập ra Nhà nước và luôn luôn củng cố Nhà nước vững mạnh. Ngược lại, Nhà nước 
cũng có những cơ chế thích hợp để dân giám sát, kiểm tra các viên chức, cơ quan nhà 
nước để Nhà nước xứng đáng với sự tin cậy của dân, xứng đáng là Nhà nước của dân. Mặt 
khác, Nhà nước Việt Nam cũng luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân.  

b.  Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

. Quyền lực nhà nước được tập trung và thống nhất 
Quyền lực nhà nước gồm các quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp; 

các quyền lực này được phân công cho các cơ quan nhà nước (cơ quan lập pháp, cơ quan 
hành pháp, cơ quan tư pháp), các cơ quan này nằm trong một bộ máy nhà nước thống nhất, 
đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp đã ghi nhận: “... 
quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. 

 Điều 2, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)ghi nhận: "Tất cả quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân". Khi bầu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, nhân dân đã 
uỷ quyền cho các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lực của mình. Hiến pháp còn khẳng 
định: “Quốc hội và Hội đồng nhân dân là các cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 
toàn dân, do dân bầu nên”, “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

. Sự phân công giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp 

Quốc hội được phân công thực thi quyền lập pháp; Điều 83 (sđd) ghi nhận: “Quốc hội 
là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và lập pháp“ 

Quốc hội là cơ quan có quyền lập pháp, quyền giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của 
bộ máy nhà nước; Quốc hội có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan 
đến đời sống của quốc gia: vấn đề chiến tranh và hoà bình, các biện pháp đặc biệt để bảo 
đảm quốc phòng và an ninh quốc gia.... 

Chính phủ được phân công thực thi quyền hành pháp; Điều 109 (sđd) đã ghi nhận: 
"Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao 

nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.  
Chính phủ thực hiện quyền lập qui và tổ chức điều hành bộ máy hành chính nhà nước 

các cấp; là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành bộ 
máy hành chính nhà nước, nhằm đưa Hiến pháp, luật, nghị quyết (do Quốc hội ban hành) 
vào trong cuộc sống.  

 Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao được phân công thực thi 
quyền tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp 
và chức năng công tố nhằm chuẩn bị chứng cứ, tạo điều kiện cho Toà án nhân dân thực hiện 
chức năng xét xử.  

. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp 

 Sự phối hợp giữa Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân  tối cao 
với Quốc hội trong hoạt động lập pháp và hoạt động lập qui. 

 Sự phối hợp giữa Quốc hội với Chính phủ, cơ quan tư pháp trong các hoạt động giám 
sát, xét báo cáo, chất vấn, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật (Điều 84, Điều 112 (sđd). 
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 Sự phối hợp giữa Bộ tư pháp, Bộ quốc phòng với Toà án nhân dân  tối cao trong hoạt 
động quản lý hành chính tư pháp như: quản lý công tác giám định tư pháp, quản lý công tác 
thi hành án, quản lý công tác hợp tác quốc tế về tư pháp …. 

c. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước 

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn  tổ chức, hoạt động theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ; nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công sự nghiệp 
cách mạng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Quan điểm “Thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ...” đã được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định trong nhiều văn kiện quan trọng 
của Đảng về xây dựng Nhà nước Việt Nam (Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 8 
- Khoá VII, Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII...), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương 3 (khóa VIII). 

Tập trung dân chủ là một nguyên tắc Hiến định; Điều 6, Chương I, Hiến pháp Việt 
Nam 1992 (sđ năm 2001)đã ghi nhận: "Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác 
của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ". 

Quan điểm trên đã được Nhà nước Việt Nam ghi nhận trong ba Hiến pháp: Hiến pháp 
1959 ( Điều 4, Chương1); Hiến pháp 1980 (Điều 6, Chương1); Hiến pháp Việt Nam 1992 
(sđ năm 2001)( Điều 6, Chương1). 

Tập trung dân chủ là sự kết hợp hài hoà giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất 
của các cơ quan trung ương, của cấp trên với mở rộng dân chủ, nhằm tăng cường tính chủ 
động, sáng tạo và khai thác mọi tiềm năng của các cơ quan địa phương, của cấp dưới, đồng 
thời đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và 
thực hiện các quyền và  nghĩa vụ công dân. 

d. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt 
Nam, quản lý xã hội bằng pháp luật, coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức. 

Tăng cường pháp chế chính là hoạt động đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, là 
biện pháp tiên quyết nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thiết lập trật tự kỷ cương xã 
hội. Quan điểm “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa...” đã được Đảng Cộng sản Việt 
Nam nhấn mạnh trong nhiều văn kiện về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam (Nghị 
quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 8 - Khoá VII, Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ VIII - 6/1996...). Văn kiện Hội nghị BCH TW 3 (khóa VIII). 

Quan điểm “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa... “đã trở thành một nguyên tắc 
Hiến định. Điều 12, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001) khẳng định: "Nhà nước quản 
lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ". 

®. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
 Quan điểm này được Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận trong nhiều văn kiện quan 
trọng của Đảng (các Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, 
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 - Khoá VII, Nghị quyết Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương 3 - Khoá VIII). 

 Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là một nguyên tắc Hiến định - Điều 
4, Chương I, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)đã khẳng định "Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và 
xã hội".  Đây cũng là một quan điểm mang tính nguyên tắc xuyên suốt trong cả quá trình 
xây dựng Nhà nước Việt Nam và đã được khẳng định trong các bản Hiến pháp của nước 
Cộng hoà XHCN Việt Nam. Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp Việt Nam 1992 
(s® năm 2001). 

Thực tiễn xây dựng nhà nước của các nước xã hội chủ nghĩa  trên thế giới cũng đã 
khẳng định nguyên tắc đó. ở nước nào, Đảng Cộng sản giữ vững vai trò lãnh đạo Nhà 
nước thì ở nước đó, việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa  cũng thành công. ở nước 
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nào, Đảng Cộng sản buông lỏng sự lãnh đạo, lại bị các thế lực chống đối, mượn cớ "đổi 
mới", "dân chủ", đòi "đa nguyên chính trị"... thì ở đó Nhà nước xã hội chủ nghĩa suy yếu 
hoặc tan rã. Muốn hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đòi hỏi 
phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 

   Lịch sử cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua đã chỉ rõ: Thành công của 
cách mạng Việt Nam với các dấu ấn lịch sử chói lọi: 1945, 1954, 1975 và công cuộc đổi mới 
từ 1986 đến nay đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là yêu cầu khách quan, là điều kiện 
không thể thiếu được để đảm bảo cho Nhà nước Việt Nam giữ đúng bản chất của nó: Nhà 
nước của dân, do dân và vì dân.  

 Đảng cầm quyền nhưng Đảng không bao biện, làm thay Nhà nước, Đảng cầm quyền 
thông qua Nhà nước để quản lý xã hội, phát huy vai trò và hiệu lực quản lý xã hội của Nhà 
nước, làm cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực xã hội.  

 Hiện nay, việc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là vấn đề có 
tính nguyên tắc, mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều phải quán triệt và thực hiện tốt, bởi 
vì: Với âm mưu “diễn biến hoà bình “, các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn xuyên 
tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Nhà nước, nhân dân với Đảng, đối lập quyền lực nhà 
nước với vai trò lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, đã có một bộ phận đảng viên nhận thức không 
đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, khi được giao quyền thì không thường xuyên rèn luyện, 
phai nhạt ý thức, vi phạm kỉ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, gây thiệt hại đến lợi 
ích của nhân dân, của Nhà nước. 

2.3.  Bản chất của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 

- Nhà nước Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân “Nhà nước CHXHCN Việt 
Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
và tầng lớp trí thức”.  

 Nhà nước pháp quyền là nhà nước của pháp quyền, nó ban hành pháp luật, tuân thủ 
pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật. 

Nhà nước pháp quyền là một học thuyết về nhà nước, trong đó khẳng định pháp luật 
giữ địa vị thống trị đối với mọi lĩnh vực đời sống xã hội:  

Pháp luật là hệ thống các qui tắc xử sự mang tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, 
tạo ra hành lang pháp lý, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo ý chí của nhà nước, 
trong đó Nhà nước cũng phải đặt mình dưới pháp luật. 

Pháp luật qui định tất cả cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, phạm vi thẩm quyền của tất cả 
các cơ quan nhà nước.  

Pháp luật chi phối, điều chỉnh mọi hành vi công dân, mọi hoạt động của Nhà nước. 
Pháp luật qui định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh công chức, từng 
loại cơ quan nhà nước. 

Trong Nhà nước pháp quyền, mọi công dân có quyền được thông tin về pháp luật và tự 
giác thực hiện pháp luật. 

Nhà nước pháp quyền đảm bảo sự công khai hoá hoạt động của công chức và cơ quan 
nhà nước đối với toàn dân nhằm tạo cơ sở hiện thực cho việc thực hiện dân chủ hoá trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Pháp luật bảo vệ và tôn trọng các quyền, giá trị và lợi ích của con người, quyền và 
nghĩa vụ công dân phải được ghi nhận trong Hiến pháp. 

Nhà nước Việt Nam lấy liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và 
đội ngũ trí thức làm nền tảng. Đó là một Nhà nước xã hội chủ nghĩa theo lập trường và lý 
tưởng của giai cấp công nhân, nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh. 
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-  Tính nhân dân thể hiện ở bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ là bản chất của 
Nhà nước Việt Nam. Bản chất nhà nước ta, đã được khẳng định rõ trong các bản hiến pháp Việt 
Nam “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Quyền lực ấy nằm trong tay nhân dân 
có tổ chức, không phải từng nhóm người hay cá nhân rời rạc mà nằm trong tay một tổ 
chức quyền lực chính trị cao nhất, đại diện cho ý chí của nhân dân, là Nhà nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

-  Tính dân tộc thể hiện ở đặc thù của đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam là một 
cộng đồng gồm nhiều dân tộc, có các giai cấp và tầng lớp khác nhau sống trên cùng một 
lãnh thổ quốc gia, có truyền thống đoàn kết đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có 
những lợi ích căn bản thống nhất và có mục đích chung là đi lên chủ nghĩa xã hội; nhân 
dân cũng có những lợi ích bộ phận khác nhau và cũng có những khác biệt nhất định, 
nhưng được Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý thống nhất và điều chỉnh bằng tuyên 
truyền giáo dục và bằng pháp luật. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó cá nhân 
từng công dân không những có địa vị làm chủ của mình, mà quyền làm chủ còn 
được Nhà nước bảo đảm bằng pháp luật trên mọi mặt của đời sống xã hội.  

-  Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là một cơ quan thống 
trị giai cấp, mà còn là bộ máy thống nhất quản lý xã hội về mọi mặt. Nhà nước ta là nhà 
nước của chế độ nhân dân làm chủ xã hội, làm chủ quyền lực chính trị thông qua nhà 
nước. Do vậy, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là hình thức của tổ chức của nhà nước: Một 
mặt là nhà nước thực hiện dân chủ với đa số nhân dân, chuyên chính với kẻ thù của nhân 
dân; mặt khác, quan trọng  hơn là tổ chức, xây dựng lên một xã hội mới, xã hội xã hội 
chủ nghĩa và quản lý mọi mặt của đời sống xã hội không ngừng phát triển.   

Bản chất của Nhà nước thể hiện trên một số đặc điểm sau: 
- Nhà nước Việt Nam đảm bảo sự tập trung, thống nhất quyền lực, tất cả quyền lực nhà 

nước thuộc về nhân dân: 
- Nhà nước Việt Nam là nhà nước biểu hiện ý chí tập trung của khối đại đoàn kết các dân 

tộc. Tính dân tộc được phát huy nhờ sự kết hợp với tính giai cấp, tính nhân dân, tính thời đại. 
-  Nhà nước Việt Nam là một thiết chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân 

chủ hoá trong đời sống kinh tế xã hội nhằm đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định. 

-  Nhà nước Việt Nam vừa là một bộ máy quyền lực, một cơ quan cưỡng chế, vừa là một 
tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm chống lại các 
hành vi gây mất ổn định chính trị, trật tự, kỉ cương pháp luật và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, bảo vệ lợi ích của tập thể, của nhà nước theo Hiến pháp và pháp luật. 

 2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam 

Theo Hiến pháp 1992 (sđ), cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ta gồm có: Quốc hội, Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Chính phủ; Toà án nhân dân và Viện kiểm sát 
nhân dân;  Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. 

2.4.1. Quốc hội  

a.  Địa vị  pháp lý của Quốc hội  
Điều 83 - Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)đã quy định: 
“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 

cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. 
Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. 
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Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà 
nước”. 

b. Những nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội đã được Hiến pháp 1992, Điều 84 
quy định:    

 Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; Quốc hội quyết định 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

 Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và các nghị quyết của 
Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Toà án  nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

 Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 
 Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách nhà 

nước và phân bổ ngân sách trung ương; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quy định, 
sửa đổi, bãi bỏ các thứ thuế; 

 Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước; 
 Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương;  
 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 
Phó Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 
Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê 
chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị 
của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; bỏ phiếu 
tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.  
 Bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với 
Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội v.v... 
Các dự án luật được Quốc hội thông qua khi có trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội 
đồng ý tán thành. Việc thay đổi Hiến pháp phải có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu đồng ý. 
Sau khi các dự án được Quốc hội thông qua sẽ được chuyển cho Chủ tịch nước công 
bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được thông qua, nếu như Quốc hội không quy 
định rõ ngày văn bản có hiệu lực thi hành. 

2.4.2. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

   a.  Địa vị pháp lý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: 
 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, thay mặt Quốc 

hội quyết định một số vấn đề trong thời gian Quốc hội không họp. 
  Các thành viên của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và 

bãi  nhiệm. Thành viên của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành 
viên Chính phủ và làm việc theo chế độ chuyên trách. Tổ chức Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên thường vụ Quốc hội. 

  b.  Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
.  Công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội. 

. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội. 

. Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh 

. Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao. 

. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh và nghị 
quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; giám sát các hoạt động của Chính phủ, Toà án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đình chỉ việc thi hành các văn bản của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội huỷ bỏ các văn 
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bản đó; huỷ bỏ các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội. 

. Giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ các nghị quyết sai 
trái của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giải tán Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó 
làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân. 

. Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của 
Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội. 

. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố tình trạng khẩn cấp 
trong cả nước hoặc ở từng địa phương. 

. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội. 

. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội... 

2.4.3. Chủ tịch nước  

Điều 91, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)quy định: 
"Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại". 
Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội.  
Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.  
Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, 

Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước 
mới. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước 
.  Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; 
. Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc 

phòng và an ninh; 
. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng 

Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao; 

. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thỏ 
tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; 

. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, công 
bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, công bố quyết định đại xá; 

. Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên 
hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội không thể họp được, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa 
phương; 

. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 
cao, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... 

2.4.4. Chính phủ 

Điều 109 (sđd) đã ghi nhận: "Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ 
quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Chính phủ thống nhất quản lí việc thực hiện các nhiệm vụ  chính trị, kinh tế, văn hoá, 
xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy 
nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và 
pháp luật; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân. 
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Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước"(1) 

. Nguyên tắc làm việc của Chính phủ 
 Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp sự lãnh đạo của tập thể Chính phủ với sự điều 

hành của Thủ tướng Chính phủ và đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên Chính phủ. Chính 
phủ giải quyết công việc theo các nguyên tắc sau: 

Giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; cấp trên không làm 
thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại; 

Mỗi việc chỉ một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Thủ trưởng cơ quan 
được phân công công việc phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công; 

 Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng các quy định 
của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ; đồng thời thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính bảo đảm rõ ràng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; 

 Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và 
trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 

Điều 2, Luật Tổ chức Chính phủ qui định  
Chính phủ quyết nghị tập thể những công việc sau đây: 
 Chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ và chương trình công tác hàng năm của Chính 

phủ; 
 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả nhiệm kỳ và hàng năm; các dự án luật, 

pháp lệnh và các dự án khác trình Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết, 
nghị định của Chính phủ; 

 Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện các nghị quyết của 
Đảng; 

 Các vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách và cơ chế phát triển kinh tế, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, đối nội và đối ngoại; 

 Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 5 năm, hàng 
năm; các công trình quan trọng quốc gia; dự toán Ngân sách nhà nước, dự kiến phân bổ 
ngân sách Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng địa 
phương, tổng quyết toán Ngân sách nhà nước hàng năm trình Quốc hội; 

 Đề án về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trình Quốc hội; 
 Đề án trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, việc thành lập, bãi bỏ các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ; về thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (gọi chung là Uỷ ban nhân dân tỉnh), thành lập, giải thể các đơn vị 
hành chính - kinh tế đặc biệt; 

 Việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ; việc thành lập mới, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh; 

 Các báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
nước; 

 Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành, thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ; 
 Những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 
2.4.5.  Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 

a. Hội đồng nhân dân 
- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu 
trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. 
- Căn cứ vào Hiến pháp, luật, văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên, xuất phát từ 
lợi ích chung của đất nước và lợi ích của nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân ra 

                                           
   (1) Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, tr. 58-59, NXB Chính trị quốc gia, H, 1992.  
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nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở 
địa phương; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách; về quốc phòng, an 
ninh ở địa phương; về các biện pháp ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho, làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước. 

Hội đồng nhân dân được thành lập ở các đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; xã, thị trấn, phường. 

 Điều 03, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân có quy định: “Trong 
phạm vi, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quản lý địa phương 
theo Hiến  pháp, luật và các văn bản  của các cơ quan nhà nước cấp trên, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện 
quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong 
các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, trong bộ máy chính quyền địa phương”.  

Nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân còn được quy định trong Điều 11 Luật Tổ chức Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân như sau: “Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cấp mình và xuất phát từ lợi ích chung của đất nước, của nhân dân địa phương, Hội đồng 
nhân dân quyết định những chủ  trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa 
phương về mọi mặt, làm tròn nghĩa vụ với cả nước".  

b. ủy ban nhân dân 
Điều 123 Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)quy định: “ủy ban nhân dân do 

Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành 
chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân.” 

Uỷ ban nhân dân là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương vừa 
do Hội đồng nhân dân giao cho, vừa do Uỷ ban nhân dân cấp trên giao cho và chịu sự 
lãnh đạo thống nhất của Chính phủ. 

Uỷ ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước hoạt động thường xuyên của địa 
phương, thuộc hệ thống hành chính nhà nước thống nhất của cả nước, nhưng thực hiện 
việc chỉ đạo, điều hành hàng ngày công việc hành chính nhà nước ở địa phương, chịu 
trách nhiệm quản lý mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương theo quy định của pháp luật.  

2.4.6.   Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân 
Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, trong phạm vi chức năng của mình, có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản nhà nước, 
của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. 

a. Toà án nhân dân 
  Điều 127 của Hiến pháp 1992 (sđ năm 2001) quy định: "Toà án nhân dân tối cao, 

các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do luật định là 
những cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".  

Việc xét xử của Toà án nhân dân có Hội thẩm nhân dân, của Toà án quân sự có Hội 
thẩm quân nhân. 

 Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân bình đẳng, độc lập, chỉ tuân theo 
pháp luật. Trước toà, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.  

Toà án xét xử công khai, trừ những trường hợp đặc biệt, nhưng quyết định của Toà 
án phải công khai để mọi người được biết. (Điều 130,131 Hiến pháp 1992). 

Khi xét xử: “quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm. Bị cáo có thể tự bào chữa 
hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình”. (sđd..Điều 132.) 

- Toà án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất và có quyền trình dự án luật 
ra Quốc hội, hoặc dự án pháp lệnh lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác xét xử.  

 - Toà án nhân dân cấp tỉnh và Toà án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm những 
vụ án hình sự không thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện và Toà án quân sự 
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cấp khu vực hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án cấp  dưới mà mình lấy lên 
để xét xử. 

-  Toà án nhân dân cấp huyện và Toà án quân sự cấp khu vực xét xử sơ thẩm 
những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm 
rất nghiêm trọng theo qui định tại Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành. 

     b. Viện kiểm sát nhân dân 
Viện kiểm sát nhân dân thực hành chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp, đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.  
Viện kiểm sát tổ chức và hoạt động một cách chặt chẽ theo chế độ thủ trưởng. Điều 

138 Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001) đã quy định: “Viện kiểm sát nhân dân do 
Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các 
địa phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao“.  

- Viện kiểm sát ND thực hành quyền kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát 
điều tra; Kiểm sát xét xử; Kiểm sát thi hành án; Kiểm sát giam giữ và cải tạo: 
-  Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố: 
Khi phát hiện ra những hành vi vi phạm pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân phải kiến 
nghị, yêu cầu sửa chữa vi phạm, loại trừ những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vi 
phạm pháp luật. Nếu vi phạm mang tính chất tội phạm thì Viện kiểm sát nhân dân 
thực hiện ngay quyền khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố để điều tra, nhằm 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Bảo đảm không để một hành vi phạm tội nào thoát khỏi 
việc xử lý của pháp luật.    

B. Những vấn đề về quản lý hành chính nhà nước. 

I. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN). 
Trước khi tiếp cận quản lý hành chính nhà nước, điều quan trọng là nên thống nhất 

quan niệm về quản lý.  
1.  Quản lý là gì? 
Có quan niệm cho rằng quản lý là hành chính, là cai trị, quan niệm khác lại cho 

rằng quản lý là điều hành, điều khiển, chỉ huy. Các cách nói này không có gì khác nhau 
về nội dung mà chỉ khác ở chỗ dùng thuật ngữ. 

Song, nếu xem xét quản lý dưới góc độ chính trị - xã hội, và góc độ hành động 
thiết thực, thì quản lý được hiểu như sau: "Quản lý là sự tác động có ý thức để chỉ huy, 
điều khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm đạt đến mục 
tiêu, đúng ý chí của chủ thể quản lý và phù hợp với quy luật khách quan". 
          2. Quản lý nhà nước là gì?  

Quản lý nhà nước ra đời cùng với sự xuất hiện của nhà nước, là sự quản lý của Nhà 
nước, đối với xã hội và công dân. Đây là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà 
nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt 
động của con người, khác với dạng quản lý của các chủ thể khác (Công đoàn, Đoàn thanh 
niên...) chỉ dùng phương thức giáo dục vận động quần chúng. 

"Quản lý nhà nước là sự chỉ huy, điều hành để thực thi quyền lực nhà nước, do tất 
cả các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp) tiến hành, để tổ chức và điểu 
chỉnh các quá trình xã hội, và hành vi hoạt động của công dân". 

3.  Nền hành chính nhà nước là gì? 
 Nền hành chính nhà nước là tổng thể các tổ chức và quy chế hoạt động của bộ máy 

hành pháp có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của nhà nước, do các cơ quan có 
tư cách pháp nhân công quyền tiến hành, bao gồm: thể chế hành chính; cơ cấu tổ chức bộ 
máy hành chính; công vụ- công chức; nền tài chính công 
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  Cải cách nền hành chính nhà nước là gì? 
 Cải cách hành chính được hiểu là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm 

hoàn thiện các  yếu tố của nền hành chính..Đó là: 
. Cải cách thể chế hành chính 
. Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính  
. Cải cách công vụ-công chức 
. Cải cách nền tài chính công 

4.  Quản lý hành chính nhà nước là gì? 
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động hành chính của các cơ quan thực thi 

quyền hành pháp để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo luật pháp. 
Đó là Chính phủ và cơ quan chính quyền địa phương các cấp không kể các tổ chức thuộc 
nhà nước nhưng không nằm trong cơ cấu quyền lực như các doanh nghiệp và các đơn vị 
sự nghiệp. Các cơ quan  Nhà nước trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp không thuộc hệ thống 
quản lý hành chính, nhưng trong cơ chế vận hành bộ máy của mình cũng có công tác 
hành chính như chế độ công vụ, quy chế công vụ, quy chế công chức, công tác tổ chức 
cán bộ... Phần công tác hành chính của các cơ quan này cũng tuân thủ những quy định 
thống nhất của nền Hành chính nhà nước. 

 Quyền hành pháp là quyền thi hành pháp luật và tổ chức đời sống xã hội theo 
pháp luật. Quyền hành pháp được thực hiện bởi các thẩm quyền:  

Một là, lập quy được thực hiện bằng việc ra văn bản quy phạm pháp luật để chấp hành 
luật. 

Hai là, quản lý hành chính tức là tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động kinh 
tế - xã hội để đưa luật pháp vào đời sống xã hội... 

Như vậy, có thể định nghĩa quản lý hành chính nhà nước như sau: 
"Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, là sự tác 

động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và 
hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương 
đến cơ sở tiến hành, để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển 
các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự pháp luật, thoả mãn những nhu cầu hợp pháp của 
nhân dân". 

 II.  Tính chất của quản lý hành chính nhà nước (QLHCNN)  

  2.1 Tính lệ thuộc vào chính trị. 
Nền hành chính nhà nước luôn phụ thuộc vào chính trị, phục tùng và phục vụ 

chính trị. Nhà nước nào cũng phải do  một Đảng lãnh đạo, do đó bản chất của Nhà nước 
phụ thuộc vào bản chất của Đảng cầm quyền.  

Nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển xã hội: Đảng vạch ra 
đường lối, chủ trương và chương trình mục tiêu, để phát triển kinh tế xã hội.  

Nhiệm vụ hành chính là tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị: Các cơ quan nhà 
nước thể chế hoá đường lối chính sách của Đảng thành văn bản pháp luật và các quyết 
định quản lý để tổ chức và điều chỉnh toàn bộ các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động 
của con người. Do đó, QLHCNN phải phụ thuộc vào chính trị mặc dù QLHCNN có kỹ 
thuật, nghiệp vụ riêng của một nền hành chính khoa học và hiện đại. 
              2.2 Tính pháp quyền. 

Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền là Nhà nước nắm lấy pháp luật và tự đặt mình 
dưới pháp luật. Thông qua việc ra văn bản quy phạm pháp luật để chấp hành luật, cácc cơ 
quan hành chính nhà nước tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động kinh tế - xã hội để 
đưa luật pháp vào đời sống.  
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Mặt khác, QLHCNN phải bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp, hoạt động trên cơ sở 
luật và để thi hành luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.  

  2.3 Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ. 
Nền hành chính nhà nước là một hệ thống thông suốt từ trên xuống dưới, cần phải 

thực hiện nghiêm túc chế độ quyền lực trực thuộc theo thứ bậc: nhân viên phục tùng thủ 
trưởng, cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng Trung ương. 

  2.4 Tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động. 
Nền hành chính hà nước có nghĩa vụ phục vụ dân, lấy phục vụ công vụ và nhân 

dân là công việc hàng ngày, thường xuyên cho nên quản lý hành chính nhà nước phải 
đảm bảo tính liên tục để thoả mãn nhu cầu hàng ngày của nhân dân, của xã hội và phải ổn 
định để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn trong bất kỳ tính huống chính trị - xã hội 
nào. 

QLHCNN phải thích ứng với mọi thay đổi của các điều kiện tự nhiên- xã hội và 
quốc tế (xu hướng hội nhập quốc tế...). 

2.5 Tính chuyên môn hoá nghiệp vụ  cao. 
Quản lý hành chính nhà nước có tính chuyên môn hoá và nghề nghiệp cao, vì đây 

là nghiệp vụ của  một Nhà nước và một nền hành chính khoa học, văn minh, hiện đại. 
Quản lý hành chính nhà nước không chỉ được coi là một nghề mà còn được coi là một 
nghề tổng hợp, phức tạp, sáng tạo nhất trong các nghề. Cán bộ, công chức hành chính nhà 
nước không chỉ có chuyên môn sâu mà phải có kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực. 

 2.6 Tính không vụ lợi cá nhân. 
Nền hành chính nhà nước có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích của công 

dân. Mọi hoạt động trong hệ thống hành chính nhà nước đều mang tính chất phục vụ chứ 
không theo đuổi động cơ lợi nhuận. Do đó hành chính nhà nước phải vô tư, công tâm, 
trong sạch. Công chức phải “cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư”. 

II.  Các nguyên tắc QLHCNN. 

           2.1. Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự 
tham gia, kiểm tra, giám sát của nhân dân. 

 Đảng lãnh đạo QLHCNN bằng các nghị quyết của các cơ quan Đảng ở các cấp, 
trong đó vạch ra đường lối, chủ trương, nhiệm vụ cho quản lý Nhà nước phương hướng 
hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lý về mặt tổ chức cơ cấu, cũng như các hình thức 
và phương pháp hoạt động chung. 

 Đảng lãnh đạo thông qua công tác tổ chức và cán bộ. 
 Đảng lãnh đạo QLHCNN nhưng không làm thay các cơ quan  Nhà nước.  
. Sự tham gia của nhân dân (cá nhân hoặc tập thể) vào quyền lực chính trị là một 

trong những đặc trưng của chế độ dân chủ.  Điều 53 của Hiến pháp 1992 (sđ năm 2001) 
quy định “ công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội tham gia thảo luận 
các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết 
khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý”. Do đó phải xây dựng một cơ chế bảo đảm thu hút 
đông đảo nhân dân tham gia QLHCNN. 

Nhân dân có quyền tham gia vào QLHCNN trực tiếp hoặc gián tiếp. 
Muốn vậy phải thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra”. 
         2.2 Nguyên tắc tập trung dân chủ. 

- Tập trung dân chủ là nguyên tắc quan trọng  chỉ đạo mọi tổ chức hoạt động, sinh 
hoạt nội bộ và phong cách làm việc của các cơ quan nhà nước. 

- Tập trung dân chủ là: Nhà nước phải giữ quyền thống nhất quản lý những vấn đề 
cơ bản ở cấp trung ương, đồng thời phải giao quyền hạn và trách nhiệm giải quyết cho các 
địa phương, các ngành, tức là thực hiện phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành. 
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 Trong tổ chức và hoạt động QLHCNN, hai mặt tập trung và dân chủ là một thể 
thống nhất không đối lập, hạn chế nhau. 

2.3 Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ. 
Đây là nguyên tắc chung cho quản lý nhà nước đối với mọi lĩnh vực. 
- Quản lý ngành: là sự chỉ đạo chuyên môn theo ngành dọc từ Bộ → Sở → Phòng 

→ Đơn vị. 
Quản lý theo lãnh thổ là quản lý theo cấp hành chính. Quản lý ngành có chức 

năng, nhiệm vụ riêng, nhưng nó lại diễn ra trên một địa bàn cụ thể nên phải xây dựng cơ 
chế phối hợp có hiệu quả. 

2.4 Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước bằng pháp luật và tăng cường 
pháp chế. 

Quản lý hành chính nhà nước bằng pháp luật và tăng cường pháp chế là nguyên tắc 
Hiến định. Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước phải dựa trên 
cơ sở pháp luật.Điều đó có nghĩa là hệ thống hành chính nhà nước phải chấp hành luật và 
các quyết định của Quốc hội trong chức năng thực hiện quyền hành pháp..Pháp luật phải 
được chấp hành nghiêm chỉnh,mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.nếu các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có những sai phạm  trong hoạt động quản lý gây thiệt hại tới lợi ích hợp 
pháp của công dân thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật v à phải bồi thường cho công 
đân. 

2.5 Nguyên tắc công khai. 
Tổ chức  hoạt động hành chính của nhà nước ta là bảo đảm,bảo vệ và phục vụ lợi 

ích quốc gia và lợi ích hợp pháp của công dân.Do đó các cơ quan hành chính nhà nước 
phải công khai hoá các hoạt động cho dân biết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo 
điều kiện để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý hành chính nhà nước. 
Ngoài ra còn một số nguyên tắc khác như: nguyên tắc phân biệt hành chính điều 
hành với hành chính tài phán; nguyên tắc phân biệt hành chính điều hành với hành 
chính tài phán…  

IV.  Nội dung, quy trình hoạt động quản lý hành chính nhà nước. 
4.1 Nội dung hoạt động QLHCNN. 
Nội dung hoạt động quản lý hành chính nhà nước được cụ thể hoá thông qua các 

mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng hoạt động cụ thể của từng cơ quan hành chính nhà nước, 
từng cấp, từng ngành và toàn hệ thống hành chính nhà nước. Các cơ quan hành chính nhà 
nước với quyền hạn, thẩm quyền xác định, với cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, công 
chức tương ứng thực hiện chức năng hành pháp trong hành động trên các lĩnh vực và các 
mặt sau: 

- Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế (quản lý các ngành kinh tế-kĩ thuật, dịch 
vụ), văn hoá, giáo dục, xã hội, ngoại giao, an ninh quốc phòng. 

- Quản lý  hành chính nhà nước về tài chính, ngân sách Nhà nước, kế toán, kiểm 
toán, thống kê,  chứng khoán, ngân hàng- tín dụng, bảo hiểm, công sản. 

- Quản lý  hành chính nhà nước về khoa học- công nghệ, tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường. 

- Quản lý hành chính  nhà nước về nguồn nhân lực và phát triển các nguồn nhân 
lực, đặc biệt là xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.  

- Quản lý hành chính nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính.  
 4.2 Quy trình hoạt động quản lý hành chính nhà nước. 
4.2.1. Lập quy hoạch, kế hoạch.                                                                                            
Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được hoạch định trong đường lối 

của Đảng và được Quốc hội nhất trí thông qua, Chính phủ, các bộ, các chính quyền địa 
phương phải xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển của ngành và địa phương. 
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4.2.2 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 
 Xây dựng một bộ máy gọn nhẹ, thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả. 
 Xác định quan hệ chỉ đạo, phối hợp. 
 Quản lý chặt chẽ hoạt động của bộ máy hành chính.                                                             
4.2.3.  Bố trí nhân sự: 
 Sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh 
 Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức có uy tín về chính trị, có phẩm chất đạo đức, giỏi chuyên môn, có 
trách nhiệm khi thi hành công vụ.  

4.2.4.  Ra các quyết định quản lý và tổ chức thực hiện quyết định. 
- Tập hợp đầy đủ thông tin, xử lý thông tin. 
- Đề ra các phương án khác nhau và thẩm định hiệu quả các phương án. 
- Lựa chọn phương án. 
- Ban hành quyết định quản lý hành chính và tổ chức thực hiện quyết định.                         
4.2.5. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, điều hoà, phối hợp hoạt động. 
 - Phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp theo một cơ chế điều hoà, phối hợp 

hoạt động có hiệu quả. Trên cơ sở đó: thực hiện chỉ đạo dọc; phối hợp ngang. 
 - Xây dựng cơ chế chi tiêu phù hợp để hoạt động quản lý hành chính có hiệu quả.
  
4.2.6.  Sử dụng các nguồn lực.  
Chủ yếu là sử dụng nguồn ngân sách và công sản; sử dụng ngân sách tiết kiệm, có 

hiệu quả, đúng chế độ. 
           4.2.7.  Báo cáo, tổng kết, đánh giá. 
 

V.  Công cụ, hình thức và phương pháp Quản lý hành chính nhà nước. 

5.1 Các công cụ  quản lý hành chính nhà nước. 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, các cơ quan hành chính nhà nước 
sử dụng các công cụ chủ yếu: công sở, công sản, công vụ, công chức, quyết định quản lý 
hành chính nhà nước. 

5.1.1.  Công sở: là trụ sở làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, nơi lãnh đạo 
công chức và nhân viên thực thi công vụ, là nơi giao tiếp đối nội, đối ngoại, là nơi ban 
hành các quyết định hành chính  và tổ chức thực hiện. 

5.1.2.  Công vụ: Công vụ là một dạng lao động xã hội của những người làm việc trong 
công sở Nhà nước. 

5.1.3.  Công chức: 
Theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức( 

ngày 29/ 4/ 2003) thì cán bộ, công chức là công dân Việt Nam, trong biên chế, bao gồm 8 
đối tượng (Xem phần cán bộ, công chức...) 

5.1.4 Công sản: Vốn (kinh phí) và các điều kiện, phương tiện để công sở hoạt động. 
5.1.5 Quyết định QLHCNN: 
Quyết định QLHCNN là sự biểu thị ý chí của Nhà nước, mang tính mệnh lệnh 

đơn phương của quyền hành pháp mà mọi đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh phải 
tuân theo. Chính vì vậy, QLHCNN coi quyết định hành chính là phương tiện đặc 
quyền. 

5.2 Hình thức quản lý hành chính nhà nước:   

     a. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. 
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     b. Ban hành các văn bản áp dụng pháp luật. 
     c. Hội nghị 
Đó là hình thức hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ 

quan hành chính nhà nước để bảo đảm tính chủ động, hiệu quả của hoạt động. Ví dụ: 
Hình thức hội nghị được tiến hành ở các cơ quan nhà nước (hội nghị ở cơ quan hành 
chính nhà nước thẩm quyền chung khác với hội nghị ở cơ quan hành chính nhà nước thẩm 
quyền riêng, theo chế độ thủ trưởng vì nó không ban hành quyết định có tính quyền lực).  

Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, hội nghị là hình thức cần thiết và 
quan trọng. Cần phải tổ chức hội nghị theo phương pháp khoa học để tốn ít thời gian mà 
đạt hiệu quả cao. 
             5.3 Phương pháp quản lý hành chính nhà nước. 

Phương pháp quản lý hành chính nhà nước là các biện pháp điều hành để đảm bảo 
việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan và công chức lãnh 
đạo trong cơ quan QLHCNN. 

Các phương pháp QLHCNN mang tính quyền lực nhà nước nên chúng phải phù 
hợp với pháp luật. Việc lựa chọn phương pháp nào hoặc kết hợp giữa các phương pháp ra 
sao là tuỳ thuộc vào điều kiện chủ quan và khách quan, vào trình độ năng lực và nghệ 
thuật quản lý lãnh đạo, nhưng nhất thiết không được trái với pháp luật, với cơ chế quản lý 
hiện hành và với các nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước. 

Phương pháp quản lý hành chính có thể chia thành hai nhóm. 
5.3.1 Nhóm phương pháp của các khoa học khác được sử dụng trong quản lý 

hành chính nhà nước: Phương pháp kế hoạch hoá; Phương pháp thống kê; Phương 
pháp toán học; Phương pháp tâm lý học; Phương pháp sinh lý học..... 

5.3.2 Nhóm các phương pháp của QLHCNN: 

  a - Phương pháp giáo dục chính trị,  tư tưởng, đạo đức  
Đây là sự tác động về tinh thần và tư tưởng đối với con người để họ giác ngộ lý 

tưởng, ý thức chính trị và pháp luật, nhận biết được việc làm nào là tốt  hay xấu, là đúng 
hay sai. ý thức đúng thì hành động đúng. Trên cơ sở đó, họ sẽ có trách nhiệm, có kỷ luật, 
có lương tâm, không vi phạm pháp luật, hăng hái lao động, đem hết sức mình ra cống 
hiến.   

Phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng là những cách thức tác động của người 
quản lý tới người bị quản lý  nhằm biến những yêu cầu của các cấp quản lý  thành nghĩa 
vụ tự giác bên trong, thành nhu cầu của người bị quản lý. 

Phương pháp giáo dục chính trị,  tư tưởng trong quản lý giáo dục là cách thức tác 
động vào đối tượng quản lý bằng các biện pháp lôgic và tâm lý nhằm biến những yêu cầu 
do người lãnh đạo đề ra thành nghĩa vụ tự giác, thành nhu cầu của người thực hiện. 

Nhiệm vụ của phương pháp giáo dục chính trị,  tư tưởng là động viên tinh thần chủ 
động, tích cực, tự giác của mọi người, đồng thời tạo ra bầu không khí cởi mở, tin cậy lẫn 
nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ . 

Phương pháp này này thể hiện tính nhân văn trong hoạt động quản lý. Người lãnh 
đạo một mặt phải tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi 
thành viên, mặt khác phải có sự hiểu biết sâu sắc tâm tư nguyện vọng của mỗi người, tôn 
trọng ý kiến của họ và xây dựng được các mối quan hệ lành mạnh, trong sáng, tốt đẹp 
giữa người quản lý và người bị quản lý. 

Các phương pháp giáo dục chính trị,  tư tưởng bao gồm các phương pháp : giáo dục, 
thuyết phục, động viên, tạo dư luận xã hội, giao công việc, yêu cầu cao ... 

Thực chất của phương pháp  này là sự kích thích người bị quản lý sao cho họ luôn 
luôn toàn tâm toàn ý cho công việc, coi những mục tiêu, nhiệm vụ quản lý  như là những 
mục tiêu và công việc của chính họ; đồng thời tạo ra bầu không khí cởi mở, tin cậy lẫn 
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nhau trong tổ chức . 
Trong quản lí, đặc biệt là quản lý nhà trường yếu tố tâm lí xã hội ngày càng chiếm 

vị trí đặc biệt quan trọng, nó điều chỉnh mọi mối quan hệ trong nhà trường, có ảnh hưởng 
lớn tới kết quả hoạt động của nhà trường . 

Đặc trưng của các phương phá giáo dục chính trị,  tư tưởng. 
Là sự tác động liên nhân cách tới nhận thức, tư tưởng, tình cảm, lòng tự trọng và 

tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong tổ chức, biến ý chí của tổ chức thành ý chí 
và nguyện vọng của cá nhân thông qua những tác động tâm lí, trên cơ sở tôn trọng ý kiến 
và nguyện vọng của mỗi cá nhân. 

Nhóm các phương pháp này thể hiện tính dân chủ trong hoạt động quản lý  của 
người lãnh đạo. Người lãnh đạo một mặt tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm 
vụ và trách nhiệm của mỗi thành viên trong tổ chức, mặt khác họ phải có sự hiểu biết sâu 
sắc tâm tư nguyện vọng của mỗi viên chức, tôn trọng ý kiến của họ và xây dựng được bầu 
không khí lành mạnh cởi mở trong tổ chức . 

Tổ chức cho các thành viên trong tổ chức (cán bộ giáo viên nhà trường, cán bộ 
phòng giáo dục - đào tạo ...) học tập, thảo luận về các văn bản pháp qui và bàn biện pháp 
thực hiện; thảo luận xây dựng mục tiêu, kế hoạch của tổ chức, góp ý với các chủ trương 
quyết định của người quản lý đối với hoạt động của tổ chức. Những thông tin phản hồi 
giúp người lãnh đạo xem xét và điều chỉnh hoạt động quản lý hoặc người cán bộ quản lý 
phải thuyết phục viên chức rằng những chủ trương đó là cần thiết. 

Xây dựng bầu không khí lao động tập thể,  đoàn kết nhất trí, cá nhân gắn bó với tập 
thể lao động của mình. Trong khi làm việc với người dưới quyền, người lãnh đạo phải : 

  + Hiểu được tâm tư nguyện vọng của viên chức. 
+ Lắng nghe ý kiến của họ. 

 + Tin tưởng vào khả năng của họ, củng cố lòng tin ở họ rằng họ có thể làm việc tốt 
hơn, giao việc cho họ, chỉ cho họ cách vượt khó của cá nhân, phát huy được sở trường của 
họ. 

 + Lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán là những người có uy tín trong tổ 
chức . 

 + Biết uỷ quyền cho những người giúp việc. 
Chân thành giải toả một cáh hợp tình, hợp lí các xung đột, xây dựng tốt các mối 

quan hệ trong công tác cũng như trong sinh hoạt ở trong tổ chức cũng như ở ngoài xã hôị. 
+ Động viên khen thưởng kịp thời. Tổ chức các đợt thi đua, đặc biệt trong trường 

học, tổ chức thi đua dạy tốt, học tốt nhằm động viên cán bộ giáo viên dạy tốt, học sinh 
học tốt. 

+ Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên và học sinh của nhà 
trường . 

 Điều kiện vận dụng 
Để vận dụng có kết quả phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, người cán bộ quản 

lý phải : 
 + Có uy tín cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, mẫu mực trong công 

tác cũng như cuộc sống. Các phương pháp tâm lí xã hội sẽ đạt hiệu quả cao nếu người 
quản lý là người có uy tìn trong tổ chức, có khả năng ứng xử linh hoạt và sự hiểu biếtt 
rộng rãi, tập hợp quanh mình lực lượng cốt cán có uy tín trong tổ chức. 

 + Nghiên cứu nắm được đặc điểm tâm lý của những người dưới quyền (cán bộ giáo 
viên) và các mối quan hệ trong tập thể có cách  thức tác động phù hợp. 

 + Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, có bầu không khí tâm lý - xã hội 
thuận lợi, có dư luận tập thể lành mạnh. Coi trọng sự phối hợp hoạt động đồng bộ, giúp 
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đỡ nhau cùng tiến bộ. 
 + Cán bộ  quản lý phải có khả năng ứng xử linh hoạt, nhạy cảm, nắm bắt nhanh 

chóng diễn biến tâm lý của cán bộ giáo viên, có khả năng thuyết phục đối tượng và có 
nghệ thuật giao tiếp. Lựa chọn phương pháp tác động tâm lý - xã hội phải chú ý đến tình 
huống cụ thể, đặc tính riêng của người dưới quyền, những yếu tố khách quan nằm ngoài 
phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của người lãnh đạo. 

 + Việc giáo dục thuyết phục động viên sao cho mọi người tự giác, yên tâm phấn 
khởi làm việc là hết sức quan trọng và có tính quyết định sự thành bại trong quản lý . 

 Ưu nhược điểm của phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng 
- Ưu điểm :  
+ Phát huy quyền làm chủ tập thể và mọi tiềm năng của mỗi thành viên trong tổ 

chức nói chung là phát huy được nội lực của cá nhân và tập thể. 
+ Vận dụng thành công phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ mang lại hiệu 

quả cao trong hoạt động của tổ chức . 
- Nhược điểm : 
+ Lạm dụng các biện pháp của phương pháp  này sẽ dẫn tới nạn hội họp tràn lan. 
+ Hiệu quả của phương pháp  này phụ thuộc lớn vào nghệ thuật của người quản lí . 

 b - Phương pháp kinh tế: 
Phương pháp kinh tế là sự tác động một cách gián tiếp tới người bị quản lý bằng cơ 

chế kích thích lao động thông qua lợi ích vật chất để họ tích cực tham gia công việc 
chung và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đây là phương pháp mà chủ thể quản lý nhà nước tác động gián tiếp đến hành vi 
của các khách thể quản lý  dựa trên các lợi ích vật chất (lương, thưởng, phụ cấp... ) để làm 
cho các khách thể quản lý suy nghĩ đến lợi ích của mình, tự giác thực hiện bổn phận và 
trách nhiệm của mình một cách tốt nhất mà không phải đôn đốc nhắc nhở nhiều về mệnh 
lệnh của chủ thể quản lý. 

Tuy nhiên phải biết kết hợp một cách đúng đắn giữa ba lợi ích: Lợi ích của Nhà 
nước, lợi ích của tập thể, lợi ích của người lao động. Trong ba lợi ích này, lợi ích của 
người lao động là động lực trực tiếp, lợi ích của Nhà nước là tối cao.  

Phương pháp này được thể hiện trên cả hai mặt: làm giỏi, hiệu quả cao thì được tăng 
lương, tăng thưởng; làm sai, hiệu quả thấp thì bị xử lý theo qui định của pháp luật.  

- Trong trường học, thực chất của phương pháp kinh tế là dựa trên sự kết hợp giữa 
việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, học sinh ghi trong điều lệ nhà 
trường, quy chế chuyên môn,... với những kích thích có tính đòn bẩy trong nhà trường . 

- Việc sử dụng đòn bẩy kinh tế trong quản lý sẽ kích thích sự hoạt động độc lập, 
sáng tạo có định hướng (những tiêu chuẩn cần đạt cho mỗi mức thưởng...) đối với mỗi 
người, nó thúc đẩy họ chủ động làm việc có hiệu quả mà không cần sự giám sát, bắt buộc 
của những tác động hành chính. 

 Đặc trưng và sự thể hiện của phương pháp kinh tế. 
Đặc trưng của phương pháp này là khuyến khích việc hoàn thành nhiệm vụ bằng lợi 

ích kinh tế có ý nghĩa to lớn đôí với tính tích cực lao động của con người. Bản thân việc 
kích thích vật chất cũng đã chứa đựng sự cổ vũ về tinh thần, đó là sự thừa nhận của tập 
thể đối với kết quả lao động, phẩm chất và năng lực của mỗi người. 

Các phương pháp này dựa trên các phương pháp tính toán kinh tế có tuân theo các 
qui luật kinh tế. Trong quản lý giáo dục người ta cũng sử dụng phương pháp hạch toán 
kinh tế để tính toán vốn đầu tư, giá thành đào tạo... áp dụng các chỉ tiêu, định mức lao 
động, các biện pháp khuyến khích vật chất thông qua các chế độ về tiền lương, tiền 
thưởng ... 
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Sự tác động tới lợi ích vật chất của viên chức có ý nghĩa quyết định tới tính tích cực 
lao động của họ. Lao động nhiều với năng suất cao, chất lượng tốt sẽ được trả công nhiều, 
đó là thực chất kích thích vật chất cho cá nhân và tập thể. 

Bản thân kích thích vật chất cũng chứa đựng sự cổ vũ về tinh thần, đó là sự thừa 
nhận của tập thể đối với kết quả lao động sự cổ vũ về tinh thần, đó là sự thừa nhận của tập 
thể đối với kết quả lao động của mỗi người . 

Để thực hiện các phương pháp kinh tế có hiệu quả, đòi hỏi những cán bộ quản lý 
giáo dục phải nghiên cứu, nắm vững các vấn đề về kinh tế giáo dục để có những quyết 
định, những biện pháp quản lý đúng đắn. 

Tổ chức xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn, định mức cho từng loại lao động trong tổ 
chức (trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo ...). 

Tổ chức bộ máy theo dõi quá trình thực hiện, cuối mỗi đợt (tháng, học kì ...) tổ chức 
bình bầu, đánh giá phân loại lao động, thưởng phạt theo chế độ đã quy định. 

Tổ chức đánh giá phân loại lao động trong giáo viên, xếp loại học tập trong học sinh 
phải đảm bảo tính công khai, công bằng và dân chủ. 

Trong tổ chức kích thích vật chất biểu hiện ở sự quan tâm đúng mức đến đời sống 
cán bộ giáo viên, chú ý đến tiền lương, tiền thưởng của họ. 

Trong quản lý giáo dục, phương pháp kinh tế được thể hiện bằng các chế độ, chính 
sách khuyến khích vật chất và thường được kết hợp với phương pháp hành chính tổ chức 
trong việc xác định các định mức, tiêu chuẩn, chỉ tiêu,v.v... 

 Điều kiện vận dụng. 
Để vận dụng có hiệu quả phương pháp kinh tế trong quản lý giáo dục, quản lý 

trường mầm non, cần đảm bảo các điều kiện sau đây : 
Xây dựng định mức lao động sư phạm hợp lý và có cách thức đánh giá đúng đắn. 
Đòi hỏi trình độ tự quản, tự điều khiển khá cao trong đơn vị. 
áp dụng phương pháp kinh tế luôn gắn liền với việc sử dụng “đòn bẩy kinh tế”. 

Thưởng phải đi đôi với phạt. 
Cần phối hợp chặt chẽ với phương pháp hành chính tổ chức vì hai phương pháp này 

luôn bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau. 
 Ưu nhược điểm của phương pháp kinh tế. 
Ưu điểm : 
- Giảm bớt tối đa việc ban hành các mệnh lệnh, chỉ thị, đồng thời giảm bớt sự giám 

sát của cán bộ quản lý tới hoạt động của từng người . 
- Phát huy tính sáng tạo, nâng cao tính tự giác, độc lập của mỗi người trong công việc. 
- Ưu điểm nổi bật của phương pháp kinh tế là nhanh chóng tạo nên động cơ mạnh 

cho hoạt động vì mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động . 
Nhược điểm : 
- Lạm dụng các biện pháp kinh tế để dẫn tới khuynh hướng tư lợi, chỉ biết tới lợi ích 

cá nhân, ít quan tâm tới tập thể. 
- Dễ nẩy sinh tư tưởng : cái gì có lợi ích mới làm, không có lợi ích không muốn làm. 
Tóm lại : Phương pháp kinh tế thực chất là dùng “đòn bẩy kinh tế” để kích thích tính 

tích cực lao động của mỗi người nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sử dụng phương 
pháp này một mặt mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi cán bộ giáo viên, đồng thời tạo ra sự 
thừa nhanạ về mặt tinh thần đối với kết quả lao động của mỗi người. Vì  vậy, các biện pháp 
kích thích vật chất phải được kết hợp chặt chẽ và tương xứng với các biện pháp động viên 
khuyến khích về tinh thần, phương pháp kinh tế hiện nay được sử dụng rộng rãi trong quản 
lý giáo dục . 

Ngày nay, trong bối cảnh cơ chế thị trường, việc vận dụng phương pháp kinh tế phải 
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thận trọng để một mặt khuyến khích tính tích cực lao động của giáo viên, mặt khác vẫn 
đảm bảo uy tín sư phạm của giáo viên và tập thể nhà trường. 

 c - Phương pháp tổ chức. 
Phương pháp này nhằm đưa con người vào khuôn khổ, kỷ luật, kỷ cương. Để thực 

hiện tốt biện pháp này, điều quan trọng là phải có quy chế, quy trình, nội quy hoạt động 
của cơ quan, của từng bộ phận, từng cá nhân, và phải cương quyết thực hiện. Phải nghiêm 
túc kiểm tra và xử lý kết quả đã kiểm tra một cách dân chủ, công bằng. 

Thực hiện tốt phương pháp này thì trách nhiệm và kỷ luật sẽ được giữ vững và tăng 
lên, hiệu quả công việc sẽ cao, đoàn kết nội bộ được bảo đảm. Ngược lại, thì tư tưởng lộn 
xộn, đoàn kết nội bộ không đảm bảo, kỷ luật kỷ cương lỏng lẻo, hiệu quả công việc thấp.  

d- Phương pháp hành chính. 
Đây là phương pháp tác động trực tiếp của chủ thể QLHCNN lên các khách thể 

bằng các mệnh lệnh hành chính dứt khoát, bắt buộc. Mệnh lệnh này có tính đơn phương 
thuộc chủ thể quản lý và tính chấp hành vô điều kiện của khách thể quản lý.  

Đặc trưng cơ bản của phương pháp tổ chức và phương pháp hành chính. 
Là sự tác động hành chính mang tính chất đơn phương. 
Các văn bản, mệnh lệnh do cơ quan QL cấp trên, người lãnh đạo của tổ chức (Hiệu 

trưởng, Trưởng phòng ...) ban hành mang tính chất bắt buộc, bao gồm: 
+ Là bắt buộc đối với người chấp hành thông qua sự tác động trực tiếp của người 

quản lý tới người bị quản lý. 
+ Là sự bắt buộc trong tổ chức bộ máy như : việc phân công, phân nhiệm, phân cấp, 

phân quyền giữa các tổ chức và các thành viên của nó. 
+ Là sự bắt buộc trong quản lý thông qua việc xây dựng và giữ gìn kỉ luật, nền nếp 

lao động trong tổ chức . 
 Phương pháp tổ chức và phương pháp hành chính được thực hiện thông qua 

việc : 
+ Xây dựng qui chế, nội qui hoạt động của tổ chức (nhà trường, phòng giáo dục đào 

tạo...), bộ phận, cá nhân và phải cương quyết thực hiện. 
+ Tổ chức phổ biến các văn bản pháp qui của ngành, các quyết định, mệnh lệnh của 

người lãnh đạo trong toàn tổ chức. Người  lãnh đạo không chỉ truyền đạt thông tin, mà có 
trách nhiệm giải thích, yêu cầu chấp nhận các quyết định và hành động để thực hiện 
chúng. 

 Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp qui, các quyết định quản lý thông 
qua kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất công việc của các nhân viên trong tổ chức, trên cơ 
sở giúp đỡ các nhân viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, đồng thời có thể điều 
chỉnh các quyết định quản lý cho phù hợp với thực tiễn, nếu cần phải có hình thức xử phạt 
đối với những ai cố tình không tuân thủ các văn bản pháp qui, các quyết định quản lý. 

 Điều kiện vận dụng có hiệu quả phương pháp tổ chức và phương pháp hành 
chính. 

Phương pháp tổ chức và phương pháp hành chính chỉ phát huy tác dụng ở nơi nào có 
sự phân định trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ cho từng bộ phận, từng người rõ ràng, 
đúng đắn. 

Kỷ luật lao động được thiết lập nghiêm túc, bộ máy kiểm tra hoạt động có hiệu quả. 
Các mệnh lệnh, chỉ thị phải đảm bảo tính khách quan, khoa học (phải xuất phát từ 

nhiệm vụ của tổ chức, từ các nguồn lực có thể có được, từ yêu cầu của sự phát triển xã hội 
...). 

Người quản lý có quyền ra quyết định và dám chịu trách nhiệm về việc sử dụng 
quyền hạn đó. Quyết định phải đảm bảo đúng luật, phải xuất phát từ lợi ích của nhà 
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trường, của sự nghiệp giáo dục, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện cụ thể. 
Bốn phẩm chất quan trọng cần cho những quyết định có hiệu quả là : 
  . Kinh nghiệm 
 . óc sáng tạo 
 . Xét đoán 
 . Những khả năng định lượng. 
Khi áp dụng phương pháp tổ chức và phương pháp hành chính cán bộ quản lý cần 

phải : 
 + Có đầy đủ và nắm vững nội dung các văn bản pháp quy của cơ quan quản lý cấp 

trên, của trường mầm non. 
 + Tổ chức phổ biến kịp thời các văn bản pháp quy, các chỉ thị mệnh lệnh của cấp 

trên cũng như của người lãnh đạo tới những người thực hiện. Phổ biến không đơn thuần là 
truyền đạt thông tin mà phải có trách nhiệm giải thích, làm sáng tỏ nội dung và cách thực 
hiện để mọi người chấp nhận, tích cực hoạt động theo đúng quy định. 

 + Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy, các mệnh lệnh 
quản lý đã ban hành bằng nhiều hình thức. Trên cơ sở đó giúp đỡ, uốn nắn, động viên, 
điều chỉnh khi cần thiết. 

 Ưu nhược điểm của phương pháp tổ chức và phương pháp hành chính. 
    - Ưu điểm: 
    + Đảm bảo tính kỉ cương, kỉ luật trong mọi hoạt động của tổ chức  
    + Tính linh hoạt, kịp thời của các quyết định của người quản lý . 
   - Nhược điểm: 
    + Sự áp đặt của các quyết định quản lý làm cho người bị quản lý  rơi vào trạng 

thái bị động. 
    + Lạm dụng các biện pháp hành chính dễ dẫn đến tới tình trạng quan liêu, mệnh 

lệnh. 
Tóm lại, phương pháp tổ chức và phương pháp hành chính là tối cần thiết trong 

công tác quản lý, nó phải được xem như những biện pháp quản lý cơ bản nhất để xây 
dựng nền nếp, duy trì kỉ luật trong toàn tổ chức, buộc các viên chức phải làm tốt nhiệm 
vụ của mình. 

 Sự lựa chọn và kết hợp tối ưu các phương pháp quản lý giáo dục và đào tạo . 
Quá trình quản lý giáo dục phải vận dụng những tri thức, những quy luật thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học và thực tiễn cuộc sống. Do đó việc áp dụng các 
phương pháp quản lý khác nhau là tất yếu. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, 
không có phương pháp quản lý nào là vạn năng và chiếm vị trí độc tôn. Vì thế trong quản 
lý giáo dục, việc lựa chọn đúng đắn và biết kết hợp tối ưu các phương pháp quản lý phù 
hợp với nguyên tắc quản lý, đối tượng quản lý, tình huống quản lý để đạt kết quả cao đó 
chính là tài năng nghệ thuật quản lý . 

Dấu hiệu của việc vận dụng tốt phương pháp quản lý là năng suất, chất lượng, hiệu 
quả giáo dục cao, không khí tâm lý trong tập thể lành mạnh. 

Phương pháp là lĩnh vực sáng tạo của người quản lí, nó đòi hỏi người quản lý  vừa 
có tri thức, vừa có kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm ứng xử và có óc sáng tạo. Nó 
vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. 

Phải tuỳ theo công việc, con người, hoàn cảnh cụ thể và thời gian mà lựa chọn và kết 
hợp các phương pháp cho phù hợp nhằm đem lại hiệu quả quản lý cao. 

Trong thực tiễn quản lý phải biết sử dụng tổng hợp các phương pháp quản lý, bởi vì : 
 + Đối tượng quản lý chịu tác động của hàng loạt quy luật, nên mỗi phương pháp chỉ 

vận dụng một hay một vài quy luật. 
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+ Hệ thống quản lý hết sức phức tạp, đồng thời diễn ra nhiều mối quan hệ không thể 
tách rời nhau, gắn bó hữu cơ với nhau, do đó, mỗi phương pháp chỉ điều chỉnh được một 
vài mối quan hệ nào đó. 

+ Đối tượng quản lý là con người. Bản thân con người không chỉ là sự tổng hoà các 
mối quan hệ xã hội, mà thực chất con người cũng là sản phẩm của tự nhiên. Không những 
thế ở mỗi con người còn tồn tại một thế giới riêng về tâm hồn, về tâm linh. Do vậy, chỉ có 
liên kết các phương pháp mới điều chỉnh tổng hoà các mối quan hệ phức tạp nói trên. 

 + Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, cần phải kết hợp lại để bổ sung, 
hỗ trợ, khắc phục lẫn nhau. Như vậy, nghệ thuật quản lý còn là tài năng sáng tạo trong sử 
dụng tổng hợp các phương pháp quản lý để hình thành cơ chế quản lý hợp lý. 

+ Thực tiễn còn chứng minh con người là sản phẩm của môi trường, luôn luôn phụ 
thuộc vào điều kiện của môi trường. Trong điều kiện  trình độ phát triển hiện nay của xã 
hội văn minh, ngoài những phương pháp tác động lên đối tượng quản lý nêu trên, còn 
những hệ thống phương pháp tác động lên các tầng và phạm vi ngày càng rộng lớn của 
môi trường khách quan. Tất cả đều vì cuộc sống tương lai ngày càng tốt đẹp và văn minh 
của con người trên hành tinh này. 

 + Hoạt động giáo dục - đào tạo và quản lý giáo dục và đào tạo không phải là các 
yếu tố tách biệt, mà gắn chặt với nhau. Phương pháp quản lý nào được vận dụng cũng 
phải nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đem lại hiệu quả cao. Do vậy, hoạt động quản 
lý phải lấy mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả làm tiêu chí đánh giá. 
         Trong bốn phương pháp trên, theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay thì: 
  Phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức được đặt lên hàng đầu, phải làm 
thường xuyên liên tục và nghiêm túc.  

Phương pháp tổ chức là hết sức quan trọng có tính khẩn cấp.  
Phương pháp kinh tế là cơ bản, là động lực thúc đẩy mọi hoạt động quản lý hành 

chính nhà nước.  
Phương pháp hành chính là rất cần thiết nhưng phải được sử dụng một cách đúng 

đắn.  

VI.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. 
4.1 Khái niệm, mối tương quan giữa hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính 

nhà nước. 
Hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước là chuẩn mực biểu thị quyền lực 

nhà nước và năng lực tổ chức thực hiện của bộ máy quản lý hành chính nhà nước.  
Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước liên quan đến quyền lực, năng lực, 

kết quả và chi phí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là sự thực hiện và hoàn thành đúng chức 

năng nhiệm vụ, thẩm quyền quy định, đạt kết quả dự kiến. 

Quyền lực 

Năng lực 

Hiệu lực 

Kết quả 

Hiệu quả 

Chi phí 

Thông tin Tương 
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Hiệu quả quản lý hành chính nhà nước là mối tương quan giữa kết quả thu được 
tối đa so với chi phí thực hiện kết quả đó ở mức tối thiểu. 

Chi phí thực hiện kết quả được biểu hiện bằng chi phí về nhân lực, vật lực, tài 
chính và thời gian.  

Kết quả quản lý hành chính nhà nước  cần phải hướng đến các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

   Hiệu lực hành chính nhà nước là sự điều hành thường xuyên, sự điều phối, phối 
hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tác động đến các quá trình 
kinh tế - xã hội và hành vi hoạt động của công dân bằng quyền lực nhà nước với năng lực 
đội ngũ cán bộ công chức để duy trì trật tự xã hội, kỷ cương nhà nước, theo dõi và phát 
hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật để phục vụ đắc lực và thúc đẩy 
mạnh mẽ công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

  4.2.  Những định hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. 

  Xã hội ngày cáng phát triển thì nhiệm vụ của quản lý hành chính nhà 
nước ngày càng phức tạp và nặng nề. Đó không chỉ vì sự biến động nhanh chóng của 
đối tượng quản lý, phạm vi các vấn đề cần quản lý ngày càng mở rộng, mà còn do 
tính chất và tầm quan trọng của quản lý hành chính nhà nước đã thay đổi nhiều so 
với trước, nhu cầu của nhân dân về mọi mặt ngày càng cao, do sự tác động mạnh mẽ 
của tình hình quốc tế, của những nhân tố mới, của thời đại đến tình hình trong nước 
trong điều kiện hội nhập quốc tế, theo xu thế toàn cầu hoá. Nền kinh tế tri thức 
cũng đòi hỏi quản lý hành chính nhà nước phải thích ứng nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu lực, hiệu quả. 

  Muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, cần 
thực hiện tốt một số định hướng sau: 

         - Quán triệt những quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn 
thiện Nhà nước trong giai đoạn Công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  
         - Quán triệt những tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nhà nước về cải cách nền hành chính 
nhà nước  
         - Tiếp tục thực hiện chấn chỉnh bộ máy nhà nước và cải cách nền hành chính nhà 
nước theo Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước ban hành kèm theo 
Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ), mục tiêu 
chung của cải cách hành chính giai đoạn này là: “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, 
trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả 
theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền XHCN dưới dự lãnh đạo của Đảng; xây dựng 
đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây 
dựng, phát triển đất nước”. 

 Trước mắt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước cân phải 
thực hiện những giải pháp sau: 

+ Đối mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp và giám sát tối cao của Quốc 
hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 

+ Cải cách nền hành chính nhà nước được coi là trọng tâm của việc xây dựng hoàn 
thiện Nhà nước. 

+ Cải cách tổ chức và hoạt động tư pháp, củng cố,kiện toàn bộ máy các cơ quan tư 
pháp. 

+  Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng. 

C. công chức, công vụ, Pháp lệnh cán bộ-công chức 2003. 

1. Một số vấn đề về cán bộ, công chức và Pháp lệnh cán bộ - công chức  
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1.1. Sự cần thiết phải ban hành Pháp lệnh cán bộ - công chức 

- Đối với các quốc gia trên thế giới, luật công chức, điều lệ công chức, quy chế công 
chức là công cụ quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội 
ngũ công chức nhà nước, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng bộ  máy hành 
chính nhà nước. 

- ở Việt Nam, trong hơn 60 năm qua, Đảng và Nhà nước thực hiện chế độ nhân sự 
trong đó lấy người cán bộ làm trung tâm. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức đã có 
những đóng góp rất to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên cơ 
chế này có nhiều nhược điểm, đến nay không còn phù hợp với tình hình kinh tế -  xã 
hội. 

- Trong những năm thực hiện  công cuộc đổi mới của đất nước, vấn đề xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng và chất lượng trở thành một đòi hỏi cấp bách của 
công cuộc đổi mới. Việc ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức đã đáp ứng yêu cầu 
bức xúc từ nhiều năm, là công cụ quan trọng để thực hiện cải cách nền hành chính của 
Nhà nước. Pháp lệnh đã thể chế hoá đường lối của Đảng về công tác cán bộ trong thời 
kỳ mới, là căn cứ để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức, phẩm chất, tài 
năng,  

Để đáp ứng những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, Nhà nước ta đã 
ban hành lần đầu tiên Pháp lệnh số 01/2000/PL-UBTVQH 11 (do UBTVQH khoá X 
ban hành) ngày 26/02/ 1998 

Cho tới nay, Pháp lệnh cán bộ, công chức đã được Nhà nước sửa đổi, bổ xung 2 lần: 

- Lần thứ nhất: Pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức số 
21/2000/PL-UBTVQH 11, ngày 28/04/ 2000. 

- Lần thứ hai: Pháp lệnh số 11/2003 /PL-UBTV QH11 ngày 29/4/2003, sửa đổi, bổ 
xung một số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức số 21/2000/PL-UBTVQH 11,  

Pháp lệnh gồm 7 chương, 48 điều. 

1.2.  Cán bộ, công chức 

1.2.1. Khái niệm: Cán bộ, công chức là người có đủ các điều kiện: là công dân Việt 
Nam, trong biên chế nhà nước (Điều 1, Pháp lệnh cán bộ - công chức 2003) bao gồm: 
a. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị,  tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. 
b. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
c. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ 
một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
d. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ 
một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị- xã hội. 
®. Thẩm phán Toà án nhân dân, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. 
e. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sỹ 
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quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, làm việc trong các cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp. 
g. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực 
Hội đồng nhân dân,Uỷ ban nhân dân; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ 
chức chính trị- xã hội xã, phường, thị trấn. 
h. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã. 
. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, ®, e, g và h khoản 1 Điều này được 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ, công chức quy định tại điểm ® khoản 1 
Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo 
quy định của pháp luật. 
Cán bộ là công dân Việt Nam, trong biên chế nhà nước, hưởng lương từ từ ngân sách 
nhà nước, gồm 2 nhóm đối tượng: 
- Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị,  tổ chức chính trị - xã hội 

- Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường 
xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội  

 1.2.2. Nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức (từ Điều 6 đến Điều 8 của Pháp 
lệnh CB CC) 

- Trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, 
danh dự và lợi ích quốc gia; 
- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật; 
-  Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân; 
-  Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng 
nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; 
-  Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không được 
quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng; 
-  Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh nội 
quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy 
định của pháp luật; 
-  Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác 
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; 
-  Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
  Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, 
công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về 
việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của 
pháp luật. 
  Cán bộ, công chức phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho là 
quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường 
hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra 
quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó. 

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức được quy định tại Điều 6, 7, 8 của Pháp lệnh. có thể 
phân loại để xác định các nhóm nghĩa vụ mà công chức phải thực hiện:   
 Một là: nhóm quy định nghĩa vụ liên quan đến thể chế, bao gồm: 
- Trung thành với Nhà nước, bảo vệ sự an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia. 
- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và  chính sách, pháp luật 
Nhà nước. 
- Tận tuỵ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, là công bộc của dân. 
- Liên hệ chặt chẽ với dân.  
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 Hai là: nhóm nghĩa vụ liên quan đến đạo đức công vụ: 
- Công chức phải có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư. 
- Tham gia sinh hoạt nơi cư trú, lắng nghe ý kiến nhân dân.  
Ba là: nhóm nghĩa vụ liên quan đến trách nhiệm rèn luyện, học tập trau dồi chuyên 
môn: 
- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ. 
- Chủ động sáng tạo, phối hợp công tác để hoàn thành nhiệm vụ. 
 Bốn là: nhóm nghĩa vụ liên quan đến kỷ cương, tác phong và ý thức công dân. 
- Có ý thức kỷ luật. 
- Thực hiện tốt nội quy cơ quan. 
- Bảo vệ tài sản nhà nước trong cơ quan.  
Năm là: nhóm nghĩa vụ về trách nhiệm công vụ và trật tự thứ bậc. 
- Công chức phải chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền. 
b. Quyền lợi của cán bộ, công chức (Điều 9 - PL): Được quy định trong Pháp lệnh và 
Bộ luật lao động, bao gồm: 
- Được nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ và nghỉ việc riêng. 
- Được nghỉ không hưởng lương nếu có lý do chính đáng và được sự đồng ý của thủ 
trưởng cơ quan. 
- Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chế độ tử tuất. 
- Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc. 
- Cán bộ, công chức  là nữ còn được hưởng quyền quy định tại các điều từ 109 đến 
117 của Bộ luật lao động. 
- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Những việc cán bộ, công chức không được làm 
Pháp lệnh dành riêng Chương III để quy định những việc cán bộ, công chức không 
được làm. Điều đó phản ánh yêu cầu chung, là đòi hỏi cần thiết về chế độ công chức. 
Đa số các quốc gia trên thế giới khi xây dựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt 
động của công chức đều có những điều khoản quy định một số lĩnh vực công chức 
không được làm. 

     *  Ngoài ra, từ Điều 15 đến Điều 20 của Pháp lệnh CB CC, còn quy định nghĩa vụ đặc 
biệt đó là nghĩa vụ tuân thủ các điều cấm mà CB CC không được làm. 
 -   CB, CC không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác 
nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ, tự ý bỏ việc. 
-  CB, CC không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc. 
-  CB, CC không được thành lập, tham gia lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác 
xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.  
-   CB, CC không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và 
các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến 
bí mật Nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của 
mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích 
Nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của CB, CC.  
-  Người đứng đầu (NĐĐ), cấp phó của NĐĐ cơ quan, tổ chức, vợ hoặc chồng của những 
người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà 
người đó trực tiếp thực hiện việc QLNN. 



http://www.ebook.edu.vn 32 

-   CB, CC làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật Nhà nước, thì trong thời 
hạn ít nhất là 5 năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, không được làm việc cho 
các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh với nước ngoài trong 
phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề trước đây mình đãcđảmcnhiệm.  
-   Người NĐĐ và cấp phó của NĐĐ cơ quan, tổ chức không được bố trí vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán  
tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hoá, giao 
dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó. 

Những nghĩa vụ mà CB CC phải nghiêm chỉnh chấp hành cũng đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khái quát trong mấy chữ:" Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư." 
  Trong Chương IV và Chương V, Pháp lệnh quy định về việc bầu cử tuyển dụng, sử 
dụng cán bộ,công chức, quản lý cán bộ,  công chức. 

. Khen thưởng và kỷ luật cán bộ công chức 
  Việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức được quy định tại 
chương VI. Cán bộ, công chức có thành tích thì được khen thưởng theo các hình thức: Giấy 
khen; Bằng khen; Danh hiệu vinh dự Nhà nước; Huy chương; Huân chương. 

  Khi các bộ, công chức vi phạm luật hoặc gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước trong 
cơ quan, tổ chức thì áp dụng theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Nếu công 
chức có hành vi tham nhũng thì xử lý theo Pháp lệnh chống tham nhũng. Nếu hành vi vi 
phạm của công chức có dấu hiệu phạm tội thì bị xử lý theo Bộ luật hình sự. 
        Các hình thức kỷ luật đối với công chức vi phạm được quy định tại Điều 39 của Pháp 
lệnh: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Hạ ngạch; Cách chức; Buộc thôi việc. 
        Chính phủ đã có  các nghị định quy định chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, 
công chức. Bộ Nội vụ đã có các thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về từng vấn 
đề trong các nghị định của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức. 

2. Một số vấn đề về công vụ  
2.1.  Quan niệm chung  
2.1.1. Công vụ 

Công vụ là thuật ngữ được trình bày từ nhiều góc độ khác nhau. 
- Công vụ là các hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước.  
- Công vụ là một hệ thống bao gồm tất cả hoạt động của những người lao động mang tính 
dân sự trong các cơ quan nhà nước và được bổ nhiệm dựa trên năng lực, không phải dựa 
vào sự liên kết chính trị 1. 
- Công vụ là hoạt động đem lại quyền lợi chung cho mọi người. Điều này cũng có thể 
thấy: công vụ (thuật ngữ) càng gần với khái niệm dịch vụ công, khu vực công, hành chính 
công.  
- Công vụ là một loại lao động (hoạt động) đặc biệt thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước, thi hành luật pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực công (công sản, ngân sách) nhằm 
đáp ứng mục tiêu của Nhà nước (chính trị) đã đề ra trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, 
công vụ thường hiểu theo nghĩa của các hoạt động, cụ thể hơn là cơ cấu. … 

 ở Việt Nam, thuật ngữ công vụ được hiểu là:  
- Công vụ là hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhà nước nhằm thực hiện ý chí của nhân 
dân. 
- Công vụ là quy chế, nguyên tắc hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm thực hiện các 
chức năng quản lý xã hội theo mục tiêu đã vạch ra. 
- Công vụ là hoạt động thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. 
                                           
1 Xem chi tiết trong “ World Book - 1998” 
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- Công vụ bao gồm toàn bộ các hoạt động của tính quyền lực công, tính pháp lý của công 
chức, bao gồm: 
+ Những hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức trong các công sở 
nhằm giải quyết quan hệ giữa cơ quan NN với nhân dân gọi là hoạt động công vụ. 
+ Hoạt động công vụ nhà nước mang tính chất phục vụ và tính chất cưõng chế. Đối tượng 
phục vụ của công vụ là mọi tổ chức, cá nhân, công dân và người nước ngoài. 
 + Hoạt động công vụ do các viên chức nhà nước thực hiện, khác với các lao động xã hội 
khác. Hoạt động này mang tính quyền lực công, phục vụ cho việc ban hành các quyết 
định quản lý nhà nước, đáp ứng các dịch vụ của nhân dân, tác động tới mọi mặt đời sống 
xã hội. Khi thực thi công vụ, viên chức phải lấy lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của 
Nhà nước làm mục tiêu, tiêu chuẩn cho hành vi của mình. 
       Hoạt động công vụ phải được thực hiện theo nguyên tắc thống nhất, công khai, tuân 
thủ pháp luật, đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân. 
       Trên cơ sở các quan niệm trên, có thể hiểu : "Công vụ là hoạt động mang tính 
quyền lực công, tính pháp lý được thực thi bởi các công chức thực hiện các chức năng 
của Nhà nước trong quá trình quản lý mọi mặt của đời sống xã hội ".  
         Hoạt động công vụ có chứa đựng các dấu hiệu :  
- Chỉ đạo của Nhà nước thông qua pháp luật ;  
- Do người làm công cho Nhà nước thực hiện ;  
- Sử dụng quyền lực công khi tiến hành ; 
- Mang tính pháp lý ; 
- Phục vụ lợi ích chung ; 
- Do Nhà nước trả công (lương, phụ cấp). 
  Những tiêu chí đó nhằm phân biệt một số hoạt động của một số tổ chức mang tính 
xã hội, không phải công vụ.  

  ở một số nước, công vụ mang tính thường xuyên của các cơ quan hành chính nhà 
nước nhằm bảo đảm cho mọi hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện.  

   Trong một thể chế nhà nước nhất định, có 3 nhóm hoạt động sau :  
+ Hoạt động của các cơ quan lập pháp ; 
+ Hoạt động của các cơ quan tư pháp ; 

+ Hoạt động hành pháp, thực thi và làm cho có hiệu lực của hệ thống pháp luật.   

(1). Trong Nhà nước phong kiến, có :  

+ Vua (với đội ngũ tư vấn) đề ra phép nước ; 

+ Quan, nha, tôi triển khai thực hiện ; 

+ Hệ thống xét xử của vua ; 

(2). Trong Nhà nước tam quyền phân lập (cứng rắn, mềm dẻo hoặc kết hợp) có :  

+ Hệ thống lập pháp thông qua thể chế ; 

+ Hệ thống hành pháp thực thi pháp luật, hành pháp hành động ; 

+ Hệ thống toà án xét xử. 

(3). Trong Nhà nước quyền lực thống nhất, có phân công, phối hợp các quyền có :  

+ Cơ quan quyền lực nhà nước (được nhân dân trao quyền) xây dựng hệ thống pháp luật  

+ Cơ quan hành pháp thực hiện hoạt động hành chính, quản lý (hành pháp hành động) ; 

+ Toà án xét xử. 

Các nhóm hoạt động đó thông thường không hoàn toàn gắn liền với đội ngũ công chức, 
mà do các dòng tộc kế thừa, các nhà chính trị hoặc có thể do công chức đảm nhận. Do đó, 
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nếu theo một số định nghĩa nêu trên, một số trong các hoạt động đó không thuộc khái 
niệm công vụ.  

Thông thường công vụ chỉ được xem xét gắn liền với các cơ quan hành chính nhà nước 
(thực thi pháp luật).  

2.1.2. Nền công vụ 
Thuật ngữ nền công vụ (the Civil Service) được sử dụng khá phổ biến trong nhiều tài liệu. 
Tuy nhiên, không tránh khỏi sự nhầm lẫn giữa công vụ và nền công vụ. 

Nếu như công vụ dùng để chỉ các hoạt động cụ thể thực thi quyền lực quản lý hành chính 
nhà nước, thì “nền công vụ” mang ý nghĩa của hệ thống, nghĩa là nó chứa đựng bên trong 
nó tất cả công vụ và các điều kiện (quyền lực pháp lý) để cho công vụ được tiến hành. Từ 
nghiên cứu thực tiễn, nền công vụ gồm :  

- Hệ thống pháp luật quy định các hoạt động của các cơ quan thực thi công vụ (cơ 
quan thực thi quyền hành pháp, quyền quản lý nhà nước). Hệ thống này bao gồm Hiến 
pháp, các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác do các cơ quan quyền lực 
nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

- Hệ thống các quy chế quy định cách thức tiến hành các hoạt động công vụ do 
Chính phủ hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền ban hành, tạo thành hệ 
thống thủ tục hành chính, quy tắc quy định các điều kiện. 

- Công chức, với tư cách là những chủ thể thực sự tiến hành các công vụ cụ thể. Đây 
là hạt nhân của nền công vụ và cũng chính là yếu tố bảo đảm cho nền công vụ hiệu 
lực, hiệu quả. 

- Công sở là nơi tổ chức tiến hành các công vụ. Công sở cần phải bảo đảm các điều 
kiện cần thiết để nhân dân được tiếp cận với công vụ thuận tiện khi tiến hành công 
vụ. Hiện nay, những điều kiện vật chất cần thiết để tiến hành công vụ theo xu thế 
hiện đại (bên cạnh công chức hiện đại) cần được quan tâm. 

Một số nước, có sự phân chia công vụ theo hệ thống thứ bậc và công việc : 

- Công vụ mang tính quản lý hành chính và mang tính sự nghiệp (dịch vụ công) ; 

- Công vụ thực thi bởi công chức hành chính nhà nước (Trung ương) ; 

- Công vụ thực thi bởi công chức thuộc các cộng đồng lãnh thổ (mang tính tự quản) ; 

- Công vụ thực thi bởi các tổ chức sự nghiệp (bệnh viện, trường học). 

ở nước ta, khái niệm công vụ tương đối rộng. Do đó khi nghiên cứu các đặc trưng công 
vụ cần chú ý để làm rõ các đặc trưng cho từng nhóm. 

2.2.  Nguyên tắc và định hướng hoạt động công vụ  

Đối tượng của công vụ là công dân, nhằm buộc công dân phải tuân thủ theo quy định 
và phục vụ công dân. Như vậy mối quan hệ giữa công vụ và công dân thông thường 
mang tính một chiều, tính chất của luật công. Tính chất một chiều đó của luật công 
cũng có thể hiểu là Nhà nước thực thi công vụ vì lợi ích quốc gia, lợi ích công không 
có sự bình đẳng của các chủ thể tham gia quan hệ như trong luật tư - dân luật. 
Trong xu thế dân chủ, mở rộng sự tham gia của công dân vào các hoạt động quản lý 
nhà nước, xã hội đòi hỏi Nhà nước phục vụ xã hội nhiều hơn và tốt hơn, đòi hỏi Nhà 
nước phải tôn trọng nhiều cam kết hơn trong tiến trình phục vụ xã hội.  

a. Một số nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ 
- Nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 
- Nguyên tắc lập quy dưới luật. 
- Nguyên tắc đúng thẩm quyền, chỉ được phép thực hiện trong phạm vi công vụ (chỉ được 
làm những gì pháp luật cho phép).  
- Nguyên tắc chịu trách nhiệm.  
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- Nguyên tắc thống nhất vì lợi ích công. 
- Nguyên tắc công khai.  
- Nguyên tắc liên tục, kế thừa.  
- Nguyên tắc tập trung dân chủ.  

b. Một số quy định mang tính định hướng cho công vụ 

• Hệ thống văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ 
quan thực thi công vụ gồm: Hiến pháp ; luật ; các văn bản pháp quy ; các quy chế nội bộ 
cơ quan.  

• Các quy định về tính chất hành vi của công vụ gồm : hợp pháp ; hợp lý ; mang tính 
nhân đạo, nhân văn. 

• Hệ thống thủ tục hành chính quy định cách thức, phương thức tiến hành công 
vụ trên các lĩnh vực với mục tiêu : đơn giản ; dễ hiểu ; dễ thực hiện ; thống nhất ; 
khoa học. 
• Quy định trách nhiệm khi có sai lầm (vi phạm tính hợp pháp, tính hợp lý) của công vụ  
Một số nước, có sự phân chia công vụ theo hệ thống thứ bậc và công việc : 
- Công vụ mang tính quản lý hành chính và mang tính sự nghiệp (dịch vụ công) ; 
- Công vụ thực thi bởi công chức hành chính nhà nước (Trung ương) ; 
- Công vụ thực thi bởi công chức thuộc các cộng đồng lãnh thổ (mang tính tự quản) ; 
- Công vụ thực thi bởi các tổ chức sự nghiệp (bệnh viện, trường học). 

ở nước ta, khái niệm công vụ tương đối rộng. Do đó khi nghiên cứu các đặc trưng 
công vụ cần chú ý để làm rõ các đặc trưng cho từng nhóm.    

2.3. Trách nhiệm của công chức khi thi hành công vụ 

       Để thực hiện công vụ, công chức được trao những quyền hạn nhất định tương ứng với 
chức vụ do họ đảm nhiệm. Những quyền hạn đó là phương tiện công vụ, không phải là 
đặc quyền của công chức. Công chức phải thực hiện công vụ theo pháp luật. 

Khi thực  thi công vụ công chức phải tận tuỵ, trung thực, hết lòng vì công việc được 
giao. 

Giữ gìn kỷ luật lao động của cơ quan và của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật. 

Bảo vệ tài sản nhà nước, sử dụng tài sản tiết kiệm, chống lãng phí tài sản và tiền bạc 
của Nhà nước. 

Giữ gìn bí mật công vụ, bí mật nhà nước. 
Đấu tranh chống mọi biểu hiện vi phạm pháp luật, kể cả trong cơ quan nhà nước và 

ngoài xã hội. 
Chống lại những tật bệnh nền hành chính, quan liêu, hách dịch,cửa quyền, sách nhiễu, 

thờ ¬ vô trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, tham nhũng, bè phái,.. 
Công chức phải nắm vững nội dung công việc, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, hiểu 

biết pháp luật, nắm được quyền hạn và trách nhiệm của mình. 
Khi tiếp xúc với mọi người phải lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của 

dân. Không được từ chối thực hiện các dịch vụ hành chính đối với công dân, cơ quan, tổ 
chức mà không có căn cứ pháp lý. 

Công chức không được tự ý ngừng thi hành công vụ khi chưa được sự đồng ý của 
người có thẩm quyền, không được tuỳ tiện rời bỏ công sở. Khi giải quyết công việc phải 
khẩn trương, tránh phiền hà cho dân. 

Công chức không được tuỳ tiện giải đáp, hướng dẫn, giải quyết công việc trái  pháp 
luật hoặc trái với các quy định của cơ quan có thẩm quyền. 
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Công chức phải hoàn thành nhiệm vụ được giao cả về số lượng và chất lượng, chịu 
trách nhiệm cá nhân về kết quả công việc hay quyết định giải quyết công việc của mình. 

Trong quá trình thực hiện công vụ, nếu công chức có hành vi vi phạm pháp luật gây 
thiệt hại trực tiếp về vật chất, quyền tự do, lợi ích hợp  pháp của công dân, tổ chức thì phải 
chịu trách nhiệm công vụ. Các biện pháp trách nhiệm công vụ đựơc áp dụng theo thủ tục 
tố tụng hành chính do cơ quan hành chính hoặc Toà án hành chính áp dụng. 

2.4. Những vấn đề về tài phán hành chính 

       Cán bộ, công chức nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực thi 
công vụ của mình, có thể vì một lý do nào đó mà gây nên thiệt hại cho công dân hoặc các 
tổ  chức có liên quan. Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức, 
pháp luật có quy định bảo đảm quyền khiếu kiện đối với các hành vi sai trái đó của các cơ 
quan nhà nước hoặc công chức nhà nước. 

2.3.1. Quyền khiếu nại 

       Khiếu lại là việc cá nhân, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, 
công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc  hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

2.3.2. Quyền tố cáo 

        Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi 
vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây 
thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích  hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 

2.3.3.  Trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan nhà nước xem xét giải quyết 
khiếu nại, tố cáo 

. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: 
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định tại mục 2, Chương II, Luật khiếu 

nại tố cáo (2004). 
-  Người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước các cấp có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách 
nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 

- Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, Tổng Thanh tra nhà nước là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng mà 
nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình. 

- Tổng Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của 
Thủ tướng Chính phủ, hoặc được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền. 

- Chánh Thanh tra UBND các cấp giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Chủ tịch UBND cùng cấp, hoặc được chủ tịch UBND cùng cấp uỷ quyền. 

- Thủ tướng Chính phủ có quyền giải quyết cuối cùng, đối với những khiếu nại mà Bộ 
trưởng đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại, khiếu nại đặc biệt phức tạp, xem xét lại 
những quyết định phải giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
giữa các Bộ, ngành, địa phương. 

Thẩm quyền giải quyết tố cáo: được quy định tại mục 2, chương IV, Luật khiếu nại, 
tố cáo. 

Người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì cơ quan, tổ 
chức đó có trách nhiệm giải quyết. 
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Người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị tố cáo thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp 
trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng bị tố cáo là có hành vi phạm tội thì giải quyết theo quy 
định của pháp luật tố tụng hình sự. 

Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyền giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 
của thủ trưởng cơ quan cùng cấp khi được giao; xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà thủ 
trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp của thủ trưởng cơ quan cùng cấp đã giải quyết nhưng có 
vi phạm pháp luật, kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại. 

Tổng Thanh tra nhà nước có thẩm quyền xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến 
nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi 
được giao; xem xét, kết luận về nội dung tố cáo mà Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết, trong trường hợp kết luận việc giải quyết tố cáo có 
vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc giải quyết những tố cáo có nội dung đặc biệt phức tạp, 
quyết định xử lý tố cáo mà Tổng Thanh tra nhà nước đã kết luận, kiến nghị. 

 

2.5. Hướng dẫn việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

( Nghị định số: 35/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3/ 2005, về việc xử lý kỷ luật cán 
bộ, công chức: Từ Điều 20 đến Điều 25) 

a. Hình thức khiển trách (Điều 20) 

áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật lần đầu nhưng ở mức 
độ nhẹ. 

b. Hình thức cảnh cáo (Điều 21) 
áp dụng đối với cán bộ, công chức đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở 

mức độ nhẹ nhưng khuyết điểm có tính chất thường xuyên hoặc tuy mới vi phạm lần đầu 
nhưng có tính chất tương đối nghiêm trọng; vi phạm lần đầu nhưng liên quan đến tư cách, 
phẩm chất của cán bộ, công chức, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức liên quan đến trách nhiệm rèn luyện, học tập, kỷ 
cương, tác phong của cán bộ, công chức; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp nhưng chưa gây hậu quả; vi phạm ở mức độ nhẹ quy định 
những việc cán bộ, công chức không được làm của Pháp lệnh Cán bộ, công chức. 

c. Hình thức hạ bậc lương (Điều 22) 

áp dụng đối với cán bộ, công chức vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức đang trong 
thời gian bị kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm; liên quan đến đạo đức công vụ và vi phạm kỷ 
luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp để được nâng bậc lương hoặc nâng ngạch; vi phạm kỷ luật và 
pháp luật nghiêm trọng trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; vi phạm tương đối nghiêm 
trọng những điều cán bộ, công chức không được làm quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức. 

d.  Hình thức hạ ngạch (Điều 23) 

áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật trong khi 
thi hành nhiệm vụ, công vụ mà xét thấy không đủ phẩm chất đạo đức và tiêu chuẩn 
nghiệp vụ chuyên môn của ngạch đang đảm nhiệm; vi phạm nghiêm trọng những điều 
cán bộ, công chức không được làm quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức. 
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®. Hình thức cách chức (Điều 24) 

áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp 
luật nghiêm trọng không thể để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao. 

e. Hình thức buộc thôi việc (Điều 25) 

- áp dụng đối với cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù giam. 
- Hội đồng kỷ luật có thể kiến nghị người có thẩm quyền quyết định hình thức kỷ 

luật buộc thôi việc đối với các trường hợp sau: 
+ Cán bộ, công chức đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức kỷ luật 

hạ ngạch, cách chức mà tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm kỷ luật; 
+ Cán bộ, công chức tuy có hành vi vi phạm lần đầu nhưng tính chất và mức độ vi 

phạm rất nghiêm trọng, không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ cán bộ, công chức; 
+ Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển 

dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước; 
+ Cán bộ, công chức nghiện ma túy; 
+ Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc và đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi giấy gọi 3 

lần mà không đến. 
 
 

Chương 2 
  Đường lối, quan điểm  về GIÁO Dục 
& đào tạo của  Đảng và nhà nước 

2.1.  Một số vấn đề cần giải quyết trong gD& đT hiện nay  

(Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010; Ban hành kèm theo Quyết định số 
201/2001/QĐ-TTg,  ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ) 

         2.1.1. Tình hình giáo dục Việt Nam hiện nay: 

               A. Những thành tựu: 
Bước vào thế kỷ 21, giáo dục Việt Nam đã trải qua 15 năm đổi mới và thu được 

những thành quả quan trọng về mở rộng quy mô, đa dạng hoá các hình thức giáo dục và 
nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường. Trình độ dân trí được nâng cao. Chất lượng giáo 
dục có những chuyển biến bước đầu.  

            a) Một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh, thống nhất và đa dạng 
hoá đã được hình thành với đầy đủ các cấp học và trình độ đào tạo từ mầm non đến sau 
đại học. Mạng lưới các trường phổ thông được xây dựng rộng khắp trên toàn quốc. Các 
tỉnh và nhiều huyện miền núi có trường nội trú và bán trú cho con em các dân tộc ít 
người. Các trường, lớp trung tâm dạy nghề phát triển dưới nhiều hình thức, các lớp dạy 
nghề ngắn  hạn phát triển mạnh. Các trường đại học và cao đẳng được thành lập ở hầu hết 
các khu dân cư lớn của cả nước, các vùng, các địa phương. Cơ sở vật chất kỹ thuật các 
trường được nâng cấp, cải thiện. Số trường lớp được xây dựng mới theo chuẩn quốc gia 
ngày càng tăng. Hệ thống giáo dục đã bước đầu được đa dạng hoá cả về loại hình, phương 
thức và nguồn lực... từng bước hoà nhập với xu thế chung của giáo dục thế giới. Từ một 
hệ thống chỉ có các trường công lập và chủ yếu là loại hình chính quy đến nay đã có các 
trường ngoài công lập, có nhiều loại hình không chính quy, có các trường mở, có 4 
phương thức đào tạo từ xa, phương thức liên kết đào tạo với nước ngoài. Thực hiện chế độ 
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thu học phí với hầu hết các cấp học và trình độ đào tạo sau phổ cập. Tỷ lệ học sinh, sinh 
viên ngoài công lập trong tổng số học sinh, sinh viên ngày càng tăng, trong năm học 2000 
- 2001 chiếm 66% trẻ em các nhà trẻ, hơn 50% học sinh mẫu giáo, hơn 34% học sinh 
trung học phổ thông, hơn 11% sinh viên đại học.  

           b) Quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. 
Năm học 2000 - 2001 có gần 18 triệu học sinh phổ thông, 820.000 học sinh học nghề 
(130.000 học nghề dài hạn), 1 triệu sinh viên cao đẳng, đại học. Số sinh viên trên vạn dân 
đạt 118, vượt chỉ tiêu định hướng cho năm 2000 mà Nghị quyết Trung ương 2 Khoá VIII 
đã đề ra. Quy mô đào tạo nghề từ năm 1997 đến năm 2000 tăng 1,8 lần. Lực lượng lao 
động đã qua đào tạo theo các loại hình và trình độ khác nhau chiếm 20% trong tổng số 
lao động cả nước, đạt chỉ tiêu định hướng Nghị quyết Trung ương 2 Khoá VIII đã đề ra.  

          c) Công bằng xã hội trong giáo dục cơ sở về cơ bản được đảm bảo, giáo dục ở các 
vùng dân tộc thiểu số có những chuyển biến tích cực, đã thành lập gần 250 trường dân tộc 
nội trú và hơn 100 trường bán trú. Cả nước đã hoàn thành công tác xoá mù chữ, phổ cập 
giáo dục tiểu học và đang thực hiện phổ cập trung học cơ sở. Gần 94% dân cư từ 15 tuổi 
trở lên biết chữ; số năm đi học trung bình đạt 7,3. Về cơ bản nước ta đã đạt được sự bình 
đẳng nam nữ trong giáo dục cơ sở.  

         d) Công tác xã hội hoá giáo dục đã đem lại kết quả bước đầu. Các lực lượng xã hội 
tham gia ngày càng tích cực vào việc huy động trẻ đến trường, xây dựng cơ sở vật chất 
của trường học, đầu tư mở trường, đóng góp kinh phí cho giáo dục dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Tỷ trọng nguồn kinh phí xã hội đóng góp trong tổng kinh phí giáo dục ngày 
càng tăng, đạt khoảng 25% vào năm 2000.  

          e) Chất lượng giáo dục có chuyển biến trên một số mặt. Trình độ hiểu biết, năng 
lực tiếp cận tri thức mới của một bộ phận học sinh, sinh viên được nâng cao; giáo dục 
trung học phổ thông chuyên đạt trình độ cao của khu vực và thế giới, số học sinh phổ 
thông đạt các giải quốc gia và quốc tế ở một số môn học ngày càng tăng. Số đông sinh 
viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có hoài bão lập thân, lập nghiệp và có tinh thần tự lập, 
năng động. Chất lượng đào tạo của một số ngành khoa học cơ bản và khoa học công nghệ 
đã được nâng cao một bước. Giáo dục đại học đã từng bước vươn lên, đào tạo được một 
đội ngũ đông đảo cán bộ khoa học kỹ thuật từ cử nhân, thạc sỹ cho đến tiến sĩ, đã và đang 
công tác và có những cống hiến quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 
Nhờ những thành tựu của giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác mà chỉ số phát triển con 
người (HDI) của nước ta theo bảng xếp loại của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc 
(UNDP) 10 năm gần đây có những tiến bộ đáng kể: từ 0,456 - xếp thứ 121 tăng lên 0,682 
- xếp thứ 101/174 nước. So với chỉ số phát triển kinh tế (GDP/người), HDI vượt lên 19 
bậc.  

Nguyên nhân của những thành tựu là do đại bộ phận nhân dân ta có tinh thần hiếu 
học, chăm lo cho việc học tập của con em; phần lớn các nhà giáo tận tuỵ với nghề. Đảng 
và Nhà nước ta đã rất quan tâm và có những chủ trương, chính sách đúng đắn phát triển 
giáo dục. Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Khoá VIII và thi hành Luật Giáo dục, sự nghiệp giáo dục đã có những chuyển biến tích 
cực.  

ở tầm vĩ mô, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
trong cả nước, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; chỉ đạo xây dựng và triển khai 
quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2001-2010; tập trung xây 
dựng và củng cố hai Đại học Quốc gia và một số trường trọng điểm khác; quan tâm nhiều 
hơn đến phát triển giáo dục cho các vùng sâu, 5 vùng xa, vùng dân tộc ít người; khắc 
phục một bước những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. Chính phủ cũng đã tập trung 
hoàn thiện từng bước hệ thống các chính sách vĩ mô về giáo dục, chỉ đạo thực hiện các 
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giải pháp khắc phục các yếu kém, bất cập, điều chỉnh cơ cấu và nâng cao chất lượng giáo 
dục. 

 Đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác tăng lên. Ngân 
sách nhà nước dành cho giáo dục tăng từ 8% năm 1990 lên tới 15% năm 2000. Nhiều 
chương trình, đề án lớn huy động đa dạng nguồn lực để phát triển giáo dục, đặc biệt là 
cho giáo dục phổ thông đã được triển khai. Ngành giáo dục đã có một số đổi mới về mục 
tiêu giáo dục; đa dạng hoá các loại hình giáo dục và các nguồn kinh phí, huy động xã hội 
tham gia phát triển giáo dục, tạo cơ hội cho nhiều người học tập, tăng cường trao đổi và 
hợp tác quốc tế.  

Các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội có nhiều hoạt động trợ giúp phát triển 
giáo dục. Sự ổn định chính trị, những thành quả phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân 
dân của thời kỳ đổi mới đã tạo thêm điều kiện cũng như môi trường thuận lợi cho giáo 
dục phát triển.  

Tóm lại, những thành tựu của giáo dục Việt Nam: 

a) Một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh, thống nhất và đa dạng hoá đã 
được hình thành với đầy đủ các cấp học và trình độ đào tạo 

b) Quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.      

c) Công bằng xã hội trong giáo dục cơ sở về cơ bản được đảm bảo, 

d) Công tác xã hội hoá giáo dục đã đem lại kết quả bước đầu.  

e) Chất lượng giáo dục có chuyển biến trên một số mặt. 

               B. Những yếu kém: 

         Mặc dầu đã đạt được những thành tựu nêu trên, nhưng nhìn chung, giáo dục nước ta 
còn yếu về chất lượng, mất cân đối về cơ cấu; hiệu quả giáo dục chưa cao; giáo dục chưa 
gắn bó chặt chẽ với thực tiễn; đào tạo chưa gắn với sử dụng; đội ngũ giáo viên còn yếu, cơ 
sở vật chất còn thiếu; chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục và công tác quản lý 
chậm đổi mới; một số hiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ cương chậm được khắc phục. 

        a) Chất lượng giáo dục nói chung còn thấp một mặt chưa tiếp cận được với trình độ 
tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, mặt khác chưa đáp ứng với các ngành nghề trong 
xã hội. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp còn hạn chế về năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng 
thực hành, khả năng thích ứng với nghề nghiệp; kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác và 
cạnh tranh lành mạnh chưa cao; khả năng tự lập nghiệp còn hạn chế. 

        b) Hiệu quả hoạt động giáo dục chưa cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cuối cấp so  với 
nhập học đầu cấp còn thấp, nhất là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa (năm học 1999 - 2000 
tỷ lệ này ở tiểu học và trung học cơ sở xấp xỉ 70%, ở trung học phổ thông 78%). Tỷ lệ lao 
động đã qua đào tạo còn thấp; còn nhiều học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa có 
việc làm. 

        c) Cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền đã được khắc phục một 
bước song vẫn còn mất cân đối. Công tác chỉ đạo cũng như tâm lý xã hội vẫn còn nặng về 
đào tạo đại học, chưa chú trọng đúng mức đến đào tạo nghề, đặc biệt là nghề trình độ cao. 

Việc tăng quy mô đào tạo trong những năm gần đây chủ yếu diễn ra ở bậc đại học; 
tỷ lệ học sinh, sinh viên cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, trung học chuyên nghiệp và học 
nghề còn thấp và tăng chậm. Công tác dự báo, quy hoạch định hướng ngành nghề đào tạo 
chưa tốt. 

 Học sinh, sinh viên chưa được nhà trường hướng dẫn đầy đủ về nghề nghiệp và 
tạo khả năng tự lập nghiệp. Các cơ sở giáo dục, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề 
nghiệp tập trung quá nhiều vào các thành phố lớn, khu công nghiệp lớn. Giáo dục ở vùng 
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sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn. Chưa chú trọng đúng 
mức đến các hình thức giáo dục không chính quy, giáo dục bên ngoài nhà trường, đặc 
biệt cho những người đang lao động. 

          d) Đội ngũ nhà giáo thiếu về số lượng và nhìn chung thấp về chất lượng, chưa đáp 
ứng được yêu cầu vừa phải tăng nhanh quy mô vừa phải đảm bảo và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả giáo dục. Đặc biệt là đội ngũ giảng viên các trường đại học ít có điều kiện 
thường xuyên tiếp cận, cập nhật tri thức và những thành tựu khoa học công nghệ mới của 
thế giới.  

          e) Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn. Chưa thanh toán hết các lớp học 3 
ca; vẫn còn các lớp học tranh tre nứa lá ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thư viện, trang 
thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập còn rất thiếu và lạc hậu. 

         g) Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới, chậm hiện đại 
hoá. Chương trình giáo dục còn mang nặng tính hàn lâm, kinh viện, nặng về thi cử; chưa 
chú trọng đến tính sáng tạo, năng lực thực hành và hướng nghiệp; chưa gắn bó chặt chẽ 
với nhu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội cũng như nhu cầu của người học; chưa 
gắn bó hiệu quả với nghiên cứu khoa học - công nghệ và triển khai ứng dụng. Giáo dục trí 
lực chưa kết hợp hữu cơ với giáo dục phẩm chất đạo đức, nhân cách công dân, trách 
nhiệm đối với xã hội, ý thức tự tôn dân tộc...Chế độ thi cử còn lạc hậu. Cách tuyển sinh 
đại học còn nặng nề và tốn kém 

        h) Công tác quản lý giáo dục còn kém hiệu quả. Một số hiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ 
cương trong giáo dục chưa được ngăn chặn kịp thời. Các hiện tượng thương mại hoá giáo 
dục như: mua bằng, bán điểm, tuyển sinh vượt chỉ tiêu, thu chi sai nguyên tắc làm ảnh 
hưởng đến uy tín của nhà trường, của nhà giáo. Hiện tượng gian lận trong kiểm tra, thi cử 
của học sinh, sinh viên ảnh hưởng xấu đến nhân cách và thái độ lao động của người học 
sau này. Ma tuý và các tệ nạn xã hội đã xâm nhập vào nhà trường. Nhìn chung, chất 
lượng và hiệu quả nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài còn thấp, chưa 
đáp ứng được nhu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.  

Nguyên nhân của những yếu kém, bất cập trước hết là do những yếu tố chủ quan, 
trình độ quản lý giáo dục chưa theo kịp với thực tiễn và nhu cầu phát triển khi nền kinh tế 
đang chuyển từ kế hoạch hoá tập trung sang thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chưa 
phối hợp tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội; chậm đổi mới cả 
về tư duy và phương thức quản lý; chậm đề ra các định hướng chiến lược và chính sách vĩ 
mô đúng đắn để xử lý mối tương quan lớn giữa quy mô, chất lượng và hiệu quả trong giáo 
dục. Các văn bản pháp quy về giáo dục chưa được ban hành kịp thời. Công tác thanh tra 
giáo dục còn yếu và chưa được quan tâm đúng mức. Những vấn đề về lý luận phát triển 
giáo dục trong giai đoạn mới chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức để định hướng 
các hoạt động thực tiễn. Năng lực của cán bộ quản lý giáo dục các cấp chưa được chú 
trọng nâng cao. Một số cán bộ quản lý   và giáo viên suy giảm về phẩm chất đạo đức. 
Quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" của Đảng và Nhà nước chưa được nhận thức 
đầy đủ và thực sự chỉ đạo hành động trong một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
Giáo dục vẫn được xem như là công việc riêng của ngành giáo dục; chưa tạo ra được sự 
liên kết, phối hợp đồng bộ giữa các ngành các cấp, các lực lượng xã hội và ngành giáo 
dục để phát triển sự nghiệp giáo dục; việc kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia 
đình và giáo dục ngoài xã hội chưa được quan tâm đúng mức. 

         Về mặt khách quan, trong những năm qua giáo dục nước ta chịu một sức ép rất lớn 
về nhu cầu học tập ngày càng tăng do dân số và trình độ dân trí tăng, song lao động dư 
thừa nhiều, khả năng sử dụng lao động của nền kinh tế còn hạn chế, khả năng đầu tư cho 
giáo dục còn hạn hẹp. Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường và thực hiện chính 
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sách mở cửa đang làm thay đổi thang giá trị xã hội, phẩm chất của người lao động... Điều 
đó ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển nhân cách người học.  

Giáo dục nước ta chưa có những biện pháp hiệu quả để tác động tích cực đến 
những thay đổi đó. Những chậm trễ trong việc cải cách hành chính nhà nước, trong việc 
đổi mới quản lý kinh tế, tài chính, sử dụng lao động, chính sách tiền lương... cũng là 
những yếu tố cản trở việc giải quyết có hiệu quả những vướng mắc của ngành giáo dục 
trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vì sự nghiệp phát triển giáo dục 
để tạo một sự tăng trưởng nhanh chóng, đáp ứng những nhu cầu rất cao của quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Nước ta còn nghèo, thu nhập quốc dân trên đầu người thấp, nguồn tài chính, cơ sở 
vật chất, thiết bị và đầu tư cho giáo dục còn nhiều thiếu thốn, trong lúc nhu cầu của xã hội 
đối với giáo dục tăng nhanh. Trong bối cảnh đó, dù còn những yếu kém và bất cập nêu 
trên, những thành tựu giáo dục đã đạt trong những năm vừa qua là rất đáng trân trọng. 

  Tóm lại, những yếu kém của giáo dục Việt Nam: 

a) Chất lượng giáo dục nói chung còn thấp 

b) Hiệu quả hoạt động giáo dục chưa cao.  

c) Cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền đã được khắc phục một bước 
song vẫn còn mất cân đối.  

d) Đội ngũ nhà giáo thiếu về số lượng và nhìn chung thấp về chất lượng 

e) Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn.  

g) Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới, chậm hiện đại hoá. 

h) Công tác quản lý giáo dục còn kém hiệu quả. 

C. Bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với 

giáo dục nước ta trong vài thập kỷ tới: 
        C1. Bối cảnh quốc tế: 

       a) Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sẽ tiếp tục phát triển với những bước tiến 
nhảy vọt trong thế kỷ 21, đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên 
thông tin và phát triển kinh tế tri thức, đồng thời tác động tới tất cả các lĩnh vực, làm biến 
đổi nhanh chóng và sâu sắc đời sống vật chất và tinh thần của xã hội. Khoảng cách giữa 
các phát minh khoa học- công nghệ và áp dụng vào thực tiễn ngày càng thu hẹp lại; kho 
tàng kiến thức của nhân loại ngày càng đa dạng, phong phú và tăng theo cấp số nhân.  

          b) Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan, vừa là quá 
trình hợp tác để phát triển vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo 
vệ lợi ích quốc gia. Sự cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia sẽ ngày càng quyết liệt hơn 
đòi hỏi phải tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hoá và đổi mới công nghệ 
một cách nhanh chóng. Các phương tiện truyền thông, mạng viễn thông, Internet tạo 
thuận lợi cho giao lưu và hội nhập văn hoá, đồng thời cũng đang diễn ra cuộc đấu tranh 
gay gắt để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.  

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, sự phát triển năng động của các 
nền kinh tế, quá trình hội nhập và toàn cầu hoá đang làm cho việc rút ngắn khoảng cách 
về trình độ phát triển giữa các nước trở nên hiện thực hơn và nhanh hơn. Khoa học - công 
nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục là nền tảng của 
sự phát triển khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội 
hiện đại và đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm 
và năng lực của các thế hệ hiện nay và mai sau. 
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         c) Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Bối cảnh trên đã tạo nên 
những thay đổi sâu sắc trong giáo dục, từ quan niệm về chất lượng giáo dục, xây dựng 
nhân cách người học đến cách tổ chức quá trình và hệ thống giáo dục. Nhà trường từ chỗ 
khép kín chuyển sang mở cửa rộng rãi, đối thoại với xã hội và gắn bó chặt chẽ với nghiên 
cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng; nhà giáo thay vì chỉ truyền đạt tri thức, chuyển 
sang cung cấp cho người học phương pháp thu nhận thông tin một cách hệ thống, có tư 
duy phân tích và tổng hợp. Đầu tư cho giáo dục từ chỗ được xem là phúc lợi xã hội 
chuyển sang đầu tư cho phát triển. 

         Vì vậy, các quốc gia, từ những nước đang phát triển đến những nước phát triển đều 
nhận thức được vai trò và vị trí hàng đầu của giáo dục, đều phải đổi mới giáo dục để có 
thể đáp ứng một cách năng động hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn những nhu cầu của sự 
phát triển đất nước.  

              C2. Bối cảnh trong nước:  

 Đại hội IX của Đảng đã tiếp tục khẳng định rằng trên cơ sở nắm vững hai nhiệm 
vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trong thời gian từ nay đến 
năm 2010 đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao rõ rệt đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá của 
nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần 
tự, vừa có những bước nhảy vọt.   Để đi tắt đón đầu từ một đất nước kém phát triển thì 
vai trò của giáo dục và khoa học công nghệ lại càng có tính quyết định. Giáo dục phải đi 
trước một bước, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài để thực hiện 
thành công các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.  ở nước ta, quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá được tiến hành trong điều  kiện tồn tại nhiều hình thức sở 
hữu, nhiều thành phần kinh tế, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Sản xuất hàng hoá phát triển làm cho thị trường lao động được mở rộng, nhu cầu 
học tập tăng lên; mặt khác, cũng làm thay đổi quan niệm về giá trị, ảnh hưởng đến việc 
lựa chọn ngành nghề, động cơ học tập, các quan hệ trong nhà trường và ngoài xã hội. Tự 
do cạnh tranh làm phân hoá giàu nghèo, làm tăng thêm sự cách biệt về cơ hội học tập giữa 
các tầng lớp dân cư. 

 Xã hội tạo điều kiện cho giáo dục phát triển, đồng thời cũng đòi hỏi giáo dục phải  
phục vụ đắc lực cho xã hội; kịp thời điều chỉnh cơ cấu và quy mô, nâng cao trình độ đào 
tạo đáp ứng các nhu cầu đa dạng của thực tiễn, tăng hiệu quả giáo dục, nhạy bén và thích 
ứng nhanh với những biến động của nhu cầu nhân lực. Giáo dục cần phải định hướng lại 
quan niệm về các giá trị; bồi dưỡng phẩm chất nhân cách mới, năng lực mới và đảm bảo 
công bằng về cơ hội học tập ở mọi cấp bậc học và trình độ đào tạo cho mọi tầng lớp nhân 
dân.             

              C3. Thời cơ và thách thức: 
             Bối cảnh quốc tế và trong nước vừa tạo thời cơ lớn vừa đặt ra những thách thức 
không nhỏ cho giáo dục nước ta. Sự đổi mới và phát triển giáo dục đang diễn ra ở quy mô 
toàn cầu tạo cơ hội tốt để giáo dục Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với các xu thế mới, tri 
thức mới, những cơ sở lý luận, phương thức tổ chức, nội dung giảng dạy hiện đại và tận 
dụng các kinh nghiệm quốc tế để đổi mới và phát triển.  

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ngày càng coi trọng vai trò của giáo dục, quan tâm 
nhiều hơn và đòi hỏi giáo dục phải đổi mới và phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn 
của mọi tầng lớp nhân dân về học tập và tiếp thu những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, 
rèn luyện những phẩm chất, năng lực cần thiết trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.  
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Giáo dục nước ta phải vượt qua không chỉ những thách thức riêng của giáo dục 
Việt Nam  mà cả những thách thức chung của giáo dục thế giới. Một mặt phải khắc phục 
những yếu kém bất cập, phát triển mạnh mẽ để thu hẹp khoảng cách với những nền giáo 
dục tiên tiến cũng đang đổi mới và phát triển. Mặt khác, phải khắc phục sự mất cân đối 
giữa yêu cầu phát triển nhanh quy mô và nguồn lực còn hạn chế, giữa yêu cầu phát triển 
nhanh quy mô và đòi hỏi gấp rút nâng cao chất lượng; giữa yêu cầu vừa tạo được chuyển 
biến cơ bản, toàn diện vừa giữ được sự ổn định tương đối của hệ thống giáo dục. 

          Thực tiễn chuyển đổi cơ chế và phát triển kinh tế đòi hỏi giáo dục phải tiếp cận và 
thích nghi với cơ chế mới, phải luôn phát triển và đi trước một bước đón đầu sự phát triển 
của xã hội. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, lao động cần cù, tinh thần hiếu học, 
năng lực tiếp thu, vận dụng tri thức và kỹ năng mới. Cần phát huy những lợi thế đó để 
vượt qua thách thức, tranh thủ thời cơ xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, 
hướng tới một xã hội học tập, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực,  nâng cao 
phẩm chất toàn diện của con người Việt Nam  trong thời đại mới, thúc đẩy tiến bộ xã hội.  

           2.1.2. Các quan điểm chỉ đạo phát triển GD; 

-  Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn 
nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp 
CN hoá, hiện đại hoá, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bền vững. 

-  Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, theo 
định hướng XHCN, lấy CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. 
Thực hiện công bằng XH trong giáo dục, tạo cơ hội bình đẳng để  ai cũng được học 
hành. Nhà nước và XH có cơ chế, chính sách giúp đỡ người nghèo học tập, khuyến 
khích những người học giỏi phát triển tài năng. 

-  Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển KT - XH, tiến bộ khoa 
học - công nghệ, củng cố quốc phòng- an ninh; thực hiện nguyên lý giáo dục: học 
đi đôi với hành,  giáo dục kết hợp với LĐ-SX, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo 
dục nhà trường, kết hợp với  giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.    

-  Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, NN và của toàn dân. Xây dựng xã hội học 
tập, nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển giáo dục; đẩy mạnh xã hội hoá 
giáo dục. 

          2.1.3. Mục tiêu và giải pháp phát triển Giáo Dục  

A. Mục tiêu chung 
a. Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận 

với trình độ tiên tiến cuả thế giới, phù hợp với thực tiễn VN, phục vụ thiết thực cho 
sự phát triển KT -XH của đất nước; của từng vùng, từng địa phương; hướng tới một 
xã hội học tập. Phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu trên 
một số lĩnh vực so với các nước phát triển trong khu vực. 

b. Ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực 
khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý, công nhân giỏi và công nhân kỹ 
thuật lành nghề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện phổ cập THCS. 

c. Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục các cấp 
bậc học và trình độ đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng 
quy mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy - học; đổi 
mới quản lý giáo dục đào tạo cơ sở pháp lý và phát huy nội lực phát triển giáo dục. 
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B. Mục tiêu phát triển các cấp bậc học, trình độ và loại hình giáo dục: 
Đồng thời với việc tăng cường chất lượng và hiệu quả, tiếp tục mở rộng qui mô các cấp 
bậc học và trình độ đào tạo, phù hợp với cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng 
miền của nhân lực. Nâng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở các trình độ vào năm 2010 đạt 
40%, trong đó từ cao đẳng trở lên 6%, trung học chuyên nghiệp 8%, công nhân kỹ thuật 
26%. Thực hiện phổ cập trung học cơ sở trong cả nước. 

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và tạo cơ hội học tập ngày càng tốt hơn cho 
các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở các vùng còn nhiều khó khăn.  

          a) Giáo dục mầm non: Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trước 6 tuổi, tạo 
cơ sở để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; mở rộng hệ thống 
nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo trên mọi địa bàn dân cư, đặc biệt ở nông thôn và những 
vùng khó khăn; tăng cường các hoạt động phổ biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ cho 
các gia đình. 

Đến năm 2010 hầu hết trẻ em đều được chăm sóc, giáo dục bằng những hình thức thích 
hợp. Tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ từ 12% năm 2000 lên 15% năm 

2005 và 18% năm 2010. Đối với trẻ 3 - 5 tuổi tăng tỷ lệ đến trường, lớp mẫu giáo từ 50% 
năm 2000 lên 58% vào năm 2005 và 67% vào năm 2010; riêng trẻ em 5 tuổi tăng tỷ lệ 
huy động đến mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp 1 từ 81% năm 2000 lên 85% vào năm 2005 
và 95% vào năm 2010. Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm 
non xuống dưới 20% vào năm 2005, dưới 15% vào năm 2010. 

        b) Giáo dục phổ thông: 

Thực hiện giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Cung cấp học vấn phổ thông cơ bản, hệ 
thống và có tính hướng nghiệp; tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực. Xây 
dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động, tích cực, sáng tạo; lòng 
ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. 

     Tiểu học: Phát triển những đặc tính tự nhiên tốt đẹp của trẻ em, hình thành ở học sinh 
lòng ham hiểu biết và những đức tính, kỹ năng cơ bản đầu tiên để tạo hứng thú học tập và 
học tập tốt. Củng cố và nâng cao thành quả phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước. 

Tăng tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường từ 95% năm 2000 lên 97% năm 
2005 và 99% năm 2010. 

     Trung học cơ sở: Cung cấp cho học sinh học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết 
ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để thực hiện phân luồng sau trung học cơ sở, tạo 
điều kiện để học sinh tiếp tục học tập hoặc đi vào cuộc sống lao động. Đạt chuẩn phổ cập 
trung học cơ sở ở các thành phố, đô thị, vùng kinh tế phát triển vào năm 2005, trong cả 
nước vào năm 2010. Tăng tỷ lệ học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi từ 74% năm 2000 
lên 80% vào năm 2005 và 90% vào năm 2010. 

    Trung học phổ thông: Thực hiện chương trình phân ban hợp lý nhằm đảm bảo cho học 
sinh có học vấn phổ thông, cơ bản theo một chuẩn thống nhất, đồng thời tạo điều kiện 
cho sự phát huy năng lực của mỗi học sinh, giúp học sinh có những hiểu biết về kỹ thuật, 
chú trọng hướng nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng sau trung học phổ 
thông, để học sinh vào đời hoặc chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp. 

Tăng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào trung học phổ thông từ 38% năm 2000 lên 45% vào 
năm 2005 và 50% vào năm 2010. 

           c) Giáo dục nghề nghiệp: Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng dạy nghề gắn 
với nâng cao ý thức kỷ luật lao động và tác phong lao động hiện đại. Gắn đào tạo với nhu 
cầu sử dụng, với việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, 
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đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực nông thôn, các ngành 
kinh tế mũi nhọn và xuất khẩu lao dộng.  

       Mở rộng đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức và kỹ năng nghề 
nghiệp ở trình độ trung cấp dựa trên nền học vấn trung học cơ sở. Hình thành hệ thống 
đào tạo kỹ thuật thực hành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng 
phát triển đào tạo nghề ngắn hạn và đào tạo công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên, nhân viên 
nghiệp vụ có trình độ cao dựa trên nền học vấn trung học phổ thông hoặc trung học 
chuyên nghiệp. 

Trung học chuyên nghiệp: Thu hút học sinh trong độ tuổi vào các trường trung học 
chuyên nghiệp đạt 10% năm 2005, 15% năm 2010. 

Dạy nghề: Thu hút học sinh sau trung học cơ sở vào học các trường dạy nghề từ 6% năm 
2000 lên 10% năm 2005, 15% năm 2010. 

Dạy nghề bậc cao: Thu hút học sinh sau trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp 
vào học các chương trình này đạt 5% năm 2005, 10% năm 2010. 

           d) Giáo dục cao đẳng, đại học và sau đại học: Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 
trình độ cao phù hợp với cơ cấu kinh tế - xã hội của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng giáo dục sau trung học thông qua việc đa 
dạng hoá chương trình đào tạo trên cơ sở xây dựng một hệ thống liên thông phù hợp với 
cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền của nhân lực và năng lực của các 
cơ sở đào tạo. Tăng cường năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, năng lực tự tạo 
việc làm cho mình và cho những người khác. 

          Nâng tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân từ 118 năm học 2000 - 2001 lên 200 vào năm 
2010. Tăng quy mô đào tạo thạc sĩ từ 11.727 học viên năm 2000 lên 38.000, nghiên cứu 
sinh từ 3.870 năm 2000 lên 15.000 vào năm 2010. 

            e) Giáo dục không chính quy:  

          Phát triển giáo dục không chính quy nh] là một hình thức huy động tiềm năng của 
cộng đồng để xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội cho mọi người, ở mọi trình độ, mọi lứa 
tuổi, mọi nơi có thể học tập suốt đời, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá 
nhân, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Củng cố và nâng cao kết 
quả xoá mù chữ cho người lớn, đặc biệt ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện có hiệu 
quả các chương trình sau xoá mù chữ, bổ túc trên tiểu học để góp phần thực hiện chủ 
trương phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010; tạo điều kiện để thực hiện phổ 
cập bậc trung học trong những năm tiếp theo. Tạo cơ hội cho đông đảo người lao động 
được tiếp tục học tập, được đào tạo lại, được bồi dưỡng ngắn hạn, định kỳ và thường 
xuyên theo các chương trình giáo dục, các chương trình kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với 
nhu cầu nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Chú 
trọng phát triển các chương trình chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
công chức nhà nước từ Trung ương đến địa phương. 

g) Giáo dục trẻ khuyết tật: Tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được học tập ở một trong các loại 
hình lớp hoà nhập, bán hoà nhập hoặc chuyên biệt, đạt tỷ lệ 50% vào năm 2005 và 70% 
vào năm 2010. 

C. Các giải pháp phát triển giáo dục: 

             Để đạt được các mục tiêu trên, cần tập trung thực hiện 7 nhóm giải pháp 
lớn:  
   - Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục;  
   -  Phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giáo dục;  



http://www.ebook.edu.vn 47 

   - Đổi mới quản lý giáo dục;  
   - Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và phát triển mạng lưới 
trường lớp và các cơ sở giáo dục;  
   - Tăng cường nguồn tài chính, cơ sở vật chất cho giáo dục; 
   - Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục;  
   - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục. Trong đó: 

              +  Đổi mới chương trình giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo là các giải 
pháp trọng tâm;  

              +  Đổi mới quản lý giáo dục là khâu đột phá. 

C1. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình GD: 
            Mục tiêu, nội dung, chương trình được đổi mới theo hướng chuẩn hoá, hiện đại 
hoá, tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và tham gia; đồng thời, thích ứng với nhu 
cầu nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế -xã hội của đất nước, từng vùng và từng địa 
phương. 

a. GD phổ thông: Nâng cao chất lượng GD toàn diện; thực hiện giảm tải, có cơ cấu 
chương trình hợp lý vừa đảm bảo được chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, vùa tạo điều 
kiện để phát triển năng lực của mỗi học sinh, nâng cao năng lực tư duy, kỹ năng thực 
hành, tăng tính thực tiễn, coi trọng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn; bổ sung những 
thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh và 
tiếp cận trình độ GD phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực; quan tâm đầy đủ đến 
GD  phẩm chất, đạo đức, ý thức công dân, giáo dục sức khoẻ thẩm mỹ cho học sinh. 

b.  GD nghề nghiệp: Xây dựng và ban hành danh mục ngành nghề đào tạo, đổi mới và 
chuẩn hoá nội dung, chương trình đào tạo theo hướng mềm dẻo, nâng cao kỹ năng thực 
hành, năng lực tự tạo việc làm, năng lực thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của công 
nghệ và thực tế sản xuất kinh doanh, gắn kết chặt chẽ với việc làm trong xã hội, liên 
thông với các trình độ đào tạo khác. 

c.  GD đại học, cao đẳng và sau ĐH: Tiến hành đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo 
theo hướng đa dạng hoá, chuẩn hoá, hiện đại hoá, tạo điều kiện mau chóng tiếp thu có 
chọn lọc những chương trình đào tạo của các nước phát triển về khoa học tự nhiên, kỹ 
thuật và công nghệ phù hợp với yêu cầu của đất nước, phục vụ thiết thực cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội, của từng ngành,  lĩnh vực,  vùng, từng địa phương nói riêng. Thiết kế các 
chương trình chuyển tiếp, các chương trình đa giai đoạn và áp dụng các quy trình đào tạo 
mềm dẻo nhằm tăng cơ hội học đại học cho mọi người, nhất là những người ở nông thôn, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

           Đổi mới chế độ thi cử, chế độ tuyển sinh, xây dựng phương pháp, quy trình và hệ 
thống đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng giảng viên, chất lượng sinh viên một cách 
khách quan, chính xác; xem đây là một biện pháp cơ bản khắc phục tính chất đối phó với 
thi cử của nền GD hiện nay, thúc đẩy việc lành mạnh hoá quá trình GD không chỉ ở trình 
độ đại học, cao đẳng mà ở các cấp bậc GD phổ thông. 

C2. Phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp GD:  
 Giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo là giải pháp trọng tâm; Phát triển đội ngũ 

nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng đáp ứng nhu 
cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả GD. 

            Đổi mới và hiện đại hoá các phương pháp GD. Chuyển từ việc truyền đạt trí thức 
thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình 
tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách 
hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp. 
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a. Giáo viên mầm non: Đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu giáo viên cho các cơ 
sở GDMN công lập và ngoài công lập, tiến tới chuẩn hoá đội ngũ giáo viên MN. Xây 
dựng chính sách đối với giáo viên MN, đặc biệt là giáo viên ở nông thôn, miền núi, vùng 
sâu, vùng xa. 

b. Giáo viên phổ thông: Điều chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên phổ thông, tăng cường giáo 
viên nhạc hoạ, thể dục thể thao, nữ công gia chánh, giáo viên hướng nghiệp và dạy nghề 
để đa dạng hoá việc học và hoạt động của học sinh trong quá trình tiến tới học 2 buổi/ 
ngày. Nâng dần tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng.  

Phấn đấu đến 2005 tất cả giáo viên THCS đều có trình độ cao đẳng trở lên, trong 
đó những giáo viên trưởng, phó các Bộ môn có trình độ đại học. Nâng tỷ lệ giáo viên 
THPT có trình độ thạc sỹ lên 10% vào năm 2010. Đặc biệt chú trọng đầu tư cho việc xây 
dựng đội ngũ giáo viên cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, cho đồng bào các dân 
tộc thiểu số. Giáo viên được thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

c. Giáo viên các trường dạy nghề và trung học chuyên nghiệp: 

 Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề và trung học chuyên 
nghiệp theo chuẩn, bổ sung giáo viên cho một số lĩnh vực ngành nghề mới, thực hiện luân 
phiên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo chu kỳ 5 năm/lần. Nâng tỷ lệ giáo viên trung 
học chuyên nghiệp có trình độ sau đại học lên 10% vào năm 2010. 

d. Giảng viên  ĐH, CĐ; 

 Khẩn trương đào tạo, bổ sung và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên đại học, 
cao đẳng để một mặt giảm tỷ lệ sinh viên/ giảng viên trung bình đang quá cao hiện nay 
(30) xuống khoảng 20, trong đó 10-15 đối với các ngành KH tự nhiên, kỹ thuật và CN, 20 
- 25 đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, các ngành kinh tế, mặt khác, đón đầu 
sự phát triển GD đại học trong những năm sắp tới. Tăng tỷ lệ  giáo viên ĐH có trình độ 
Thạc sỹ lên 40% có trình độ tiến sỹ lên 25% vào năm 2010. 

Lựa chọn các sinh viên giỏi bổ sung nguồn giáo viên cho các trường ĐH, CĐ và 
tiếp tục đào tạo trong và ngoài nước. Ưu tiên gửi giảng viên ĐH, CĐ đi đào tạo, bồi 
dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách NN  và các nguồn kinh phí khác. 

e. Hoàn thiện định mức lao động, chế độ làm việc, chế độ chính sách đối với nhà giáo:  

Từng bước xây dựng chế độ trả lương theo số lượng và chất lượng dạy học. Thực 
hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý GD ở các vùng có điều 
kiện kinh tế - XH khó khăn, GD các đối tượng đặc biệt. NN có chế độ, chính sách ưu đãi 
về lương đối với nhà giáo. Mở rộng diện tuyển giáo viên, giảng viên theo chế độ hợp 
đồng dài hạn. 

g. Tăng cường năng lực đào tạo và đổi mới chương trình đào tạo của các trường sư phạm 
và các khoa sư phạm:  

Thành lập mới các khoa sư phạm, các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong 
một số trường ĐH, CĐ khác. Tập trung xây dựng hai trường sư phạm trọng điểm vừa đào 
tạo giáo viên có chất lượng cao, vừa nghiên cứu KH GD  đạt trình độ tiên tiến. Ưu tiên 
đào tạo giáo viên người dân tộc và giáo viên biết tiếng dân tộc cho các cơ sở GD ở vùng 
có nhiều người thuộc các dân tộc thiểu số. 

                C3. Đổi mới quản lý GD:   
Giải pháp đổi mới quản lý giáo dục là khâu đột phá. 

a.  Nâng cao hiệu lực chỉ đạo tập trung của Chính phủ trong việc thực hiện chiến 
lược GD. Đổi mới chức năng và phương thức hoạt động của Hội đồng Quốc gia do Thủ 
tướng làm Chủ tịch theo hướng giúp Thủ tướng chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển 
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GD. Hội đồng Quốc gia GD có bộ phận giúp việc, huy động đông đảo lực lượng các nhà 
khoa học, GD, hoạt động KT- XH có uy tín thuộc các lĩnh vực khác nhau tham gia vào 
quá trình xây dựng, thẩm định các chủ trương chính sách, kế hoạch phát triển, đánh giá 
chất lượng, hiệu quả các hoạt động GD và tiến độ thực hiện Chiến lược. 

b. Đổi mới cơ chế và phương thức quản lý GD theo hướng phân cấp một cách hợp 
lý nhằm giải phóng và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, tính tự động và tự chịu 
trách nhiệm của mỗi cấp và mỗi cơ sở GD, giải quyết một cách có hiệu quả những bất cập 
của toàn hệ thống trong quá trình phát triển. Cụ thể là: 

-  Tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ chủ yếu: xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch 
phát triển GD, xây dựng cơ chế chính sách và quy chế quản lý   nội dung và chất lượng 
đào tạo; tổ chức kiểm tra và thanh tra. Đặc biệt chú trọng công tác thanh tra GD và đảm 
bảo chất lượng GD thông qua việc tổ chức và chỉ đạo hệ thống kiểm định chất lượng; xây 
dựng cơ chế phối hợp quản lý giữa nhà trường, gia đình và xã hội, cơ chế gắn kết giáo dục 
-đào tạo  với nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng qua các hình thức tổ chức, 
liên kết, các chính sách vĩ mô và vi mô. 

-  Tăng cường chất lượng của công tác lập kế hoạch; tiến hành dự báo thường xuyên, tăng 
cường cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực của xã hội cho các ngành các cấp, các cơ 
sở GD để điều tiết quy mô, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo cho phù hợp với nhu 
cầu sử dụng. 

-  Thực hiện phân cấp quản lý mạnh mẽ cho các Bộ, các địa phương, giao quyền quản lý   
về tổ chức, cán bộ và tài chính cho các cơ quan quản lý GD  địa phương.  Hoàn thiện quy 
chế quản lý hoạt động của các loại hình trường. Giao quyền chủ động cao hơn cho các 
trường  ĐH, cao đẳng để tạo điều kiện cho các trường chủ động, sáng tạo trong việc thực 
hiện có hiệu quả các mục tiêu GD, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với 
xã hội và nhân dân. 

-  Thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong nền GD và đổi mới phương thức quản lý 
GD. Thể chế hoá vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý GD các 
cấp; ban hành và tổ chức thực hiện các quy phạm pháp luật về GD. 

c.  Xây dựng và thực hiện chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Đào tạo và bồi 
dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý GD các cấp về kiến thức, kỹ năng quản lý và 
rèn luyện phẩm chất đạo đức; đồng thời điều chỉnh, sắp xếp lại cán bộ theo yêu cầu mới 
phù hợp với năng lực và phẩm chất của từng người. 

Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật thích hợp để nâng cao hiệu quả của công 
tác quản lý. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý   giáo dục, khai thác nguồn thông tin 
quốc tế về giáo dục,  hỗ trợ việc đánh giá tình hình và ra quyết định. 

d. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục. 

 Các cấp uỷ Đảng từ T.Ư đến địa phương thường xuyên lãnh đạo và kiểm tra việc 
thực hiện các chủ trương, chính sách GD, đặc biệt là công tác xã hội hoá GD, công tác 
GD chính trị, tư tưởng, xây dựng nề nếp, kỷ cương, coi việc phát triển và nâng cao chất 
lượng GD  là 1 chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phát triển 
Đảng, tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức Đảng để thực sự trở thành hạt nhân lãnh 
đạo trong nhà trường. 

C4. Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu hệ thống GD quốc dân và phát triển 
mạng lưới trường, lớp, cơ sở GD:   

Hoàn thiện cơ cấu hệ thống GD quốc dân theo hướng đa dạng hoá, chuẩn hoá, liên 
thông liên kết từ GD phổ thông, GD nghề nghiệp đến ĐH, CĐ, sau ĐH.  Tổ chức phân 
luồng sau THCS và THPT. 
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a.  Cơ cấu lại hệ thống giáo dục đáp ứng nhu cầu của đất nước trong giai đoạn CNH, 
HĐH, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức hệ thống GD tiên tiến trên thế giới phù 
hợp với điều kiện Việt Nam. Cơ cấu lại các trình độ đào tạo theo chuẩn quốc tế. Cải tiến 
học chế, đổi mới tuyển sinh, đa dạng hoá phương thức đào tạo, xây dựng các quy chuẩn 
về liên thông, chuyển tiếp giữa các cấp bậc, trình độ đào tạo, giữa các cơ sở đào tạo và 
thực hiện các giải pháp khác hỗ trợ việc điều chỉnh cơ cấu hệ thống GD. 

b.  Mở thêm các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt ở nông thôn và những vùng khó khăn. 
Khuyến khích phát triển và trường mầm non ngoài công lập, các trường mầm non ở các 
đơn vị sản xuất - kinh doanh. 

c. Phát triển mạng lưới trường phổ thông rộng khắp trên toàn quốc. Xây dựng trên mỗi địa 
bàn xã, phường hoặc ở nơi thưa dân thì cụm xã, phường ít nhất1 trường tiểu học và 1 
trường THCS đạt tiêu chuẩn quốc gia. Mỗi tỉnh xây dựng ít nhất một trường THPT trọng 
điểm. Củng cố và mở thêm các trường phổ thông  dân tộc nội trú. Liên kết các trường thpt 
với các trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề ở các địa bàn 
để tăng thời lượng hoạt động của học sinh tại đó trong qúa trình tiến tới học và hoạt động 
cả ngày tại trường. 

d.  Thực hiện phân ban ở các cấp THPT trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức phổ thông, cơ 
bản, toàn diện và hướng nghiệp cho mọi học sinh, có nội dung nâng cao ở một số môn 
học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh. Hoàn thiện mô hình 
trường THPT chuyên ở các địa phương hoặc ở các trường ĐH để bồi dưỡng học sinh có 
năng khiếu trong các lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục - TT. 

  e.  Củng cố và mở thêm các cơ sở dạy nghề, đặc biệt là các cơ sở gắn với địa bàn dân cư, 
đào tạo theo các ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động ở địa phương. Phấn đấu xây 
dựng 25 trường đào tạo nghề trọng điểm vào năm 2005, 40 trường vào năm 2010. 

  g.  Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, cao đẳng. Tập trung đầu tư 
xây dựng và phát triển các trường trọng điểm bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐH 
Quốc gia thành phố  HCM, 2 trường ĐHSP  trọng điểm và một số trường khác. 

h.  Củng cố và mở thêm các cơ sở GD thường xuyên như trung tâm GD thường xuyên, 
trung tâm GD cộng đồng, trường bổ túc văn hoá đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên 
của mọi người, ở mọi lứa tuổi và trình độ. Tăng cường cho 2 viện đại học mở về phương 
tiện, thiết bị, tài liệu để mở rộng hình thức GD  từ xa.   

C 5. Tăng cường nguồn tài chính, cơ sở vật chất cho GD: 
a.  Ngân sách nhà nước là nguồn tài chính chủ yếu của GD. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho 
GD trong tương quan với các ngành khác. Nâng tỷ lệ chi cho GD trong ngân sách nhà 
nước từ 15% năm 2000 lên ít nhất 18% năm 2005 và 20% năm 2010; tranh thủ nguồn tài 
chính vay với lãi suất ưu đãi cho GD từ Ngân hàng TG (WB), Ngân hàng Phát triển Châu 
¸ (ADB), các tổ chức quốc tế và các nước. 

b.  Đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo hướng song song với việc trao quyền chủ động 
về tài chính cần thực hiện chế độ tài chính công khai và chế độ kiểm toán nhằm tăng hiệu 
quả sử dụng các nguồn tài chính đầu tư cho GD. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng 
cho GD  

c.  Các địa phương có kế hoạch cụ thể xây dựng thêm trường sở để đẩy nhanh tiến độ phổ 
cập GD THCS, tăng số lượng học sinh phổ thông và hoạt động cả ngày tại trường lên tới 
70%, nâng tỷ lệ các trường được xây dựng theo chuẩn quốc gia lên tới 50% vào năm 
2010. Đặc biệt quan tâm xây dựng trường kiên cố, bán kiên cố cho các vùng thường xảy 
ra thiên tai. 
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d.  Tăng cường và hiện đại hoá trang thiết bị phục vụ đổi mới chương trình, nội dung, 
phương pháp GD. Phấn đấu đến năm 2010 có 60% trường phổ thông và 100% trường ĐH, 
cao đẳng được nối mạng Internet. Mở rộng kết nối Internet trực tiếp cho hệ thống đại học. 

 e.  Xây dựng thư viện trường. Đến năm 2010 tất cả các trường phổ thông đều có thư viện  
trường. Xây dựng hệ thống thư viện điện tử kết nối giữa các trường đại học trong từng 
vùng tiến tới kết nối với các thư viện trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. 

 g.  Xây dựng một số phòng thí nghiệm quốc gia trong các trường ĐHQG, các trường ĐH 
trọng điểm, đầu ngành. Xây dựng các cơ sở thực nghiệm về công nghệ ở 1 số trường cao 
đẳng. 

C6.  Đẩy mạnh xã hội hoá GD:   
Hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn, cơ chế chính sách và các giải pháp xã hội hoá 

GD, nhằm tạo sự nhất trí cao trong xuất hiện về nhận thức và tổ chức thực hiện; bổ sung 
và hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách vĩ mô khuyến khích 
mạnh mẽ các tổ chức KT -XH, các cá nhân đầu tư cho phát triển GD. 

-  Phát triển các trường ngoài công lập. Chuyển một số trường công lập thành trường 
ngoài công lập khi có đủ điều kiện thích hợp.   

-  Củng cố và nâng cao chất lượng GD  của các trường ngoài công lập. Nâng tỷ lệ học 
sinh học nghề (ngắn hạn và dài hạn) ngoài công lập đến năm 2010 lên khoảng 70%, tỷ lệ 
sinh viên ngoài công lập đến năm 2010 lên khoảng 30%. 

-  Mở rộng các quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ GD, khuyến khích cá nhân và tập thể đầu tư 
phát triển GD; đổi mới chế độ học phí của các trường ĐH, CĐ công lập và ngoài công 
lập theo hướng đảm bảo tương xứng với chất lượng và các dịch vụ GD. 

-  Mở rộng và tăng cường các mối quan hệ của nhà trường với các ngành, địa phương, cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức KT - XH; tạo điều kiện để xã hội có thể đóng 
góp xây dựng cơ sở  vật chất, góp ý kiến cho quy hoạch phát triển nhà trường. 

-  Xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hoá, môi trường GD lành mạnh, GD toàn 
diện về đức, trí, thể, mỹ. Phát huy truỳền thống tôn sư trọng đạo, nêu cao phẩm chất nhà 
giáo, làm tốt công tác GD chính trị tư tưởng, phấn đấu để các nhà giáo thực sự là những 
người mẫu mực về mọi mặt, là tấm gương sáng cho học sinh. 

-  Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giám sát của Hội 
đồng ND, sự quản lý của UBND các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, 
Hội Phụ nữ, Đoàn TN, Đội thiếu niên TP, Hội học sinh - SV,  Hội Cha mẹ học sinh, Hội 
khuyến học và các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội khác trong việc huy động nguồn lực 
xã hội tham gia phát triển sự nghiệp GD. 

C7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về GD: 
a.  Huy động nguồn lực từ hợp tác quốc tế để tăng cường trang thiết bị; xây dựng cơ sở 
vật chất cho GD  phổ thông, đặc biệt ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
b.  Tăng số dự án viện trợ vốn vay để đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật đáp ứng các yêu 
cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động và xuất khẩu lao động. 
c.  Hợp tác đầu tư xây dựng một số trung tâm công nghệ cao trong các cơ sở đào tạo đại 
học; nhập thiết bị thí nghiệm khoa học tiên tiến để nâng cao hiệu quả của công tác đào 
tạo và nghiên cứu khoa học. 
d.  Phát triển các dự án hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật nói chung và nghiên 
cứu khoa học GD nói riêng của cơ sở đào tạo ĐH, các viện, các trung tâm chuyên nghiên 
cứu về GD. 
e.  Khuyến khích các chủ đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm, tiểm lực, truyền thống và 
trình độ tiên tiến thành lập cơ sở GD 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với các đối 
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tác VN để đào tạo đại học, dạy nghề, GD từ xa, mở các khoá bồi dưỡng ngắn hạn có trình 
độ khu vực và quốc tế tại VN  theo quy định của pháp luật VN. 
g.  Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý tốt việc 
du học tự túc. 
                        

 2.2.  Một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp 
     (Trích Báo cáo của Chính phủ trình QH tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XI/ tháng 
11/2004) 

2.2.1. Đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, huy động mọi nguồn lực 
phát triển giáo dục, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập 

Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau: 
-  Bắt đầu quá trình mở rộng quy mô giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngay từ 
năm học 2005-2006: năm 2005 tăng quy mô tuyển sinh ĐH, CĐ từ 5% lên 10%, tiếp tục 
duy trì tốc độ tăng trong các năm tiếp theo để đến năm 2010 đạt mức 200 sinh viên / 1 
vạn dân. 
-  Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng liên thông, mở ra nhiều khả năng và cơ hội 
học tập khác nhau cho thế hệ trẻ lựa chọn, đặc biệt là phát triển hệ thống dạy nghề, chú 
trọng dạy nghề trình độ cao. 
-  Ban hành chính sách tạo điều kiện để duy trì, củng cố và phát triển các trường ngoài 
công lập, khắc phục tình trạng phân biệt đối xử với trường ngoài công lập, bảo đảm để 
trường ngoài công lập bình đẳng với trường quốc lập. 
-  Trong năm 2005 xây dựng và ban hành chính sách học phí hợp lý trên cơ sở đổi mới 
quan niệm về học phí. 
-  Từ năm 2005 tổ chức triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập, lấy Hội Khuyến học và 
các đoàn thể làm nòng cốt thực hiện. 
-  Phát triển và hoàn thiện các hình thức huy động cộng đồng tham gia giám sát các hoạt 
động của nhà trường và giải quyết những vấn đề quan trọng của giáo dục. 
-  Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận để huy động mọi lực lượng xã hội, trước hết là cha mẹ học sinh xây dựng môi trường 
giáo dục lành mạnh, ngăn chặn và chống lại các tệ nạn, tiêu cực xã hội thâm nhập vào 
nhà trường. 

2.2.2. Nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả giáo dục 
Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới mục tiêu, nội dung giáo dục, đổi 

mới mạnh mẽ cách dạy, cách học trong nhà trường, tăng cường các điều kiện về đội ngũ 
giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Trong 
đó, các giải pháp chủ yếu là: 
-  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chuẩn quốc gia cho giáo dục bao gồm: chuẩn kiến 
thức, kỹ năng đối với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo và chuẩn các điều kiện 
bảo đảm chất lượng giáo dục (đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý và công nhân 
viên; SGK, giáo trình và tài liệu tham khảo; trường sở, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư 
viện, sân chơi, bãi tập...), các yêu cầu cơ bản về đạo đức, tác phong và trách nhiệm của 
người học trước gia đình và xã hội. 
-   Xây dựng danh mục ngành nghề và chương trình phát triển nhân lực quốc gia. 
-  Tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục. Đối với giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện 
kế hoạch triển khai chương trình, SGK mới theo Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc 
hội. Trên cơ sở nghiêm túc đánh giá kết quả triển khai hơn hai năm qua, tiếp thu các ý 
kiến đóng góp của xã hội tổ chức rà soát, chỉnh lý nhằm khắc phục các sai sót, giảm hợp 
lý nội dung chương trình ở tiểu học và THCS phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của học 
sinh. Ngay trong năm học 2004-2005, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm 
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thí điểm phân ban trong trường THPT để xây dựng phương án phân hoá mềm dẻo, linh 
hoạt, khả thi với bước đi thích hợp. 
-  Tập trung đổi mới phương pháp dạy và học. Triển khai Đề án dạy học tin học và ứng 
dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. Giảm bớt giờ lên lớp, tăng thời gian tự học và 
thảo luận chuyên đề, nhất là ở bậc đại học. Chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai học chế tín 
chỉ ở các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề ngay từ năm 2005. 
-  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức 
bồi dưỡng giáo viên với nội dung chủ yếu là đổi mới phương pháp dạy học, làm cho mọi 
giáo viên đều quán triệt yêu cầu coi trọng vai trò chủ động của người học, phát huy năng 
lực sáng tạo trong cách tiếp thu và vận dụng tri thức vào cuộc sống; phát triển ở người học 
năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự đánh giá và khả năng lập nghiệp. 

Từng bước xoá bỏ sự cách biệt không cần thiết giữa giáo viên trong biên chế với 
giáo viên ngoài biên chế, giữa giáo viên các trường công lập với giáo viên các trường 
ngoài công lập, tiến tới mọi giáo viên có các quyền lợi và trách nhiệm như nhau (chỉ khác 
nhau ở nguồn trả lương) 
-   Thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học, nâng cao hiệu quả sử dụng, đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân nguồn công trái, tăng cường kiểm tra, giám định, bảo đảm chất 
lượng công trình xây dựng trường học. Kiên quyết xoá bỏ tình trạng học 3 ca. 
-   Từ năm 2005 triển khai hệ thống kiểm định chất lượng. Thực hiện công bố định kỳ kết 
quả kiểm định chất lượng. 
-  Trên cơ sở tăng cường năng lực và chất lượng đào tạo, tăng số lượng, đồng thời nâng 
cấp trình độ đào tạo nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động; thu hút học sinh, sinh viên các 
nước đến Việt Nam du học; tiến tới tham gia thị trường đào tạo nhân lực quốc tế. 

2.2.3. Thực hiện công bằng xã hội trong lĩnh vực giáo dục, ưu tiên phát 
triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn và giáo dục đối với trẻ 
em bị thiệt thòi 
Bắt đầu từ năm 2005, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
sau: 
-  Điều chỉnh định hướng đầu tư từ ngân sách nhà nước, tập trung đầu tư cho giáo dục phổ 
cập, phát triển giáo dục vùng khó khăn, các chương trình trọng điểm, chương trình nhân 
lực quốc gia. 
-  Xoá xã "trắng" về cơ sở giáo dục mầm non, tạo điều kiện để hầu hết trẻ 5 tuổi con em 
đồng bào dân tộc thiểu số được học mẫu giáo nhằm chuẩn bị về tiếng Việt trước khi vào 
lớp một. 
-  Mở rộng hình thức tín dụng học tập, tạo điều kiện cho con em gia đình nghèo, gia đình 
có thu nhập thấp (cận nghèo) được tiếp cận các cơ hội giáo dục, nhất là ở các bậc học cao. 
-  Tổ chức các hình thức học tập đa dạng để ngày càng nhiều trẻ khuyết tật được học tập, 
giúp các em phục hồi chức năng và hội nhập xã hội. 

2.2.4. Nâng cao khả năng chủ động hội nhập quốc tế của giáo dục Việt 
Nam. 

Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện từ năm 2005 các giải pháp sau: 
-  Cho phép áp dụng có chọn lọc các chương trình, giáo trình tiên tiến về các môn toán, 
khoa học tự nhiên, công nghệ, ngoại ngữ của các nước phát triển vào giáo dục ĐH và giáo 
dục nghề nghiệp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và thực tiễn giáo dục nước ta; 
đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo có khả năng chuyển đổi với các cơ sở giáo 
dục nước ngoài. 
-  Triển khai chiến lược dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tập trung 
chủ yếu vào tiếng Anh, khuyến khích dạy và học ngoại ngữ thứ hai. 



http://www.ebook.edu.vn 54 

-  Cho phép các trường ĐH, CĐ hợp tác với các trường có uy tín ở nước ngoài thực hiện 
chương trình liên kết đào tạo theo mô hình những năm đầu đào tạo trong nước, những 
năm còn lại đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt là trong các chương trình đào tạo sau đại học. 
-  Tập trung kinh phí của Nhà nước và huy động lực lượng giảng viên trình độ cao để xây 
dựng một số trường đại học có trình độ quốc tế. 

2.2.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong giáo dục 
Để thực hiện nhiệm vụ này, trước hết cần tập trung đổi mới cơ chế, thực hiện mạnh 

mẽ việc phân cấp quản lý giáo dục: 
-  Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển giáo dục; xây dựng một số luật về giáo dục như Luật Giáo viên, Luật Giáo dục 
đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp... trình Quốc hội thông qua. 
-  Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ, TB & XH phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ 
bảo đảm thực hiện các chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là 
hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra; phối hợp 
hoạt động của địa phương trong việc thực hiện các chủ trương về giáo dục. 
-  Từ năm 2004 thực hiện ngay việc triển khai Nghị định 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ 
"Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục", thực hiện phân cấp cho chính 
quyền địa phương quyết định và chịu trách nhiệm cụ thể hoá các chính sách giáo dục, huy 
động nguồn lực, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục, 
đảm bảo phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. 
-  Ban hành các quy định cụ thể để tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ 
sở giáo dục về sản phẩm đào tạo, tài chính, nhân lực, tuyển sinh... 
-  Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý   giáo dục. Tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý   giáo dục tận tâm, thạo việc và có năng lực 
điều hành. 
-  Đưa công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch vào nền nếp; quy hoạch kế hoạch phát 
triển ngành phải căn cứ vào dự báo nhu cầu nhân lực của đất nước. 
-  Trong quá trình đổi mới quản lý giáo dục lấy việc quản lý   chất lượng làm nhiệm vụ 
trọng tâm. Quản lý chặt chẽ quá trình học tập, đánh giá và "đầu ra" bằng cách tăng cường 
kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình đào tạo. 

2.2.6. Khắc phục những tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục 
a-  Đối với các tiêu cực trong dạy thêm, học thêm: 

Dạy thêm, học thêm tồn tại chủ yếu ở đô thị, vùng kinh tế phát triển, có phần là 
nhu cầu chính đáng của nhiều học sinh và phụ huynh học sinh. Biểu hiện tiêu cực của dạy 
thêm là tạo ra "nhu cầu giả" nhằm bắt học sinh học thêm với mục đích kiếm lợi. Để khắc 
phục những tiêu cực đó, sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau: 
-  Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm để thống nhất thực 
hiện trong nước. 
-  Hoàn thiện nội dung, chương trình và SGK đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng phù 
hợp với yêu cầu và điều kiện dạy và học ở các vùng miền, tăng cường cơ sở vật chất, 
chuyển dần các trường có điều kiện sang học 2 buổi / ngày. 
-  Đổi mới đánh giá, cải tiến thi cử, tuyển sinh theo hướng bám sát chương trình, SGK; 
giảm bớt số kỳ thi, đơn giản hoá hình thức thi, áp dụng thi trắc nghiệm......mở rộng quy 
mô ĐH, CĐ và cải tiến kỳ thi tuyển sinh. 
-  Tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ giáo viên, nghiên cứu 
giải quyết chế độ, chính sách đối với giáo viên đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các 
trường hợp vi phạm. 

b - Đối với các tiêu cực trong việc cấp phát, sử dụng văng bằng, chứng chỉ và 
đánh giá kết quả học tập không đúng thực chất: 
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-  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc, kịp thời theo đúng các quy định đã 
ban  hành. 
-  Tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm quy trình đào tạo và 
cấp phát văn bằng tương ứng với trình độ thực chất của người học, trước hết đối với các 
hệ đào tạo không chính quy. 
-  Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sao chép luận văn, luận án, phối hợp với 
các cấp chính quyền địa phương thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở tổ chức sao in, mua 
bán luận văn, luận án với dụng ý xấu. 

-  Xây dựng cơ chế đánh giá, sử dụng cán bộ công chức căn cứ vào trình độ, 
năng lực và kết quả hoạt động thực tiễn, khắc phục tình trạng tuyển chọn, đề bạt 
quá thiên vào bằng cấp, góp phần ngăn chặn tận gốc tình trạng "học giả, bằng thật".        

Chương III.  Luật Giáo dục. 
  I.  giới thiệu kháI quát Luật Giáo dục 1998 
Quá trình thể chế hoá quản lý GD trước khi có Luật Giáo dục.  
Trải mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước truyền thống tôn sư trọng đạo đã trở 

thành bản sắc dân tộc và giá trị bền vững của con người Viêt Nam. Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta không ngừng phấn đấu để giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.  

Hơn 50 năm qua, nền giáo dục quốc dân đã được xây dựng thành một hệ thống ngày 
càng hoàn chỉnh từ giáo dục mầm non đến đào tạo tién sỹ, góp phần chủ yếu vào sự 
nghiệp nâng cao dân trí, ĐT nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Để quản lí các hoạt động giáo dục, Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật, không ngừng thể chế hoá đường lối chủ trương của Đảng về giáo dục. Từ năm 
1945 đến 1998, Nhà nước đã ban hành 756 văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục dưới 
dạng các nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị :  
        - Sắc lệnh SL20 ( 8-9-1945) là sắc lệnh đầu tiên về GD, đây là sắc lệnh thành lạp 
Nha bình dân học vụ và cưỡng bách học quốc ngữ; tiếp đến SL 146 (20-6-1946) và SL 
147 (10-8-1946) đã đặt nền móng cho hành lang pháp lí đối với hoạt động giáo dục của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ở đó đưa ra những nguyen tắc cơ bản cho một nền giáo 
dục mới và việc tổ chức bậc học cơ bản. 
        -  Thông tư số 56 (31-7-1950) của Bộ Giáo dục chỉ đạo cải cách giáo dục (CCGD) 
lần 1 
        -  Nghị định số 1027 (27- 8- 1956) của Chính phủ chỉ đạo CCGD lần 2 
        -  Nghị quyết số (NQ) 14 (12-1978) và các Quyết định số 243/CP (28/6/1979); QĐ 
số 126/CP (19/3/1981)... kèm theo Hướng dẫn chỉ đạo CCGD lần 3 
        - Đặc biệt từ năm 1991 khi đã ban hành Luật Bảo vệ chăm sóc (BVCS) trẻ em, Luật 
Phổ cập giáo dục tiểu học (16/8/1991) và Nghị định 90/CP về cơ cấu hệ thống giáo dục 
tạo nên một hành lang pháp lí rõ ràng cho các hoạt động quản lý giáo dục trong giai đoạn 
mới. 

 Về quan hệ quốc tế Nhà nước ta đã tham gia ký kết và phê chuẩn một số văn kiện 
liên quan đến giáo dục: 

-  Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (1990) ; 
-  Tuyên ngôn thế giới về giáo dục cho mọi người (1990) ; 
Những văn bản quy phạm pháp luật mà Nhà nước đã ban hành trước khi có Luật 

Giáo dục nhìn chung có nội dung chính xác, phạm vi điều chỉnh rõ ràng, kịp thời giải 
quyết những vấn đề nảy sinh về pháp quy trong lĩnh vực giáo dục, giúp cho giáo dục 
không ngừng phát triển. Tuy nhiên, nhiều văn bản thiếu cụ thể, hệ thống văn bản thiếu 
đồng bộ ; phạm vi điều chỉnh chưa rộng ; hiệu lực pháp lí chưa cao. 
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Mặc dù từ 1992, Luật Phổ cập giáo dục tiểu học đã được ban hành nhưng cũng mới 
chỉ giới hạn phạm vi điều chỉnh ở một bộ phận, chưa tạo cơ sở pháp lí cho toàn bộ hoạt 
động của hệ thống giáo dục quốc dân. Cần có một văn bản pháp luật có tính pháp lí cao, 
phạm vi điều chỉnh rộng.  

Thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền Cộng hoà XHCN Việt Nam 
và cải cách nền hành chính, tăng cường thể chế hoá chủ trương đường lối GD - ĐT của 
Đảng trong thời kỳ mới. Đại hội Đảng VIII và Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã xem 
xét ban hành Luật Giáo dục là một chủ trương quan trọng nhằm phát triển giáo dục.  

Quốc hội khoá IX, tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 1995, đã đưa việc soạn thảo Luật 
GD vào kế hoạch xây dựng pháp luật của Quốc hội  

Từ năm 1995 đến 1998, Nhà nước đã xem xét và cho ý kiến đối với 23 lần dự thảo, 
ngày 07/ 08/ 1998 Luật Giáo dục đã được công bố để lấy ý kiến của nhân dân, các ngành, 
các cấp. Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá X, sau 9 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm 
túc gồm những buổi thảo luận ở tổ, ở hội trường, chỉnh lí và biểu quyết thông qua từng 
điều, ngày 02/ 12/ 1998 Quốc hội thông qua toàn bộ Luật Giáo dục bao gồm : Lời nói 
đầu, 9 chương, 110 điều và quy định Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 01/ 06/ 1999. 

II.  giới thiệu Luật Giáo dục 2005 

1. Sự cần thiết ban hành Luật Giáo dục 2005    
1.1 Qua gần 7 năm thực hiện, Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 

02/12/1998  đã tạo cơ sở pháp lý để sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển, hệ thống giáo 
dục quốc dân được từng bước kiện toàn, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực 
được nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển giáo dục, để giải quyết các vấn đề 
bức xúc do thực tế cuộc sống đặt ra; cần có thêm một số quy định mới, đồng thời cần sửa 
đổi, bổ sung một số quy định đã có nhằm tăng cường cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho sự 
nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và phục vụ 
có hiệu quả công tác đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước. 
 1.2. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định những quan điểm và phương 
hướng cơ bản về phát triển giáo dục, trong đó nổi bật là  các yêu cầu nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học,  hoàn thiện hệ thống trường 
lớp và hệ thống quản lý giáo dục; chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá giáo dục; thực hiện 
công bằng trong giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành 
Trung ương khoá IX năm 2002 tiếp tục nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội 
IX vạch ra,  đồng thời xác định vai trò nòng cốt của đội ngũ nhà giáovà cán bộ quản lý 
giáo dục trong việc thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục. Các quan điểm của Đảng trong 
các văn kiện nêu trên về phát triển sự nghiêp giáo dục trong thời kỳ mới cần được thể chế 
hoá trong Luật giáo dục. 
 1.3. Trong những năm qua, nhận thức quan điểm “phát triển giáo dục là quốc sách 
hàng đầu” mặc dù đã được nâng lên, song chưa thể hiện đầy đủ trong công tác chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện ở nhiều cán bộ quản lý và cấp quản lý, nhất là khi phải xây dựng và lựa 
chọn các phương án đầu tư cho giáo dục, xây dựng cơ chế, chính sách cho các tổ chức và 
hoạt động giáo dục. Trong quản lý nhà nước về giáo dục, sự phối hợp giữa các ngành, các 
cấp còn có nhiều trường hợp thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, kém hiệu quả. Sự phối hợp 
giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa được triển khai thực hiện đúng mức. Tình hình 
đó đòi hỏi cần sửa đổi Luật Giáo dục nhằm xác định rõ hơn hành lang pháp lý để tăng 
cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý giáo dục, giữa các tổ 
chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. 
 1.4. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học - công 
nghệ có những bước phát triển nhảy vọt, công cuộc cải cách giáo dục đang diễn ra trên 
quy mô toàn cầu, việc sửa đổi Luật Giáo dục còn nhằm tạo thêm điều kiện để  giáo dục 
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nước ta tiếp cận trình độ phát triển về giáo dục của các nước tiên tiến, trên cơ sở đó, phục 
vụ tốt hơn sự nghiệp đổi mới kinh tế - xã hội cuả đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát 
triển ở đầu thế kỷ XXI. 

 2. Nguyên tắc chỉ đạo, quá trình soạn thảo, thảo luận và thông qua 
dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) 
 2.1 Việc xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) được tiến hành theo các nguyên tắc chỉ 
đạo sau đây: 
 Luật Giáo dục (sửa đổi) thể chế hoá đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng được 
chỉ ra trong các văn kiện của Đại hội IX, kết luận của Hội nghị TW6 và nghị quyết Hội 
nghị TW9 khoá IX, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục và quản lý giáo dục 
theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, góp phần thực hiện công bằng xã hội, hội 
nhập kinh tế quốc tế và xây dựng xã hội học tập. 
 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 
bổ sung năm 2001 là căn cứ pháp lý cơ bản để sửa đổi Luật giáo dục. Đồng thời các quy 
định của Luật Giáo dục năm 2005 phải đảm bảo phù hợp và đồng bộ với pháp luật hiện 
hành, đặc biệt là các bộ luật mới ban hành kể từ năm 1998 trở lại đây. 
 Luật Giáo dục năm 2005 là Luật Giáo dục (sửa đổi) vì vậy phải xuất phát từ những 
đòi hỏi khách quan và tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề thực sự bức xúc, góp 
phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giáo dục và trong công tác 
quản lý giáo dục, trong đó, ưu tiên tập trung vào các vấn đề: thực hiện chuẩn hoá, hiện đại 
hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và xây 
dựng xã hội học tập; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; tăng cường quản lý nhà 
nước, thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của các cơ sở giáo dục. 
 2.2 Quá trình soạn thảo Luật Giáo dục 2005 
 Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, thang 3/2003 Chính phủ đã thành lập Ban 
soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo làm trưởng ban. 
 Trong quá trình xây dựng Dự án Luật, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban soạn 
thảo đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Trung ương, Uỷ ban Văn hoá Giao dục Thanh niên, 
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội Khuyến học Việt 
Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương tiến hành 
khảo sát, đánh giá tình hình và xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật giáo dục; 
tổ chức nghiên một số chuyên đề, sưu tầm, nghiên cứu, hệ thống hoá các văn bản của 
Đảng, Nhà nước, các quy định cụ thể của các Bộ, ngành liên quan đến giáo dục. Ban soạn 
thảo cũng đã tham khảo các đạo luật về giáo dục ban hành trong những năm gần đây và 
kinh nghiệm về quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống giáo dục của một số quốc gia trong 
khu vực và thế giới. Ban soạn thảo đã phội hợp với các cơ quan, đoàn thể có liên quan ở 
một số tỉnh, thành phố để tổ chức thảo luận góp ý cho Dự án Luật giáo dục; tập trung đội 
ngũ chuyên gia giỏi góp ý cho Luật đồng thời cũng đã tiến hành trưng cầu ý kiến của đại 
diện các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục và phụ huynh học sinh tại các 
địa phương và một số trường đại học, cao đẳng. 
 Ngày 26/8/2004, Chính phủ đã có tờ trình Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về Dự án 
Luật (tờ trình số 1208/ CP-PC); Ngày 21/9/2004, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, 
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã họp cho ý kiến thẩm tra. Tại phiên họp thường 
kỳ tháng 9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về Dự án Luật. Ngày 26, 27 
tháng 11 năm 2004, tại Kì họp thứ 6, Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật giáo dục. 
Tiếp thu ý kiến đóng góp của  đại biểu Quốc hội, Dự án Luật đã tiếp tục được chỉnh lý và 
hoàn thiện thêm. 
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 Ngày22, 23 tháng2 năm 2005, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 
năm đã thảo luận về dự  thảo 17 Luật Giáo dục ( sửa đổi); Ngày 13/5/2005, Quốc hội đã 
thảo luận tại hội trường về Dự án Luật giáo dục(sửa đổi). Nhìn chung, các ý kiến rất 
phong phú, cụ thể, thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu 
Quốc hội đối với việc đổi mới giáo dục, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả giáo dục, xây dựng xã hội học tập.  
 Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội, Ban soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với Ban công tác lập pháp của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội, Đoàn thư kí kỳ họp và các cơ quan, tổ chức co liên quan nghiêm túc 
tiếp thu, chỉnh lí, hoàn thiện Dự án Luật. Ngày 13 tháng 5 năm 2005, tại Kỳ họp thứ 7 
Quốc hội khoá XI đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Chiều 
ngày 20 tháng 5 năm 2005, Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội biểu quyết thông 
qua. Ngày 14 tháng 6 năm 2005 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An kí xác nhận Quốc 
hội thông qua Luật giáo dục, ngày 14 tháng 7 năm 2005, Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
kí lệnh công bố Luật Giáo dục năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

 3. Bố cục và nội dung cơ bản của Luật iáo dục 
 Luật Giáo dục 2005 gồm 9 chương, 120 điều, bỏ bớt 3 điều, bổ sung 13 điều mới, 
sửa đổi 83 điều (trong đó có 68 điều được chỉnh lý về nội dung và 15 điều được chỉnh lý 
về kỹ thuật). Lý do bỏ 3 điều trong mục 4 chương VII về thanh tra Luật Giáo dục là vì 
một số nội dung quy định về thanh tra giáo dục đã được quy định tại Luật Thanh tra và do 
Luật Thanh tra điều chỉnh. 
 Lý do thêm 13 điều mới là nhằm quy định các nội dung về chương trình, trách 
nhiệm của cán bộ quản lý, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các hành vi bị cấm đối 
với nhà giáo và người học, chính sách đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, 
chính sách đối với trường dân lập và các tổ chức cần có mà trong Luật Giáo dục 1998 
chưa quy định. Các điều bổ xung mới gồm quy định về chương trình giáo dục (Điều 6), 
vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục (Điều 16), kiểm định chất lượng giáo 
dục (Điều 17), chương trình giáo dục mầm non (Điều 24), Hội đồng trường (Điều 53), 
mục 4 chương III, chính sách đối với trường dân lập, tư thục gồm 4 điều: quy định nhiệm 
vụ, quyền hạn của trường dân lập, tư thục (Điều 65), chế độ tài chính ( Điều 66), quyền sở 
hữu tài sản, rút vốn và chuyển nhượng vốn ( Điều 67), chính sách ưu đãi (Điều 68), các 
hành vi nhà giáo không được làm ( Điều 75), quyền và chính sách đối với trẻ em tại cơ sở 
giáo dục mầm non (Điều 84), các hành vi bị cấm đối với người học (Điều 88), ban đại 
diện cha mẹ học sinh (Điều 96). 
 Bố cục Luật Giáo dục bao gồm: 
 Chương I, Những quy định chung gồm 20 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh; 
mục tiêu giáo dục; tính chất, nguyên lý giáo dục; hệ thống giáo dục quốc dân; yêu cầu về 
nội dung, phương pháp giáo dục; chương trình giáo dục; ngôn ngữ dùng trong nhà trường 
và cơ sở giáo dục khác, dạy và học tiếng nói, chữ  viết của dân tộc thiểu số, dạy ngoại 
ngữ; văn bằng, chứng chỉ; phát triển giáo dục; quyền và nghĩa vụ học tập của công dân; 
phổ cập giáo dục; xã hội hoá sự nghiệp giáo dục; đầu tư cho giáo dục; quản lý nhà nước 
về giáo dục; vai trò và trách nhiệm của nhà giáo; vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản 
lý giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học; không truyền bá tôn 
giáo trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác; cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục. 
 Chương II. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm 27 điều, quy định về giáo dục mầm 
non ( mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục, cơ sở giáo 
dục)l giáo dục phổ thông (mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương pháp, chương trình giáo 
dục, sách giáo khoa, cơ sở giáo dục, xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học và cấp 
văn bằng  tốt nghiệp trung học); giáo dục nghề nghiệp ( mục tiêu, yêu cầu về nội dung, 
phương pháp, chương trình, giáo trình, cơ sở giáo dục, văn bằng, chứng chỉ). 
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 Chương III. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác gồm 22 điều, quy định tổ chức, 
hoạt động của nhà trường (nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; trường của cơ 
quan nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  xã hội, của lực lượng vũ trang 
nhân dân; thành lập nhà trường; thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ 
hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường; điều lệ nhà trường; hội đồng trường, 
hiệu trưởng, hội đồng tư vấn trong nhà trường, tổ chức Đảng trong nhà trường, đoàn thể, 
tổ chức xã hội trong nhà trường); nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường ( nhiệm vụ và 
quyền hạn của trường trung cấp, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, 
trường cao đẳng, trường đại học trong nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội, quyền tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm của trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường 
cao đẳng nghề, trường cao đẳng, trường đại học); các loại trương chuyên biệt (trường phổ 
thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường 
chuyên, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, trường giáo dưỡng); Chính 
sách đối với trường dân lập, tư thục (nhiệm vụ và quyền hạn của trường dân lập, tư thục, 
chế độ tài chính, quyền sở hữu tài sản rút vốn và chuyển nhượng vốn, chính sách ưu đãi); 
tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác. 
 Chương IV, Nhà giáo gồm 13 điều, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo 
(giáo sư, phó giáo sư, nhiệm vụ của nhà giáo, quyền của nhà giáo, thỉnh giảng, các hành 
vi nhà giáo không được làm, ngày nhà giáo Việt Nam); đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo ( 
trình độ chuẩn được bồi dưỡng của nhà giáo, trường sư phạm, nhà giáo của trường cao 
đẳng, trường đại học); chính sách đối với nhà giáo ( bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 
tiền lương, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên 
biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). 
 Ch−ơngV. NGười học gồm 10 điều, quy định nhiệm vụ và quyền của người học 
(người họcm quyền và chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, nhiệm vụ 
của người học, quyền của người học, nghĩa vụ của người học tại trường cao đẳng, trường 
đại học quốc lập, các hành vi bị cấm đối với người học); chính sách đối vớingười học 
(học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, tín dụng giáo dục,miễn, giảm phí dịch vụ 
công cộng cho học sinh, sinh viên). 
 Ch−ơngVI. Nhà trường, gia đình và xã hội gồm 6 điều, quy định trách nhiệm của 
nhà trường, trách nhiệm của gia đình, quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của học 
sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, trách nhiệm của xã hội, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ 
giáo dục. 
 Ch−ơngVII. Quản lý nhà nước về giáo dục gồm 15 điều, quy định nội dung quản 
lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đầu tư cho giáo dục (ngân sách nhà 
nước chi cho giáo dục, ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng trường học, khuyến 
khích đầu tư cho giáo dục, học phí, lệ phí tuyển sinh, ưu đãi về thuế trong xuất bản sách 
giáo khoa, sản xuất thiết bị dạy học, đồ chơi); hợp tác quốc tế về giáo dục ( khuyến khích 
về giáo dục với nước ngoài, khuyến khích về hợp tác giáo dục với Việt Nam, công nhận 
văn bằng nước ngoài); thanh tra giáo dục (quyền hạn, trách nhiệm của thanh tra giáo dục, 
tổ chức hoạt động của thanh tra giáo dục). 
 Chương VIII. Khen thưởng và xử  lý vi phạm gồm 5 điều, quy định phong tặng 
danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có 
thành tích trong giáo dục; khen thưởng đối với người học; phong tặng danh hiệu tién sĩ 
danh dự. 
 Chương IX. Điều khoản thi hành gồm 2 điều, quy định về hiệu lực thi hành và 
hướng dẫn thi hành. 
 Luật Giáo dục 2005 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển những quy định 
của Luật Giáo dục 1998, những nội dung mới được bổ xung bao gồm các quy định nhằm 
tập chung giải quyết 5 nhóm vấn đề: 
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 Một là, để hoàn thiện một bước về hệ thống giáo dục quốc dân, Luật đã khẳng 
định vị trí của giáo dục thường xuyên, phát triển giáo dục nghề nghiệp theo ba cấp đào 
tạo, tăng khả năng liên thông, phân luồng giữa các bộ phận của hệ thống. 
 Hai là, Luật đã xác định rõ yêu cầu về chương trình giáo dục, về điều kiện thành 
lập nhà trường, các định những tiêu trí cơ bản để một trường đại học hoặc viện nghiên 
cứu được phép đào tạo trình độ tiến sỹ, đinh hướng về công tác kiểm định chất lượng giáo 
dục, tạo điều kiện  chuyển đổi từ đào tạo theo năm học sang đào tạo theo tích luỹ tín chỉ, 
tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục. 
 Ba là, để nâng cao tính công bằng xã hội trong giáo dục, Luật đã có những quy 
định  mở rộng cơ hội học tập, xác định các chính sách hỗ trợ cho con em đồng bào dân 
tộc thiểu số, các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, con em gia đình nghèo. 
 Bốn là, để tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, Luật đã xác định những quy 
phạm nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi tiêu cực, xác định rõ trách nhiệm của hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
nhà trường, đặc biệt là các trường dạy nghề, các trường trung cấp, cao đẳng và đại học. 
 Năm là, để khuyến khích đầu tư mở trường ngoài công lập, Luật đã có các quy 
định bảo đảm sự bình đẳng giữa các loại hình trường và quy định các chính sách hỗ trợ 
trường dân lập, trường tư thục. 

 III. một số nội dung của Luật Giáo dục 2005  

 1. Khẳng đinh vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục. 
 Điểm mới của Luật Giáo dục 2005 là, bên cạnh việc vẫn xác định vai trò của 

nhà giáo trong bảo đảm chất lượng giáo dục, Luật bổ xung 01 điều mới (Điều 16), quy 
định vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục:  

 “Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý GD; 
Cán bộ quản lý GD giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành 

các hoạt động GD. 
Cán bộ quản lý GD phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo 

đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân. 
Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý GD 

nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý GD, bảo đảm phát triển sự nghiệp 
giáo dục ” 

  2. Hoàn thiện quy định về hệ thống giáo dục quốc dân 

 - Luật quy định thống nhất việc bỏ thi tốt nghiệp tiểu học (đã được xác định tại 
Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội), học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành 
chương trình tiểu học, được hiệu trưởng nhà trường xác nhận trong học bạ. Luật cũng xác 
định những trường hợp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh có thể học 
trước tuổi, học vượt lớp, học lưu ban. 
 - Luật quy định cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm cả trường phổ thông có nhiều 
cấp học (Điều 30), vấn đề này xuất phát từ vấn đề thực tế hiện nay ở một số địa phương 
đặc biệt là các tỉnh miền núi, vung sâu, vùng xa khó khăn trong việc tổ chức các trường 
phổ thông cho tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông riêng biệtm  do số lớp học 
và số học sinh không đủ theo quy định. Vì vậy, trong thực tế đã hình thành những trường 
phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hoặc tiểu 
học, trung học…). 
 - Luật Giáo dục 2005 bỏ quy định về kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo kết 
quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 cho thấy, có 83% tán thành bỏ kỳ 
thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, có đủ điều 
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kiện theo quy định thì được trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh cập bằng tốt nghiệp trung học cơ sở ( Điều 31). Việc bỏ kỳ thi này góp 
phần giảm bớt tốn kém cho gia đình, nhà trường và xã hội cũng như tâm lý căng thẳng 
của học sinh. Tuy nhiên, thực hiện theo phương pháp này đòi hỏi vừa phải đổi mới cách 
học, cách dạy, vừa phải nâng cao trách nhiệm của học sinh, của thầy cô giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục, của gia đình và chính quyền địa phương. Các cấp quản lý giáo dục cần 
có sự phối hợp chỉ đạo việc sát sao thực hiện chương trình giáo dục, tổ chức tốt việc kiểm 
tra hết môn, kiểm tra học kỳ, kiểm tra cuối năm để đảm bảo chất lượng giáo dục ngay 
trong quá trình dạy và học. Phải tổ chức tốt việc tuyển sinh vào các trường trung học phổ 
thông, trường trung cấp theo hướng đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, 
tránh gây những căng thẳng quá mức không cần thiết. 
 -Luật khẳng định vị trí của giáo dục thường xuyên trong toàn bộ hệ thống giáo dục 
quốc dân bằng quy định tại Điều 4 “hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy 
và giáo dục thường xuyên”. 
 Điều này cho thấy giáo dục thường xuyên đã trở thành một bộ phận quan trọng 
bên cạnh giáo dục chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục thường xuyên 
hiện nay có vai trò lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu 
thay đổi công nghệ trong sản xuất và đời sống, xây dựng xã hội học tập. ậ nước ta trong 
những năm gần đây, giáo dục thường xuyên đã phát triển nhanh chóng và từng bước đáp 
ứng nhu cầu học tập cho hàng triệu người có nhu cầu học tập liên tục, học tập suốt đời. 
 - Luật xác định rõ yêu cầu về chương trình giáo dục: 
 Do tầm quan trọng của chương trình giáo dục, Luật có một điều riêng về chương 
trình giáo dục ở phần quy định chung, nêu những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản về việc 
xây dựng thực hiện chương trình giáo dục. 

Điều 6. Chương trình GD 
1. Chương trình GD thể hiện mục tiêu GD; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, 

phạm vi và cấu trúc nội dung GD, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động GD, cách 
thức đánh giá kết quả GD đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình độ đào 
tạo. 

2. Chương trình GD phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất; kế 
thừa giữa các cấp học, các trình độ đào tạo và tạo điều kiện cho sự phân luồng, liên thông, 
chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức GD trong hệ thống GD 
quốc dân. 

3. Yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình GD phải 
được cụ thể hóa thành sách giáo khoa ở GD phổ thông, giáo trình và tài liệu giảng dạy ở 
GD nghề nghiệp, GD đại học, GD thường xuyên. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu 
giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp GD. 
 
 Trong chương quy định cụ thể về hệ thống giáo dục quốc dân ( chương II), Luật 
cũng đã bổ xung một số điều cÒ chương trình giáo dục của từng cấp học và trình độ đào 
tạo ( Điều 24,29, 35, 41). Các quy định này đảm bảo cơ chế quản lý giáo dục bằng 
chương trình trong hệ thống giáo dục quốc dan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

 - Luật quy định nguyên tắc chung về công tác kiểm định chất lượng giáo dục:  
Điều 17. Kiểm định chất lượng GD  
Kiểm định chất lượng GD là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện 

mục tiêu, chương trình, nội dung GD đối với nhà trường và cơ sở GD khác.  
Việc kiểm định chất lượng GD được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và 

đối với từng cơ sở GD. Kết quả kiểm định chất lượng GD được công bố công khai để xã 
hội biết và giám sát. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kiểm định 
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chất lượng GD.  
  Đây là điểm mới vì Luật Giáo dục năm 1998 chưa quy định về vấn đề này. Trong 
quá trình thảo luận xây dựng Luật, có một số ý kiến đề nghị cần bổ xung những quy định 
cụ thể, ví dụ như  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức của cơ quan kiểm 
định chất lượng giáo dục, trách nhiệm của Bộ GIÁO GD&ĐT  trong việc chỉ đạo, xây 
dựng các tiêu chí kiểm định đối với từng cấp học, từng trình độ đào tạo…Tuy nhiên, có 
thể thấy rằng kiểm định chất lượng giáo dục là một vấn đề mới, do nước ta chưa có kinh 
nghiệm từ  thực tiễn, vì vậy chỉ có thể quy định từ nguyên tắc chung, trên cơ sở đó, Chính 
phủ sẽ ban hành những quy định cụ thể để chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện và rút 
kinh nghiệm từ thực tiễn nhằm hoàn chỉnh các văn bản dưới luật, đảm bảo cho việc thực 
hiện chủ trương này có hiệu quả. Như vậy, theo tinh thần của Luật, yêu cầu đặt ra trong 
thời gian tới là phải xây dựng quy trình, tiêu chuẩn đánh giá và triển khai kế hoạch kiểm 
định chất lượng các cơ sở giáo dục, nhằm đánh giá, phân loại năng lượng, chất lượng của 
các cơ sở này. 

 Luật Giáo dục 2005 tạo lập cơ sở pháp lý cho việc chuyển tiếp dần từ tổ chức đào 
tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ ở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, 
tăng cường tính liên thông và phân luồng trong hệ thống giáo dục quốc dân: Khoản 4, 
Điều 6 quy định “ Chương trình GD được tổ chức thực hiện theo năm học đối với GD 
mầm non và GD phổ thông; theo năm học hoặc theo hình thức tích luỹ tín chỉ đối với GD 
nghề nghiệp, GD đại học.  

Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ mà người học tích luỹ được khi theo học một 
chương trình GD được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc tín 
chỉ tương ứng trong chương trình GD khác khi người học chuyển ngành nghề đào tạo, 
chuyển hình thức học tập hoặc học lên ở cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.  
Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định việc thực hiện chương trình GD theo hình thức tích luỹ 
tín chỉ, việc công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập môn học hoặc tín 
chỉ. 
 Luật sửa đổi, bổ xung một số nội dung cụ thể nhằm tạo điều kiện phát triển dạy 
nghề: 
 Theo đó, dạy nghề đào tạo 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng: học sinh tốt 
nghiệp trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng được cấp bằng nghề tương ứng với trình độ 
đào tạo. Việc bổ sung dạy nghề trình độ cao đẳng ( cấp bằng cao đẳng nghề) nhằm đáp 
ứng nhu cầu thị trường lao động về đội ngũ công nhân kỹ thuật có kỹ năng nghề nghiệp 
và kiến thức chuyên môn cao, đặc biệt là những nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ 
hiện đại như tự động hoá, cơ - điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin, hoá dầu, 
công nghệ chế biến khác.Việc mở rộn dạy nghề đến trình độ cao đẳng cũng thu hút học 
sinh và người lao động học nghề, góp phần thực hiện phân luồng sau trung học phổ 
thông. Cao đẳng nghề đạo tạo công nhân kỹ thuật trực tiếp sản xuất có trình độ cao đẳng, 
vì vậy thời lượng thực hành chiếm tỉ lệ lớn trong chương trình đào tạo. Thực tế, một số 
nước cũng đã có đào tạo và cấp văn bằng cao đẳng nghề. 

 - Luật sung quy định về điều kiện chung để một cơ sở giáo dục đại học được giao 
nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, cụ thể, tại Điều 42 Luật quy định:   

1. Cơ sở GD đại học bao gồm:  
a) Trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng; 
b) Trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học; đào tạo trình độ thạc 

sĩ, trình độ tiến sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ giao. 
Viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào 

tạo trình độ thạc sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ giao. 
2. Cơ sở GD đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ khi bảo đảm các 



http://www.ebook.edu.vn 63 

điều kiện sau đây:  
a) Có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đủ số lượng, có khả năng xây dựng, thực 

hiện chương trình đào tạo và tổ chức hội đồng đánh giá luận án; 
b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến 

sĩ; 
c) Có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học; đã thực hiện những nhiệm vụ 
nghiên cứu thuộc đề tài khoa học trong các chương trình khoa học cấp nhà nước; có kinh 
nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác nghiên cứu khoa học. 
 Với quy định này, trong quá trình triển khai Luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm 
tra việc thực hiện các yêu cầu trên đây và tiến hành sắp xếp lại các cơ sở đào tạo. 

 3, Bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước và giáo dục. 
 Luật bổ sung thêm các quy định có tính nguyên tắc tại Điều 14:  
“ Quản lý nhà nước về GD 
Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống GD quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội 

dung, kế hoạch GD, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; 
tập trung quản lý chất lượng GD, thực hiện phân công, phân cấp quản lý GD, tăng cường 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.  

Về nội dung quản lý nhà nước, tại Điều 99, xuất phát từ quan niệm, nội dung quan 
trọng của việc quản lý giáo dục là quản lý chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo 
dục và công tác thống kê có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý, Luật bổ sung 2 
khoản: Khoản 4 quy định nội dung: tổ chức, quản lý việc bảo dảm chất lượng giáo dục và 
kiểm định chất lượng giáo dục; khoản 5 quy định nội dung: thực hiện công tác thống kê, 
thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục. 

 4. Những sửa đổi, bổ sung nhằm đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá 
GD. 

Về đầu tư cho giáo dục, đồng thời với việc Nhà nước khuyến khích các tổ chức và 
cá nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, tại Điều 13 Luật bổ sung quy định Nhà nước bảo hộ 
các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục. 

 Luật quy định 3 loại hình trường tại Điều 48: 
 “ Nhà trường trong hệ thống GD quốc dân 
1. Nhà trường trong hệ thống GD quốc dân được tổ chức theo các loại hình sau 

đây: 
a) Trường công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo 

đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên; 
b) Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động; 
c) Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh 

tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động 
bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước. 
 2. Nhà trường trong hệ thống GD quốc dân thuộc mọi loại hình đều được thành lập theo 
quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp GD. Nhà nước tạo điều 
kiện để trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống GD quốc dân.“ 
 Việc nêu rõ khái niệm trong Luật thế nào là trường công lập, trường dân lập, 
trường tư thục tạo cơ sở pháp lý rõ ràng đối với vấn đề sở hữu và quản lý tài sản của nhà 
trường, và như vậy loại hình trường bán công sẽ không tồn tại nữa mà được chuyển dần 
sang các loại hình khác. 
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 Nhận thức rõ, các trường ngoài công lập là hình thức tổ chức có tác dụng quan 
trọng trong việc huy động công sức, trí tuệ và nguồn vốn từ xã hội để phát triển từ giáo 
dục, nên rất cần tạo điều kiện pháp lý để các trường ngoài công lập phát triển, Luật Giáo 
dục 2005 có thêm 1 mục mới tại chương III (Chính sách đối với trường dân lập, trường tư 
thục) quy định cụ thể các chính sách đối với trường dân lập, tư thục bao gồm: 
 - Nhiệm vụ và quyền hạn của trường dân lập, trường tư thục (Điều 650. 
 - Chế độ tài chính (Điều 66). 
 - Quyền sở hữu tài sản, rút vốn và chuyển nhượng vốn (Điều 67). 
 - Chính sách ưu đãi (Điều 68). 
 Việc khẳng định trong Luật “tài chính, tài sản của trường tư thục thuộc sở hữu của 
các thành viên góp vốn” cũng như đặt vấn đề “rút vốn, chuyển nhượng vốn đối với trường 
tư thục” là tư duy mới của các nhà làm luật, điều này khắc phục một điểm yếu bấy lâu 
nay trong chính sách xã hội hoá giáo dục là chưa quy đinh rành mạch về sở hữu của các 
cơ sở ngoài công lập, dẫn đến tâm lý e ngại của các nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào 
tạo. 

 5. Những sửa đổi, bổ sung nhằm phân cấp mạnh cho địa phương, câng 
cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của sở giáo dục. 
 5.1. Về việc thu và sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh. 
 Luật đã quy định rõ: học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền của gia đình người 
học hoặc người học phải nộp để góp phần đảm bảo chi phí cho các hoạt động giáo dục 
(Điều 105). Theo Luật Giáo dục 1998, Chính phủ quy định khung học phí, cơ chế thu và 
sử dụng học phí; nay sửa lại thành: Chính phủ quy định thu và sử dụng học phí được phân 
cấp cho Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường do trung ương qủan lý). 
 Riêng đối với trường dân lập, trường tư thục thì Luật quy định “Cơ sở giáo dục dân 
lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh.” Nghĩa là, 
về pháp lý, không phải theo mức quy định của cơ quan quản lý. 
 5.2 Về văn bằng, chứng chỉ và thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ. 
 Có những sửa đổi, bổ sung sau đây: 
 - Đối với giáo dục phổ thông, tại Điều 31, Luật bổ sung hai điểm mới: Một là, bỏ 
văn bằng tốt nghiệp tiểu học, thay thế bằng hình thức hiệu trưởng trường tiểu học xác 
nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học; Hai là, phân cấp để trưởng 
phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Việc cấp bằng 
trung học phổ thông vẫn thuộc thẩm quyền của giám đốc sở giáo dục và đào tạo như quy 
định hiện hành. 
 -Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và sau đại học thì 
thực hiện nguyên tắc được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo ở trình độ nào thì thủ trưởng cơ 
sở có trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng ở trình độ ấy. Quy định này nhằm góp 
phần nâng cao trách nhiệm và kết quả đào tạo, tạo điều kiện để xã hội đánh giá đúng sản 
phẩm giáo dục, cơ quan nhà nước không chịu trách nhiệm thay cho cơ sở giáo dục về chất 
lượng đào tạo của chính cơ sở. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tập trung thực hiện 
nhiệm cụ quản lý nhà nước về giáo dục, kiểm tra, thanh tra, kiểm định chất lượng giáo 
dục, ban hành văn bản quản lý và tổ chức thực hiện pháp luật. 
 5.3 Về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. 
 Tại Điều 58, Luật đã bổ sung nội dung “ Xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ 
theo thẩm quyền”; thay thế quy định hiện hành: nhà trường có trach nhiệm “Quản lý, sử 
dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật” bằng quy 
định: nhà trường có trách nhiệm huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định 
của pháp luật”. 
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 - Về nhiệm vụ và quyền hạn nghiên cứu khoa học, tại Điều 59, Luật Giáo dục năm 
1998 chỉ quy định đối với trường đại học, cao đẳng, nay được mở rộng cho trường trung 
cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp.  
 -Tại Điều 60, Luật Giáo dục 2005 bổ sung quy định: trường trung cấp, trường cao 
đẳng, trường đại học có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc “xây dựng chỉ tiêu 
tuyển sinh” và “ tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhà giáo, cán bộ, nhân viên”. 
 -Tại Điều 46, Luật cũng bổ sung quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học 
khi thực hiện giáo dục thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chỉ được liên 
kết với cơ sở giáo dục địa phương là trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, 
trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh với điều kiện cơ sở giáo dục tại địa phương bảo 
đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý cho việc đào tạo trình độ cao 
đẳng, trình độ đại học. 

 6. Xác định rõ quyền hạn và tổ chức của thanh tra GD  
Luật Giáo dục năm 2005 cơ bản đã thừa kế Luật Giáo dục năm 1998 những quy 
định về thanh tra giáo dục.  
Tuy nhiên, do Luật Thanh tra (có hiệu lực từ 01/01/2004) đã quy định khá cụ thể 
về quyền hạn trách nhiệm của thanh tra chuyên ngành nên trong Luật Giáo dục 
năm 2005 không nhắc lại những nội dung cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của 
Thanh tra giáo dục. 
Luật Giáo dục năm 2005 có 3 điều về Thanh tra giáo dục. (gồm có §iều 111; 112; 
113). 
  Khoản 1 §iều 111 Luật Giáo dục năm 2005 có nêu rõ chức năng của Thanh 
tra giáo dục: 
1. Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về 
giáo dục nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng 
ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. 
Tại khoản 2 §iều 111 cũng đã nêu rõ nhiệm vụ của thanh tra giáo dục: 
2. Thanh tra chuyên ngành về giáo dục có những nhiệm vụ sau đây: 
a. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục. 
b. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương 
pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp bằng, chứng chỉ, việc thực 
hiện các quy định về điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo 
dục. 
c. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy 
định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 
d. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; 
e. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực 
giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng; 
f. Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục, đề nghị sửa đổi, 
bổ sung các chính sách và quy định của nhà nước về giáo dục; 
g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Về cơ bản, trong Luật 
Giáo dục 2005 những quy định về Thanh tra giáo dục đã đảm bảo cho thanh tra 
tham gia vào việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng cũng như việc thực 
hiện tốt những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 
Khi soạn thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) năm 2005 đã có nghiên cứu về Luật Thanh 
tra. 
Vì vậy những quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trong Luật 
Giáo dục cũng phù hợp với quy định trong Luật thanh tra. Ví dụ như ở Luật Giáo 
dục năm 1998 có các điều quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của Thanh tra 
giáo dục, nay ở Luật Giáo dục năm 2005 tại §iều 112 nêu quyền hạn và trách 
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nhiệm của Thanh tra giáo dục như sau: “Thanh tra giáo dục có quyền hạn và trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra”. 
Về tổ chức hoạt động của thanh tra giáo dục 
Theo quy định tại §iều 113 của Luật Giáo dục năm 2005 các cơ quan thanh tra 
giáo dục ở các cấp quản lý nhà nước về giáo dục gồm có: 
- Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 
Hoạt động thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Để 
hoạt động thanh tra chuyên ngành được tổ chức và tiến hành ở các cơ sở giáo dục 
đào tạo, phát huy được vai trò của công tác thanh tra trong quản lý chuyên ngành, 
Luật Giáo dục năm 2005 cũng đã quy định rõ tại §iều 113: - Hoạt động thanh tra 
giáo dục ở cấp huyện do trưởng phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp phụ trách, theo 
sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra sở giáo dục và đào tạo. 
- Hoạt động thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 
đại học do thủ trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, theo trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. 
Luật Giáo dục đã căn cứ vào những quy định của pháp luật về thanh tra để đặt ra 
yêu cầu về hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo 
dục đại học. Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang soạn thảo Quy định về 
tổ chức và hoạt động thanh tra trong các trường đại học, cao đẳng.  
Bàn về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục tôi xin được lưu ý thêm một số vấn 
đề: các tổ chức, cá nhân muốn tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo cần phải 
nắm vững Luật Giáo dục. Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp các văn 
bản Luật ở nhiều lĩnh vực có những vấn đề liên quan hoặc khác nhau thì phải tuân 
theo luật chuyên ngành. Nói một cách khác đi: Phải tuân thủ Luật Giáo dục khi 
tham gia hoạt động giáo dục đào tạo.  
Mục 4, Chương VII (Thanh tra giáo dục) bao gồm 3 Điều (Điều 111, 112, 113) 
được sửa đổi, bố xung phù hợp với Luật Thanh tra và các văn bản quy định về 
thanh tra giáo dục. Các quy định tại Mục này được cụ thể hơn về thanh tra giáo 
dục, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức hoạt động của thanh tra GD. 
 Điều 112 nêu quyền hạn, trách nhiệm của Thanh tra giáo dục, theo đó, khi 
tiến hành thanh tra, trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng cơ quan 
quản lý giáo dục cùng cấp, thanh tra giáo dục có thẩm quyền quyết định tạm đình 
chỉ hoạt động trái pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thông báo cho cơ quan có 
thẩm quyền để xử lý và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 
 Điều 113 quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục. 
Trong đó xác định cơ quan thanh tra giáo dục gồm Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và thanh tra sở giáo dục và đào tạo. Không có tổ chức thanh tra giáo dục cấp 
huyện, tuy nhiên Luật quy định “ Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do 
Trưởng phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp phụ trách theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của 
thanh tra sở giáo dục và đào tạo”. 

IV. Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục 2005 
So với Luật Giáo dục năm 1998, có 110 điều, Luật Giáo dục năm 2005 có 

120 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 83 điều về nội dung và 15 điều về kỹ thuật, bỏ 
bớt 3 điều và viết thêm 13 điều mới. Những nội dung mới được bổ sung bao gồm 
các quy định nhằm tập trung giải quyết năm nhóm vấn đề: 
1. Hoàn thiện một bước về hệ thống giáo dục quốc dân, 
Khẳng định vị trí của giáo dục thường xuyên, phát triển giáo dục nghề nghiệp theo ba 
trình độ đào tạo, tăng khả năng liên thông, phân luồng giữa các bộ phận của hệ thống. 
Luật quy định thống nhất việc bỏ thi tốt nghiệp tiểu học (đã được xác định tại Nghị quyết 
số 37 của Quốc hội), học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, 
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được hiệu trưởng nhà trường xác nhận trong học bạ. Luật cũng xác định những trường 
hợp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh có thể học trước tuổi, học vượt 
lớp, học lưu ban. 
Tại Điều 30, Luật quy định cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm cả trường phổ thông có 
nhiều cấp học, vấn đề này xuất phát từ thực tế hiện nay ở một số địa phương đặc biệt là 
các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn trong việc tổ chức các trường phổ thông 
cho tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông riêng biệt, do số lớp học và số học 
sinh không đủ theo quy định. Vì vậy, trong thực tế đã hình thành những trường phổ thông 
có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hoặc tiểu học, trung 
học…). 
Về kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, theo kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại 
kỳ họp thứ 7 cho thấy, có 83 % tán thành phương án bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở. 
Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, có đủ điều kiện theo quy định thì được 
trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp bằng tốt 
nghiệp trung học cơ sở. (Luật Giáo dục năm 1998 quy định học sinh học hết chương trình 
THCS theo quy định thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở giáo dục và 
Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp bằng tốt nghiệp THCS). Việc bỏ kỳ thi 
này góp phần giảm bớt tốn kém cho gia đình, nhà trường và xã hội cũng như tâm lý căng 
thẳng trong thi cử của học sinh. 
Tuy nhiên, thực hiện theo phương án này đòi hỏi vừa phải đổi mới cách học, cách dạy, 
vừa phải nâng cao trách nhiệm của học sinh, của thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục, 
của gia đình và chính quyền địa phương. Các cấp quản lý giáo dục cần có sự phối hợp chỉ 
đạo sát sao việc thực hiện chương trình giáo dục, tổ chức tốt việc kiểm tra hết môn, kiểm 
tra học kỳ, kiểm tra cuối năm để bảo đảm chất lượng giáo dục ngay trong quá trình dạy 
và học. Phải tổ chức tốt việc tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, trường trung 
cấp theo hướng đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, tránh gây những căng 
thẳng quá mức không cần thiết. 
Luật Giáo dục năm 2005 quy định dạy nghề đào tạo 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao 
đẳng; học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng được cấp bằng nghề 
tương ứng với trình độ đào tạo. Luật quy định giáo dục đại học đào tạo 4 trình độ, trong 
đó đào tạo trình độ cao đẳng được quy định cụ thể đối với người có bằng tốt nghiệp 
THPT, trung cấp (gồm trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề) thì thời gian là từ hai 
đến ba năm (Luật Giáo dục năm 1998 quy định đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện 
trong ba năm học); từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp 
trung cấp cùng chuyên ngành. Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng cũng được bổ sung 
cụ thể đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành (hai năm rưỡi đến 
bốn năm học) và sửa đổi thời gian đào tạo đối với người có bằng nghiệp cao đẳng cùng 
chuyên ngành (từ một năm rưỡi đến hai năm học). Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực 
hiện từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (Luật Giáo dục 
năm 1998 quy định thực hiện trong hai năm học). Để đảm bảo việc quy định đối với một 
số bằng chuyên môn đặc biệt (chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 của ngành y…), Thủ tướng 
Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ tương đương với trình độ thạc sĩ, trình độ 
tiến sĩ ở một số ngành chuyên môn đặc biệt. 
Có thể thấy, các quy định được bổ sung trên đây nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho 
người học tiếp tục nâng cao trình độ nghề nghiệp, đảm bảo phân luồng và liên thông 
trong hệ thống giáo dục. 
Trong Luật, vị trí của giáo dục thường xuyên đã được khẳng định “hệ thống giáo dục 
quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên”. Giáo dục thường xuyên 
hiện nay có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng 
yêu cầu thay đổi công nghệ trong sản xuất và đời sống, xây dựng xã hội học tập. Sự thay 
đổi này đòi hỏi người lao động luôn phải học tập, không ngừng nâng cao trình độ tay 
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nghề, cập nhật kiến thức và hơn nữa học để có thể thay đổi nghề nghiệp theo yêu cầu của 
cá nhân và xã hội. ở nước ta trong những năm gần đây, giáo dục thường xuyên đã được 
phát triển nhanh chóng và từng bước đáp ứng nhu cầu học tập cho hàng triệu người có 
nhu cầu học tập liên tục, học tập suốt đời. ở nhiều nước, giáo dục thường xuyên phát 
triển rất mạnh, rất đa dạng về mô hình tổ chức và chương trình giảng dạy, học tập, nhằm 
tạo các điều kiện tốt nhất đáp ứng mọi yêu cầu học tập suốt đời, học tập liên tục của mọi 
công dân. Giáo dục thường xuyên một mặt vừa là phương thức học tập, mặt khác do nhu 
cầu phát triển đã trở thành một bộ phận quan trọng bên cạnh giáo dục chính quy trong hệ 
thống giáo dục quốc dân. 
Cơ sở giáo dục thường xuyên trong Luật Giáo dục năm 2005 được bổ sung thêm trung 
tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn nhằm khẳng định về mặt 
pháp lý đối với hình thức tổ chức này, vốn đã phát triển rất mạnh mẽ trong mấy năm vừa 
qua nhằm huy động tiềm năng của cộng đồng để đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tầng 
lớp nhân dân và xây dựng một xã hội học tập. Luật cũng bổ sung quy định trách nhiệm 
của cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện giáo dục thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, đại học chỉ được liên kết với cơ sở giáo dục tại địa phương là trường đại học, 
trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh với điều 
kiện cơ sở giáo dục tại địa phương bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán 
bộ quản lý cho việc đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học. 
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục,  
Xác định rõ yêu cầu về chương trình giáo dục, về điều kiện thành lập nhà trường, xác 
định những tiêu chí cơ bản để một trường đại học hoặc viện nghiên cứu được phép đào 
tạo trình độ tiến sĩ, định hướng về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tạo điều kiện 
chuyển đổi từ đào tạo theo năm học sang đào tạo theo tích luỹ tín chỉ, tăng tính cạnh 
tranh giữa các cơ sở giáo dục. 
 Do tầm quan trọng của chương trình giáo dục, các nhà làm luật đã thiết kế một điều 
riêng về chương trình giáo dục ở phần quy định chung, nêu những nguyên tắc và yêu cầu 
cơ bản về việc xây dựng, thực hiện chương trình giáo dục. ë chương quy định cụ thể về 
hệ thống giáo dục quốc dân, Luật cũng đã bổ sung một số điều về chương trình giáo dục 
của từng cấp học và trình độ đào tạo. Các quy định này bảo đảm cơ chế quản lý giáo dục 
bằng chương trình trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục. 
Luật Giáo dục năm 2005 có 1 điều quy định về kiểm định chất lượng giáo dục (Luật Giáo 
dục năm 1998 chưa quy định về vấn đề này). Kiểm định chất lượng giáo dục là một giải 
pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, kiểm định chất lượng 
giáo dục là một vấn đề mới, do nước ta chưa có kinh nghiệm từ thực tiễn, vì vậy chỉ có 
thể quy định về nguyên tắc chung, trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ ban hành những quy định 
cụ thể để chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm từ thực tiễn nhằm 
hoàn chỉnh các văn bản dưới luật, đảm bảo cho việc thực hiện chủ trương này có hiệu 
quả. Như vậy, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải xây dựng quy trình, tiêu chuẩn 
đánh giá và triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, nhằm đánh giá, 
phân loại năng lực, chất lượng của các cơ sở này. 
3. Nâng cao tính công bằng xã hội trong giáo dục và tăng thêm cơ hội học tập 
cho nhân dân đặc biệt là cơ hội học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số, các 
đối tượng được hưởng chính sách xã hội, con em gia đình nghèo. 
Luật Giáo dục năm 2005 bổ sung quy định về việc Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ 
sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật 
do nhà nước thành lập; có chính sách ưu đãi đối với các trường, lớp dành cho người tàn 
tật, khuyết tật do tổ chức, cá nhân thành lập. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định Nhà nước 
có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, điều kiện và thời hạn vay tiền để người học 
thuộc gia đình có thu nhập thấp có điều kiện học tập. 
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Việc sửa đổi Luật lần này đã bổ sung nhiều quy định thể hiện chính sách ưu tiên của nhà 
nước đối với phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, ví dụ như yêu cầu Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định việc học tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số trước 
khi vào học lớp 1, hoặc chế độ cử tuyển được sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề cụ thể, theo 
đó nhấn mạnh Nhà nước dành riêng chỉ tiêu cử tuyển đối với những dân tộc thiểu số chưa 
có hoặc có rất ít cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và có chính sách tạo 
nguồn tuyển sinh nhằm đào tạo cán bộ cho các vùng này. Việc cử tuyển được giao cho 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nhu cầu địa phương, có trách nhiệm đề xuất chỉ tiêu 
cử tuyển, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề phù hợp, cử người đi học cử tuyển 
theo đúng chỉ tiêu được duyệt và tiêu chuẩn quy định, có trách nhiệm phân công công tác 
cho người được cử đi học sau khi tốt nghiệp. 

4. Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục,  
Xác định những quy phạm nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi tiêu cực, xác định rõ 
trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nâng cao tính tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của nhà trường, đặc biệt là các trường dạy nghề, các trường trung cấp, 
cao đẳng và đại học. 
Luật Giáo dục năm 2005 bổ sung 2 nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm cả tổ 
chức quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục; thực 
hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục. Bổ sung nội dung quy 
định việc phân bổ ngân sách thể hiện được chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với giáo 
dục phổ cập, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số. 
Để chấn chỉnh kỷ cương trong ngành giáo dục, Luật bổ sung quy định về những việc nhà 
giáo không được làm nhằm bảo vệ và nâng cao uy tín của nhà giáo cũng như thanh danh 
nghề dạy học; bổ sung một điều quy định các hành vi đặc thù người học không được làm. 
Tăng cường quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục là yêu cầu cần thiết 
trong công tác quản lý. Luật Giáo dục năm 2005 xác định cơ sở giáo dục đại học được 
giao đào tạo ở trình độ nào thì thủ trưởng cơ sở đào tạo đó có trách nhiệm và thẩm quyền 
cấp văn bằng ở trình độ ấy nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm về kết quả đào tạo, tạo 
điều kiện để xã hội đánh giá đúng sản phẩm giáo dục, cơ quan nhà nước không chịu trách 
nhiệm thay cho các cơ sở giáo dục về chất lượng đào tạo của chính cơ sở. Cơ quan quản 
lý nhà nước về giáo dục tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, kiểm 
tra, thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục, ban hành văn bản quản lý và tổ chức thực 
hiện pháp luật. Điều 42 được bổ sung thêm khoản 2 quy định về điều kiện để cơ sở giáo 
dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ. Khi đã được giao nhiệm vụ đào 
tạo tiến sĩ thì thủ trưởng cơ sở đào tạo tiến sĩ có thẩm quyền cấp bằng tiến sĩ. 
Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường cũng được sửa đổi, bổ sung nội dung về xây 
dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá; tự đánh giá chất lượng giáo 
dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất 
lượng giáo dục. Luật cũng khẳng định quyền tự chủ của nhà trường trong việc cấp phát 
văn bằng, chứng chỉ; tuyển dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên, tham gia vào quá 
trình điều động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, 
nhân viên. 

5. Khuyến khích đầu tư phát triển trường ngoài công lập, tạo cơ sở pháp lý để 
nâng cao chất lượng hoạt động của các trường dân lập, tư thục. 
Luật Giáo dục năm 2005 quy định nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ 
chức theo các loại hình: công lập, dân lập, tư thục (không duy trì loại hình bán công). 
Khái niệm trường dân lập, tư thục được thể hiện rõ trong Luật: Trường dân lập là trường 
do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh 
phí hoạt động; trường tư thục là trường do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề 
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nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo 
đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước. 
Luật Giáo dục 2005 có thêm 1 mục mới tại chương III (gồm các §iều 65, 66, 67 và 68) 
quy định cụ thể về các chính sách đối với trường dân lập, tư thục bao gồm: nhiệm vụ và 
quyền hạn của trường dân lập, tư thục, chế độ tài chính quyền sở hữu tài sản, rút vốn và 
chuyển nhượng vốn, chính sách ưu đãi. Khẳng định trong Luật “tài chính, tài sản của 
trường tư thục thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn”, đặt vấn đề “rút vốn, chuyển 
nhượng vốn đối với trường tư thục” là tư duy mới của các nhà làm luật, điều này khắc 
phục một điểm yếu bấy lâu nay trong chính sách xã hội hoá giáo dục là chưa quy định 
rành mạch về sở hữu của các cơ sở ngoài công lập, dẫn đến tâm lý e ngại của các nhà đầu 
tư khi đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo. 

Trên đây là những điểm mới cơ bản đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục năm 
2005. Các nội dung này sẽ được hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung trong các văn bản dưới 
Luật để phù hợp với các quy định mới của Luật, nhằm hoàn thiện các quy định về hoạt 
động giáo dục tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển giáo dục trong tình hình hiện nay. 

Tóm lại : Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục 2005 
1. Hoàn thiện một bước về hệ thống giáo dục quốc dân 
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục,  
3. Nâng cao tính công bằng xã hội trong giáo dục  
4. Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục,  
5. Khuyến khích đầu tư phát triển trường ngoài công lập 

III. một số công tác cần triển khai để thực hiện tốt Luật 
giáo dục 

 Để đưa Luật Giáo dục vào cuộc sống, trước mắt cần làm tốt những công việc 
sau đây: 
 1. Tổ chức tập huấn, giới thiệu các quy định của Luật đến các cơ quan, nhà 
trường, cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và nhân dân. 
 Đây là công việc quan trọng, thiết thực nhằm đưa các quy định của Luật Giáo dục 
đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng người dân cũng như các cơ quan, 
tổ chức trong việc thực hiện các quy định của Luật, tham gia tích cực và có hiệu quả vào 
các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. 
 Thực hiện chủ trương của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tuyên truyền của luật, 
pháp lệnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 7, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của 
Chính phủ và của ngành giáo dục, ngày 19/7/2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục 2005 (Kế hoạch số 6115/KH - 
BGD&ĐT). Kế hoạch nêu rõ các yêu cầu về mục đích, đối tượng, nội dung, hình thức và 
biện pháp tuyên truyền Luật, theo đó, thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở 
giáo dục căn cứ vào Kế hoạch này phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng kế 
hoạch cụ thể và tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật cho các đối tượng 
thuộc quyền quản lý. 
 2. Khẩn trương ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy  định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. 
 Việc soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục có ý nghĩa quan 
trọng, góp phần đưa các quy định của Luật vào cuộc sống. Ngày 01/7/2005, Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 3542/QĐ-BG&ĐT phân công các đơn vị 
soạn thảo, phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết 
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và hướng dẫn thi hành Luật giáo dục. Theo đó, từ nay đến tháng 3/2006, Bộ sẽ phải trình 
Chính phủ, Thủ tướng chính phú ban hành 8 Nghị định, 03 Quyết định và ban hành theo 
thẩm quyền 16 văn bản cấp bộ và kiên bộ. Đồng thời với việc soạn thảo mới các dự thảo 
văn bản đã được xác định, một yêu cầu đặt ra là phải trà soát các văn bản hiện hành, đặc 
biệt là các điều lệ nhà trường, các quy chế đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, 
các quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục khác…, có kế hoạch sửa 
đổi, bổ sung các văn bản hiện hành, bảo đảm kịp thời yêu cầu của năm học mới 2005-
2006 và để thực hiện ngay khi Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2006. 
 3.Tiến hành triển khai một số quy định tác động lớn đến hệ thống: 
 Thứ nhất là, chuyển đổi loại hình trường bán công sang các loại hình trường khác: 
 - Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp bán công chuyển sang loại 
hình trường tư thục. 
 -Trường phổ thông bán công chuyển sang trường công lập hoặc tư thục. 
 -Trường mầm non bán công ở nông thôn chuyển sang dân lập. 
 Thứ hai là, xác định lại quyền đào tạo trình độ thạc sỹ, trình độ tiến sỹ của các cơ 
sở giáo dục đại học. 

4. Một số văn bản quy phạm pháp luật khác hướng dẫn việc thực hiện Luật 
Giáo dục. 

4.1. Kế hoạch triển khai 
Để Luật Giáo dục đi vào cuộc sống kế hoạch sẽ ban hành hệ thóng văn bản quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục sau: 
a/  Nghị định của Chính phủ: 
1. Nghị định (NĐ) hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
2. NĐ về phân cấp quản lý GD; 
3. NĐ về tổ chức và hoạt động thanh tra GD; 
4. NĐ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh GS, 

PGS; 
5. NĐ về phương thức GD không chính quy; 
6. NĐ quy định nghĩa vụ của người học tại các trường cao đẳng, đại học công lập; 
7. NĐ quy định quan hệ quốc tế trong lĩnh vực GD; 
8. NĐ về củng cố và phát triển GD mầm non; 
9. NĐ hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đối với các trường của cơ quan HC NN, 

của tổ chức chính trị xã hội; 
10. NĐ thành lập, hoạt động của các cơ sở văn hoá GD nước ngoài tại Việt Nam; 
11. NĐ về chính sách đối với nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có 

điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn; 
12. NĐ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực GD; 
13. NĐ qui định việc kết hợp đào tạo, giảng dạy với công tác NCKH giữa các trường 

đại học và viện NCKH. 
b. Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: 
1. Điều lệ Trường đại học; 
2. Điều lệ Trường cao đẳng; 
3. Qui chế về tổ chức và hoạt động của trường đại học dân lập; 
4. Học phí các trường ngoài công lập. 
c. Các văn bản của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 
1. Điều lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và THPT, THCN, cao đẳng; 
2. Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-  HN. 
3. Qui chế tổ chức trường chuyên, trường năng khiếu; 
4, Qui chế SV,học viên người nước ngoài tại Việt nam; 
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5. Qui chế đào tạo sau đại học; 
6. Qui định biên soạn, duyệt in, phát hành và sử dụng sách giáo khoa, giáo trình; 
7. Qui chế thiết bị trường học; 
8. Qui chế trường thực hành SP; 
9. Chương trình GD tiểu học, THCS, THPT; 
10. Chương trình khung về giáo dục THCN, giáo dục đại học; 
11. Qui chế thi, cấp văn bằng và cộng nhận văn bằng ở các bậc học, cấp học. 
Cho đến thời điểm này chưa phải tất cả các văn bản quy phạm pháp luật  nêu trên đã 

được ban hành, nhưng tất cả văn bản này đã được dự thảo, trong số đó nhiều văn bản đã 
được chính thức ban hành. Một cán bộ quản lý GD cần phải có " Sổ tay " về các văn bản 
này. ở đây chúng tôi điểm qua một số văn bản liên quan trực tiếp đến quản lý nhà trường. 

*  Ngày 30/8/2000 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2000/NĐ- CP gồm 45 
điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục (Công báo số 
36 (1526) - 30/9/2000). Nghị định 43 nhấn mạnh vấn đề phân luồng và liên thông trong 
GD (điều 2) đồng thời làm rõ vấn đề ưu tiên đảm bảo phát triển GD ở vùng có điều kiện 
kinh tế-  XH đặc biệt khó khăn (điều 3) 

Nghị định 43 cũng chỉ rõ nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cơ sở GD như sau: 
-  Mỗi xã có ít nhất 1 trường tiểu học; Mỗi cụm xã có ít nhất 1 trường trung học cơ 

sở; Mỗi quận huyện có ít nhất 1 trường trung học phổ thông; Mỗi tỉnh có ít nhất 1 trường 
trung học chuyên nghiệp  hoặc một trường dạy nghề hoặc kết hợp cả 2, trung tâm kỷ 
thuật tổng hợp-  hướng nghiệp, trung tâm GD thường xuyên thuộc tỉnh.(điều 16). 

Nghị định 43 cũng cụ thể hoá điều kiện thành lập trường và thủ tục đình chỉ hoạt 
động nhà trường: 

-  Thanh tra GD tiến hành thanh tra và kiến nghị với cơ quan quản lý GD; 
-  Cơ quan quản lý GD tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình 

cấp thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động nhà trường theo khoản 2 điều 47 của Luật 
Giáo dục (Cấp nào có thẩm quyền quyết định thành lập trường thì cấp đó có thẩm quyền 
quyết định đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường ) 

ở điều 22 cũng chỉ rõ các trường hợp nhà trường bị giải thể; Đó là: 
-  Mục tiêu đào tạo của trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã 

hội; 
-  Không khắc phục được tình trạng yếu kém sau thời gian bị đình chỉ hoạt động và 

không có đề án khả thi để tổ chức, xây dựng lại nhà trường; 
-  Theo đề nghị của  tổ chức, cá nhân xin thành lập trường. 
Thủ tục giải thể cũng được tiến hành như thủ tục đình chỉ hoạt động nhà trường. 
 Để bảo đảm pháp chế trong quản lý GD, ngày 30/6/1999 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã 

ra Chỉ thị 29/1999/CT- BGD&ĐT về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp 
phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ (VB- CC) của hệ thống GD quốc dân nhằm lập 
lại kỷ cương trong lĩnh vực này. 

Chỉ thị nêu rõ yêu cầu của việc kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát và sử dụng 
văn bằng, chứng chỉ là: Phát hiện, xử lí những cá nhân và đơn vị cấp phát VB- CC bất hợp 
pháp dù cố ý hay không cố ý ( cấp phát không đúng thẩm quyền, cấp phát cho người chưa 
đủ điều kiện, cấp phát khi chưa có đủ hồ sơ theo quy định, không đúng mẫu quy định ). 
Chỉ thị cũng neu rõ đối tượng, nội dung, phương pháp kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực 
hiện. 

 *  Ngày 9/12/2000 Quốc hội đã ra Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương 
trình GD phổ thông( Công báo số 7(1546) ngày 22/2/01 )gồm 3 vấn đề lớn: Mục tiêu của 
việc đổi mới; Tiến độ thực hiện: Tổ chức thực hiện. 

Trong phần mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 
chỉ rõ: Việc đổi mới CTGDPT phải quán triệt mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phương 
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pháp GD của các bậc học, cấp học quy định trong Luật Giáo dục; khắc phục những mặt 
còn hạn chế của chương trình, sách giáo khoa hiện hành, tăng cường tính thực tiễn, kỹ 
năng thực hành, năng lực tự học, coi trọng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, bổ 
sung những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của 
học sinh. Tăng cường tính liên thông; Thực hiện phân luồng... 

Trong phần tiến độ thực hiện Nghị quyết nhấn mạnh cần triển khai thí điểm, tổng 
kết rút kinh nghiệm phải chu đáo, khẩn trương để đạt được các mục tiêu nêu trên. Triển 
khai đại trà ở lớp 1 và lớp 6 từ năm học 2002- 2003, bắt đầu từ lớp 10 từ năm học 2004- 
2005. 

Trong phần tổ chức thực hiện chỉ rõ: Bộ GD&ĐT có trách nhiệm huy động, tập hợp 
các nhà khoa học các nhà sư phạm các cán bộ quản lý GD am hiểu, có kinh nghiệm về 
GD phổ thông và các GV giỏi tham gia biên soạn, thí điểm, thẩm định chương trình sách 
giáo khoa mới và hướng dẫn áp dụng đối với các địa bàn khác nhau. Bộ Tài chính, Bộ kế 
hoạch và đầu tư, Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan cùng với 
Bộ GD&ĐT bảo đảm các điều kiện để thực hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm 
chỉ đạo thực hiện ở địa phương, bảo đảm các điều kiện theo quy định của Luật Giáo dục. 

* Ngày 9/12/2000 Quốc hội đã ra Nghị quyết số 41/2000/QH10 về thực hiện phổ 
cập GD trung học cơ sở ( Công báo số 7(1546) ngày 22/2/01 )gồm 3 vấn đề lớn: Mục tiêu 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Tiến độ thực hiện: Tổ chức thực hiện. 

Trong phần Mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCTHCS) giai đoạn 2001- 
2010 là phải bảo đảm cho hầu hết thanh thiếu niên sau khi tốt nghiệp tiểu học tiếp tục  
học tập để đạt trình độ THCS trước khi hết tuổi 18. Các chỉ tiêu cần đạt: 

-  Đối với phường xã: 
Bảo đảm duy trì, củng cố kết quả và hoàn thiện mục tiêu phổ cập GD tiểu học. Huy 

động số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào THCS đạt 95% trở lên, ở những vùng khó khăn 
đạt từ 85% trở lên và tỷ lệ tốt nghiệp THCS tương ứng 90% ( và 75% ) trở lên trong độ 
tuổi từ 15- 18. 

-  Đối với quận huyện bảo đảm 90% số xã phường đạt mục tiêu PCTHCS. 
-  Đối với  tỉnh bảo đảm 100% số quận huyện đạt mục tiêu PCTHCS. 
Trong Nghị quyết cũng quy định rất rõ trách nhiệm của công dân, gia đình, tổ chức 

và nhà nước đối với việc PCTHCS. 
Trong phần tổ chức thực hiện  chỉ rõ trách nhiệm của các cấp các ngành thực hiện 

nhiệm vụ PCTHCS thuộc phạm vi của mình. 
4. Ngày 4/5/2001, Chính phủ cũng đã ra Nghị định 18/2001/NĐ- CP quy định về 

thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (Công 
báo số 21(1560), ngày 08/6/01 ). 

Nghị định này gồm 6 chương, 37 điều.   
Chương 1-  Những quy định chung đã chỉ rõ: Các cơ sở văn hoá GD nước ngoài hoạt 

động nhằm mục đích lợi nhuận không thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ này và được thực 
hiện theo quy điịnh của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  (điều 1- 3).  

Chương 2 quy định rõ thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép lập 
và hoạt động của các cơ sở văn hoá GD nước ngoài  dưới dạng như văn phòng đại diện, cơ 
sở liên kết, cơ sở độc lập (điều 5-15 ).  

Chương 3 (gồm 10 điều: từ điều 16-27) Quy định quyền hạn trách nhiệm của cơ sở 
văn hoá, GD nước ngoài tại Việt nam.  

Chương 4-  Về quản lý nhà nước. 
Chương 5  Vấn đề xử lý vi phạm chỉ rõ quyền và trách nhiệm của các Bộ GD&ĐT; Bộ 

VH-TT; Bộ LĐ- TBXH và của UBND tỉnh nơi đặt các cơ sở VH- GD nước ngoài thực hiện 
quyền quản lý nhà nước đối với các cơ sở đó. 
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III.  Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. 

1.   Khái niệm quản lý nhà nước về GD&ĐT. 
1.1.  Khái niệm: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (QLNN về GD&ĐT) là việc 
nhà nước thực hiện quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động 
GD&ĐT trong phạm vi toàn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của Nhà nước. 
*  Quan niệm khác:  
- QLNN về GD&ĐT là sự  quản lý  của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của bộ máy 
quản lý giáo dục từ trung ương đến cơ sở lên hệ thống GDQD và các hoạt động GD của 
xã hội nhằm nâng cao dân trí - đào tạo nhân lực- bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và hoàn 
thiện nhân cách cho công dân. 
-  QLNN về GD&ĐT là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước 
đối với các hoạt động GD&ĐT do các cơ quan quản lý có trách nhiệm về giáo dục của 
Nhà nước từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo qui 
định của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp GD&ĐT, duy trì kỉ cương, thoả mãn nhu 
cầu GD&ĐT của nhân dân, thực hiện mục tiêu GD&ĐT của nhà nước. 
*   Những yếu tố cơ bản trong QLNN về GD & ĐT. 
+ Chủ thể QLNN về GD&ĐT là các cơ quan có thầm quyền,  (điều 87  Luật Giáo dục). 
+ Khách thể của QLNN về GD&ĐT là quản lý hệ thống GDQD và quản lý các hoạt động 
GD&ĐT trong toàn xã hội. 
+ Mục tiêu GD&ĐT: bảo đảm trật tự kỷ cương trong các hoạt động GD&ĐT, để thực hiện 
được mục tiêu nâng cao dân trí...... phát triển nhân cách của công dân;  ở mỗi cấp học, bậc 
học mục tiêu đó được cụ thể hoá trong Luật Giáo dục, Chiến lược phát triển GD,  điều lệ các 
nhà trường. 
+ Công cụ chủ yếu trong quản lý HCNN là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, do 
đó, công tác thể chế tạo ra hành lang pháp lý cho các hoạt động QLNN về GD&ĐT. 
+  Phương pháp quản lý HCNN.( 04 PP). 
*  QLNN là việc thực thi ba quyền: Lập pháp - hành pháp - tư pháp để điều chỉnh mọi 
quan hệ xã hội và hành vi của công dân. Còn QLNN về GD&ĐT thực chất là thực thi 
quyền hành pháp để tổ chức, điều hành và điều chỉnh mọi hoạt động giáo dục và đào tạo 
trong phạm vi toàn xã hội. 

1.2.1.  Một số tính chất. 
        QLNN về GD&ĐT là QLNN về 1 ngành, 1 lĩnh vực cụ thể nhưng nó cũng có những 
tính chất của QLNN và quản lý HCNN nói chung, ở đây chỉ xin nhắc lại 5 tính chất cần 
lưu ý: 
-  Tính lệ thuộc vào chính trị: 
QLNN về GD phục tùng và phục vụ nhiệm vụ chính trị; tuân thủ chủ trương đường lối 
của Đảng và Nhà nước. 
-  Tính xã hội: 
  GD là sự nghiệp của NN và của toàn xã hội. Trong QLNN về GD cần phải coi trọng tính 
XH hoá và dân chủ hoá GD (DCH GD). GD&ĐT luôn phát triển trong mối quan hệ với sự 
phát triển của KT-XH vì vậy QLNN về GD cần lưu ý tính chất này để có những điều 
chỉnh phù hợp. 
-  Tính pháp quyền: 
 QLNN là quản lý bằng pháp luật; QLNN về GD cũng phẩi tuân thủ hành lang pháp lí mà 
nhà nước đã quy định cho mọi hoạt động quản lý các hoạt động GD&ĐT; Tăng cường 
pháp chế XHCN. 
-  Tính chuyên môn nghiệp vụ:  
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Công chức hoạt động trong lĩnh vực GD&ĐT cần phải được đào tạo với các trình độ 
tương ứng với các ngạch, bậc đã được quy định. Việc tuyển chọn công chức cần đáp ứng 
các chuẩn mà nhà nước đã ban hành. 
- Tính hiệu lực, hiệu quả:  
Lấy hiệu quả của hoạt động chuyên môn-nghiệp vụ để đánh giá cán bộ công chức, viên 
chức ngành GD&ĐT; Chất lượng, hiệu quả và sự bảo đẩm trật tự kỷ cương trong GD&ĐT 
là thước đo trình độ, năng lực, uy tín của các cơ sở GD&ĐT và của các cơ quan QLNN về 
GD&§T. 
 

1.2.2.  Một số đặc điểm của QLNN về GD&ĐT. 
a- Đặc điểm kết hợp quản lý hành chính và quản lý chuyên môn trong các hoạt động 
quản lý giáo dục (đặc điểm HC- GD).  

Hành chính - giáo dục thực chất là triển khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do 
Nhà nước qui định (phân cấp, phân công hoặc uỷ quyền), Các cơ quan QLNN về GD&ĐT 
điều hành, điều chỉnh các hoạt động GD&ĐT. Quản lý HC thực chất là việc xây dựng các 
văn bản pháp quy và chấp hành các văn bản. Kết hợp với quản lý giáo dục là đưa việc xây 
dựng các văn bản cho các hoạt động chuyên môn của giáo dục và làm cho moị người 
hiểu, biết được các qui định của văn bản để thực hiện cho đúng. Đây là đặc điểm quan 
trọng nhất trong hoạt động quản lý nhà nước về GD&ĐT nhằm bảo đảm môi trường sư 
phạm thuận lợi cho việc thực hiện được mục tiêu giáo dục mà Nhà nước quy định. Quan 
tâm thích đáng đến đặc điểm này sẽ giúp cho các cán bộ QLGD giải quyết tốt mối quan 
hệ ngành- lãnh thổ trong hoạt động QLGD. Quản lý các hoạt động GD&ĐT trên 1 địa 
bàn cần phải hiểu rõ nghiệp vụ sư phạm, đặc điểm của quá trình GD để chỉ đạo, quản lý 
chuyên môn. Chỉ trên cơ sở biết kết hợp QLHC và quản lý chuyên môn thì mới có thể chỉ 
đạo, quản lý tốt hoạt động GD&ĐT tiến tới thực hiện tốt mục tiêu GD&ĐT của Nhà 
nước. 
b- Đặc điểm về tính quyền lực nhà nước trong hoạt động quản lý giáo dục. 
+ Điều kiện để triển khai quản lý nhà nước là phải có tư cách pháp nhân và yêu cầu về 
tính hợp pháp trong quản lý là yêu cầu trước hết. Muốn có tư cách pháp nhân thì CBQL 
phải được bổ nhiệm và khi đã được bổ nhiệm cần phải thực hiện đúng, đủ chức năng, 
thẩm quyền. Không lạm quyền cũng không đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện đúng chế độ 
thủ trưởng trong việc ra quyết định và phải chịu trách nhiệm về các quyết định quản lý  
trước tập thể và cấp trên. 
+ Phương tiện QLNN về GD&ĐT là các văn bản quy phạm pháp luật, đây chính là hành 
lang pháp lí cho việc triển khai các hoạt động QLGD, bảo đảm tính quyền lực nhà nước 
trong quản lý; phương pháp  chủ yếu để QLNN là phương pháp  hành chính, phương pháp 
tổ chức. 
+ Trong QLNN phải tuân thủ thứ bậc chặt chẽ hoạt động quản lý theo sự phân cấp rõ ràng 
và mệnh lệnh - phục tùng là biểu hiện rõ nhất của tính quyền lực trong QLNN. 
c- Đặc điểm kết hợp nhà nước - xã hội  trong quá trình triển khai QLNN về GD. 
       GD&ĐT là một hoạt động mang tính xã hội cao và Đảng ta cũng đã nhấn mạnh tư 
tưởng GD&ĐT là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; dân chủ hoá và xã hội 
hoá công tác giáo dục là một tư tưởng có tính chiến lược và nó có vai trò rất to lớn trong 
sự phát triển giáo dục nói chung và QLGD nói riêng; 
         QLNN về GD&ĐT là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền do Nhà nước 
qui định, phân cấp trong các hoạt động QLGD. ở một cơ sở giáo dục, QLNN về GD&ĐT 
thực chất là quản lý  các hoạt động HC-GD, vì vậy nó có hai mặt quản lý   thâm nhập 
vào nhau, đó là quản lý hành chính  sự nghiệp giáo dục và quản lý chuyên môn trong quá 
trình sư phạm; Chính vì vậy,  QLNN về GD&ĐT  cần lưu ý các đặc điểm nêu trên.. 
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 1.2.3.  Những nguyên tắc cơ bản của quản lý giáo dục. 

a- Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý giáo dục. 
 Đây là nguyên tắc cơ bản hàng đầu của quản lý giáo dục. Nguyên tắc này xuất 

phát từ chỗ nền giáo dục XHCN Việt Nam là một bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách 

mạng XHCN Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo  (Theo điều 4 Hiến pháp 

nước cộng hòa XHCN Việt Nam : Đảng cộng sản Việt Nam.....là lực lượng lãnh đạo Nhà 

nước và xã hội) 

+ Nội dung nguyên tắc: 

 • Đảng lãnh đạo giáo dục thông qua các chỉ thị, nghị quyết. Sự lãnh đạo của Đảng 

về mặt tư tưởng cũng như về mặt tổ chức phải được đảm bảo một cách tuyệt đối ở mọi cấp 

quản lý giáo dục 

 • Mọi chủ trương, chính sách giáo dục đề ra phải phục vụ đường lối và nhiệm vụ 

cách mạng trong từng giai đoạn; đồng thời khi xem xét, đánh giá kết quả, ảnh hưởng của 

một chủ trương chính sách giáo dục phải đứng vững trên lập trường và quan điểm của 

Đảng, căn cứ vào lợi ích của toàn thể nhân dân lao động. 

 •  Mọi chủ thể quản lý giáo dục phải nắm vững, quán triệt các quan điểm của Đảng 

về giáo dục; nghiêm túc, kiên trì tổ chức thực hiện đường lối giáo dục của Đảng, biến 

đường lối đó thành hiện thực. Nội dung, phương pháp và tổ chức giáo dục phải bảo đảm 

nguyên lý giáo dục của chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối chính sách giáo dục của 

Đảng. 

 • Trong các nhà trường phải tổ chức và lãnh đạo tốt việc giáo dục đường lối, chính 

sách của Đảng và đạo đức cách mạng cho học sinh, nâng cao trình độ giác ngộ XHCN 

cho giáo viên và nhân viên trong trường; tổ chức cho học sinh và giáo viên tham gia các 

hoạt động xã hội ở địa phương. 

 • Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục các cấp ( từ Bộ đến Trường) tôn trọng sự 

lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng theo đúng quy định của điều lệ Đảng; mặt khác, người quản 

lý phải quan tâm xây dựng chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng trong đơn vị công tác, 

phát huy ảnh hưởng chính trị của các tổ chức đó trong toàn đơn vị. 

 Giáo dục, nhà trường không đứng ngoài chính trị mà phục vụ chính trị. Nguyên tắc 

đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng CSVN trong quản lý giáo dục đã và đang là nguyên tắc cơ 

bản để giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới quản lý giáo dục 

hiện nay. 

 Thực hiện tốt nguyên tắc này là một trong những điều kiện quan trọng bảo đảm 

thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng về giáo dục. 

+ Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc: 

•  Để thực hiện nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý giáo dục 

đòi hỏi chủ thể quản lý phải nghiên cứu nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về 

giáo dục và có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc trong phạm vi từng đơn vị; Phải 

làm cho đường lối, chính sách giáo dục của Đảng trở thành hệ tư tưởng chỉ đạo  toàn bộ 

công tác giáo dục. 
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 • Giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục nên cần phải coi trọng 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thuyết phục, động viên làm cho họ nhận thức sâu sắc 

quan điểm giáo dục của Đảng và tự giác thực hiện trong khuôn khổ pháp luật; Tập trung 

sức xây dựng đội ngũ giáo viên mạnh về tổ chức, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ có 

đầy đủ những phẩm chất và năng lực cần thiết để thực hiện hóa mục tiêu giáo dục. 

 • Mặt khác, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cần chăm lo xây dựng các tổ chức 

Đảng và tổ chức quần chúng trong ngành vững mạnh. Chăm lo xây dựng, kiện toàn bộ 

máy chính quyền nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện; Gắn hoạt động giáo 

dục của nhà trường, của các cơ sở giáo dục với các phong trào chính trị-xã hội ở địa 

phương; Tích cực huy động cộng đồng xã hội tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục theo 

đúng đường lối, chủ trương giáo dục của Đảng. 

 Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý giáo dục là đảm bảo sự thống nhất 

giữa chính trị và quản lý giáo dục. Thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi mỗi cơ quan giáo 

dục phải xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể để thực hiện tốt các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục.  

b- Nguyên tắc tập trung dân chủ. 
 Tập trung dân chủ là nguyên tắc bắt nguồn từ bản chất của chế độ XHCN, là 

nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ hoạt động quản lý. Điều 6- Hiến pháp nước CHXHCN Việt 

Nam đã nêu rõ: “Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ 

chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”.  

  Tinh thần của nguyên tắc này trong quản lý giáo dục là ở chỗ phải thường xuyên 

kết hợp sự lãnh đạo tập trung với sự tham gia của quảng đại quần chúng lao động vào 

công việc tổ chức quản lý giáo dục. 

Nhà nước thống nhất, tập trung quản lý về chế độ, chính sách giáo dục; về mục 
tiêu, nội dung giáo dục và qui chế văn bằng... đồng thời tạo điều kiện cho cơ sở chủ động 
sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động giáo dục và quản lý GD cụ thể. Đối với cơ sở 
phát huy quyền làm chủ của tập thể sư phạm, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân theo 
chế độ Thủ trưởng đối với việc QLNN, thực hiện dân chủ hoá giáo dục,  thực hiện Quy 
chế dân chủ ở nhà trường. 
+ Nội dung nguyên tắc:  

Phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ và tối ưu giữa tập trung và dân chủ trong quản 

lý. Tập trung và dân chủ là hai mặt của một thể thống nhất, tập trung phải trên cơ sở dân 

chủ và dân chủ phải thực hiện trong khuôn khổ tập trung: 

 • Khía cạnh tập trung thể hiện ở chỗ phải thống nhất quản lý từ một trung tâm- 

Phải tăng cường quản lý tập trung , thống trên quy mô toàn quốc về những vấn đề cơ bản. 

Nó có nghĩa là sự chỉ huy, điều phối thống nhất dựa trên quan hệ mệnh lệnh phục tùng từ 

cấp quản lý Trung ương đến các cơ sở thực hiện quá trình giáo dục đào tạo, mặt khác thể 

hiện sự thực hiện trong thực tiễn đường lối giáo dục của Đảng một cách nhất quán, không 

có bất kỳ ngoại lệ nào. 

Tập trung biểu hiện ở 3 điểm chính: 

 Thứ nhất, có bộ chỉ huy làm nhiệm vụ lãnh đạo; 

 Thứ hai, có lề lối làm việc hợp lý;  
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 Thứ ba, thực hiện chế độ một thủ trưởng ở tất cả các đơn vị, các cấp.  

 • Khía cạnh dân chủ biểu hiện ở chỗ: phải phát huy mở rộng tối đa quyền chủ 

động của các địa phương, các cơ sở giáo dục, của quần chúng lao động trong việc giải 

quyết các vấn đề trọng yếu, bằng các phương pháp, phương tiện đa dạng sáng tạo. 

 Nguyên tắc tập trung dân chủ gắn liền với vấn đề phân cấp quản lý trong quản lý 

giáo dục: một đặc trưng quan trọng của nguyên tắc này đó là sự phân cấp quản lý thích 

hợp, vấn đề phân cấp quản lý còn liên quan tới nguyên tắc kết hợp giữa quản lý theo 

ngành và quản lý theo lãnh thổ. Bản chất của việc phân cấp quản lý là sự ủy quyền từ cấp 

quản lý cao hơn cho cấp quản lý thấp hơn. Sự ủy quyền này kèm theo những vấn đề tổ 

chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của mỗi cấp. Một trong những nét 

đặc trưng của hệ thống giáo dục đào tạo là mạng lưới giáo dục đào tạo trải rộng đến tận 

thôn xã, vì vậy vấn đề phân cấp quản lý là một đòi hỏi khách quan, hợp quy luật. 

 Trong quản lý giáo dục việc đảm bảo dân chủ còn thể hiện ở chỗ thực hiện công 

khai, cung cấp đầy đủ thông tin để cán bộ công nhân viên, giáo viên được biết, được bàn, 

được làm và được kiểm tra giám sát. 

   Dân chủ biểu hiện ở 5 điểm chính: 

 Thứ nhất, xác định rõ phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của các cấp; 

 Thứ hai, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở; 

 Thứ ba, chấp nhận đấu tranh, chấp nhận liên kết;  

 Thứ tư, giáo dục bồi dưỡng ý tưởng cho quần chúng, tạo cơ hội cho họ được học tập 

nâng cao trình độ về mọi mặt để đảm bảo thực hiện tốt việc quần chúng “ biết,  bàn, 

làm  và kiểm tra”;  

 Thứ năm, giảm bớt việc họp hành không cần thiết, tiết kiệm thời gian cho các cấp làm 

tốt công việc của họ. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ có nội dung phong phú và có vai trò quan trọng trong 

quản lý. Thực hiện nguyên tắc này vừa đề cao trách nhiệm của cá nhân người phụ 

trách, vừa đề cao quyền làm chủ của người lao động, vừa chống được tình trạng tập 

trung quan liêu, vừa chống được tình trạng bè phái, đảm bảo sự thống nhất ý chí và 

hành động, làm tăng sức mạnh của tổ chức. 

+ Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc: 

 • Nguyên tắc này đòi hỏi thực hiện nghiêm túc chế độ thủ trưởng kết hợp với chế 

độ lấy ý kiến tập thể. 

 • Trong tất cả các trường hợp không có ngoại lệ, tính tập thể phải đi đôi với việc 

xác định một cách chính xác nhất trách nhiệm cá nhân của mỗi người đối với một công 

việc được xác định. 

 • Trong các cuộc thảo luận, lấy ý kiến tập thể cần đi đến kết luận rõ ràng, dứt 

khoát, người quản lý cần cố gắng làm cho những quyết định của thủ trưởng phù hợp với ý 

kiến tập thể, để nó trở thành một quyết tâm, một tiếng nói, một hành động chung. Điều 

này đòi hỏi ở người quản lý phải có trình độ và nghệ thuật quản lý. 
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 • Tăng cường kỉ luật, mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm cá 

nhân, trách nhiệm tập thể trong từng công việc cụ thể. Tránh tình trạng đùn đẩy trách 

nhiệm cho tập thể, thảo luận, “thương lượng” kéo dài không đi đến kết luận rõ ràng làm 

công việc không tiến triển đồng thời tránh độc đoán chuyên quyền, gia trưởng, xa rời 

quần chúng, quan liêu, mất dân chủ; Trong các cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt qui chế 

dân chủ cơ sở 

 • Tập trung dân chủ là một nguyên tắc có tính khách quan, phổ quát, song thực 

hiện nó không đơn giản, phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và phong 

cách của người quản lý. Vận dụng nguyên tắc này không đúng mức đều gây tác hại. Hoặc 

tập trung quan liêu mất dân chủ, hoặc dân chủ hình thức, hoặc dân chủ quá trớn theo đuôi 

quần chúng, hoặc phân tán cục bộ... đều cản trở sự phát triển của tổ chức. Vì vậy, người 

quản lý phải không ngừng học tập trau dồi kiến thức nghiệp vụ quản lý, đồng thời rèn 

luyện phong cách quản lý để đảm bảo kết hợp hài hòa chế độ thủ trưởng với chế độ tập 

thể. 

c- Nguyên tắc pháp chế. 
 Tăng cường pháp chế XHCN là một nguyên tắc quan trọng tổ chức và hoạt động 

của các cơ quan Nhà nước  (Điều 12- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã khẳng 

định: Nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế 

XHCN).  

+ Nội dung  nguyên tắc:  

Các cơ quan quản lý giáo dục phải tuân thủ quy chế quản lý hành chính của bộ 

máy  nhà nước. Điều đó có nghĩa là: 

 • Cơ quan quản lý giáo dục phải là một cơ quan có tư cách pháp nhân công quyền 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, có đủ thẩm quyền thực thi quyền hành pháp để quản 

lý các hoạt động giáo dục của xã hội bằng pháp luật. 

 • Các cơ quan quản lý giáo dục phải là một hệ thống cơ cấu có tổ chức và chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền được thế chế hóa bằng những văn bản pháp 

quy để thực hiện việc quản lý với tư cách là bộ máy nhà nước. 

 • Pháp chế có vai trò quan trọng là đảm bảo và bảo vệ quyền tự do và lợi ích hợp 

pháp của công dân. Tăng cường pháp chế là một đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp đổi mới 

kinh tế – xã hội và đổi mới giáo dục, đảm bảo dân chủ và ngăn chặn, loại trừ các vi phạm 

pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động. Vì thế để nâng cao hiệu lực quản lý yêu cầu mọi chủ 

thể quản lý giáo dục hoạt động trên nguyên tắc pháp chế.  

 • Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản 

lý giáo dục, của mọi chủ thể quản lý giáo dục phải tiến hành theo đúng quy định của pháp 

luật, chống sự lạm quyền, lẩn tránh nghĩa vụ. 

 • Mọi cán bộ giáo viên phải tông trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của 

pháp luật và các quy phạm của ngành trong hoạt động của mình. Những người vi phạm 

pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động phải được xử lý nghiêm minh. Đảm bảo nguyên tắc 

pháp chế trong quản lý giáo dục là điều kiện để giữ nghiêm kỷ luật.  



http://www.ebook.edu.vn 80 

+ Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc: 

 • Coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đối tượng quản lý để hình 

thành cho họ có ý thức pháp luật, tạo điều kiện để mọi cán bộ công nhân viên, giáo viên 

và học sinh được nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh những chế độ quy định của Nhà 

nước cũng như nội quy, quy chế của trường. 

 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các quy phạm của 

ngành trong phạm vi đơn vị. Phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện để kịp thời uốn 

nắn, sửa chữa. Giữ vững trật tự, kỷ cương nền nếp trong mọi hoạt động giáo dục. 

 • Cán bộ quản lý giáo dục nhất thiết phải là những người nắm vững pháp luật, nắm 

vững các quy phạm của ngành để quản lý đơn vị theo đúng pháp luật. 

d- Nguyên tắc kết hợp Nhà nước và xã hội 
 Xuất phát từ luận điểm: giáo dục là sự nghiệp của toàn dân (hay là toàn dân chăm 

lo cho sự nghiệp giáo dục), nguyên tắc này giữ vai trò quan trọng trong quản lý giáo dục.  

+ Nội dung  nguyên tắc: Từ đặc điểm quan trọng của hệ thống quản lý giáo dục là sự tham 

gia ngày càng tăng của quần chúng lao động, của các tổ chức xã hội vào xây dựng và quản lý 

giáo dục, quản lý nhà trường  với những hình thức và phương pháp hoạt động vốn có. 

Nguyên tắc này đòi hỏi phải kết hợp quản lý giáo dục mang tính chất  nhà nước với quản lý 

giáo dục mang tính chất xã hội: 

 • Quản lý có tính chất Nhà nước là hoạt động có tính chỉ huy -  chấp hành, thực 

hiện chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền do Nhà nước qui định, phân cấp trong các hoạt 

động quản lý giáo dục. Thực hiện quản lý giáo dục có tính chất nhà nước là: thực hiện 

việc hoạch định các chính sách cho giáo dục - đào tạo, lập pháp, lập qui cho các hoạt 

động giáo dục - đào tạo, thực hiện quyền hành pháp trong quản lý giáo dục; Tổ chức bộ 

máy quản lý giáo dục; Huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục; Thanh 

tra, kiểm soát nhằm thiết lập trật tự kỷ cương, pháp luật trong hoạt động quản lý và phát 

triển sự nghiệp giáo dục. Với mỗi cấp quản lý, các nội dung đó lại được cụ thể hoá, trong 

các trường học, thực hiện quản lý có tính chất Nhà nước là thực hiện tốt các nội dung: Tổ 

chức thực hiện chủ trương, chính sách giáo dục thông qua việc thực hiện mục tiêu, nội 

dung giáo dục và đảm bảo các qui chế chuyên môn; Quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ 

sở vật chất thiết bị, tài chính... theo các qui định chung; Thực hiện kiểm tra nội bộ, bảo 

đảm an ninh trật tự trong nhà trường; Điều hành các hoạt động của nhà trường theo đúng 

điều lệ nhà trường đã được ban hành và giám sát sự tuân thủ  điều lệ đó.   

 • Quản lý giáo dục có tính chất xã hội là hoạt động của các đoàn thể quần chúng 

nhân dân, các tổ chức xã hội thực hiện các chức năng xã hội nhất định, độc lập hoặc cộng 

tác với các cơ quan  nhà nước, dựa vào các chuẩn mực, điều lệ của tổ chức xã hội và sức 

mạnh tác động về đạo đức, tham gia cùng các cơ sở giáo dục để giáo dục người học, đào 

tạo cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, bổ sung cho các nhà trường, cơ sở giáo dục về tri thức 

khoa học, nghệ thuật, chính trị, kinh nghiệm quản lý, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị 

giáo dục ngày càng hiện đại, chăm lo đời sống nhà giáo, tạo ra một môi trường xã hội 

thuận lợi cho công tác giáo dục thế hệ trẻ. 
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 Kết hợp Nhà nước và xã hội trong quản lý giáo dục tạo môi trường cho mối quan 

hệ giữa giáo dục và xã hội phát huy tối đa vai trò của mình. Thực hiện tốt nguyên tắc này 

sẽ nâng cao hơn, gắn bó hơn, phong phú hơn trách nhiệm của  Nhà nước và xã hội đối với 

sự nghiệp phát triển giáo dục, tạo điều kiện cho giáo dục khẳng định vai trò thúc đẩy phát 

triển xã hội và khơi dậy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng xã hội 

tham gia xây dựng phát triển giáo dục. 

+ Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc: 

 • Quản lý giáo dục phải thực hiện chức năng dự báo, đảm bảo cho giáo dục luôn có 

sự thích ứng với nền kinh tế – xã hội; 

• Đối với các cơ sở giáo dục cần nắm vững các văn bản: Luật giáo dục, các nghị 

định hướng dẫn, các văn bản pháp qui về giáo dục để thực hiện nhiệm vụ quản lý 

• Xây dụng bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ công chức, qui định rõ chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các đối tượng trong tổ chức, có cơ chế phối hợp rõ ràng, đổi mới 

cách thức tổ chức chỉ đạo các hoạt động quản lý, đảm bảo kỉ cương góp phần thực hiện 

tốt mục tiêu giáo dục.  

• Phải bám sát điều lệ nhà trường trong triển khai các công việc cụ thể 

• Thực hiện xã hội hóa giáo dục (mà nội dung cơ bản là huy động các lực lượng xã 

hội và cộng đồng tham gia phát triển giáo dục và quản lý giáo dục), đa dạng hóa nền giáo 

dục quốc dân, dựa vào các văn bản pháp luật, pháp qui để dảm bảo quyền và nghĩa vụ đối 

với mọi đối tượng tham gia hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. 

• Xây dựng và củng cố hoạt động của Hội đồng giáo dục các cấp, tạo điều kiện cho 

các Hội đồng giáo dục hoạt động có hiệu quả. 

•  Trong các nhà trường cần xây dựng một cơ chế quản lý đảm bảo sự phối hợp 

giữa hội đồng giáo dục của trường với các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên cộng sản 

HCM, Đội thiếu niên tiền phong HCM... trong quản lý trường học; Xây dựng và duy trì 

tốt mối quan hệ Nhà trường – Gia đình- Xã hội trong việc triển khai các hoạt động giáo 

dục, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo... 

e- Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ. 
 Thực hiện hoạt động của hệ thống giáo dục quốc dân đòi hỏi sự quản lý  nhà nước 

trong lĩnh vực giáo dục phải tuân theo nguyên tắc kết hợp quản lý ngành và quản lý theo 

địa phương, vùng, lãnh thổ. Cơ sở hình thành của nguyên tắc là sự kết hợp hữu cơ giữa 

quá trình phân bổ các cơ sở của ngành trên từng địa bàn thuộc phạm vi cả nước với vấn đề 

phân cấp quản lý. Khái niệm địa bàn có nhiều nghĩa: theo quan điểm quản lý hành chính 

là các địa phương; theo quan điểm phân bố kinh tế là các vùng kinh tế. 

+ Nội dung nguyên tắc: 

  • Sự quản lý nhà nước thống nhất từ Trung ương đến cơ sở về nội dung hoạt động 

giáo dục và đào tạo, kết hợp với sự phân cấp và phối hợp quản lý Nhà nước về việc đảm 

bảo các nguồn lực cho các hoạt động này theo địa phương, vùng, lãnh thổ. 

 • Phải phân cấp quản lý thích hợp qui định rõ ràng phạm vi trách nhiệm của ngành 

và địa phương trên các vấn đề cụ thể về kế hoạch, tài chính, vật tư, cán bộ, giáo 
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viên...cũng như trách nhiệm quyền hạn của thủ trưởng các tổ chức giáo dục trước ủy ban 

nhân dân địa phương; trong sự kết hợp quản lý theo ngành và theo địa phương, vùng lãnh 

thổ hết sức phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của địa phương nhưng phải trên cơ sở đảm 

bảo vai trò chỉ đạo của quản lý theo ngành. Chỉ có kết hợp đúng đắn hai mặt đó mới tạo 

ra được khả năng phát triển tối ưu của giáo dục  

 • Quản lý theo ngành có trách nhiệm đảm bảo thực hiện quan điểm, đường lối, 

chính sách giáo dục thống nhất trong cả nước; thống nhất mục tiêu, nội dung, phương 

pháp và tổ chức giáo dục thông qua chương trình, sách giáo khoa, các điều lệ tổ chức, các 

chính sách chế độ... ban hành thống nhất cho cả nước; thống nhất những vấn đề có tính 

chất khoa học và chuyên môn; thực hiện hợp tác với các ngành khác trên qui mô cả nước.  

  Đặc trưng quản lý theo ngành là dựa trên cơ sở quá trình tích tụ và tập trung các 

nguồn lực, đặc biệt là vốn tài chính và trí tuệ, các đơn vị cơ sở của ngành có điều kiện 

chuyên môn hóa, nâng cao trình độ công nghệ, tài năng nghề nghiệp của cán bộ giáo 

viên; có điều kiện và khả năng quản lý tốt nhất đảm bảo không ngừng nâng cao chất 

lượng giáo dục, tay nghề quản lý vươn lên đạt trình độ cao. Quản lý theo ngành có  điều 

kiện tuyển chọn, đào tạo và sự dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ giáo viên và các nhà 

quản lý có trình độ cao. Đồng thời có thể tận dụng khai thác tốt nhất mọi tiềm năng thế 

mạnh của ngành để phát triển, nâng cao trình độ, sớm hội nhập với khu vực và quốc tế 

ngay ở từng đơn vị cơ sở.  

  • Quản lý theo địa phương, vùng lãnh thổ có trách nhiệm đảm bảo thực hiện nội 

dung và các yêu cầu cơ bản của quản lý theo ngành phù hợp với hoàn cảnh địa phương, 

lãnh thổ; khai thác khả năng và phát huy thế mạnh của địa phương, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của “Nhà nước và nhân dân cùng làm giáo dục”  

  Đặc trưng quản lý trên địa bàn được thể hiện ở chỗ: Mỗi địa bàn chính là nơi hội 

tụ của dân cư, từ đó quản lý  nhà nước chăm lo đảm bảo cuộc sống tốt đẹp yên bình cho 

mọi người. Mặt khác địa bàn còn là nơi hội tụ các đơn vị cơ sở của các ngành, qua đó 

phục vụ tốt nhất mọi lợi ích, mọi nhu cầu của dân cư trên địa bàn. Từ sự kết hợp hữu cơ 

này đã hình thành một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả cao trong đầu tư và quản lý tất cả 

các lĩnh vực trên địa bàn. Do đó, chỉ có quản lý trên địa bàn kết hợp chặt chẽ với quản lý 

hữu cơ theo ngành mới hình thành được một cơ chế quản lý thích hợp. 

 • Hệ thống GDQD là một thể thống nhất: 
-  Bộ GD&ĐT là cơ quan QLNN về GD&ĐT thống nhất trong phạm vi cả nước. 
-  Chính quyền địa phương QLNN về GD&ĐT thông qua cơ quan chuyên môn của mình 
theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Nhà nước qui định phù hợp với cơ chế phân cấp,  
có trách nhiệm bảo đảm môi trường KT-XH lành mạnh cho các hoạt động giáo dục diễn 
ra đúng mục tiêu của Nhà nước. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn do Bộ GD&ĐT được nhà nước qui định ở Nghị định 
85/2003 /NĐ-CP, ngày 18/7/2003. Ví dụ: 
+ Xét duyệt và cho phát hành các loại sách giáo khoa. 
+ Qui định tiêu chuẩn đánh giá, thể lệ cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ GD&ĐT. 
+ Xây dựng tiêu chuẩn định mức giáo viên, tổ chức, quản lý thống nhất việc đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp. 
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+ Thực hiện chức năng thanh tra giáo dục trong cả nước. 
* Nhiệm vụ, quyền hạn HĐND địa phương  ( Luật Tổ chức HĐND và UBND): 

+ Quyết định qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương. 
+ Giám sát việc thi hành pháp luật và chủ trương chính sách về giáo dục ở địa phương.. 
+ Quyết định chủ trương huy động và sử dụng nguồn lực ở địa phương nhằm phát triển sự 
nghiệp GD&ĐT ở địa phương. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND địa phương: 
+ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, bảo đảm các điều kiện cho 
các hoạt động sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; 
+ Quản lý các trường, các cơ sở giáo dục theo sự phân cấp; 
+ Chỉ đạo thực hiện xã hội hoá  GD. Tổ chức thực hiện phổ cập, xoá mù; 
  Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ thể hiện: 

mọi cơ sở giáo dục thực hiện chức năng nhiệm vụ giáo dục - đào tạo theo sự chỉ đạo của 

ngành dọc, nhưng đều đứng trên một địa bàn cụ thể, vì vậy vừa chịu sự quản lý của 

UBND địa phương theo sự phân cấp của Nhà nước, vừa chịu sự quản lý của cơ quan giáo 

dục cấp trên trực tiếp. 

+ Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc: 

 • Người quản lý phải xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức của mình 

trong hệ thống giáo dục và trên địa bàn. 

 • Hiểu rõ cơ chế quản lý phối hợp và biết xây dựng cơ chế phối hợp hợp lý, có hiệu 

quả. 

- Nguyên tắc tính khoa học  

 Nguyên tắc tính khoa học là một nguyên tắc cơ bản của quản lý giáo dục, quản lý 

giáo dục nhất thiết phải dựa trên những cơ sở khoa khọc. Lênin đã nói: “không thể nào 

quản lý nếu không am hiểu thông thạo công việc, không thể nào quản lý nếu không có tri 

thức đầy đủ về khoa học quản lý” 

 Các nhóm khoa học làm cơ sở chủ yếu cho quản lý giáo dục một cách khoa học là: 

triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học tổ chức quản lý, tâm lý học, giáo 

dục học, các thành tựu của khoa học kỹ thuật được sử dụng vào các khâu của quá trình 

quản lý (ví dụ như tin học...). 

Quản lý giáo dục là một khoa học tổng hợp, do đó đảm bảo tính khoa học trong 

quản lý giáo dục là một đòi hỏi tất yếu. Đó là yêu cầu về chất của công tác quản lý giáo 

dục. 

+ Nội dung nguyên tắc: 

 • Quản lý giáo dục phải xây dựng trên hệ thống tri thức sâu rộng, trên sự tổng kết 

quá trình phát triển của lý luận quản lý, nhận thức được những quy luật khách quan của 

giáo dục, của tự nhiên và xã hội, nghiên cứu những quy luật đó để sử dụng trong hoạt 

động thực tiễn quản lý giáo dục. 

 • Hoạt động quản lý giáo dục nói chung và quản lý nhà trường nói riêng là hoạt 

động mang tính chất tổng hợp rất cao. Nó không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phải am 

hiểu tri thức của nhiều ngành khoa học và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực lý luận quản lý 

giáo dục. 
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 • Để đảm bảo tính khoa học trong quản lý giáo dục, người cán bộ quản lý giáo dục 

phải nắm vững và biết tận dụng các quy luật khách quan, quy luật giáo dục, các tri thức 

khoa học quản lý vào quá trình tổ chức điều hành các hoạt động giáo dục. Làm tốt công 

tác dự báo, biết phân tích tổng hợp các sự kiện, hiện tượng giáo dục, các tác động qua lại, 

phát hiện ra xu hướng phát triển của chúng để có sự điều chỉnh, tác động phù hợp. 

 • Phải am hiểu sâu sắc đối tượng quản lý. Tức là người quản lý phải hiểu tường tận 

về tính chất, nguyên tắc tổ chức các hoạt động giáo dục, các quá trình giáo dục và am 

hiểu đặc điểm lao động, đặc điểm tâm sinh lý của người giáo viên, cán bộ công nhân viên 

và học sinh cũng như đặc điểm tâm lý của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục...đó là 

một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu để làm cho người quản lý có khả năng 

điều hành công việc một cách thành thạo, có hiệu quả. 

• Tổ chức lao động của chủ thể quản lý và khách thể quản lý một cách khoa học, 

phân định trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong 

quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục 

+ Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc: 

• Thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi người cán bộ quản lý giáo dục phải tuân thủ 

nghiêm ngặt quy trình khoa học khi ra các quyết định hoặc xử lý thông tin để xác định 

mục tiêu.  

• Người quản lý phải không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật 

kiến thức thuộc các lĩnh vực có liên quan, biết vận dụng chúng vào thực tiễn công tác để 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quản lý giáo dục.   

 • Việc quản lý đảm bảo tính khoa học đòi hỏi phải thường xuyên nghiên cứu, tiếp 

thu, khái quát kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm quản lý và áp dụng có kết quả vào quá 

trình quản lý. 

 • Kết hợp chặt chẽ giữa lí luận với tình hình và kinh nghiệm thực tế trong quá trình 

cụ thể hóa đường lối thành bước đi, mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách, kế hoạch phát triển 

trước mắt và lâu dài của tổ chức cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện. 

g- Nguyên tắc tính hiệu quả, thiết thực và cụ thể 

+ Nội dung nguyên tắc: 

• Chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều vào hiệu quả quản lý. Hiệu quả quản lý 

giáo dục được tính trên cơ sở thực hiện các mục tiêu với những chi phí nhất định về- các 

nguồn lực cho phép (nhân lực, vật lực, tài lực) sao cho đạt kết quả cao nhất với mức chi 

phí thấp nhất. 

 • Tối ưu hóa việc thực hiện các mục tiêu quản lý với sự tiết kiệm và sử dụng hợp lý 

sức lao động cũng như các phương tiện vật chất kỹ thuật. 

 • Nắm vững và vận dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực giáo dục 

trong hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

 • Giáo dục là loại hình hoạt động đặc biệt, kết quả của nó là do cả một quá trình 

lao động (dạy học, giáo dục) liên tục, cụ thể và thiết thực tạo nên. Chính nó yêu cầu quản 

lý giáo dục phải cụ thể thiết thực. 
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 • Chân lý bao giờ cũng cụ thể, khoa học không chỉ giải thích thế giới mà còn cải 

tạo thế giới. Tính cụ thể và tính thiết thực của quản lý gắn liền với tính khoa học. Quản lý 

giáo dục lại càng phải cụ thể thiết thực. 

 • Cụ thể, thiết thực ở đây được đem đối lập với cái chung, cái trừu tượng. Quản lý 

giáo dục phải nắm chính xác thông tin, diễn biến tình hình giáo dục, coi trọng điều tra, 

nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và hiện thực khoa học, nhanh chóng đề ra 

những biện pháp đúng đắn, cụ thể, thiết thực và kịp thời. 

 • Trong quá trình quản lý cần hiểu biết đầy đủ, tường tận tình hình thực tế công 

việc, biết xác định những vấn đề cơ bản – then chốt trong từng thời gian để tập trung sức 

giải quyết. Quan tâm cụ thể đến từng cán bộ giáo viên, tạo điều kiện để họ phát huy ở 

mức cao khả năng làm việc của mỗi người và phấn đấu rèn luyện hoàn thiện bản thân. 

Khi triển khai nhiệm vụ phải nêu rõ ràng nội dung, yêu cầu, thời gian, địa điểm tiến hành 

và thời điểm phải hoàn thành và phân công cụ thể đến từng người hoặc nhóm người. Mục 

tiêu nhiệm vụ phải phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, với mục tiêu phát triển của đơn 

vị... nghĩa là phải khả thi.   

 • Mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường và mọi quyết định đưa ra thực hiện đều 

phải được kiểm tra một cách chu đáo làm cơ sở cho việc đề ra các quyết định quản lý 

đúng đắn. 

+ Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc: 

• Để thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi người cán bộ quản lý giáo dục khi đưa ra 

các quyết định quản lý cần tính đến hiệu quả của chúng và đáp ứng được yêu cầu thực 

tiễn. Phải có quan điểm hiệu quả đúng đắn, biết phân tích hiệu quả trong từng tính huống 

khác nhau, biết đặt lợi ích chung trước và trên lợi ích cá nhân, từ đó ra các quyết định tối 

ưu nhằm tạo được những thành quả có lợi nhất cho nhu cầu phát triển của tổ chức. 

 •Việc nắm sâu sát tình hình giáo dục, phát hiện, phân tích tổng kết và phổ biến 

những kinh nghiệm giáo dục tiên tiến là những yêu cầu chủ yếu của tính cụ thể và thiết 

thực trong công tác quản lý giáo dục. 

- Nguyên tắc tính kế hoạch. 

 Hoạt động quản lý nói chung luôn đòi hỏi phải đảm bảo tính kế hoạch, kế hoạch là 

trung tâm của hệ thống quản lý, của mọi hoạt động quản lý của nhà nước. 

 Nguyên tắc kế hoạch trong tổ chức và hoạt động của quản lý giáo dục có ý nghĩa 

rất lớn, vì nó đảm bảo phát triển nền giáo dục theo những mục tiêu mà Đảng và  Nhà 

nước đã vạch ra, cho phép sử dụng các nguồn lực của đất nước một cách có hiệu quả vào 

quá trình phát triển giáo dục. 

+ Nội dung nguyên tắc: 

 • Phải có một hệ thống kế hoạch chính xác (từ Bộ Giáo dục - Đào tạo tới các cơ sở 

giáo dục) phù hợp với trình độ, yêu cầu quản lý hiện đại. Kế hoạch thể hiện chiến lược, 

sách lựơc phát triển giáo dục, để thực hiện chúng bằng hành động. Nó định rõ, và theo 

thời gian các mục tiêu cần đạt, và cả các biện pháp thực hiện. 
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 • Phải dự kiến trước việc kiểm tra thực hiện kế hoạch. Kiểm tra cho phép tiến hành 

phân tích kịp thời thực trạng việc phối hợp công tác của các cơ quan cấp dưới. 

 • Đảm bảo tính kế hoạch là một yêu cầu của khoa học quản lý và là một nguyên 

tắc quản lý. Thực hiện nguyên tắc này sẽ tăng cường tính chủ động trong quá trình điều 

hành và thực hiện nhiệm vụ của chủ thể và khách thể quản lý, giảm bớt độ bất định trong 

quản lý và tạo khả năng thực hiện công việc một cách kinh tế. Quản lý mà không đảm 

bảo tính kế hoạch là quản lý không khoa học, quản lý thiếu định hướng rõ ràng, cụ thể và 

như vậy hiệu quả quản lý sẽ rất hạn chế. 

+ Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc: 

 • Phải đưa mọi hoạt động quản lý vào kế hoạch 

 • Người quản lý phải được trang bị những kiến thức cơ bản về kế hoạch, hiểu và 

nắm được các loại kế hoạch trong quản lý giáo dục và biết xây dựng kế hoạch hoạt động 

của đơn vị, hướng dẫn mọi thành viên xây dựng kế hoạch cá nhân và bộ phận, kiên trì 

thực hiện kế hoạch đã vạch ra 

• Phải rèn thói quen làm việc có kế hoạch cho mình và cho mọi thành viên trong tổ 

chức. Khi tiến hành bất cứ một hoạt động nào đều phải xây dựng kế hoạch và hình thành 

cho người dưới quyền thói quen làm việc có kế hoạch. Người quản lý phải biết lựa chọn, 

nêu ra được và giải quyết hợp lý những khâu chủ yếu. Việc giải quyết khâu này sẽ đảm 

bảo kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ khác. 

Tóm lại: 

 Nguyên tắc quản lý giáo dục là những tiêu chuẩn, những quy tắc cơ bản được đúc 

kết từ thực tiễn quản lý giáo dục, là chỗ dựa đáng tin cậy về lý luận giúp người cán bộ 

quản lý giáo dục định hướng đúng đắn trong hoàn cảnh phức tạp luôn biến đổi để tự mình 

giải quyết các tình huống cụ thể, đa dạng và biết tổ chức một cách khoa học hoạt động 

quản lý để đạt hiệu quả tối ưu. 

 Trong thực tiễn hoạt động quản lý giáo dục, các nguyên tắc liên hệ chặt chẽ với 

nhau, tác động bổ sung cho nhau. Chất lượng và hiệu quả quản lý giáo dục được đảm bảo 

khi thực hiện tốt các nguyên tắc quản lý. 

      1.2.4. bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo  

A. Cơ sở pháp lý của tổ chức bộ máy QL gD&ĐT 
       Các văn bản pháp lý liên quan tới tổ chức bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo bao 
gồm: 

1. Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
        Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ xung 
tháng 12 năm 2001. Trong Hiến pháp có các Điều 35, Điều 36, Chương 3; Điều 59, 
Chương 5 là những căn cứ cho việc tổ chức bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo. 

2. Luật Tổ chức Chính phủ. 
Luật Tổ chức Chính phủ được Chủ tịch nước công bố ngày 07 tháng 01 năm 2002. 

Trong Luật Tổ chức Chính phủ có các Điều 1, Điều 22, Điều 23, Điều 26, Điều 27, Điều 
28 liên quan tới việc tổ chức bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo. 

3. Luật Giáo dục. 
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Luật Giáo dục được ban hành ngày 14 / 06 / 2005. Trong Luật có các 9 chương, 
120 Điều liên quan tới việc tổ chức bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo. Đặc biệt các 
Điều 99 và Điều 100 quy định rõ nội dung và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và 
đào tạo. 

4. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 
Ngày 10-12-2003, Chủ  tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh công bố Luật Tổ 

chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Trong Luật có các Điều 102, Điều 114 quy 
định về nhiệm vụ và quyền hạn của UBND trong việc quản lý lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo. Các Điều 128, Điều 128, Điều 130 qui định chung về tổ chức và hoạt động của cơ 
quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương. 

5. Các nghị định của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo:  
  - Nghị định số 86/2002/NĐ-CP, ngày 05/11/2002, qui định chức năng nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
  - Nghị định số 85/2003/NĐ-CP, ngày 18/7/2003, qui định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
    Ngoài ra Chính phủ còn ban hành Nghị định số 166/2004/NĐ-CP quy ®Þnh:”Trách 
nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ giáo dôc&®µo tạo, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. 

6. Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT - BGD&ĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ 
Nội vụ, ngày 23/7/2004, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
cơ quan chuyên môn (Sở giáo dục và đào tạo và phòng giáo dục và đào tạo) giúp UBND 
quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương. 
 

B. Các cơ quan QLNN về GD -ĐT 

B1. Quy định pháp luật (Điều 100 của Luật Giáo dục 2005): 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về GD. 
Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định những chủ trương lớn có ảnh hưởng 

đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước, những chủ trương về 
cải cách nội dung chương trình của một cấp học; hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt 
động GD và việc thực hiện ngân sách GD.  

2. Bộ GD & ĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
GD. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ GD & ĐT thực hiện quản lý nhà nước về 
GD theo thẩm quyền.  

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về GD theo sự phân cấp 
của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ 
sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu 
cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả GD tại địa phương. 

C. Các cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo  

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo 
a. Vị trí và chức năng 

Theo Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ là bộ phận cấu thành Chính phủ. 
Theo cách phân loại chung, có hai loại bộ: một là, Bộ quản lý lĩnh vực cơ bản như: kế 
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hoạch, tài chính, lao động, ngoại giao, tổ chức...; hai là, Bộ quản lý ngành: Bộ Giáo dục 
và Đào tạo thuộc nhóm bộ quản lý ngành như kinh tế, kỹ thuật, văn hoá, xã hội.... 

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng QLNN về 
GD&ĐT trên phạm vi cả nước bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 
trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học, sau đại học và giáo dục không chính quy; 
quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là thành viên Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo bộ; 
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý nhà nước về 
GD&ĐT trong phạm vi cả nước. 

Như vậy theo các văn bản qui định, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng quản lý 
nhà nước về GD&ĐT trên phạm vi cả nước đối với các bậc học, cấp học và các hình thức 
giáo dục và đào tạo. 

b. Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ GD&ĐT. 
Trong Nghị định 85/2003/NĐ-CP, ngày 18/7/2003, có quy định 24 nhiệm vụ cho Bộ 

GD&ĐT, trong đó Bộ cần tập trung thực hiện 14 vấn đề chủ yếu sau: 
(1). Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật khác; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm 
về giáo dục, các chương trình, dự án quan trọng của Bộ GD&ĐT; 
(2). Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cải cách nội dung, chương 
trình, phổ cập giáo dục phổ thông và chỉ đạo thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; 
(3). Trình Chính phủ cơ cấu đào tạo, cơ cấu đầu tư và các chính sáh bảo đảm chất lượng 
đào tạo THCN, cao đẳng, đại học và sau đại học; chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện sau 
khi được phê duyệt; 
(4). Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 
- Các chế độ, chính sách đặc thù đối với nhà giáo và cán bộ quản lý  giáo dục; 
- Khung học phí, cơ chế thu và sử dụng học phí; các chính sách khuyến khích khác đối 
với người học; 
- Quy định việc tặng thưởng các danh hiệu vinh dự cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục; 
(5). Ban hành theo thẩm quyền các quyết định, chỉ thị, thông tư, nội dung chương trình, 
phương pháp giảng dạy, quy chế tổ chức và hoạt động, điều lệ nhà trường đối với giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học, 
sau đại học và phương thức giáo dục không chính quy; 
(6). Quy định về việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa; 
(7). Hướng dẫn, kiểm tra UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông theo phân cấp của Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về giáo dục trung học chuyên nghiệp theo phân công, phân cấp của Chính phủ. 
(8). Ban hành tiêu chuẩn cụ thể của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các quy định về 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và chuẩn 
hoá nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; 
(9). Quy định tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục; thống nhất quản lý việc kiểm định 
chất lượng giáo dục; 
(10). Quy định thủ tục cấp phát, thu hồi các văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục 
quốc dân; 
(11). Tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ trong hoạt động giáo dục - đào tạo; 
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(12). Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử 
lý các vi phạm luật về giáo dục thuộc thẩm quyền của Bộ; 
(13). Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục 
tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ rướng 
Chính phủ phê duyệt; 
(14). Phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ ngân sách nhà nước chi cho 
giáo dục, điều chỉnh chi tiết trong phạm vi tài chính đã được duyệt cho chương trình mục 
tiêu giáo dục và kiểm tra các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh trong việc sử dụng, 
quản lý kinh phí giáo dục và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 

c. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ GD&ĐT. 
Tổ chức nội bộ của Bộ GD&ĐT gồm có hai bộ phận: 

- Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GD&ĐT, theo 
Nghị định số 85/2003/NĐ-CP, hiện nay Bộ GD&ĐT có 16 tổ chức bao gồm 13 Vụ và 3 
cơ quan Văn phòng, Thanh tra, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc bộ như: Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, 
Trung tâm Tin học, Báo GD&ĐT, Tạp chí Giáo dục.v.v... 

Sơ đồ 1. Tổ chức bộ máy của Bộ (nguyên tắc chung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.1. Vị trí, chức năng: 
      Thông tư số 21/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về giáo dục 
và đào tạo ở địa phương”. 
       Sở GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sở GD&ĐT có chức năng 
tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào 
tạo (trừ đào tạo nghề) trong phạm vi địa phương; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn 
theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh. 

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của Sở GD&ĐT. 
Trong Thông tư số 21, có quy định 21 nhiệm vụ cho Sở GD&ĐT, trong đó Sở cần tập 
trung thực hiện 10 nhiệm vụ chủ yếu sau: 
-  Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực GD&ĐT thuộc 
phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ GD&ĐT. 

Bộ trưởng 

Thứ trưởng Thứ trưởng Thứ trưởng 

- Các đơn vị QL (các vụ, Thanh tra, cục...) 
- Các đơn vị chức năng (các vụ, ban...)  
- Các đơn vị sự nghiệp (các viện, trường, báo ngành...) 
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-  Trình UBND tỉnh kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm, dự án phát 
triển GD&ĐT ở địa phương, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH 

ở địa phương. 
-  Trình UBND tỉnh mức thu học phí cụ thể trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm kiểm tra 
mức thu học phí trên địa bàn theo quy định của tỉnh. 
-  Quản lý chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ 
theo quy chế của Bộ GD&ĐT 
-  Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung kế hoạch 
và các hoạt động giáo dục đối với các trường, cơ sở giáo dục theo sự phân cấp của Bộ 
GD&ĐT và phân công của UBND tỉnh. 
-  Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành GD&ĐT ở địa phương theo sự phân 
công của UBND tỉnh. 
-  Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của tỉnh. Sau khi được giao dự toán 
ngân sách, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện. 
-  Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục; chuyên môn nghiệp vụ 
đối với Phòng GD&ĐT, các trường và các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn. 
-  Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham 
những, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc quyền quản lý của 
Sở theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao 
với UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT. 

2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở GD&ĐT. 

Sở GD&ĐT là cơ quan chuyên môn phụ thuộc hai chiều:  

Một là, phụ thuộc vào sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của 
cơ quan cấp trên là Bộ GD&ĐT;  

Hai là, phụ thuộc vào sự quản lý hành chính nhà nước (tổ chức, biên chế, công tác) 
của UBND tỉnh. 

Sở GD&ĐT có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Đối với các tỉnh có trên 
40.000 cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo thì có không có 4 Phó 
Giám đốc. 

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 
động của Sở; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh 
vực công tác được phân công. 

Cơ cấu tổ chức nội bộ của Sở GD&ĐT gồm có hai bộ phận: 
- Các phòng công tác thuộc Sở: bao gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và  2 bộ phận 
chức năng mà tất cả các Sở đều phải có (Văn phòng, Thanh tra). 
- Các đơn vị sự nghiệp của Sở. 
Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể của từng địa phương. Giám 
đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định cụ thể tên 
gọi số phòng chuyên môn, nghiệp vụ nhưng không quá 08 phòng . 
Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dấn số trên 2 triệu 
người) và không quá 07 phòng đối với các tỉnh còn lại. Các đơn vị sự nghiệp của Sở do 
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.  
       Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó GĐ Sở Giáo dục & 
Đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ GD&ĐT quy định và theo các quy 
định của Nhà nước về quản lý cán bộ. 
  

Bộ Giáo dục và đào tạo 
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Sơ đồ 2. Tổ chức bộ máy của Sở GD&ĐT 

3.  Phòng Giáo dục và Đào tạo 
3.1. Vị trí, chức năng: 
Theo Thông tư số 21/2004/TTLT/ BGD&ĐT-BNV “Hướng dẫn  chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước 
về giáo dục và đào tạo ở địa phương”. 

Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phòng GD&ĐT có 
chức năng tham mưu và giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo 
dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) trong phạm vi địa phương; thực hiện một số nhiệm vụ, 
quyền hạn theo uỷ quyền của UBND huyện. 
Phòng GD&ĐT chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND 
huyện; đồng thời chịu sự  chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở 
GD&§T. 

3.2. Nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, các quy 
định về hoạt động GD&ĐT trên địa bàn; kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm; Chương 
trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn và tổ chức thực hiện 
sau khi được phê duyệt. 
- Trình UBND huyện về quy hoạch mạng lưới các trường học và cơ sở giáo dục thuộc 
huyện quản lý. 
-  Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp 
nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể các trường thuộc huyện quản lý trình Chủ tịch UBND 
huyện quyết định. 
-   Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, việc thành 
lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo quy 
định pháp luật. 
-  Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT  trên địa bàn huyện theo phân 
cấp của UBND tỉnh và phân công của UBND huyện; Chịu trách nhiệm thực hiện các quy 
định về GV, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định pháp luật. 
-  Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở GD&ĐT công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây 
dựng kế hoạch biên chế hàng năm; tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối 
với CB, viên chức ngành GD thuộc địa phương quản lý.    
- Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các Chương trình mục tiêu Quốc 
gia hàng năm về giáo dục của huyện. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với 
cơ quan chuyên môn của UBND huyện phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ngân 
sách GD 

Uỷ ban nhân dân 
tỉnh 

Các cơ sở GD&ĐT 
trực thuộc Sở 

Sở Giáo dục và Đào tạo      
(các phòng công tác & 
các đơn vị sự nghiệp) 

Phòng GD&ĐT 
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-  Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hoá giáo dục 
theo sự chỉ đạo của UBND huyện và Sở GD&ĐT. 
-  Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực 
GD&ĐT. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục &đào tạo thuộc thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật và thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện 
giao. 

3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng GD&ĐT. 
Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn phụ thuộc hai chiều: Một là, phụ thuộc 

vào sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan cấp trên là Sở 
GD&ĐT; Hai là, phụ thuộc vào sự quản lý hành chính NN (tổ chức, biên chế, công tác) 
của UBND huyện. 

Phòng GD&ĐT có 1 Trưởng phòng và không quá 2 Phó Trưởng phòng. 
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ 

hoạt động của phòng; Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước 
pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. 

Căn cứ vào khối lượng công việc và đặc điểm cụ thể của địa phương, Giám đốc Sở 
GD&ĐT xây dựng phương án trình UBND tỉnh quyết định cụ thể về biên chế của Phòng 
GD&ĐT huyện trong tổng biên chế hành chính huyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3. Tổ chức bộ máy của Phòng GD&ĐT  

      Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó TP của Phòng 
Giáo dục & Đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh quy định và 
theo các quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ.     

   Bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo là tổ chức giữ vị trí quan trọng trong việc điều 
hành, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, 
việc quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ máy quản lý giáo dục và 
đào tạo và hệ thống quản lý giáo dục và đào tạo có tính quyết định trong việc tổ chức và hoạt 
động của toàn bộ hệ thống giáo dục nhằm đạt tới các mục tiêu giáo dục nhà nước đã quy định.  

  Trong giai đoạn hiện nay việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý   giáo 
dục có tính đột phá nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn bộ hệ thống giáo 
dục quôc dân. 

          6. Những nội dung cơ bản của QLNN về GD&ĐT. 

6.1. Những nội dung cơ bản của QLNN về GD&ĐT (theo Điều 99 Luật 
Giáo dục 2005.) 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

UBND cấp  
huyện 

UBND cấp xã 

Phòng GD - ĐT ( các tổ 
công tác & chuyên viên) 

Các cơ sở GD&ĐT 
trực thuộc Phòng 
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1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát 
triển GD; 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về GD; ban hành 
điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở GD khác; 

3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung GD; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ 
sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, 
giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; 

4. Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng GD và kiểm định chất lượng GD; 
5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động GD; 
6. Tổ chức bộ máy quản lý GD; 
7. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý 

GD; 
8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD;  
9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh 

vực GD; 
10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về GD; 
11. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự 

nghiệp GD; 
12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GD; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về GD. 
6.2.  Những nội dung chủ yếu của QLNN về GD&ĐT. 

-  Các nhóm nội dung chủ yếu:   
       Có thể gom 12  khoản  lại thành 5 nhóm nội dung: 
1. Hoạch định chính sách cho GD&ĐT. Lập pháp và lập qui cho các hoạt động GD&ĐT. 
Thực hiện quyền hành pháp trong QLGD. (khoản 1, 2, 3) 
2.  Quản lý công tác thống kê, thông tin kiểm định chất lượng GD;  (Khoản 4, 5) 
3. Tổ chức bộ máy QLGD. (Khoản 6, 7, 11) 
4.  Huy động và quản lý các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD. (Khoản  8, 9, 10) 
5.  Thanh tra, kiểm tra nhằm thiết lập trật tự kỉ cương pháp luật trong hoạt động QLGD và 
phát triển sự nghiệp GD.  (Khoản  12) 

6.3. Trách nhiệm QLNN về GD của các cơ quan nhà nước   
(1). Chính phủ  thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục. Chính phủ trình Quốc hội trước 
khi quyết định những chủ trương lớn có ảnh hưởng đến quyền và nghiã vụ học tập của 
công dân trong phạm vi cả nước, những chủ trương về cải cách nội dung chương trình của 
cả một cấp học; hàng năm báo cáo Quốc hội về hoạt động giáo dục và việc thực hiện 
ngân sách giáo dục. 
(2). Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 
nước về giáo dục. Điều 3, Nghị định số 166/2004/NĐ-ChÝnh phủ quy định:” Bộ Giáo dục 
và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định tại: 
Điều 99, 100 Luật Giáo dục, Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Điều 47, Điều 48, Điều 49 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 
th¸ng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 
chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 
71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế 
hành chính, sự nghiệp nhà nước. 
(3). Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà 
nước về giáo dục theo qui định của Chính phủ. 
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Chính phủ qui định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc thống 
nhất quản lý nhà nước về giáo dục. Điều 4.Nghị định số 166/2004/NĐ-ChÝnh phủ quy 
định: ”Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của các Bộ: 
1. Các Bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước quy định tại 
Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mỗi 
Bộ; đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà 
nước về giáo dục. 
2. Các Bộ có cơ sở giáo dục trực thuộc còn có trách nhiệm: 
a. Tham gia ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình khung giáo dục 
đại học, trung học chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 
43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
b. Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện các quy định về mục tiêu 
chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi và quản lý hệ 
thống văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
c. Thực hiện quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc về tổ chức, biên chế, nhân sự, tài 
chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện giảng 
dạy, học tập và các hoạt động khác của các cơ sở giáo dục trực thuộc; 
d. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục đối với 
các cơ sở giáo dục trực thuộc; xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các 
cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định của pháp luật. 
3.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan, tổng hợp chỉ tiêu đào tạo 
và bồi dưỡng hàng năm và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chịu trách nhiệm về tính hợp lý, sự đáp ứng nhu cầu 
thực tiễn và cân đối về cơ cấu nguồn nhân lực được đào tạo. 
4.  Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan 
lập dự toán, phân bổ, tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước; xây dựng các chính sách, 
chế độ, tiêu chuẩn, định mức về tài chính - ngân sách; bảo đảm tài chính và thực hiện 
thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định 
của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 
5.  Bộ Nội vụ có trách nhiệm: 
Thực hiện những quy định về quản lý biên chế ngành giáo dục và đào tạo quy định tại 
Điều 8, Điều 9, Điều 11 của Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của 
Chính phủ và thực hiện quản lý viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo quy định tại 
Điều 46, Điều 47, Điều 49 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 
2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn 
vị sự nghiệp của nhà nước. 
(4). UBND các cấp. 

4.1.  Trách nhiệm QLNN về giáo dục của UBND cấp tỉnh 
                        (Điều 5, Nghị định 166) 

         Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về phát triển sự nghiệp giáo dục của 
tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh và có những 
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục trên địa bàn 
tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; bảo đảm các điều kiện về ngân sách, biên chế giáo viên, cơ sở vật chất và kỹ thuật; 
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chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo các Sở Ban, ngành có liên 
quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
2.  Quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp học được giao theo thẩm quyền. 
3.  Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của các trường 
trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học chuyên nghiệp 
thuộc tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục 
tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp trên cơ sở bảo đảm đúng quy hoạch, 
điều kiện và thủ tục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
4.  Chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong tỉnh. 
5.  Quyết định công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông đạt chuẩn quốc gia theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
6.  Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo theo 
hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
7.  Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong việc lập kế hoạch 
biên chế và thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo. 
8.  Quản lý và kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi và việc cấp văn 
bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật. 
9.  Tổ chức thực hiện chủ trương xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và phổ cập giáo dục trên 
địa bàn tỉnh. 
10.  Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giáo dục ở địa phương theo quy định 
của pháp luật. 
11.  Giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong giáo dục theo quy định của pháp 
luật. 
12.  Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tổng biên chế hành chính và biên chế sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh hàng năm trên cơ sở định mức biên chế do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành. Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính của Sở 
Giáo dục và Đào tạo. 
 (5).  Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo (Điều 6, Nghị định 166) 

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh: 

1. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch, kế hoạch, chương trình, 
dự án phát triển giáo dục ở địa phương; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

2. Chịu trách nhiệm quản lý các trường trực thuộc: trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp 
tỉnh, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trường, lớp dành cho người tàn 
tật, trường, cơ sở thực hành sư phạm. 

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, 
biên chế nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động giáo dục khác của các cơ sở 
giáo dục theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du 
học tự túc trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, 
kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của pháp luật và phân công của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

5. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ đối với 
Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc các Sở, ngành khác. 
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6. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch biên chế; 
tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh theo hướng dẫn 
của cơ quan có thẩm quyền quản lý việc này. 

7. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của tỉnh gửi Sở Tài chính, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, lập dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy 
định của pháp luật. Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán ngân 
sách, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện. 

8. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện xóa 
mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn. 

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến 
trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo 
công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục 
trực thuộc Sở quản lý. 

10. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về 
giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

11. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các giải pháp thực 
hiện xã hội hóa giáo dục; chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện. 

12. Quản lý, chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường 
học; công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị thí nghiệm và 
các phương tiện giáo dục khác theo quy định. 

13. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những 
quy định cụ thể về quản lý giáo dục, chế độ chính sách đối với nhà giáo và học 
sinh phù hợp với các quy định của pháp luật. 

14. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; xử lý vi phạm và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 
16. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ủy quyền, phân công. 
(6). Trách nhiệm QLNN về giáo dục của UBND cấp huyện  

(Điều 7 Nghị định 166)  
Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục 

trên địa bàn huyện; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phát triển giáo 
dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện: 

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện trình 
Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; tổ chức và chỉ đạo, kiểm tra việc thực 
hiện các chương trình, đề án giáo dục đã được phê duyệt; bảo đảm các điều kiện 
về ngân sách và biên chế giáo viên, cơ sở vật chất và kỹ thuật để thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

2. Quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn. 
3. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật. 
4. Chỉ đạo việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện và thực hiện các 

quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi. 
5. Chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, thực hiện cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức đối với các đơn vị sự nghiệp giáo 
dục của huyện theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về mô hình tổ chức Bộ máy và khung biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
bảo đảm đủ biên chế hành chính cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 
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7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong giáo dục theo quy định của 
pháp luật. 

8. Quyết định số lượng biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tổng biên chế 
hành chính của huyện. 

  (7).  Trách nhiệm QLNN của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Điều 8, N§ 166)  
Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện: 
1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, đề án phát 

triển sự nghiệp giáo dục của huyện; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

2. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ tổ 
chức, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác của các trường 
mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ 
thông dân tộc bán trú, trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục huyện theo quy 
định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý 
của huyện xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp hàng năm để Ủy ban nhân dân 
cấp huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

4. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu 
quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện gửi cơ quan chuyên môn của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán ngân 
sách, phối hợp với cơ quan chuyên môn về tài chính, kế hoạch của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện trong việc phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện ngân sách giáo dục. 

5. Chủ trì, phối hợp với các phòng và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phổ cập giáo 
dục trên địa bàn huyện. 

6. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến 
trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm và sáng kiến của địa phương. 

7. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên 
tiến về giáo dục trên địa bàn huyện. 

8. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện các giải pháp 
thực hiện xã hội hóa giáo dục; chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện xã hội 
hóa giáo dục. 

9. Quản lý, chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường 
học; việc phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị thí nghiệm và các 
phương tiện giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý. 

10. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục. 
11. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Ủy ban nhân 

dân huyện ủy quyền, phân công. 
(8).  Trách nhiệm QLNN về giáo dục của UBND cấp xã (Điều 9, N§166) Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền về giáo 
dục trên địa bàn xã và có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương. 
2. Phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch xây dựng, tu sửa 

trường lớp trên địa bàn xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt. 
3. Phối hợp với nhà trường tổ chức đăng ký, huy động trẻ em đến trường; vào lớp 1 

đúng độ tuổi và hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục; tổ chức thực hiện các 
lớp bổ túc văn hóa, thực hiện xóa mù chữ. 

4. Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, lớp 
mầm non, lớp tiểu học linh hoạt, lớp tiểu học gia đình trên địa bàn xã. 
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5. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trường mẫu giáo, trường mầm 
non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở đóng trên địa bàn. 

Tổ chức thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lành 
mạnh, vận động nhân dân phối hợp với nhà trường giáo dục con em và tham gia bảo vệ, 
tôn tạo các công trình dành cho hoạt động học tập, vui chơi của học sinh; huy động các 
nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục của xã. 
  Khái quát lại : 
  Đối với Bộ GD&ĐT: 
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Xây dựng và ban hành hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ cho việc tổ chức và triển khai các hoạt động đổi 
mới giáo dục trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân; 
- Xây dựng, củng cố và tăng cường sức mạnh của bộ máy quản lý giáo dục từ Trung ương 
đến cơ sở theo hướng đổi mới quản lý giáo dục, xác định lại chức năng nhiệm vụ của từng cơ 
quan quản lý thực hiện phân công, phân cấp và đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ 
sở nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý. 
- Xây dựng chính sách và cơ chế huy động, sử dụng và quản lý   các nguồn lực nhằm bảo 
đảm các điều kiện cho việc thực hiện đổi mới giáo dục. 
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục ở các bậc học, ngành học tren phạm 
vi toàn quốc; đánh giá và thẩm định chất lượng giáo dục. 
   * Đối với cấp địa phương: (tỉnh, huyện thông qua cơ quan chuyên môn của mình là Sở 
và Phòng): 
-  Xây dựng và chỉ đạo thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương; 
-  Khai thác và bảo đảm các điều kiện về nhân lực, vật lực và tài lực cho các cơ sở giáo 
dục thuộc địa phương quản lý. 
-  Quản lý chuyên môn nghiệp vụ các trường học, cơ sở giáo dục theo sự phân cấp và 
QLNN về các hoạt động giáo dục ở địa phương. 
-  Thực hiện kiểm tra, thanh tra giáo dục ở địa phương. 
   *  Đối với cấp cơ sở giáo dục (cấp trường): 
- Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách GD&ĐT thông qua việc thực hiện mục tiêu, 
nội dung, kế hoạch giáo dục và bảo đảm các qui chế chuyên môn, thi cử... 
-  Quản lý đội ngũ sư phạm, CSVC, tài chính... theo các qui định chung và bảo đảm trật tự 
an ninh trong nhà trường. 
-   Điều hành các hoạt động của nhà trường theo điều lệ nhà trường đã được ban hành và 
giám sát sự tuân thủ điều lệ đó; 
-   Kết hợp các hoạt động kiểm tra nội bộ trường  với thanh tra của các cấp quản lý    

*  Cấp trung ương chú trọng đến nội dung xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, 
kế hoạch phát triển cho ngành ở phạm vi cả nước 

* Cấp độ địa phương (Sở - Tỉnh, Phòng - Huyện) lại khu trú phạm vi nội dung trên 
ở địa bàn được phân cấp, 

* Cấp cơ sở (nhà trường) nơi mà QLNN được hiểu rất cụ thể là thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền do nhà nước uỷ quyền triển khai các hoạt động quản lý nhà 
trường thì lại coi trọng việc tổ chức thực hiện những qui định của nhà nước (mà cụ thể là 
điều lệ nhà trường) ở những hoạt động giáo dục và QLGD cụ thể. 

7. Thực trạng, phương hướng đổi mới và biện pháp 
thực hiện QLNN về GD&ĐT. 

7.1.  Thực trạng; 
-   NQTW 2 ( khoá 8): " Công tác kiểm tra, thanh tra GD còn quá yếu, thiếu những biện 
pháp hữu hiệu để kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, đặc biệt là các hình thức " Trường 
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mở", bán công, dân lập, tư thục. Chậm phát hiện, thiếu nghiêm túc trong  xử lý và khắc 
phục những tiêu cực trong ngành GD; Cơ chế quản lý  của ngành GD&ĐT chưa hợp lý: 
chức năng,  nhiệm vụ đặc biệt chức năng, nhiệm vụ QLNN qui định thiếu rõ ràng, chồng 
chéo, vì vậy QLNN còn vừa ôm đồm vừa buông lỏng... 

-   NQTƯ 6 ( Khoá 9): " Việc xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang 
bậc lương HC sự nghiệp như yêu cầu của NQTƯ 2 vẫn chưa thực hiện được. Nhìn chung, 
chính sách đối với nhà giáo chưa tạo được động lực đủ mạnh cho người dạy để đưa sự 
nghiệp GD vào thế ổn định, theo hướng đổi mới bắt kịp  bước phát triển của thế kỉ mới 
như NQTƯ2 đã vạch ra ", " Đầu tư của NN cho GD chủ yếu mới đủ chi cho lương và phụ 
cấp GV, việc đầu tư còn dàn trải, thiếu sự thống nhất quản lý và phối hợp  nhiều dự án 
đầu tư cho GD...Vẫn còn hiện tượng cắt xén ngân sách GD cho các khoản chi khác" 

-  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:  Một trong những nguyên nhân của những bức xúc hiện nay 
trong GD&ĐT là do các cấp quản lý giáo dục còn chậm đổi mới tư duy và phương thức 
quản lý. Đây là nguyên nhân cơ bản của nhiều vấn đề bức xúc, hạn chế trong giáo dục, do 
đó, đổi mới quản lý giáo dục đang là vấn đề bức bách hiện nay đối với sự phát triển của 
giáo dục Việt Nam. Có thể đây là yêu cầu do những năm trước để lại và bây giờ yêu cầu 
đổi mới ngày một nhiều lên. 

7.2. Phương hướng đổi mới. 
Đối với cấp Bộ, Sở, Phòng cần sắp xếp lại tổ chức, đổi mới công tác cán bộ, đổi 

mới phương thức chỉ đạo và phong cách làm việc để thực hiện tốt hơn chức năng QLNN 
của mình. Đối với cấp cơ sở (nhà trường) cần phải bám sát điều lệ nhà trường trong việc 
triển khai các hoạt động cụ thể. Luật Giáo dục, các nghị định hướng dẫn và những văn 
bản pháp qui về GD là phương tiện quan trọng để tiến hành QLNN về GD ở mọi cấp độ. 

Cải cách nền hành chínhlà cải cách đồng bộ 4 yếu tố, nhằm tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả của quản lý. Như vậy, nói vận dụng tinh thần CCHC để đổi mới QLGD là vận 
dụng tư tưởng đổi mới một cách đồng bộ các hoạt động quản lý. 

Vận dụng tinh thần CCHC để đổi mới QLGD ở một cơ sở giáo dục là qui định rõ 
chức năng, nhiệm vụ, thầm quyền của các đối tượng trong tổ chức. Có cơ chế phối hợp rõ 
ràng. Trong hoạt động quản lý vừa bảo đảm chế độ Thủ trưởng nhưng phát huy cao độ 
dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho tập thể sư phạm có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của họ, 
đồng thời bảo đảm đúng quyền lợi chính đáng cho họ với mục đích cuối cùng là tăng 
cường hiệu lực và hiệu quả của QLGD ở đơn vị. 

Tập trung đổi mới ở các khâu trọng yếu trong giáo dục hiện nay: 
Theo hướng này, đã có những hội nghị và ý kiến khác nhau về những khâu trọng yếu cần 
đổi mới trong quản lý giáo dục: 
-   Hội nghị cán bộ giáo dục quán triệt và triển khai các kết luận của Hội nghị lần 6 Ban 
chấp hành Trung ương Đảng khoá IX với sự tham gia của đại diện các Sở GD&DDT, các 
trường đại học, cao đẳng do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 16-17/6/2002, đã xác định có 4 
vấn đề nổi cộm trong ngành giáo dục và đào tạo, đó là:  
+ Chất lượng giáo dục chưa đáp  ứng yêu cầu;  
+ Mất cân đối trong giáo dục;  
+ Xu hướng không lành mạnh trong giáo dục đang tăng lên  
+ Cơ sở vật chất còn quá lạc hậu. 
-  Ngày 12/7/2004, tại buổi làm việc của Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Hội đồng 
Quốc gia Giáo dục với các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục, nhà văn hoá 
tiêu biểu trong cả nước về các vấn đề trọng tâm của giáo dục nước ta hiện nay. Thủ tướng 
Phan Văn Khải đã nêu 4 vấn đề lớn của giáo dục hiện nay.  
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Một là, xuất hiện các hiện tượng tiêu cực chậm được khắc phục gây bức xúc trong 
dư luận như; dạy thêm, học thêm tràn lan, gian dối trong thi cử, chất lượng bằng cấp 
thấp... Thủ tướng cho rằng những tiêu cực này hoàn toàn có thể giải quyết dứt điểm được 
khi có sự tham gia, giám sát tích cực của các cấp uỷ đảng địa phương, các lực lượng xã 
hội.  

Hai là, về chất lượng giáo dục, đây đang là  vấn đề có nhiều ý kiến rất khác nhau. 
Giải quyết vấn đề chất lượng giáo dục phải tính đến vai trò của đội ngũ giáo viên. nâng 
cao thu nhập cho giáo viên, đầu tư cơ sở trang  thiết bị cho các trường học.... 

 Ba là, cần đổi mới mạnh mẽ hơn về quan điểm, tư duy giáo dục phải được thể 
hiện bằng thay đổi phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học 
trò, phát huy được thế mạnh của dân tộc ta là thông minh, cần cù. 

 Bốn là, cần đẩy nhanh tiến trình xã hội hoá giáo dục bằng cách để các thành phần 
khác trong xã hội cũng chăm lo cho giáo dục, mở thêm các trường đại học, tăng quy mô 
giáo dục, đáp ứng nguyên vọng chính đáng của người dân là được học tập suốt đời, xây 
dựng cả nước trở thành một xã hội học tập... Xã hội hoá giáo dục để Nhà nước có điều 
kiện cho các phần trọng yếu như  đào tạo giáo viên, giáo dục vùng nghèo, vùng đồng bào 
dân tộc miền núi... 

7.3. Biện pháp thực hiện đổi mới QLNN về GD&ĐT 
-  Tạo cơ sở pháp lý phù hợp hơn cho hoạt động GD&ĐT và QL GD. Vấn đề thể chế, ban 
hành và chỉnh sửa các văn bản là gốc của mọi vấn đề tổ chức các hoạt động. 
-  Đổi mới công tác quản lý nhân sự theo hướng tập trung1 đầu mối: cơ quan nào quản lý 
chuyên môn thì cơ quan đó có vai trò chủ chốt trong quản lý các điều kiện như quản lý 
đội ngũ cùng với các điều kiện khác như cơ sở vật chất và ngân sách. 
-  Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (đội ngũ giáo viên 
và cán bộ quản lý trong ngành GD&ĐT đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, đồng thời bảo 
đảm đồng bộ với các điều kiện cơ sở vật chất-thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá và 
hiện đại hoá. 
-  Cần tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho quản lý nhà trường và cơ quan 
quản lý giáo dục các cấp (từ Trung ương đến địa phương). 
 

Chương IV 

điều lệ nhà trường và những quy định 

đối với giáo viên trường phổ thông. 

I.  Điều lệ nhà trường 

1.1. Cấu trúc chung của điều lệ nhà trường. 

Điều 52 của Luật Giáo dục chỉ rõ: 

-  Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ nhà 
trường. 

-  Điều lệ nhà trường phải có những nội dung chủ yếu sau: 

    Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường; Tổ chức và hoạt động GD trong nhà trường; 
Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo; Nhiệm vụ và quyền của người học; Tổ chức và quản lý 
nhà trường; Cơ sở vật chất và thiết bị nhà trường; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã 
hội. 

-  Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành điều lệ trường đại học; Bộ trưởng Bộ 
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GD&ĐT quyết định ban hành điều lệ nhà trường các bậc học, cấp học khác. 

1.2. Vai trò của điều lệ nhà trường trong QL nhà trường. 
Một trong những nội dung quan trọng của QLNN về GD ở nhà trường là tổ chức 

thực hiện điều lệ nhà trường, có thể nói rằng điều lệ nhà trường là hành lang pháp lí cụ 
thể cho quá trình quản lý đối với một nhà trường cụ thể ( mỗi nhà trường được điều hành 
theo điều lệ nhà trường tương ứng ). Bất kỳ một cán bộ QLGD nào đang quản lý nhà 
trường nều phải nắm chắc điều lệ nhà trường và quán triệt nó cho tập thể sư phạm và mọi 
người có liên quan đến nhà trường; đồng thời tổ chức thực hiện tốt những điều đã ghi 
trong điều lệ đó. 

Ngày 20/7/2000, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 27/2000/QĐ- BGD 
ĐT về việc ban hành Điêù lệ Trường mầm non. 

Ngày 11/7/2000 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí quyết định số 22; 23/2000/QĐ- 
BGD&ĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học (ĐLTT`H) và Điều lệ Trường trung học 
(ĐLTTH ). Điều lệ Trường tiểu học  gồm 7 chương, 49 đIều; còn Điều lệ trường trung 
học gồm 7 chương, 45  điều theo cấu trúc mà Điều 52  Luật Giáo dục đã quy định. 
  Ngày  02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Quyết định số: 
07/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

1.3. Điều lệ Trường mầm non: 
Ngày 20/7/2000 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí quyết định số 27/2000/QĐ- BGD 

&ĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non (ĐLTMN). Điều lệ này gồm 7 chương, 45 điều 
theo cấu trúc đã được quy định ở Điều 52  Luật Giáo dục. Điều 3 ĐLTMN chỉ rõ 8 nhiệm 
vụ và quyền hạn của trường mầm non; Điều 18, ĐLTMN cũng quy định 8 nhiệm vụ và 
quỳền hạn của hiệu trưởng. Chúng ta có thể thấy sự giao thoa của  điều 3 và điều 18 này 
và đó là điều hiển nhiên vì người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ 
nhà trường không ai khác mà chính là người hiệu trưởng. Người hiệu trưởng là người phải 
tổ chức bộ máy nhà trường để triển khai các công việc cụ thể và thông qua nó để quản lý 
tập thể sư phạm; Thực hiện các chính sách chế độ của Nhà nước đối với giáo viên, nhân 
viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 

 Chương 3 nêu rõ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và GD trẻ em. Điều 2 chỉ 
rõ: Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy 
định của chương trình: 

1. Các hoạt động chung: 
-  Tổ chức đón, trả trẻ; Tổ chức chăm sóc GD vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường; Tổ 
chức quản lý sức khoẻ và an toàn cho trẻ; Tổ chức hoạt động vui chơi; Tổ chức hoạt động 
học tập; Tổ chức hoạt động lao động; Tổ chức ngày hội, ngày lÓ, dạo chơi và tham quan. 

2. Tại trường bán trú hoặc nội, có thêm các hoạt  động tổ chức ăn ngủ cho trẻ. 
3. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ còn thông qua các hoạt động tuyên tryền 

phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ cho các bậc cha mẹ và 
cộng đồng. 

Điều 27, ĐLTMN cũng quy định hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động GD trong 
trường cần phải có là: 
a/ Đối với nhà trường: Sổ tổng hợp; Sổ theo dõi chuyên môn;  Sổ kiểm tra đánh giá GV- 
NV;  Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;  Sổ quản lý   tài sản, tài chính; Sổ quản lý   chế độ 
ăn cho trẻ. 
b. Đối với giáo viên: Sổ bài soạn; Sổ dự giờ thăm lớp; Sổ theo dõi trẻ; Sổ theo dõi tài sản 
nhóm, lớp. 

CBQL của nhà trường cần phải nắm chắc quyền và nghĩa vụ của GV. Điều 29- 34 
ĐLTMN quy định 5 quỳền và 7 nhiệm vụ của GV và Điều 34 chỉ rõ cấm các hành vi xâm 
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phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đối xử không công bằng với trẻ em. 
Chương 7; Nhà trường- gia đình- xã hội, ở cácDDDiều 42- 45 quy định rõ trách 

nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong việc phối hợp chăm sóc nuôi dạy trẻ. 
Đối với cán bộ QLGD của trường mầm non bên cạnh việc phải quán triệt đầy đủ 

Điều lệ Trường mầm non còn cần phải nắm chắc Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ 
em. 

1.4. Điều lệ Trường tiểu học: 
Ngày 11/7/2000 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí Quyết định số 22/2000/QĐ- 

BGD&ĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học (ĐLTT`H). Điều lệ này gồm 7 chương, 49 
điều. Điều 3 ĐLTTH chỉ rõ 7 nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học;  

Điều 18 ĐLTTH cũng quy định 7 nhiệm vụ và quỳền hạn của hiệu trưởng. Chúng 
ta có thể thấy sự giao thoa của Điều 3 và Điều 18 này và đó là điều hiển nhiên vì người 
chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường không ai khác mà chính 
là người hiệu trưởng. Người hiệu trưởng là người phải tổ chức bộ máy nhà trường để triển 
khai các công việc cụ thể và thông qua nó để quản lý tập thể sư phạm; Thực hiện các 
chính sách chế độ của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện 
quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 

 Điều 28 ĐLTTH cũng quy định hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động GD trong 
trường cần phải có là: 

a. Đối với nhà trường: Sổ đăng bộ; Sổ kế hoạch công tác; Sổ gọi tên và ghi điểm; Sổ ghi 
đầu bài;  Học bạ học sinh; - Sổ theo dõi phổ cập GD tiểu học; Sổ Nghị quyết nhà trường; 
Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn; Sổ khen thưởng kỷ luật học sinh; 
Sổ lưu trữ các văn bản, công văn; Sổ quản lý   tài sản, tài chính. 

b. Đối với giáo viên: Bài soạn; - Sổ dự giờ thăm lớp; Sổ chủ nhiệm (đối với GV chủ 
nhiệm);  Sổ ghi chép tổng hợp. 

Với tư cách là CBQL của nhà trường cần phải nắm chắc quyền và nghĩa vụ của GV 
và HS để điều hành điều chỉnh các quan hệ diễn ra trong trường tiểu học: 
-  Điều 32 - 36 ĐLTT`H quy định 5 quyền và 7 nhiệm vụ của GV. 
-  Điều 39 - 42 ĐLTT`H quy định rõ nhiệm vụ và quyền của học sinh bậc tiểu học. 

Đối với CBQLGD của trường tiểu học bên cạnh việc phải quán triệt đầy đủ điều lệ 
trường tiểu học còn cần phải nắm chắc Luật chăm sóc,bảo vệ trẻ em và Luật phổ cập GD 
tiểu học khi  vẫn còn hiệu lực. 
1.5. Điều lệ Trường trung học: 

a.  Ngày  02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Quyết định số: 
07/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Điều lệ này gồm 7 chương, 47 điều.  

I. Tổ chức quản lý  
- Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học  (Điều 3)      

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo 
dục phổ thông. 

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo 
viên, cán bộ, nhân viên. 

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng. 
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5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với 
gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục. 

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà 
nước.  

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội. 
8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ 

quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục. 
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

 - Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng  (Điều 19) 
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng  
a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; 
b) Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại 

khoản 2 Điều 20 của Điều lệ này; 
c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;    
d) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, 

đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với 
giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, 
nhân viên; 

®) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt 
kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương 
trình tiểu học vào học bạ học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp 
học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; 

e) Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; 
g) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học 

sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công 
tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường. 

h) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các 
chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; 

i) Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định trong 
khoản 1 Điều này. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó Hiệu trưởng 
a) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng 

phân công; 
b) Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao; 
c) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng 

uỷ quyền; 
d) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các 

chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 
- Hội đồng trường  (Điều 20) 
1. Hội đồng trường đối với trường trung học công lập, Hội đồng quản trị đối với 

trường trung học tư thục được gọi chung là Hội đồng trường.   
2. Hội đồng trường công lập có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết nghị về mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà 

trường; 
b) Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhà trường; 
c) Quyết nghị những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường;  
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d) Quyết định về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người để cơ 
quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; 

®) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy 
chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường. 

3. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường công lập. 
a) Thành phần của Hội đồng trường. 

Nhiệm kì của Hội đồng trường là 5 năm. Hội đồng trường có chủ tịch và các 
thành viên khác của hội đồng, trong đó có 1 thư ký. Các thành viên của Hội đồng 
trường gồm: một đại diện của tổ chức Đảng do tổ chức Đảng cử, một đại diện của tổ 
chức Công đoàn do Ban chấp hành Công đoàn cử, một đại diện của Ban giám hiệu nhà 
trường do Ban giám hiệu nhà trường cử, đại diện giáo viên (từ 3 đến 7 người) do hội 
nghị toàn thể giáo viên bầu chọn, một đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của 
trường do Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường cử. Tổng số thành viên của Hội 
đồng trường từ 7 đến là 11 người; 

b) Người có thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường (quy định tại các 
khoản 3 và 4 Điều 18 của Điều lệ này) thì có thẩm quyền quyết định thành lập Hội 
đồng trường (sau đây gọi là cấp có thẩm quyền);   

c) Quy trình bầu cử các thành viên và thành lập Hội đồng trường như sau: 
- Theo đề nghị của Hiệu trưởng (khi thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu 

tiên) và của Chủ tịch Hội đồng trường (khi nhà trường đã có Hội đồng trường, kể từ 
nhiệm kỳ thứ 2 trở đi), cơ quan giáo dục quản lý trực tiếp của nhà trường (quy định tại 
Điều 6 của Điều lệ này) trình cấp có thẩm quyền (nói tại điểm b khoản 3 của Điều 
này) duyệt chủ trương, ra quyết định công nhận các thành viên và thành lập Hội đồng 
trường; 

- Khi thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệu trưởng trình cơ quan 
giáo dục quản lý trực tiếp của nhà trường theo các bước sau: 

+ Bước 1: Hiệu trưởng trình để xin phép về chủ trương, dự kiến số lượng, cơ cấu 
thành viên và kế hoạch triển khai cụ thể của Hội đồng trường; 

+ Bước 2: Sau khi có ý kiến phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Hiệu trưởng trao 
đổi với các tổ chức liên quan nói tại khoản 3 của Điều này và họp toàn thể giáo viên 
của trường để chuẩn bị nhân sự của Hội đồng trường;  

+ Bước 3: Hiệu trưởng trình danh sách các thành viên Hội đồng trường. 
+ Bước 4: Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận các thành 

viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức các thành viên của Hội đồng trường họp 
khoá đầu tiên để bầu Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng trường; 

+ Bước 5: Hiệu trưởng trình kết quả bầu chủ tịch và thư ký để cấp có thẩm quyền 
ra quyết định thành lập Hội đồng trường; 

- Khi nhà trường đã có Hội đồng trường (kể từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi), 6 tháng 
trước khi hết nhiệm kỳ, Chủ tịch Hội đồng trường chịu trách nhiệm trình cơ quan giáo 
dục quản lý trực tiếp của nhà trường theo quy trình và các bước 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng 
như quy định đối với Hiệu trưởng (nói tại điểm c khoản 3 Điều này) để thành lập Hội 
đồng trường cho nhiệm kỳ tiếp theo. 

d) Trong nhiệm kỳ, nếu có yêu cầu đột xuất về việc thay đổi thành viên của Hội 
đồng trường, thì Hội đồng trường ra Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng trường đề nghị cơ 
quan giáo dục quản lý trực tiếp của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định 
công nhận. Nếu thành viên cần thay đổi là Chủ tịch Hội đồng trường, thì cấp có thẩm 
quyền lấy ý kiến của từng thành viên Hội đồng trường trước khi quyết định công nhận. 

4. Hoạt động của Hội đồng trường của trường công lập 
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a) Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trong một năm. Các phiên họp do 
Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập để thảo luận, biểu quyết những vấn đề quy định tại 
khoản 2 Điều này. Phiên họp của Hội đồng trường phải đảm bảo có mặt ít nhất 3/4 số 
thành viên (trong đó có chủ tịch) mới hợp lệ. Các nghị quyết của Hội đồng trường được 
thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp. Nghị quyết của 
Hội đồng trường chỉ có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 số thành viên nhất trí, được công bố 
công khai trong toàn trường. Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập họp bất thường khi Hiệu 
trưởng đề nghị hoặc khi có ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng đề nghị.          

b) Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường về 
những nội dung được quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với 
quyết nghị của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục 
cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền nói 
tại khoản 3 Điều này, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng 
trường. 

6. Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng trường của trường tư thục được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường 
tư thục. 

II. Giáo viên  
- Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học (Điều 31) 
1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: 
a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực 

hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên 
lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham 
gia các hoạt động của tổ chuyên môn; 

b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương; 
c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng 

cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; 
d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm 

tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục; 
®) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, 

thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi 
ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; 

e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy 
học và giáo dục học sinh. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn 

có những nhiệm vụ sau đây: 
a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo 

dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; 
b) Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ 

môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 
các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp 
mình chủ nhiệm; 

c) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen 
thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra 
lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi 
vào sổ điểm và học bạ học sinh; 
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d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 
3. Giáo viên thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 

Điều này. 
4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên 

THPT được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ 
tổ chức các hoạt động của Đoàn ở nhà trường và tham gia các hoạt động với địa phương. 

5. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo 
viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, có 
nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đội ở nhà trường và phối hợp hoạt động với địa 
phương. 

- Quyền của giáo viên  (Điều 32) 
1. Giáo viên có những quyền sau đây: 
a) Được nhà trường tạo điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh; 
b) Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức 

khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo; 
c) Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường; 
d) Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để đào tạo nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành; 
®) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo 

dục khác nếu được sự đồng ý của Hiệu trưởng và thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy 
định tại Điều 31 của Điều lệ này; 

e) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; 
g) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
2. Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có 

những quyền sau đây: 
a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình; 
b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải 

quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình; 
c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm; 
d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày; 
®) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 
3. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy 
định hiện hành. 

 - Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (Điều 33.) 
1. Trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên trường trung học được quy định như sau: 
a) Đối với giáo viên tiểu học: có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm;   
b) Đối với giáo viên THCS: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo đúng chuyên ngành của các khoa, 
trường sư phạm; 

c) Đối với giáo viên THPT: có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt 
nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng chuyên ngành tại 
các khoa, trường đại học sư phạm. 

2. Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được nhà 
trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để đạt trình độ chuẩn. 

3. Giáo viên có trình độ trên chuẩn được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo 
điều kiện để phát huy tác dụng của mình trong giảng dạy và giáo dục. 
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- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên  (Điều 34) 
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối 

với học sinh. 
2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy 

định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước. 
- Các hành vi giáo viên không được làm  (Điều 35) 
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh, đồng nghiệp, 

người khác. 
2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học 

tập, rèn luyện của học sinh. 
3. Xuyên tạc nội dung giáo dục. 
4. ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 
5. Hút thuốc; uống rượu, bia; nghe, trả lời bằng điện thoại di động khi đang dạy học, 

khi đang tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường. 
 III. Học sinh   
- Nhiệm vụ của học sinh  (Điều 38) 
  1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết 

giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp 
hành pháp luật của Nhà nước; 

 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của 
nhà trường; 

 3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường; 
 4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giúp đỡ gia đình và tham 
gia công tác xã hội. 

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ 
và phát huy truyền thống của nhà trường. 

 - Quyền của học sinh  (Điều 39) 
 1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những 

điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, 
được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương 
tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao, thể dục của nhà trường theo quy 
định; 

 2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu 
nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân 
mình; được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được 
học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định nói tại Điều 37 của Điều lệ 
này; 

 3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể 
dục, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; 

 4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh 
được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học 
sinh có năng lực đặc biệt; 

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh (Điều 40) 
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải có văn hoá, phù hợp với 

đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học. 
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2. Trang phục của học sinh phải sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện 
cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. 

3. Khi đi học, không được tô son, đánh phấn, sơn móng tay, móng chân, nhuộm tóc 
để trang điểm. 

Tuỳ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng 
phục một số buổi trong tuần nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của 
trường đồng ý. 

- Các hành vi học sinh không được làm (Điều 41): 
 1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên 

của nhà trường, người khác và học sinh khác; 
 2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; 
 3. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng; 
4. Làm việc khác; nghe, trả lời bằng điện thoại di động; hút thuốc, uống rượu, bia trong 

giờ học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. 
5. Đánh bạc; vận chuyển, mang đến trường, tàng trữ, sử dụng ma tuý, hung khí, vũ 

khí, chất nổ, chất độc; lưu hành, sử dụng văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ; tham gia tệ nạn 
xã hội. 

IV. Các hoạt động giáo dục  (Điều  26) 
1. Hoạt động giáo dục trên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học 

bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành. 

2. Nhà trường phối hợp với các tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục ngoài nhà trường 
thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 
bao gồm các hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an 
toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật nhằm 
phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, 
giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; các hoạt động xã hội, từ thiện phù hợp với đặc 
điểm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

Hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục trong trường  (Điều 27) 

Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong trường gồm: 
1. Đối với nhà trường: 
- Sổ đăng bộ, 
- Sổ gọi tên và ghi điểm, 
- Sổ ghi đầu bài, 
- Học bạ học sinh, 
- Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, 
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, 
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến,  
- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội đồng trường, 
- Hồ sơ thi đua của nhà trường,    
- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên, 
- Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh, 
- Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn, 
- Sổ quản lý tài sản,  
- Sổ quản lý tài chính, 
- Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm, 
- Hồ sơ quản lý thư viện, 
- Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh. 
2. Đối với giáo viên: 
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- Bài soạn, 
- Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần, 
- Sổ dự giờ thăm lớp, 
- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp). 

1.6.  Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp 
Ngày 11/7/2000 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã kí Quyết định số 24/2000/QĐ- BGD& 

ĐT ban hành Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp (ĐLTTHCN). Điều lệ này gồm 7 
chương, 56 điều theo cấu trúc đã được quy định ở Điều 52  Luật Giáo dục. 
Điều 3 ĐLTTHCN nêu rõ mục tiêu đào tạo của THCN, ở đây nhấn mạnh mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, ý thức kỷ luật tác phong công nghiệp đói với người học. 
Điều 4 ĐLTTHCN chỉ rõ 15 nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học chuyên nghiệp; 
Điều 7 quy định phân cấp quản lý đối với trường THCN; 
          Điều 11 ĐLTTHCN cũng quy định 9 nhiệm vụ và quỳền hạn của hiệu trưởng. 
Chúng ta có thể thấy sự giao thoa của Điều 4 và Điều 17 này và đó là điều hiển nhiên vì 
người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường không ai khác mà 
chính là người hiệu trưởng. Người hiệu trưởng là người tổ chức xây dựng và quyết định kế 
hoạch đào tạo và phát triển nhà trường; phải tổ chức bộ máy nhà trường để triển khai các 
công việc cụ thể và thông qua nó để quản lý tập thể sư phạm thực hiện các nhiệm vụ của 
trường THCN đã được quy định trong Điều 4; Thực hiện các chính sách chế độ của Nhà 
nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt 
động của nhà trường.  
         Điều 37 ĐLTTH cũng quy định hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động GD trong 
trường cần phải có là: 
a. Đối với nhà trường: Hồ sơ tuyển sinh; Sổ đăng ký học sinh; Hồ sơ tốt nghiệp; Chương 
trình các môn học; Sổ lên lớp hàng ngày; Sổ quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ; 
Chương trình các môn học; Kế hoạch đào tạo; Tiến độ thực hiện kế hoạch; Kế hoạch GV; 
Sổ Nghị quyết củanhà trường; Sổ khen thưởng kỷ luật; Sổ lưu trữ các văn bản, công văn;  
Sổ quản lý tài sản, tài chính. 
b.  Đối với giáo viên: Giáo án lý thuýêt; Giáo án thực hành; Sổ tay GV; Lịch giảng dạy. 

CBQL của nhà trường cần phải nắm chắc quyền và nghĩa vụ của GV. Điều 40, 41 
ĐLTTHCN quy định 5 quỳền và 5 nhiệm vụ của GV và nếu là GV làm công tác chủ 
nhiệm ở các điều naỳ còn quy định rất cụ thể  thêm một số quyền và nghĩa vụ ở Điều 42. 
Điều 46, 47, 48, 49 ĐLTTHCN quy định rõ nhiệm vụ và quyền của học sinh trung học 
chuyên nghiệp. Điều 43 quy định các khoản tài chính và quy định quản lý tài chính ở 
trường THCN. 
 1.7. Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường Cao đẳng. 
a.  Điều lệ trường đại học 
         Điều lệ trường đại học đã được dự thảo hàng chục lần và đã được các trường đại học 
đóng góp nhiều ý kiến. Ngày 30/ 7/ 2003, Điều lệ trường đại học mới được ban hành theo 
Quyết định số 153/ 2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Điều lệ trường đại học cũng 
có cấu trúc chung theo Điều 52 của Luật Giáo dục: 
Chương I. Những quy định chung 
Chương II. Hoạt động GD & ĐT 
Chương III. Hoạt động KH & công nghệ 
Chương IV. Nhà trường, gia đình và xã hội. 
Chương V. Quan hệ quốc tế. 
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Ch−ơngVI. Tổ chức và nhân sự. 
Ch−ơngVII. Giảng viên, cán bộ, nhân viên. 
Chương VIII. Người học. 
Chương IX. Tài sản và tài chính. 
Chương X. Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm 
Điểm nổi bật của Điều lệ trường đại học so với Điều lệ trường học của các bậc học khác ở 
chỗ trong Điều lệ của trường đại học xác định rõ quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm 
của các trường đại học. 
b.   Điều lệ trường Cao đẳng. 
* +  Điều lệ trường CĐ (ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10  - 
12 -2003) của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với cấu trúc như sau: 
Chương I. Những quy định chung 
Chương II. Tổ chức và nhân sự. 
Chương III. Giảng viên, cán bộ, nhân viên. 
Chương IV. Người học. 
Chương V. Tài sản và tài chính. 
Chương VI. Quan hệ giữa nhà trường và xã hội. 
Chương VII. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
  Giống như quy định của Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường CĐ cũng được   
xác định rõ quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

. Ngày 04/4/2001 Chính phủ đã ban hành Quyết định về mạng lưới các trường đại 
học trong giai đoạn 2000- 2010; ở Quyết định này Chính phủ đã chỉ rõ trong mạng lưới 
trường đại học có các đại học quốc gia, đại học đa lĩnh vực vùng; các trường đại học 
chuyên ngành; các trường đại học địa phương, cộng đồng. ở quyết định này cũng chỉ rõ 
các mối quan hệ giữa các trường đại học. 

*/ Đối với mọi CBQLGD- quản lý nhà trường cần nắm chắc Quyết định số 
04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về "Quy chế dân chủ 
trong hoạt động của nhà trường"; Tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định đã chỉ rõ: Thực 
hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật 
Giáo dục quy định theo phương châm " Dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra" trong 
các hoạt động của nhà trường thông qua hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp; 
đảm bảo cho công dân được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây 
dựng sự nghiệp GD thực sự là của dân,do dân và vì dân. Để bảo đảm dân chủ Điều 4 của 
quyết định nêu rõ 10 trách nhiệm của hiệu trưởng; Điều 5 chỉ rõ 5 vấn đề hiệu trưởng 
phải tạo điều kiện cho CB- NV được bàn; ở Điều 7 có quy định 8 vấn đề CB- CC được 
biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra. 

Cần phải nhấn mạnh rằng nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc rất quan 
trọng trong tổ chức và điều hành của bộ máy nhà nước của nước cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, vì vậy để bảo đảm hành lang pháp lí đồng thời thực hiện được dân chủ ở 
cơ sở người hiệu trưởng nhà trường phải biết giải quyết tốt mối quan hệ giữa chế độ thủ 
trưởng và quy chế dân chủ ở cơ sở trong tổ chức điều hành  các hoạt động của nhà trường, 
đó là cách tốt nhất để thực hiện pháp chế XHCN trong QLGD. 

1.8.  Về các văn bản pháp luật có liên quan: 
          Để nắm chắc hành lang pháp lí và bảo đảm pháp chế XHCN trong các hoạt động 
QLGD, người cán bộ QLGD cần nắm bắt thêm một số vấn đề của Pháp lệnh CB CC  đã 
có hiệu lực từ 03/9/1998 (đã sđ năm 2000, 2003); bởi vì GV là một CB CC nên các hành 
vi cũng được điều chỉnh bởi pháp lệnh này. Theo quy định của Bộ luật Lao động, công 
chức, viên chức nhà nước, người giữ chức vụ được bầu cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực 
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lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội không thuộc phạm vi áp dụng Bộ luật Lao 
động mà do các văn bản pháp luật khác quy định (như Pháp lệnh CB CC, Luật sĩ quan...).  
Tuy nhiên ở các nhà trường có thể có các đối tượng làm việc theo hợp đồng, những đối 
tượng này được điều chỉnh bởi luật lao động. Quản lý nhà trường không chỉ quản lý mỗi 
quá trình GD&ĐT diễn ra ở đây mà còn phải quản lý đất đai, tài sản, tài chính... chính vì 
vậy để bảo đảm pháp chế trong QLGD người cán bộ QLGD cần có ý thức tìm hiểu pháp 
luật và tốt nhất là phải tạo cho mình một " Sổ tay " những điều pháp luật liên quan đến 
công việc quản lý của mình và thường xuyên cập nhật nó. 
        *  Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
Ngày 16- 8- 1991, Nhà nước công bố Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gồm năm 
chương, 26 điều. Trong Chương 1 (từ Điều 1- 4) xác định mục đích đối tượng của luật 
này và qui định rõ trẻ em từ lọt lòng cho đến 16 tuổi là đối tượng của luật này. Chương 2 
gồm 11 điều qui định các quyền của trẻ em được chăm sóc nuôi dạy vui chơi giải trí và 
được quyền thừa kế. Nghiêm cấm người lớn ngược đãi, đánh đập, hành hạ, bóc lột... trẻ 
em. Tôn trọng nhân phẩm, danh dự của trẻ (Điều 8- 9). Chương 3 gồm 6 điều qui định 
trách nhiệm gia đình, nhà trường, đoàn thể, xã hội bảo đảm các điều kiện chăm sóc giáo 
dục trẻ. Chương 4 gồm 2 điều qui định khen thưởng, xử phạt trong việc thực hiện các điều 
khoản của luật. Chương 5 gồm 2 điều qui định về việc xử lí các văn bản cũ có liên quan 
và giao cho Hội đồng bộ trưởng(CP) qui định chi tiết việc thi hành luật. 
        Mặc dầu trong Luật Giáo dục và điều lệ các nhà trường mầm non, tiểu học, THCS, 
đã qui định quỳền lợi và nghĩa vụ của học sinh tuy nhiên việc quán triệt cho GV, đặc biệt 
là GV đang GD, chăm sóc trẻ, việc nghiên cứu Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
cũng là một điều cần thiết. 
  Ngoài ra, để nắm chắc hành lang pháp lí và bảo đảm pháp chế XHCN trong các 
hoạt động QLGD, người cán bộ QLGD cần nắm bắt thêm một số văn bản quy phạm pháp 
luật có liên quan đến các hoạt động quản lý Nhà nước về giáo dục như:   
- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (Ngày 10-12-2003). Trong luật có 
các điều 102, điều 114 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của UBND trong việc quản lý 
lĩnh vực GD&ĐT. Các điều 128, điều 128, điều 130 qui định chung về tổ chức và hoạt 
động của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương. 
 - Nghị định số 86/2002/NĐ-CP, ngày 05/11/2002, qui định chức năng nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
-  Nghị định số 85/2003/NĐ-CP, ngày 18/7/2003, qui định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu 
tổ chức của Bộ GD&ĐT.  
- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. 
- Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp 
quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước. 
 - Nghị định số 166/2004/NĐ-CP quy ®Þnh:”Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 
của Bé GD&ĐT, các Bộ, cơ quan ngang Bé, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND. 
. Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội Vụ, 
ngày 23/7/2004, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn (Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT) giúp UBND quản lý nhà nước về GD&ĐT 
ở địa phương. 
- Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; 
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- Nghị định số: 35/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3/ 2005;  về việc xử lý kỷ luật cán bộ, 
công chức       
- Nghị định sè 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4  năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 
các đơn vị sự nghiệp công lập; 
- Nghị định sè 75/2006/NĐ-CP, ngày  02  tháng 8  năm 2006; 
 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 2005… 
 

II.  Tiêu chuẩn chung các ngạch công chức 
Chuyên ngành gD - ĐT 

        (QĐ 202 /1994/TCCP-VC( ban hành ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban 
TCCB CP) 

I- Giáo viên mầm non 
           1- Chức trách;   

Là công chức chuyên môn trực tiếp chăn sóc, nuôi dữơng và giáo dục trẻ từ 3 
tháng đến 72 tháng tuổi tại trường lớp công lập. 
           *Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Chịu trách nhiệm quan lý số lượng cháu trong nhóm, lớp được phân công chịu trách 
nhiệm. 
-  Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trẻ, trường mẫu giáo,thực hiện đầy 
đủ trương trình, kế hoạch giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phù hợp với điều 
kiện của từng nhà trẻ, trường mẫu giáo. 
-   Làm đồ chơi, đồ dùng dạy học, bảo quản và sử dụng mọi tài sản được giao. 
-   Tuyên truyền kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cháu theo phương pháp 
khoa học cho cha mẹ cháu và phối hợp chặt chẽ với cha mẹ cháu đẻ thống nhất trong việc 
chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục cháu ở gia đình. 
-   Hoàn thành các trương trình bồi dưỡng. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để rèn luyện 
đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
           2- Hiểu biết 
-  Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành 
về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cháu. 
-  Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, chương trình… các quy chế, nội quy và các quy định 
khác nhau của ngành học mầm non. 
-  Nắm được kiến thức cơ bản về tâm lý, sinh lý và phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc và 
giáo dục trẻ từ 3 đến 72 tháng tuổi, đặc biệt ở nhóm, lớp được phân công phụ trách. 
-  Biết quản lý sử dụng và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm, lớp và của 
nhà trường. 
-  Biết phối hợp với cha mẹ các cháu trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.        
   3- Yêu cầu trình độ 
Tốt nghiệp trung học phổ thông và qua đào tạo nghiệp vụ từ 6 đến 12 tháng hoặc tốt 
nghiệp trung học sư phạm mầm non trở lên. 

II- Giáo viên tiểu học 
            1. Chức trách: 

Là công chức chuyên môn trực tiếp giảng dạy và giáo dục học sinh ở trường tiểu 
học công lập. 
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           * Nhiệm vụ cụ thể: 
- Giảng dạy các môn học theo mục tiêu, kế hoạch đào tạo bậc học và chương trình của lớp 
được phân công. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện các hoạt 
động giáo dục. 
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế, chế độ, nội quy và các quy định khác của ngành 
giáo dục và đào tạo như: soạn bài, giảng dạy, chấm bài, đánh giá xếp loại học sinh… 
- Tổ chức, phối hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục, rèn luyện thói quen đạo đức, ý 
thức lao động, nền nếp học tập… cho học sinh. 
-  Phối hợp được với các đoàn thể tốt chức các hoạt động ngoài giờ như văn nghệ, thể 
thao, tham quan, vui chơi tập thể để góp phần giáo dục học sinh. 
-  Hoàn thành đầy đủ và bảo đảm yêu cầu các chương trình bồi dưỡng giáo viên do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định. Tự học, tự bồi dưỡng để rèn luyện đạo đức, nâng cao trình 
độ chuyên môn và nghiệp vụ. Sinh hoạt chuyên môn đầy đủ. 
-  Tham gia một số công tác xã hội góp phần tuyên truyền thúc đẩy thực hiện các chính 
sách của Nhà nước về giáo dục xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đối với địa ph−-
¬ng. 
          2.  Hiểu biết 
-  Nắm được mục tiêu bậc học, nắm bắt kịp thời đường lối chính sách của Nhà nước và 
các quy định của ngành về giáo dục và đào tạo bậc tiểu học. 
-  Nắm vững kiến thức cơ bản các môn học, những kiến thức cơ bản về tâm lý và sinh lý 
lứa tuổi, phương pháp nhận thức của học sinh tiểu học. 
-  Nắm được chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo ở bậc tiểu 
học.       
- Biết cách phối hợp với phụ huynh học sinh để đánh giá chính xác kết quả tu dưỡng, học 
tập của học sinh, phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình nhằm nâng cao hiệu quả 
giáo dục đào tạo. 
        3.  Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp trung học sư phạm trở lên. 
 III-   Giáo viên trung học cơ sở( cấp 2) 

1.  Chức trách;  
Là công chức chuyên môn chuyên trách giảng dạy và giáo dục học sinh ở trường 

trung học cơ sở cấp 2 công lập. 
            *   Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Giảng dạy các môn học theo mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo cấp 
học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
-  Thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn như: soạn bài, giảng dạy, chấm bài, đánh 
giá xếp loại học sinh và các chế độ, nội quy, các quy định khác của ngành. 
-  Hoàn thành đầy đủ các chương trình, nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, các hội 
thảo chuyên đề môn học, cấp học, nghiệp vụ. 
-  Đảm nhiệm các hoạt động giáo dục (chủ nhiệm, lao động hướng nghiệp, văn nghệ, thể 
dục thể thao) theo chương trình quy định và phân công của Hịêu trưởng 
-  Nêu cao đạo đức, phẩm chất của người giáo viên, gương mẫu tham gia công tác đoàn 
thể, xã hội trong và ngoài trường, phối hợp với các giáo viên liên quan để xây dựng tập 
thể sư phạm trong nhà trường và giáo dục học sinh. 

     2.  Hiểu biết 
-  Nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước và các 
quy định của ngành về các công tác giáo dục và đào tạo. 
-  Nắm đựơc mục tiêu bậc học. 
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-  Nắm được kiến thức cơ bản, lý luận dạy học và phương pháp giảng dạy các Bộ môn mà 
giáo viên trực tiếp giảng dạy. 
-  Nắm được tâm sinh lý lứa tuổi, tình hình học tập bộ môn và các hoạt động giáo dục của 
học sinh mà giáo viên phụ trách. 
-  Hiểu biết và tiến hành được một số hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà    trường. 

     3.  Yêu cầu trình độ 
   Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, nếu tốt nghiệp trường cao đẳng( hoặc đại học 
khác) về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình trường trung học cơ sở cấp 2 
thì phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương 
trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
         IV - Giáo viên cao cấp trung học cơ sở( cấp 2) 
         1. Chức trách:  

Là công chức chuyên môn cao nhất của bậc học, chuyên trách giảng dạy và giáo 
dục ở bậc trung học cơ sở cấp 2 công lập. 
         * Nhiệm vụ cụ thể: 
- Thực hiện tốt công tác giảng dạy các môn học được phân công và trực tiếp giảng dạy, 
giáo dục học sinh ở các lớp đặc bịêt, lớp chọn, lớp chuyên đạt hiệu quả cao. 
-  Chủ trì ra thi tuyển chọn học sinh giỏi bộ môn, kiểm tra chất lượng bộ môn cấp huyện. 
Phát hiện và bồidưỡng học sinh giỏi bộ môn cho các lớp chọn, lớp chuyên. 
-  Chủ trì được việc sọan thảo các chuyên đề của môn học để bồi dưỡng cho giáo viên bộ 
môn của cấp học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh trong nhà trư-
êng. 
-  Chủ trì được việc tổng kết, soạn thảo được các chuyên đề sư phạm, tâm sinh lý học 
sinh, tham gia giáo dục học sinh cá biệt, tham gia bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 
trong quận, huyện. Làm giáo viên chủ nhiệm các lớp đặc biệt có kết quả. 
- Tham gia kiểm tra, thanh tra giảng dạy và các mặt công tác giáo dục các lớp trong cấp 
học( khi được phân công). 
-  Chủ trì xây dựng và thực hiện được việc quản lý   phòng thí nghiệm, vườn thí nghiệm 
theo môn học mình phụ trách. 
-   Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên. 
-   Làm giáo viên chủ nhiệm lớp trong lớp học theo phân công của Hiệu trưởng. 
-   Là thành viên Hội đồng chấm thi để xét chọn giáo viên giỏi bộ môn (theo yêu cầu). 
             2.  Hiểu biết 
-  Nắm vững mục tiêu cấp học. Nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, 
chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo. 
-   Hiểu biết sâu sắc kiến thức cơ bản các môn học được phân công giảng dạy, có kỹ năng 
tốt trong giảng dạy bộ môn. Có phương pháp tốt trong tổ chức giáo dục tập thể học sinh 
trung học cơ sở cấp 2 hoặc các hoạt động giáo dục. 
-  Nắm chắc tâm sinh lý lứa tuổi và tình hình học tập, sinh hoạt, đạo đức…của học sinh để 
có biện pháp phù hợp nhằm giảng dạy, giáo dục có kết quả. 
-  Biết phối hợp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường để phục vụ cho công tác 
giảng dạy và giáo dục học sinh có hiệu quả cao. 
           3.  Yêu cầu về trình độ. 
-  Tốt nghiệp đại học sư phạm (nếu tốt nghiệp trường đại học khác về một chuyên ngành 
có giảng dạy trong chương trình trường trung học cơ sở cấp 2 thì phải qua đào tạo lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
-  Có chứng chỉ B ngoại ngữ. Giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ. 
-   Có thâm niên ở ngạch giáo viên tối thiểu là 9 năm. 
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-   Có các chuyên đề thuộc công trình cải tiến chuyên môn và giáo dục học sinh  có chất 
lượng cao được cấp tỉnh công nhận. Đã được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện, quận 
trở lên. 
          V -  Giáo viên phổ thông trung học cấp 3 
          1.  Chức trách 

Là công chức chuyên môn, chuyên trách giảng dạy và giáo dục ở trường phổ thông 
trung học cấp 3 công lập. 
          * Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Giảng dạy môn học theo mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo của bậc 
học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
-  Thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn, soạn bài, giảng bài, phụ đạo, coi thi, chấm 
thi, đánh giá xếp loại học sinh, các chế độ nội quy…và các quy định khác của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
-  Hoàn thành đầy đủ các chương trình, nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, các 
hội thảo, chuyên đề,…và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
-  Đảm nhận các hoạt động giáo dục (chủ nhiệm, lao động hướng nghiệp, văn nghệ, thể 
dục thể thao, luyện tập quân sự và các hoạt động ngoại khóa khác)theo nội dung chương 
trình và phân công của Hiệu trưởng. 
-   Rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người giáo viên, gương mẫu tham gia công tác xã 
hội, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, phối hợp với các giáo viên liên quan để xây dựng 
tập thể sư phạm. 
           2.   Hiểu biết 
-  Nắm được mục tiêu cấp học, nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, 
chính sách của nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục đào tạo. 
-  Nắm được kiến thức cơ bản, lý luận dạy học, phương pháp giảng dạy bộ môn mà giáo 
viên trực tiếp giảng dạy. 
-  Nắm được tâm sinh lứa tuổi, tình hình học tập bộ môn và các hoạt động giáo dục của 
học sinh mà giáo viên phụ trách. 
-   Hiểu biết về tiến hành được một số hoạt động giáo dục. 
         3.  Yêu cầu trình độ 
-  Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên; nếu tốt nghiệp trường đại học khác về một chuyên 
ngành có giảng dạy trong chương trình phổ thông trung học cấp 3 thì phải qua bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo. 
-  Có chứng chỉ A ngoại ngữ. Giáo viên ngoại ngữ phải có chững chỉ B của một ngoại ngữ 
khác. 
            VI-  Giáo viên cao cấp phổ thông trung học cấp 3 
          1. Chức trách 

Là công chức chuyên môn cao nhất của bậc học, chuyên trách giảng dạy và giáo 
dục trong trường trung học phổ thông cấp 3 công lập. 
           *  Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Thực hiện tốt công tác giảng dạy các môn học được phân công và trực tiếp giảng dạy 
được ở các lớp dặc biệt, lớp chọn, lớp chuyên... 
-  Chủ trì ra đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bộ môn, kiểm tra chất lượng bộ môn của 
trường trở lên, phát hiện, giảng dạy và bồi dưỡng có kết quả học sinh giỏi bộ môn cho các 
lớp chọn, lớp chuyên... 
-  Chủ trì tổ chức và soạn thảo được các chuyên đề của môn học để bồi dưỡng cho giáo 
viên bộ môn của bậc học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục. 
-   Chủ trì hướng dẫn, đánh giá kết quả học tập sư phạm cuả sinh viên. 
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-  Làm giáo viên chủ nhiệm lớp trong cáp học theo sự phân công của Hiệu trưởng. 
-  Chủ trì xây dựng và hoàn thiện mô hình học cụ, phục vụ cho công tác giảng dạy. 
-  Chủ trì được việc tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm nghiệp vụ giảng dạy bộ môn, soạn 
thảo các chuyên đề sư phạm, tâm sinh lý học. Tham gia giáo dục học sinh cá biệt. Tham 
gia bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp tỉnh và thành phố. 
-  Tham gia kiểm tra, thanh tra giảng dạy và các mặt công tác giáo dục ở các trường của 
bậc học (khi có yêu cầu). 
-  Là thành viên Hội đồng chấm thi để xét chọn giáo viên giỏi bộ môn (khi có yêu cầu). 
         2. Hiểu biết 
-  Nắm vững mục tiêu bậc học. Nắm bắt kịp thời những quan điểm, chủ chương, đường 
lối, chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành giáo dục và đào tạo. 
-  Hiểu biết sâu sắc kiến thức cơ bản bộ môn và các môn học có liên quan, có kỹ năng 
thành thạo trong giảng dạy bộ môn, có phương pháp tốt trong tổ chức giáo dục một tập 
thể học sinh phổ thông trung học cấp 3 hoặc hoạt động giáo dục có kết quả. 
-  Nắm chắc tâm sinh lý lứa tuổi của tình hình học tập của học sinh để có biện pháp phù 
hợp nhằm giảng dạy, giáo dục có kết quả. 
-  Phối hợp có kết quả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giảng dạy và 
giáo dục. 
          3.  Yêu cầu trình độ 
-   Có chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học về môn trực tiếp giảng dạy. 
-  Có chứng chỉ C ngoại ngữ. Giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ thứ 2. 
-  Có thâm liên ở ngạch giáo viên tối thiểu là 9 năm. 
-  Có các công trình sáng tạo thuộc chuyên đề cải tiến chuyên môn và giáo dục được cấp 
tỉnh, thành phố công nhận. Đã được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố trở 
lên. 
-  Có chứng chỉ lý luận Mác Lênin theo chương trình bồi dưỡng cho công chức sau đại 
học. 
               VII. Giáo viên trung học chuyên nghiệp. 
        1. Chức trách. 

Là công chức chuyên môn đảm nhiệm công việc giảng dạy lý thuyết và thực hành 
trong trường trung học chuyên nghiệp. 
         *  Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Giảng dạy một môn học (cả lý thuyết và thực hành) trong kế hoạch đào tạo của trường 
trung học chuyên nghiệp đạt yêu cầu về tính tư tưởng, tính khoa học và tính phương pháp. 
-  Chuẩn bị giảng dạy và giảng dạy môn học mình phục trách theo yêu cầu của kế hoạch 
đầo tạo, chương trình và sách giáo khoa quy định. 
-  Soạn bài giảng, bài hướng dẫn thực hành và các tài liệu khác phục vụ giảng dạy cho 
môn học. 
-  Sử dụng có hiệu quả và an toàn các trang thiết bị, đồ dùng dạy học có liên quan dến 
môn học, góp phần xây dựng và bổ sung các trang thiết bị và đồ dùng dạy học đó. 
-  Thực hiện các hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng theo quy định, dự giờ, trao đổi kinh 
nghiệm giảng dạy và hướng dẫn học tập đối với môn học. Tham dự các sinh hoạt chuyên 
môn, nghiệp vụ khác trong tổ bộ môn. 
-  Quản lý chất lượng và kỷ luật học tập của các đối tượng học sinh được phân công phụ 
trách; góp phần giáo dục, xây dựng nhân cách học sinh. 
-  Tham gia nghiên cứu, thực hiện khoa học kỹ thuật và lao động sản xuất trong phạm vi 
các đề tài có nội dung liên quan đến môn học được phân công. Tham gia giúp đỡ các 
nhóm sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh. 
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       2.  Hiểu biết. 
-  Nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành 
về công tác đào tạo trung học chuyên nghiệp. 
-   Quán triệt mục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo của ngành học có liên quan. 
-   Có những hiểu biết cơ bản về thực tế sản xuất, lao động của ngành nghề được phân 
công giảng dạy. 
-  Có những kiến thức cơ bản về tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học và lý luận dạy học. Biết 
chọn hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với môn học và đối tượng học sinh do 
mình phụ trách. 
-  Biết cách tổ chức và quản lý   học sinh đối với môn học được phân công. 
         3.  Yêu cầu về trình độ. 
-  Tốt nghiệp đại học về ngành nghề phù hợp với môn học được phân công giảng dạy. 
-  Có chứng chỉ sư phạm bậc I theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 
(trừ giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật). 
-  Có chứng chỉ trình độ A về ngoại ngữ thông dụng (nếu tốt nghiệp đại học ở nước ngoài 
thì phải có trình độ A của ngoại ngữ khác. 
                     VIII. Giáo viên cao cấp trung học chuyên nghiệp. 
        1. Chức trách. 

Là công chức chuyên môn cao nhất của trường trung học chuyên nghiệp, chủ trì tổ 
chức và thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác giảng dạy lý thuyết và thực hành 
theo môn học được phân công trong trường trung học chuyên nghiệp. 
        *  Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Giảng dạy thành thạo 2 môn học (lý thuyết và thực hành) trong kế hoạch đào tạo của 
trường trung học chuyên nghiệp đạt trình độ cao về tính tư tưởng, tính khoa học và tính 
phương pháp. 
-  Chủ trì tổ chức và biên soạn được các tài liệu giảng dạy, tham gia tham khảo cho môn 
học. 
-  Chủ trì được việc biên soạn sửa đổi sách giáo khoa cho các môn học của ngành học. 
-  Tham gia xét tuyển, đánh giá các tài liệu giảng dạy thuộc phạm vi chuyên môn của 
mình. 
-  Chủ trì tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn nhiệm vụ trong trường; 
Sơ, tổng kết kinh nghiệm giảng dạy, học tập, áp dụng và hướng dẫn các hình thức, 
phương pháp và phương tiện dạy học tiên tiến có hiệu quả. Hoàn thiện nội dung, chương 
trình các môn học được phân công. Chủ trì các hoạt động nghiên cứu, cải tiến mục tiêu, 
kế hoạch đào tạo của ngành học có liên quan theo kế hoạch của cấp trên. 
-  Chỉ đạo tổ chức quản lý giáo dục đối với các tập thể học sinh học trung học chuyên 
nghiệp. Tham gia quản lý đào tạo các cấp từ tổ bộ môn trở lên (khi có yêu cầu). 
-  Chủ trì tổ chức và thực hiện được công tác nghiên cứu, thực nghiệm khoa học kỹ thuật 
và khoa học sản xuất trong nhà trường trung học chuyên nghiệp. 
-  Chủ trì tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo 
viên thực hiện. 
          2.  Hiểu biết. 
-  Nắm vững và vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước và các quy 
định của ngành về công tác đào tạo trung học chuyên nghiệp. 
-  Quán triệt mục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo của các ngành nghề và chương trình các 
môn học được phân công giảng dạy. 
-  Nắm vững tình hình thực tế sản xuất, lao động cùng các su thế phát triển, tiến bộ khoa 
học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình phụ trách. 
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-  Nắm vững kiến thức về tâm lý học, giáo dục và lý luận dạy học. Vận dụng các hình 
thức, phương pháp và phương tiện giảng dạy tiên tiến có hiệu quả trong công tác đào tạo. 
giáo dục học sinh trung học chuyên nghiệp. 
         3.  Yêu cầu về trình độ. 
-  Có chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng sau đại học về môn học hoặc ngành học được phân 
công. 
-  Có chứng chỉ sư phạm bậc II theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
-  Có chứng chỉ lý luận Mác - Lênin theo chương trình bồi dưỡng cho cán bộ sau đại học. 
-  Có chứng chỉ trình độ C về môn ngoại ngữ thông dụng. 
-  Làm tốt chức trách giáo viên trung học chuyên nghiệp ít nhất 9 năm. 
-  Có những công trình khoa học sáng tạo về cải tiến giảng dạy của ngành học áp dụng có 
hiệu quả là được Hội đồng khoa học của ngành học thừa nhận. 
           IX. Giáo viên dạy nghề. 
           1. Chức trách. 
         Là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy lý thuyết kỹ thuật và thực 
hành trong trường dạy nghề. 
         * Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Tiến hành giảng dạy môn học được phân công đạt các yêu cầu về nội dung, phương 
pháp. 
-  Thông qua quá trình giảng dạy môn học, tiến hành giáo dục xây dựng phẩm chất đạo 
đức, nghề nghiệp cho học sinh. 
-  Sử dụng có hiệu quả và an toàn các trang thiết bị đồ dùng dạy học có liên quan đến 
môn học được phân công giảng dạy. Góp phần xây dựng các trang thiết bị và đồ dùng dạy 
học, xây dựng phòng học chuyên môn cho môn học của mình. 
-  Quản lý chất lượng học tập và chủ trì các hoạt động thực hành nghề, sản xuất trong 
phạm vi một lớp học sinh được phân công chịu trách. Làm giáo viên chủ nhiệm. 
-  Tham gia các hoạt động bồi dưỡng và thực hiện bồi dưỡng để nâng cao trình độ. 
-  Tham gia nghiên cứu thực nghiệm khoa học đề tài cấp nhà trường với nôi dung liên 
quan đến môn học được phân công dạy dưới sự hướng dẫn của giáo viên cao cấp. 
           2.  Hiểu biết: 
-  Nắm vững đường lối, chính sách, chủ trương của Nhà nước và các quy định của ngành 
về công tác đào tạo nghề. 
-  Quán triệt mục tiêu đào tạo và nội dung chương trình của môn học được phân công 
giảng dạy. 
-  Có kiến thức kỹ thuật dạy nghề và biết tổ chức lao động khoa học của nghề đó. 
-  Biết sử dụng các tài liêu, tư liệu, thông tin, đồ dùng và phương tiện kỹ thuật dạy học để 
giảng dạy và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh. 
-  Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động. 
-  Có hiểu biết về tình hình thực tiễn sản xuất thuộc nghề chuyên môn của mình ở địa 
phương. 
          3.  Yêu cầu trình độ: 
-   Giáo viên dạy nghề có một trong các văn bằng và chứng chỉ sau: 
+ Tốt nghiệp đại học. 
+ Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật. 
+ Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và có tay nghề tương đương bậc thợ trung bình của 
nghề trở lên. 
-  Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề bậc I theo chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 
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(Trừ giáo viên đã tốt nghiệp sư phạm kỹ thuật). 
-  Có chứng chỉ trình độ A về ngoại ngữ thông dụng. 
      X. Giáo viên cao cấp dạy nghề: 
       1. Chức trách: 
Là công thức chuyên môn cao nhất trong trường hợp dạy nghề, chủ trì tổ chức và thực 
hiện việc dạy lý thuyết và thực hành theo nghành học được phân công trong trường dạy 
nghề. 
         * Nhiệm vụ cụ thể: 
-  Giảng dạy môn học (lý thuyết và thực hành) được phân công đạt yêu cầu cao về nôi 
dung và phương pháp. 
-  Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, thẩm duyệt được các chương trình tài liệu giáo khoa 
dùng chung trong nghành. 
-  Chủ trì được việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo nghề (cả lý thuyết và thực hành) 
thuộc chuyên môn được giao. 
-  Chủ trì xây dựng và tổ chức quản lý   phòng thực hành nghề theo nghành học. 
-  Chủ trì tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về nội dung và PP đào tạo nghề. Trên cơ sở đó đề 
xuất cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình và phương thức đào tạo nghề đáp ứng yêu 
cầu thực tế của xã hội. 
-  Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác 
dạy nghề ở cấp nghành. 
           2.  Hiểu biết: 
-  Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước và các quy dịnh của ngành 
về công tác đào tạo nghề. 
-  Nắm vững nội dung môn học có liên quan đến nghành nghề đào tạo. 
-  Hiểu biết sâu về tổ chức quản lý   đào tạo và sản xuất và xu thế phát triển về công tác 
dạy nghề trong nước, thế giới. 
-  Am hiểu tình  hình kinh tế - xã hội ở trong nước. 
-  Hiểu biết rộng về kỹ thuật công nghệ và những tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành và 
những thành tựu mơí về khoa học giáo dục, đào tạo nghề nghiệp ở trong nước và thế giới. 
            3. Yêu câu về trình độ: 
-  Có chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học và có tay nghề để hướng dẫn học sinh theo yêu cầu 
đào tạo tay nghề của trường. 
-  Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề bậc II theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
-  Có chứng chỉ lý luận Mác Lênin theo chương trình bồi dưỡng cho cán bộ sau đại học. 
-  Có chứng chỉ trình độ C về một ngoại ngữ thông dụng. 
-  Có thâm niên giáo viên dạy nghề tối thiểu là 9 năm. 
-  Có những công trình khoa học cải tiếng giảng dạy của nghành nghề được áp dụng có 
hiệu quả, được Hội đồng khoa học ngành học thừa nhận. 

 
III. Quy chế công nhận trường trung học 

đạT tiêu chuẩn quốc gia 
(Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010; Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2001/QĐ-
BGD&ĐT, ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chương I. Những Quy định chung 
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, việc tổ chức xét và công nhận trường trung học 
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cơ sở, trường trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học) đạt chuẩn quốc 
gia trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010. 
Điều 2: Xét công nhận 
1. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, các trường trung học công lập, bán công, dân lập, tư 
thục đạt danh hiệu tiên tiến năm liền kề với năm đề nghị công nhận trường đạt chuẩn 
quốc gia được quyền tự đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn quốc 
gia. 
21. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận trường trung học phổ thông 
đạt chuẩn quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 
công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 
Điểu 3: Thời hạn công nhận 

Thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký 
quyết định công nhận. 

Trong thời hạn 5 năm, nếu trường đã đạt chuẩn quốc gia mắc những sai phạm và 
tiêu chuẩn thì tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm mà được xem xét để tiếp tục công nhận 
hoặc không công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 
Điều 4:  Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo phòng giáo 
dục và đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có 
trách nhiệm lựa chọn, tập trung đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia trên cơ sở những 
trường hiện có, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương về việc đầu tư xây dựng 
những trường học mới theo tiêu chuẩn quy định và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát 
triển giáo dục của địa phương. 

Chương II-    Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia 
Điều 5:  Tiêu chuẩn 1- Tổ chức nhà trường 

1. Lớp học 
a, Có đủ các khối lớp của cấp học. 
b, Có nhiều nhất là 45 lớp. 
c, Mỗi lớp có không quá 45 học sinh. 

2. Tổ chức chuyên môn 
a, Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhát một nội dung chuyên môn có tác dụng 
nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học 
b, Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt 
các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trong năm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo 
dài hạn. 

3. Tổ chức chính - quản trị 
a, Tổ hành chính- quản trị có đủ số người đảm nhận các công việc: hành chính, quản trị, 
văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, thủ kho theo các quy 
định hiện hành của Điều lệ Trường trung học. 
b, Có đủ các loại sổ, hồ sơ quản lý, sử dụng đúng theo quy định tại Điều lệ trường trung 
học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ. 
c, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có nhân viên nào bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên. 

4.  Các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh 
Hoạt động của các Hội đồng và ban đại diện của cha mẹ học sinh trong nhà trường 

có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây 
dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường. 

5.  Tổ chức Đảng và các đoàn thể 
a, ở những trường trung học đã có tổ Đảng hoặc chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, phải 
đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Những trường chưa có tổ chức Đảng phải có kế 
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hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ 
chức cơ sở Đảng. 
b) Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh của nhà trường được từ cấp huyện trở lên công nhận vững mạnh về tổ 
chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương. 
Điều 6:  Tiêu chuẩn 2 -  Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 
1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung 
học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường; được cấp quản lý 
giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý. 
2. Đủ giáo viên các Bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành 
trong đó ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có phẩm 
chất đạo đức tốt; không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức. 
3. Có đủ giáo viên hoặc nhân viên phụ trách thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành 
bộ môn, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ. Giáo viên, nhân viên phụ trách từng 
việc này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Điều 7:  Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục 
           Năm học trước năm đề nghị công nhận và trong 5 năm được công nhận đạt chuẩn 
quốc gia ít nhất phải đạt các chỉ tiêu sau: 
      1.  Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm không quá 1%, học sinh lưu ban không quá 5%. 
      2.  Chất lượng giáo dục 
a) Học lực: 

Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên. 
Xếp loại khá đạt từ 30% trở lên. 
Xếp loại yếu, kém không quá 5%. 

b) Hạnh kiểm: 
Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên. 
Xếp loại yếu không quá 2%. 

3.  Các hoạt động giáo dục: 
Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo 

dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.  Mỗi năm hoc tổ chức được ít nhất 1 lần hoạt động tập 
thể theo quy mô toàn trường. 

4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập gíáo dục THCS của địa 
phương. 
Điều 8:   Tiêu chuẩn 4 - Cơ sở vật chất thiết bị 

1.Những trường được thành lập trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành 
a) Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, 
tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. 
b) Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm: 
b.1)  Khu phòng học, phòng thực hành bộ môn: 

- Đủ số phòng học cho các lớp học một ca; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng; bàn ghế 
học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành. 

- Có phòng thí nghiệm, các phòng thực hành bộ môn Vật lý, Sinh học, Hoá học, phòng 
Tin học, được trang thiết bị theo quy định tại Quy chế thiết bị giáo dục trong trường 
mầm non, trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Có phòng học tiếng, phòng nghe nhìn. 
b.2)  Khu phục vụ học tập: 
Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của thư 
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viện trường học, phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc của 
Công đoàn giáo dục, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 
b.3)  Khu hành chính - quản trị: 
Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của các Phó Hiệu trưởng, văn phòng 
nhà trường, phòng họp giáo viên, kho, phòng thường trực. 
b.4)  Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát. 
b.5)  Khu vệ sinh được bố trí hợp lý riêng cho giáo viên, cho học sinh nam, học sinh nữ, 
không làm  ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường. 
b.6) Có khu để xe riêng cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm 
bảo trật tự, an toàn. 
b.7) Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy - học, các hoạt động giáo dục và nước sử 
dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh. 

2.  Những trường được thành lập sau khi Quy chế này có hiệu lực thi hành 
Có cơ sở vật chất theo quy định tại chương VI Điều lệ trường trung học và các văn bản 
hướng dẫn kèm theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Điều 9:  Tiêu chuẩn 5 - Công tác xã hội hoá giáo dục. 
Tích cực làm tham mưu cho cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo 
dục. Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trường 
giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

IV. Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 
công chức 

A. Thông tư LT số 01/ 2005/TTLT-BNV-BTC - Ngày 05/01/2005 

Chức danh Hệ số lương cũ + 
% Tái cử 

Hệ số 
lương mới 

Chủ tịch nước 
Tổng bí thư 

10, 00 + % Tái cử 13, 00 

Chủ tịch QH, 
Thủ tướng CP 

9, 96 +  % Tái cử 12, 50 

B. Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và LL vũ trang 

Nghị định 
Sè: 204/2004/N§-CP, 14 /12/ 2004 

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và LL 
vũ trang 

a) Quy định 7 bảng lương sau: 
Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp. 

Bảng 2: Bảng lương cán bộ, công chức trong các cơ quan NN 

Bảng 3: Bảng lương cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 
của NN. 

Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ 
quan NN và các đơn vị sự nghiệp của NN. 

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách cấp xã. 
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Bảng 6: Bảng lương sĩ quan quân đội ND; sĩ quan, hạ sĩ quan 
công an ND. 

Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội 
ND và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an ND 

 
Cụ thể: 
Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp. 

 Bậc 1 Bậc 2 Bậc3 

Hệ số lương 8, 80 9, 40 10, 00 

 
Bảng lương 3 
1- Viên chức loại A3: 
- Nhãm 1 (A3.1):=  ( 6 Bậc ) 

+  Bậc 1:  6, 20…….…+  Bậc 6:  8, 00 
+ Mức chênh lệch bậc:  0, 36 
Ngạch viên chức: Kiến trúc sư cao cấp, Nghiên cứu viên cao cấp, Kỹ sư 
cao cấp, Giáo sư - Giảng viên cao cấp, Dược sĩ cao cấp, Bác sĩ cao 
cấp........ 
- Nhóm 2 (A3.2): 
- Ngạch viên chức: Phát thanh viên cao cấp, Bảo tàng viên cao cấp 

Thư viện viên cao cấp, Lưu trữ viên cao cấp... 

 
2- Viên chức loại A2: 
- Nhóm 1 (A2.1):   Gồm:  8 Bậc ) 
+  Bậc 1 =  4, 40…… Bậc 8 = 6, 78 
+ Mức chênh lệch bậc:  0, 34 
Ngạch viên chức: Kiến trúc sư chính, Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư 
chính, Phó giáo sư - Giảng viênchính, Dược sĩ chính,  Bác sĩ chính... 
- Nhóm 2 (A2.2): 
- Ngạch viên chức: Giáo viên trung học cao cấp, Phát thanh viên 

chính, Bảo tàng viên chính, Thư viện viên chính... 

3- Viên chức loại A1:  =  (  9 Bậc ) 
+  Bậc 1:   2, 34……+  Bậc 9:    4, 98 
+ Mức chênh lệch bậc:  0, 33 
 Bậc 1 Bậc 2 

 
…Bậc 9 

Hệ số lương 2,34 2,67 4,98 
Ngạch viên chức: Kiến trúc sư, Nghiên cứu viên, Kỹ sư, Giảng viên, 
Giáo viên trung học, Dược sĩ, Nữ hộ sinh cao cấp, Y tá cao cấp, Bác sĩ 
4- Viên chức loại Ao:  :=  ( 10 Bậc ) 
+  Bậc 1:   2, 10……+  Bậc  10:    4, 89 
+ Mức chênh lệch bậc:  0, 31 

Bậc 
1 

Bậc 
2 

Bậc 
10 

2,10 2,41 4,89 
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Ngạch viên chức: Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2), Phát thanh viên. 

5- Viên chức loại B::=  (    12 Bậc ) 
+  Bậc 1:   1, 86……+  Bậc  12:   4, 06 
+ Mức chênh lệch bậc:  0, 20 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 12 

1,86 2,06 4, 06 
Ngạch viên chức: Lưu trữ viên trung cấp, Kỹ thuật viên lưu trữ, Giáo 
viên tiểu học, Giáo viên MN, Nữ hộ sinh chính, Y sĩ, Dược sĩ trung 
cấp.... 
6- Viên chức loại C:   
Nhãm 1 (C1)::       =  (  12 Bậc ) 
+  Bậc 1: 1, 65………+  Bậc 12:    3, 63 
+ Mức chênh lệch bậc:  0, 18 
Ngạch viên chức: Quan trắc viên sơ cấp, Y tá, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật 
viên y, Hộ lý, Dược tá… 
- Nhóm 2 (C2): Ngạch nhân viên nhà xác 
- Nhóm 3 (C3): Ngạch Y công 

Quyết  định 
Sè: 61/2005/Q§-BNV, 15 /6/ 2005 

Ban hành tạm thời mã số ngạch của viên chức ngành GD 
A.  GV mầm non   (Quyết  định Số: 61/2005) 
1. GV mầm non cao cấp  
        ( Tr.độ đại học)..............- Mã số: 15a.205 
2. GV mầm non chính  
        ( Tr.độ cao đẳng)...........- Mã số: 15a.206 
3. GV mầm non  
         ( Tr.độ THSP 12+2 )........- Mã số: 15.115 
4. GV mầm non chưa đạt chuẩn  
         ( chưa đạt tr.độ THSP )...- Mã số: 15c.210 
 
B.  GV tiểu học  
1. GV tiểu học cao cấp………(Tr.độ đại học) - Mã số: 15a.203 
2. GV tiểu học chính ……...(Tr.độ cao đẳng) - Mã số: 15a.204 
3. GV tiểu học…………(Tr.độ THSP 12+2)  - Mã số: 15.114 
4. GV tiểu học chưa đạt chuẩn                    -  Mã số: 15c.209 
        ( chưa đạt tr.độ THSP )… 
C. GV trung học cơ sở  
1. GV trung học cơ sở chính ( Tr.độ đại học) - Mã số: 15a.201 
2. GV trung học cơ sở.............( Tr.độ CĐ)    - Mã số: 15a.202 
3.  GV trung học cơ sở chưa đạt chuẩn  
       ( chưa đạt tr.độ CĐSP )…..- Mã số: 15c.208 
D.  GV. THPT  
1. GV trung học cao cấp..........( Tr.độ Th.s) - Mã số: 15.112 
2. GV Trung học................( Tr.độ đại học) - Mã số: 15.113 
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3. GV THPT  chưa đạt chuẩn 
       ( chưa đạt tr.độ ĐH SP)…. Mã số: 15c.207  

 

                      Chế độ nâng bậc lương, Chế độ trả lương, 

Quản lý tiền lương và thu nhập 
Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP, 14 /12/ 2004 

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và LL 
vũ trang 

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương 

1. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm 
vụ của cán bộ, công chức, viên chức và thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc 
trong chức danh. 
Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xem xét nâng bậc lương 
thường xuyên quy định như sau:  
a) Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng 
của bảng lương thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương 
chuyên gia cao cấp được xét nâng lên một bậc lương.  
b) Đối với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 quy định tại khoản 1 
Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành 
Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, nếu chưa xếp bậc 
lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời gian giữ bậc trong 
ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lương như sau:  
b1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, 
bảng 3 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ 
ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong 
ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương. 
b2) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 
và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2 năm (đủ 24 
tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương. 
c) Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, nếu không 
hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức 
khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm thì cứ mỗi năm không hoàn 
thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương 
thường xuyên 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định. 
2. Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn như sau: 
a) Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 
vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được 
xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy 
định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức 
được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 5% tổng số cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các 
trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này). 
b) Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của 
Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong 
ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được 
nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, thì được 
nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 
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3. Việc thăng, giáng cấp bậc quân hàm và nâng lương, nâng phụ cấp quân hàm 
đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn 
kỹ thuật thuộc lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 
hành đối với lực lượng vũ trang. 

Điều 8. Chế độ trả lương 

1. Chế độ trả lương gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, 
viên chức; nguồn trả lương và theo quy chế trả lương của cơ quan, đơn vị. Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị sau khi trao đổi với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp 
có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế trả lương để thực hiện đối với cán 
bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Quy chế trả lương phải được gửi 
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai 
trong cơ quan, đơn vị. 

Việc trả lương trong lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 

2. Chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công 
chức, viên chức thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. 
Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12giờ/24giờ hoặc 
24giờ/24giờ được thực hiện chế độ trả lương hoặc phụ cấp đặc thù do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. 
3. Chế độ trả lương trong những ngày nghỉ làm việc được hưởng lương; chế độ 
tạm ứng tiền lương trong thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, 
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về tiền lương. 
4. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị và 
các đối tượng hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang được cử đi công tác, làm 
việc, học tập ở nước ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên hưởng sinh hoạt phí do 
Nhà nước đài thọ hoặc hưởng lương, hưởng sinh hoạt phí do nước ngoài, tổ 
chức quốc tế đài thọ thì trong thời gian ở nước ngoài được hưởng 40% mức 
lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt 
khung (nếu có). 

5. Công chức dự bị và những người trong thời gian tập sự hoặc thử việc trong 
các cơ quan nhà nước (kể cả tập sự công chức cấp xã) và trong các đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước được hưởng mức lương theo quy định tại Điều 18 Nghị 
định số 115/2003/NĐ-CP, Điều 21 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, Điều 18 Nghị 
định số 117/2003/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và được hưởng 
chế độ phụ cấp, chế độ trả lương theo quy định tại Nghị định này. 
6. Chế độ trả lương áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đối với cán bộ 
chuyên trách và công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ 
cấp mất sức lao động như sau: 
a) Cán bộ chuyên trách cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp 
mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động, hàng tháng 
được hưởng 90% mức lương chức danh hiện đảm nhiệm quy định tại Nghị định 
này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
b) Công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức 
lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động, hàng tháng được 
hưởng 90% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính có cùng trình độ 
đào tạo quy định tại Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế. 
Điều 9. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương 
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1. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất 
lương) đối với từng cơ quan hành chính, từng đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ, cơ 
quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các đơn vị sự 
nghiệp có thu (kể cả các đơn vị đã thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp có thu). Riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 
35%. 

3. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành 
chính có thu. 

4. Ngân sách địa phương sử dụng 50% số tăng thu giữa dự toán năm kế  hoạch 
so với dự toán năm trước liền kề do Thủ tướng Chính phủ giao và 50% số tăng 
thu giữa thực hiện so với dự toán năm kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. 
5. Ngân sách Trung ương bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương 
cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
trong trường hợp đã thực hiện đúng các quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 
này mà vẫn còn thiếu. 

Điều 10. Quản lý tiền lương và thu nhập 

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc xếp lương, chế độ phụ cấp lương, nâng 
bậc lương, trả lương, quản lý tiền lương và thu nhập theo quy định tại Nghị định 
này và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 
Đối với các cơ  quan hành chính được khoán biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thực hiện chế độ hạch toán và tự 
chủ tài chính, thì căn cứ vào kết quả tiết kiệm kinh phí hành chính và mức tăng 
trưởng các nguồn thu được quyền quyết định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền 
lương so với mức lương tối thiểu chung và tăng thêm mức trích lập các quỹ 
khen thưởng, quỹ phúc lợi để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền. 
2. Thực hiện phân cấp trách nhiệm để người đứng đầu cơ quan nhà nước và người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quyết định việc xếp lương, nâng bậc lư-
ương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt 
khung đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp 
của cơ quan có thẩm quyền.  
3. Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương, 
thực hiện phân cấp việc quyết định xếp lương, nâng bậc lương và phụ cấp thâm 
niên vượt khung như sau: 
a) Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Việc quyết định xếp lương, nâng bậc 
lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn, thực hiện theo phân cấp 
hiện hành. 

b) Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (loại A3): 

b1) Việc quyết định xếp lương vào loại A3 khi được phê chuẩn kết quả bầu cử, 
khi được bổ nhiệm vào ngạch (hoặc chức danh), nâng ngạch, chuyển ngạch, 
thực hiện theo phân cấp hiện hành. 

b2) Việc quyết định nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 
khung trong ngạch hoặc trong chức danh loại A3 do Chánh án Toà án nhân 
dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp sử dụng và quản lý 
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cán bộ, công chức, viên chức đó ra quyết định thực hiện và có trách nhiệm báo 
cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ. 

b3) Việc quyết định nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) trong ngạch hoặc trong 
chức danh loại A3 do Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trư-
ưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trực tiếp sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó ra 
quyết định thực hiện sau khi có thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và có trách 
nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ.  

Chương V 

Một số vấn đề thực tiễn giáo dục và đào tạo ở 
Việt Nam 

I. đổi mới giáo dục tHPT 
I.  thực trạng phát triển giáo dục trung học phổ thông 

 a) Quy mô phát triển: 
Trong các cấp, bậc học thì số học sinh trung học phổ thông có tốc độ tăng nhanh, 

cao nhất so với tiểu học và trung học cơ sở, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây. Hàng 
năm bình quân cả nước có khoảng 76% học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển vào THPT 
(tính cả khu vực công lập và ngoài công lập). Số học sinh nhập học tăng từ 554.000 trong 
năm học 1991-1992 lên đến 2.802.000 trong năm học 2005-2006. Ngay cả những vùng 
khó khăn như Miền núi phía Bắc và Tây nguyên cũng có tốc độ tăng số lượng rất cao và 
sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Đây là cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương 
phổ cập bậc trung học vào năm 2020 song cũng làm trầm trọng hơn những khó khăn rất 
lớn vốn có trong việc đảm bảo các điều kiện cần thiết, tối thiểu để đảm bảo chất lượng. 
Thêm nữa, dấu hiệu nói trên tuy phản ảnh một tình hình đáng mừng là nhu cầu được học 
tập để đạt trình độ cao của xã hội ngày càng tăng, song cũng bộc lộ một điểm yếu là chưa 
làm tốt việc phân luồng sau trung học cơ sở. 

b) Về mạng lưới trường: 
  Trong những năm qua hệ thống trường THPT đã phát triển mạnh. Số lượng trường 
THPT tăng từ 1.402 trong năm học 1996-1997 lên 2200 trường vào năm học 2005-2006. 
Hiện tại, bình quân mỗi huyện, thị trên toàn quốc có khoảng 3,7 trường THPT. 

Số lượng các trường ngoài công lập cũng tăng khá mạnh, nhất là ở những thành 
phố lớn. Tuy nhiên, mạng lưới trường được phân bố không đều giữa các vùng. Tại các 
vùng miền núi phía Bắc và Tây nguyên mạng lưới trường vẫn chưa đáp ứng nhu cầu học 
tập (tương ứng là 1,9 trường/huyện và 2,2 - 2,7 trường/huyện cho hai vùng).  

c) Về chất lượng và hiệu quả giáo dục ở THPT 
Chất lượng giáo dục Trung học Phổ thông cũng như chất lượng giáo dục của các 

cấp bậc học khác đã có những chuyển biến đáng kể trong mấy năm qua. Trên phạm vi 
toàn quốc, các tỷ lệ bỏ học và lưu ban đều giảm, tỷ lệ tốt nghiệp tăng, do đó tỷ lệ hoàn 
thành cấp học của toàn quốc đã tăng từ 82,5% (năm học 1997-1998) lên 85,1% (năm học 
2001-2002). Tuy nhiên, vì nhiều lí do, trong đó có sự chênh lệch về trình độ kinh tế xã 
hội nên giữa các vùng cũng còn những khác biệt về chất lượng; đặc biệt là đối với những 
vùng mà tốc độ tăng học sinh quá mất cân đối so với hệ điều kiện tối thiểu để đảm bảo 
chất lượng (thiếu nhiều giáo viên, cơ sở vật chất nghèo nàn...).  
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Chất lượng đề cập trên đây về thực chất mới phản ánh được một mặt là chất lượng 
học tập. Những mặt khác như đạo đức, thể lực, năng lực và xúc cảm thẩm mĩ, lao động và 
hướng nghiệp theo yêu cầu giáo dục toàn diện tuy đã chú ý tới khi đánh giá tổng hợp 
song yêu cầu này cần một sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, khoa học và khá phức tạp 
mà cho đến nay chưa thể thực hiện được như  mong muốn. 

Xét về hiệu quả ngoài (tức xét về mức độ đáp ứng các đòi hỏi của xã hội đối với 
học sinh sau khi ra trường) thì cho đến nay chưa  có những số liệu thống kê chính xác. 
Nếu chỉ xét riêng từ phương diện phân luồng sau trung học phổ thông, căn cứ vào kết quả 
khảo sát 457 trường THPT ở 15 tỉnh của Dự án phát triển giáo dục THPT thì có 19,2% 
học sinh tốt nghiệp THPT  vào học đại học, cao đẳng; 7,4% vào các trường trung học 
chuyên nghiệp và 4,9% vào các trường nghề. Số còn lại hoặc đi làm nghĩa vụ quân sự 
hoặc vào đời tham gia lao động (có hoặc không qua đào tạo). 

Đánh giá chung là chất lượng giáo dục trung học phổ thông hiện nay mặc dầu có 
chuyển biến song chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao, càng phong phú, càng đa 
dạng của xã hội với nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập.  

d) Về các điều kiện cần thiết để đảm bảo giáo dục trung học phổ thông. 
- Thời lượng học:  
Hiện nay thời gian dành cho học  sinh học tập trong tất cả các cấp bậc học ở nước 

ta, nếu tính theo tuần là 35 tuần/năm. Cấp trung học phổ thông cũng có số tuần học như 
vậy, nếu tính theo số tiết thì tổng thời lượng hàng năm cho toàn bộ cấp học chỉ đạt xấp xỉ 
1000 giờ. Con số này thấp hơn nhiều so với số giờ học trung bình của học sinh cùng cấp 
học ở các nước khác (bình quân 1200 giờ/năm học). Cần chú ý rằng thời lượng học là một 
trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng học; thậm chí là yếu tố hàng đầu 
(theo nhiều công trình nghiên cứu về chất lượng học tập của các nước trong thời gian gần 
đây). 

- Chương trình, sách giáo khoa: 
Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng giáo 

dục. Chương trình (chương trình cải cách giáo dục) được biên soạn từ cách đây hơn 25 
năm (riêng sách giáo khoa THPT cũng đã sử dụng được hơn 10 năm). Đây là bộ chương 
trình thống nhất của một đất nước thống nhất kể từ sau cách mạng tháng 8, được chuẩn bị 
một cách nghiêm túc, công phu, phục vụ tích cực cho mục tiêu đào tạo người lao động 
Việt Nam trong một giai đoạn phát triển kinh tế xã hội nhất định và trong một bối cảnh 
thế giới có phần khác so với hiện nay. Chương trình đã quán triệt yêu cầu giáo dục toàn 
diện, tập trung vào kiến thức và kĩ năng cơ bản, đảm bảo tính liên tục giữa các cấp bậc 
học, đảm bảo yêu cầu liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp. 
Chương trình cũng góp phần tích cực vào việc phổ cập giáo dục, đáp ứng yêu cầu học tập 
tiếp tục của số đông học sinh, góp phần phát triển qui mô giáo dục phổ thông và phát 
hiện, bồi dưỡng nhân tài tương lai cho đất nước.  

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, nếu chương trình về cơ bản tỏ ra phù hợp với yêu 
cầu và đặc điểm của một giai đoạn đã qua thì đối chiếu với yêu cầu của giai đoạn phát 
triển mới lại thể hiện nhiều điều bất cập mà nổi bật nhất là không thể đáp ứng tốt đối với 
mục tiêu đào tạo con người Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước với những phẩm chất và năng lực mới thể hiện trong mục tiêu đào 
tạo. Nội dung chương trình và sách còn quá thiên về lý thuyết, ít kiến thức ứng dụng và 
thực hành, ít gắn với thực tiễn. Khối lượng và mức độ nội dung ở một số phần trong một 
số môn còn nặng và cao, có hiện tượng kiến thức vừa thừa vừa thiếu, có sự trùng lặp giữa 
một vài môn học. Chưa chú ý tới việc rèn luyện các kỹ năng một cách thích đáng, đặc 
biệt là kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng các điều đã học để giải quyết những vấn đề 
trong cuộc sống. Chương trình còn quá chú ý đến hệ thống các môn học trên lớp mà chưa 
quan tâm đúng mức đến hoạt động ngoài giờ lên lớp của người học. Đặc biệt, chương 
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trình và sách giáo khoa chưa trực tiếp góp phần giúp giáo viên và học sinh chuyển từ cách 
dạy, học thụ động, áp đặt, chủ yếu là đối phó với thi cử sang cách dạy học tích cực, chủ 
động để phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh, gắn học 
tập trong nhà trường với thực tiễn sinh động, phong phú ngoài xã hội. Quan niệm, lối viết, 
cách trình bày sách giáo khoa tỏ ra quá cũ so với yêu cầu và xu thế đổi mới sách giáo 
khoa trên thế giới. 

- Về đội ngũ giáo viên 
Đội ngũ giáo viên đóng một vai trò có ý nghĩa quyết định tới việc đảm bảo chất 

lượng  giáo dục.  
Về số lượng, tổng số giáo viên trung học phổ thông hiện nay trên toàn quốc tính 

đến năm học 2005 - 2006 xấp xỉ 107.000 người. Mặc dù vậy nếu theo qui định tỉ lệ giáo 
viên/lớp là 2,1 thì hiện nay mới đạt 1,68 (trừ vùng đồng bằng sông Hồng). Giống như đối 
với các cấp, bậc học khác, cơ cấu giáo viên trung học phổ thông cũng có tình trạng vừa 
thừa, vừa thiếu, lại không đồng bộ. Tuy nhiên đối chiếu với nhu cầu  phát triển cấp học 
này thì đòi hỏi giải quyết tình trạng thiếu giáo viên vẫn phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt là 
ở các vùng khó (theo dự báo đến năm học 2010 - 2011 sẽ cần tới một số lượng giáo viên 
là 124.000 người).  

. Chất lượng giáo viên 
 Hầu hết giáo viên các trường THPT đều có trình độ đại học sư phạm. Tính đến 

năm học 2005-2006 đã có > 97% giáo viên đạt chuẩn (tốt nghiệp đại học) và 1,7% giáo 
viên đạt trên chuẩn (thạc sĩ). Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chương trình giáo 
dục tuổi đời trung bình và tuổi nghề bình quân của giáo viên THPT là 35 và 11,91 năm. 
Với một số tuổi nghề nhất định đa số giáo viên có thể đảm đương được các yêu cầu dạy 
học mà chương trình đặt ra. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên THPT hiện nay còn có những 
hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học, về ý thức và khả năng đổi mới phương pháp dạy 
học, sự say mê nâng cao hiểu biết và tay nghề, trình độ sử dụng thiết bị dạy học, còn thiếu 
hiểu biết cơ sở khoa học và kỹ năng đánh giá theo xu thế, kỹ thuật hiện đại. Ngoài ra, một 
bộ phận nhỏ còn có những biểu hiện suy thoái đạo đức của người thầy làm ảnh hưởng đến 
uy tín chung của đội ngũ (như ép buộc học sinh học thêm, làm nhục học sinh...). 

- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 
Vì kinh phí giáo dục được phân bổ từ Ngân sách nhà nước được sử dụng hầu hết 

cho chi thường xuyên còn kinh phí dành cho xây dựng cơ sở vật chất nhà trường thì chủ 
yếu dựa vào khả năng ngân sách của địa phương và đóng góp của phụ huynh học sinh, 
nhưng trong thời gian qua các địa phương đã rất nỗ lực trong việc tăng cường cơ sở vật 
chất cho các trường học và so với các cấp bậc học khác thì các trường trung học phổ 
thông có cơ sở vật chất tương đối khá. Tuy nhiên đối chiếu với những điều kiện tối thiểu 
để đảm bảo chất lượng thì cơ sở vật chất của nhiều trường vẫn còn rất thiếu thốn, đặc biệt 
ở những vùng khó khăn. Tình trạng học hai ca trong ngày vẫn còn phổ biến. Điều đáng 
lưu ý là sĩ số học sinh trong một lớp thường cao (48-50 học sinh). Tình hình chất lượng 
của các phòng học cũng là vấn đề cần quan tâm vì vẫn còn 4,14% số phòng học ở trong 
tình trạng tạm thời, tập trung vào các tỉnh miền núi.  

Chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học của các trường THPT cũng là vấn đề 
cần quan tâm. Trong số 27 tỉnh được khảo sát  để xây dựng "Kế hoạch tổng thể phát triển 
giáo dục trung học” (năm 2001) thì chỉ có khoảng 38,2% thiết bị dạy học là đáp ứng tiêu 
chuẩn quy định. Tình hình này đã được cải thiện tốt hơn trong vài năm gần đây. 

Như vậy về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thì từ số lượng, chất lượng, cho đến các 
khâu trang cấp, bảo quản, sử dụng đều đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải khẩn trương giải 
quyết. 

- Quản lý giáo dục 
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Hiện tại các trường THPT đều do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Trong 
thời gian qua  đã tăng cường thực hiện chủ trương phân cấp theo hướng trao quyền nhiều 
hơn cho cơ sở nhằm khuyến khích tính chủ động và sự năng động của điạ phương, sự 
tham gia của cộng đồng và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Tuy 
nhiên, quản lý vẫn là khâu yếu vì nhiều lý do (trình độ đội ngũ, cơ chế còn nhiều điều bất 
cập, phương tiện phục vụ hoạt động quản lý còn thiếu và lạc hậu...).  

Tóm lại, trong một số năm qua chất lượng giáo dục ở THPT đã có những tiến bộ 
và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ở THPT đã được cải thiện, tuy nhiên những 
tiến bộ này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của thực tế giáo dục ở cấp THPT. 

2. sự cần thiết phải đổi mới chương trình giáo dục trung 
học phổ thông và những định hướng đổi mới 

Khác với những lần cải cách giáo dục trước đây (1950, 1956, 1980), đổi mới giáo 
dục phổ thông theo Nghị quyết 40 của Quốc hội lần này chỉ tập trung vào việc đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông (từ tiểu học qua THCS đến THPT). Tuy nhiên cần hiểu 
chương trình theo nghĩa rộng, không chỉ bó hẹp trong phạm vi nội dung. Đổi mới chương 
trình giáo dục phổ thông là một quá trình đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến 
phương tiện giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kể cả việc đổi mới cách xây dựng 
chương trình từ quan niệm cho đến qui trình kĩ thuật.  

a) Nghị quyết 40/2000/QH10, ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội khoá X 
về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đã khẳng định mục tiêu của việc đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông lần này là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp 
giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế 
hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ 
thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

b) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 của nước ta đã đề ra nhiệm vụ 
"Khẩn trương biên soạn và đưa vào sử dụng ổn định trong cả nước bộ chương trình và 
sách giáo khoa phổ thông phù hợp với yêu cầu phát triển mới" và chiến lược phát triển 
giáo dục 2001 - 2010 cũng đã cụ thể hóa yêu cầu này. 

c) Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg về việc đổi mới chương 
trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X và 
Chỉ thị số 30/1998/CT-TTg về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và 
đào tạo hai giai đoạn ở đại học, nêu rõ các yêu cầu, các công việc mà Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và các cơ quan có liên quan phải khẩn trương tiến hành trong thời gian tới. 

. Mục tiêu của cấp trung học phổ thông (Theo Luật Giáo dục 2005, Điều 27) 
Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết 

quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết 
thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa 
chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào 
cuộc sống lao động. 

. Một số đặc điểm của cấp trung học phổ thông 
+ Cấp THPT gồm 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12, là cấp học cuối cùng của giáo 

dục phổ thông, nối tiếp cấp THCS và có trách nhiệm hoàn thành việc đào tạo tiếp thế hệ 
trẻ học sinh đã qua các cấp, bậc học trước đó của nhà trường phổ thông. Đây là cấp học 
vừa trực tiếp tạo nguồn cho bậc cao đẳng, đại học nói riêng, vừa góp phần quan trọng vào 
việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. 
Nói cụ thể hơn, cấp học này một mặt, cần chuẩn bị cho học sinh những tri thức và kĩ năng 
về khoa học xã hội, nhân văn, toán học, khoa học tự nhiên, kĩ thuật để họ có thể tiếp tục 
đào tạo ở bậc học tiếp theo, mặt khác cần hình thành và phát triển cho họ những hiểu biết 
về nghề phổ thông cần thiết cho cuộc sống, tham gia lao động sản xuất, xây dựng xã hội 
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và khi có điều kiện tiếp tục học lên. Từ trên nền tảng đó mà phát triển các hệ thống phẩm 
chất, năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. 

+ Trường THPT chú trọng tới phân hóa trong giáo dục, do đặc điểm phát triển tâm, 
sinh lí của học sinh với khả năng, nguyện vọng đa dạng. Tuy nhiên phân hóa theo hướng 
nào và ở mức độ nào vẫn phải đảm bảo tính phổ thông với nội dung giáo dục mang tính 
chất nền tảng, làm cơ sở cho sự phát triển hài hòa, toàn diện nhân cách người học. 

+ Trường THPT còn mang tính hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp ở nhà trường 
sẽ góp phần giúp học sinh sau khi học xong có khả năng tìm và thích ứng nhanh với 
những nghề thích hợp. 

-  Lí do của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 
a) Do yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội đối với việc đào tạo nguồn nhân 

lực trong giai đoạn mới 
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) 

với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở thành 
nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của 
công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là con người, là nguồn lực người Việt Nam 
được phát triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Việc 
này cần được bắt đầu từ giáo dục phổ thông, mà trước hết là phải bắt đầu từ việc xác định 
mục tiêu đào tạo như là xác định những gì cần đạt được (đối với người học) sau một quá 
trình đào tạo. Nói chung đó là một hệ thống phẩm chất và năng lực được hình thành trên 
một nền tảng kiến thức, kĩ năng đủ và chắc chắn. 

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, ngoài các phẩm chất như lòng yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội, quý trọng và hăng say lao động, có lòng nhân ái, ý thức trách 
nhiệm, còn có những phẩm chất và năng lực rất cần thiết trong quá trình chuyển đổi từ 
nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp và chuẩn bị hình thành kinh tế tri 
thức; đó là phẩm chất tôn trọng và nghiêm túc tuân theo pháp luật; quan tâm và tham gia 
giải quyết các vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu; có tư duy phê phán để thích ứng với 
những thay đổi trong cuộc sống; đó là năng lực hợp tác và giao tiếp có hiệu quả, năng lực 
chuyển đổi nghề nghiệp theo yêu cầu mới của sản xuất và thị trường lao động, năng lực 
quản lý, nổi bật nhất là năng lực thích ứng với cốt lõi là khả năng phát hiện và giải quyết 
vấn đề. Những phẩm chất và năng lực nêu trên phải được xem là những nội dung chủ yếu 
của mục tiêu giáo dục và trước hết là mục tiêu của nhà trường phổ thông. 

b) Do sự phát triển nhanh, mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công 
nghệ thể hiện qua các lý thuyết, các thành tựu mới và khả năng ứng dụng cao, rộng và 
nhanh vào thực tế buộc chương trình, sách giáo khoa phải luôn được xem xét, điều chỉnh. 
Học vấn mà nhà trường phổ thông trang bị không thể thâu tóm được mọi tri thức mong 
muốn, vì vậy phải coi trọng việc dạy phương pháp, dạy cách đi tới kiến thức của loài 
người, trên cơ sở đó mà tiếp tục học tập suốt đời. Xã hội đòi hỏi người có học vấn hiện 
đại không chỉ có khả năng lấy ra từ trí nhớ các tri thức dưới dạng có sẵn, đã lĩnh hội ở nhà 
trường phổ thông mà còn phải có năng lực chiếm lĩnh, sử dụng các tri thức mới một cách 
độc lập; khả năng đánh giá các sự kiện, các tư tưởng, các hiện tượng mới một cách thông 
minh, sáng suốt khi gặp trong cuộc sống, trong lao động và trong quan hệ với mọi người. 
Nội dung học vấn phải góp phần quan trọng để phát triển hứng thú và năng lực nhận thức 
của học sinh; cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho việc tự học và tự giáo 
dục sau này.  

c) Do có những thay đổi trong đối tượng giáo dục. Những kết quả nghiên cứu tâm - 
sinh lý của học sinh và điều tra xã hội học gần đây trên thế giới cũng như ở nước ta cho 
thấy thanh thiếu niên có những thay đổi trong sự phát triển tâm - sinh lý, đó là sự thay đổi 
có gia tốc. Trong điều kiện phát triển của các phương tiện truyền thông, trong bối cảnh 
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hội nhập, mở rộng giao lưu, học sinh được tiếp nhận nhiều nguồn thông tin đa dạng, 
phong phú từ nhiều mặt của cuộc sống, có hiểu biết nhiều hơn, linh hoạt và thực tế hơn so 
với các thế hệ cùng lứa tuổi trước đây mấy chục năm, đặc biệt là học sinh bậc trung học. 
Trong học tập, họ không thoả mãn với vai trò của người tiếp thu thụ động, không chỉ chấp 
nhận các giải pháp đã có sẵn được đưa ra. Như vậy, ở lứa tuổi này nảy sinh một yêu cầu 
và cũng là một quá trình: sự lĩnh hội độc lập các tri thức và phát triển kỹ năng. Nhưng các 
phương thức học tập tự lập ở học sinh nếu muốn được hình thành và phát triển một cách 
có chủ định thì cần thiết phải có sự hướng dẫn đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi. 
Chương trình và sách giáo khoa phải góp phần trực tiếp đáp ứng yêu cầu đó. 

d) Do nhu cầu phải hoà chung với xu thế đổi mới tiến bộ trên thế giới trong lĩnh 
vực chương trình, sách giáo khoa. 

Đây cũng là một trong những yêu cầu cần thiết, đặc biệt là các bối cảnh thế giới 
hiện nay với xu thế hòa nhập.  

Từ những thập kỉ cuối thế kỉ XX, nhiều quốc gia đã tiến hành chuẩn bị và triển 
khai cải cách giáo dục, tập trung vào giáo dục phổ thông mà trọng điểm là cải cách 
chương trình và sách giáo khoa. Chương trình của các nước đều hướng tới việc thực hiện 
yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, trực tiếp góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân 
lực, nâng cao chất lượng sống của con người, khắc phục tình trạng học tập nặng nề, căng 
thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, hứng thú và niềm tin đối với việc học tập của học sinh, 
tình trạng giáo dục thoát li đời sống, quá nhấn mạnh đến tính hệ thống, yêu cầu quá cao 
về mặt lí thuyết mà coi nhẹ những tri thức và kĩ năng có liên quan trực tiếp đến cuộc sống 
hàng ngày của học sinh khiến năng lực hoạt động thực tiễn của người học bị hạn chế. Xu 
thế đổi mới cũng nhằm khắc phục tình trạng sản phẩm của giáo dục không đáp ứng được 
yêu cầu biến đổi nhanh và đa dạng của sự phát triển xã hội, sự bất bình đẳng về cơ hội 
tiếp nhận giáo dục mà biểu hiện chủ yếu là sự cách biệt về điều kiện, về trình độ giữa các 
địa phương và khu vực, cách biệt giữa giới tính và địa vị xã hội. Trào lưu cải cách giáo 
dục lần thứ 3 của thế kỉ 20 đang hướng vào việc khắc phục những biểu hiện nói trên để 
chuẩn bị cho thế hệ trẻ ở các quốc gia bước vào thế kỉ XXI. 

Từ tinh thần trên, việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông ở các nước 
thường theo các xu thế sau:  

- Quan tâm hơn nữa đến việc đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội và 
cạnh tranh quốc tế trong tương lai, góp phần thực hiện yêu cầu bình đẳng và công bằng về 
cơ hội giáo dục. 

- Nhấn mạnh việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa truyền thống tốt đẹp 
của mỗi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

- Coi trọng thực hành, vận dụng, nội dung chương trình thường tinh giản, tập trung 
vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản và thiết thực, tích hợp được nhiều mặt giáo dục. Hình 
thức tổ chức dạy học rất đa dạng. 

- Chương trình và cách thực hiện chương trình như trên đã làm thay đổi quan niệm 
và cách biên soạn, cách sử dụng sách giáo khoa. Sách giáo khoa trở thành tài liệu định 
hướng và hỗ trợ cho quá trình tự học, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh tri thức mới và thực hành 
theo năng lực của người học. Các thông tin trong sách giáo khoa (qua kênh hình và kênh 
chữ) thường đa dạng, phong phú, đòi hỏi người học phải có tư duy linh hoạt, có đầu óc 
phê phán mới phát hiện và giải quyết được vấn đề.Căn cứ vào những yêu cầu vừa nên để 
xem xét chương trình phổ thông hiện hành với những ưu điểm đã nêu thì rõ ràng là phải 
tổ chức xây dựng lại chương trình, sách giáo khoa mới cho tất cả các cấp bậc học phổ 
thông ở nước ta. 

 Những định hướng đổi mới chương trình - sách giáo khoa Trung học phổ 
thông 
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Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo đổi mới chương trình và sách giáo 
khoa của giáo dục phổ thông trong giai đoạn từ nay đến năm 2010. 

a) Quán triệt mục tiêu giáo dục: 
Chương trình và sách giáo khoa của giáo dục phổ thông phải là sự thể hiện cụ thể 

của mục tiêu giáo dục qui định trong Luật Giáo dục cho từng cấp, bậc học. Các phẩm 
chất và năng lực nêu trong mục tiêu phải được cụ thể hóa thành hệ thống các giá trị, bao 
gồm các giá trị truyền thống cần kế thừa và phát huy để giữ gìn bản sắc dân tộc, các giá 
trị mới được hình thành trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế. Làm được như vậy thì chương trình và sách giáo khoa mới đóng góp một cách hiệu 
quả vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực của đất nước trong những thập kỉ đầu của thế 
kỉ 21. Với yêu cầu xây dựng mục tiêu đã nêu, chương trình và sách giáo khoa phải quan 
tâm đúng mức đến "dạy chữ" và "dạy người", định hướng nghề nghiệp trong hoàn cảnh 
mới của xã hội Việt Nam hiện đại. 

b) Đảm bảo tính khoa học và sư phạm: 
Chương trình và sách giáo khoa của giáo dục phổ thông phải là công trình khoa 

học sư phạm, trong đó phải lựa chọn được các nội dung cơ bản, phổ thông, cập nhật với 
những tiến bộ của khoa học, công nghệ, của kinh tế - xã hội, gần gũi với đời sống và phù 
hợp với trình độ nhận thức của học sinh trong từng giai đoạn học tập, gắn bó với thực tế 
phát triển của đất nước, tích hợp được nhiều mặt giáo dục trong từng đơn vị nội dung, 
nâng cao chất lượng thực hành vận dụng theo năng lực từng đối tượng học sinh. 

c) Thể hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học 
Một trong những trọng tâm của đổi mới chương trình và sách giáo khoa của giáo 

dục phổ thông là tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học dựa vào 
hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh với sự tổ chức và hướng dẫn 
đúng mức của giáo viên, góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bồi dưỡng 
hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui trong học tập. 

Đổi mới phương pháp dạy học luôn luôn đặt trong mối quan hệ với đổi mới mục 
tiêu, nội dung dạy học, đổi mới cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; đổi mới các hình thức 
tổ chức dạy học để phối hợp giữa dạy học theo cá nhân và các nhóm nhỏ hoặc cả lớp, 
giữa dạy học ở trong phòng học và ngoài hiện trường; đổi mới môi trường giáo dục để 
học gắn với thực hành và vận dụng; đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh với sự 
khuyến khích học sinh tự đánh giá và sử dụng bộ công cụ đánh giá, phối hợp kiểu đánh 
giá truyền thống với trắc nghiệm khách quan. 

d) Đảm bảo tính thống nhất: 
Chương trình giáo dục phổ thông phải đảm bảo tính chỉnh thể qua việc xác định 

mục tiêu, nội dung, định hướng phương pháp... từ bậc tiểu học qua trung học cơ sở đến 
trung học phổ thông. Chương trình và sách giáo khoa phải áp dụng thống nhất trong cả 
nước, đảm bảo sự bình đẳng thực sự trong giáo dục, đặc biệt ở giai đoạn học tập cơ bản 
của các cấp, bậc học phổ cập giáo dục. Tính thống nhất của chương trình và sách giáo 
khoa thể hiện ở: 

• Mục tiêu giáo dục 
• Quan điểm khoa học và sư phạm xuyên suốt các môn học, các cấp bậc học 
• Trình độ chuẩn của chương trình trong dạy học và kiểm tra, đánh giá. 

Do sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, miền, giữa các đối tượng học sinh 
nên phải có các giải pháp thích hợp và linh hoạt về các bước đi, về thời lượng, về điều 
kiện thực hiện chương trình theo từng vùng, miền, từng loại đối tượng học sinh; giải quyết 
một cách hợp lí giữa yêu cầu của tính thống nhất với sự đa dạng về điều kiện học tập của 
học sinh. 

e) Đáp ứng yêu cầu phát triển của từng đối tượng học sinh: 
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Chương trình và sách giáo khoa tạo cơ sở quan trọng để: 
• Phát triển trình độ giáo dục cơ bản của nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng giai 

đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đủ khả năng hợp tác, cạnh tranh 
quốc tế. 

• Phát triển năng lực của mỗi cá nhân, góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tài năng 
tương lai của đất nước bằng phương thức dạy học cá nhân hóa, thực hiện dạy học 
các nội dung tự chọn không bắt buộc ngay từ tiểu học và phân hóa theo năng lực, 
sở trường ngày càng đậm nét qua các hình thức thích hợp. 
iv. vấn đề phân ban ở trung học phổ thông 
1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của chủ trương phân ban 
- Phân hoá trong dạy học là một nguyên tắc sư phạm. Nguyên tắc này đòi hỏi việc 

dạy học ở tất cả các cấp, bậc học phải tính đến những khác biệt của học sinh về đặc điểm 
tâm-sinh lý, sở trường, nguyện vọng, hứng thú, điều kiện sống, v.v...để đạt được hiệu quả 
đối với mỗi cá nhân. Phân hoá được thể hiện ở cấp độ vi mô và vĩ mô. Phân hoá ở cấp độ 
vi mô là tìm kiếm các phương pháp, kĩ thuật dạy học sao cho mỗi cá thể hoặc mỗi nhóm, 
với nhịp độ học tập khác nhau trong giờ học đều đạt được kết quả mong muốn. Phân hoá 
ở cấp độ vĩ mô thể hiện ở các hình thức tổ chức dạy học với những nội dung khác nhau 
cho từng lớp đối tượng khác nhau cũng nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển tốt 
nhất về năng lực và thiên hướng. Những hình thức tổ chức nói trên thường là: phân thành 
các ban với những chương trình khác nhau; phân loại các giáo trình để học tập theo kiểu 
bắt buộc và tự chọn, xây dựng các loại trường chuyên biệt hoặc kết hợp các hình thức đã 
nêu. 

- Phân hoá dạy học cũng góp phần thực hiện yêu cầu đào tạo và phân công lao 
động xã hội theo nguyên tắc mỗi thành viên sẽ đóng góp có hiệu quả nhất đối với việc đã 
chọn hoặc được giao trên cơ sở đã được chuẩn bị tốt theo định hướng từ nhà trường. Đây 
thực chất là đáp ứng yêu cầu phân luồng lao động của xã hội mà nhà trường phải thực 
hiện. 

- Căn cứ vào quy luật phát triển nhận thức và hình thành các đặc điểm tâm lý thì từ 
những lớp cuối của cấp trung học cơ sở, học sinh đã bộc lộ thiên hướng, sở trường và 
hứng thú đối với những lĩnh vực kiến thức, kĩ năng nhất định.  

- Phân hoá dạy học ở cấp độ vĩ mô đối với cấp trung học phổ thông là một xu thế 
của thế giới và được thể hiện cụ thể trong thực tiễn giáo dục từ rất lâu. Theo kết quả của 
các công trình nghiên cứu về hệ thống giáo dục và các hình thức tổ chức học tập trong 
nhà trường trên thế giới thì hiện nay hầu như không còn nước nào dạy học theo một 
chương trình và kế hoạch duy nhất cho mọi học sinh ở trường THPT. 

 2. Về các phương án phân ban đã được thí điểm 
 a) Năm 1989, Bộ Giáo dục (cũ) thực hiện Nghị Quyết 14 của Bộ Chính trị đã tiến 

hành thí điểm ở diện hẹp tại hai trường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Lê Hồng Phong (Nam Hà 
cũ; sau đó thêm một số trường ở các tỉnh phía Nam) về một phương án phân ban (gồm 5 
ban). Thực nghiệm đã đưa lại nhiều bài học bổ ích cho việc thiết kế mô hình trường 
THCB sau này (mục tiêu, phương án phân ban, nội dung và phương pháp dạy học các 
môn ở các ban...) 

Sau một thời gian nghiên cứu, thu thập  và  trao đổi ý kiến,  điều chỉnh phương án 
thí điểm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội 
đồng giáo dục trung học phương án phân ban dưới đây: 

- Phân ban sớm (ngay từ lớp 10). 
- Phân ban rộng (có ít ban) với ba ban là: Khoa học tự nhiên (A), Khoa học tự 

nhiên- kỹ thuật (B), Khoa học xã hội (C). 
- Kết hợp với giáo trình tự chọn để phân hoá sâu hơn  
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Phương án này đã được thí điểm từ 1993 và dừng lại vào năm 1997. 
b) Đánh giá chung 

Tổng kết lại quá trình thí điểm phân ban giai đoạn 1993 - 1997, Chỉ thị 30 của Thủ 
tường Chính phủ đã đánh giá như sau: ""Chủ trương phân ban ở Phổ thông Trung học 
nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập và phân luồng học sinh sau khi học Trung học Cơ sở 
là phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội nước ta". Chính vì vậy mà trong Chỉ thị đã 
nêu rõ là tiếp tục thực hiện phân ban trên cơ sở tiến hành những điều chỉnh cần thiết. Có 
thể đánh giá những ưu, nhược điểm của phương án thí điểm giai đoạn 1993 - 1997 như 
sau: 

- Phân hoá bằng hình thức phân ban có nhiều thuận lợi, phù hợp với điều kiện của 
nước ta hiện nay và có khả năng thực hiện hơn cả, so với những hình thức phân hoá khác. 
Việc thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm và điều chỉnh là một việc làm cần thiết, được 
triển khai nghiêm túc, công phu, tạo nhiều thuận lợi cho sự điều chỉnh và triển khai đại trà 
sau này. 

- Mục tiêu của trường THPT có phân ban cũng như mục tiêu của từng ban đã được 
xác định hợp lý, phù hợp với tính chất của loại trường này, đặc biệt là tính chất phân hoá. 

- Bộ chương trình và SGK thí điểm, đặc biệt là của ban A và ban C, được thừa nhận 
là tốt, hiện đại hơn SGK đại trà. Quá trình giảng dạy thí điểm cũng đồng thời là quá trình 
thực hiện những đổi mới bước đầu về phương pháp và tổ chức dạy học. 

- Công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý đã được coi trọng. Nhìn chung 
giáo viên tham gia thí điểm đã nắm được mục tiêu giáo dục, nội dung và mức độ cần đạt 
được qua giảng dạy môn học, đồng thời qua đó đã trưởng thành một bước về chuyên môn. 
Học sinh các trường tham gia thí điểm đã có tiến bộ rõ rệt cả về học lực và hạnh kiểm; tỉ 
lệ đỗ tốt nghiệp và trúng tuyển vào đại học và cao đẳng khá cao. 

- Một biểu hiện đáng ghi nhận là sự tăng tiến đáng kể về cơ sở vất chất và thiết bị 
trường học ở các trường thí điểm nhờ nguồn đầu tư của ngân sách dành cho hoạt động thí 
điểm, ngân sách địa phương và sự đóng góp của các lực lượng xã hội. 

Tuy nhiên, qua thí điểm cũng bộc lộ nhiều thiếu sót, bất cập đối với mô hình phân 
ban, mục tiêu và nội dung dạy học, các điều kiện tối thiểu để thực hiện chủ trương, cụ thể 
là: 

- Chưa đảm bảo được khối lượng và mức độ cần thiết về học vấn phổ thông mà 
một học sinh tốt nghiệp THPT cần có. Điều này thể hiện ở nội dung thuộc một số môn 
không phân hoá của từng ban (có phần còn giản đơn, sơ lược, chưa đạt mức tối thiểu cần 
có). 

- Phương án ba ban tỏ ra đảm bảo tính logic về mặt lý thuyết nhưng trong thực tế 
thí điểm đã bộc lộ những bất cập, đặc biệt là sự tồn tại và phát triển của ban B. Mục tiêu 
của ban B được xác định về cơ bản là đúng đắn, tuy nhiên lại chưa tính đến những vấn đề 
tâm lý, xã hội - đặc biệt là nguyện vọng vào học đại học (trước hết là của phụ huynh và 
học sinh), những khó khăn xuất hiện khi cần có điều kiện để đào tạo kĩ thuật, nghề đối 
với ban này (đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất...). Mặc dù đã có sự điều chỉnh liên tục 
song số học sinh vào học ban B càng ngày càng ít, ngay cả ở các trường trung học vừa 
học vừa làm. 

- Chương trình và SGK vẫn còn có những biểu hiện "quá tải" (ngay cả đối với môn 
chuyên của từng ban), vẫn còn nặng về quá lý thuyết, yếu về thực hành và ứng dụng. 
Phương pháp dạy học chưa thích hợp với đối tượng, vẫn chủ yếu thiên về truyền thụ một 
chiều, học tập thụ động. Thiết bị dạy học, đặc biệt là đối với môn Kỹ thuật, Kỹ thuật ứng 
dụng còn rất thiếu thốn (đây cũng chính là một trong nguyên nhân trực tiếp để ban B tỏ ra 
kém hấp dẫn và ít hiệu quả). 
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- Phần lớn các trường thí điểm đều là những trường được xếp từ loại khá trở lên,có 
đội ngũ giáo viên đủ khả năng thực hiện được các yêu cầu của chương trình, nhưng ở một 
số trường vẫn có tình trạng giáo viên chưa thể đảm đương được nhiệm vụ giảng dạy. 

Chính vì những thiếu sót và bất cập nói trên trong quá trình triển khai mà "đã bộc 
lộ một số nhược điểm nên chưa đáp ứng được những mục tiêu chính đã đặt ra và tạo sự 
không đồng tình của xã hội" (Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, phân ban 
là xu thế đúng đắn và cần tiếp tục được thực hiện với các điều chỉnh cần thiết. 

c) Thực hiện Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm học 2003 - 2004 đến 
nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tiếp tục điều chỉnh và thí điểm phân ban ở THPT 
tại 89 trường, 20 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Theo phương án thí điểm này, từ lớp 
10 THPT học sinh được lựa chọn học một trong hai ban: 

Ban KHTN với các môn nâng cao là Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. 
Ban KHXH-NV với các môn nâng cao là Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lí. 
Mức độ chênh lệch kiến thức (trước hết được xác định bởi thời lượng dạy học) của 

7 môn ở trình độ nâng cao so với trình độ không nâng cao là 20%. 
Phương án thí điểm này có những điểm tiến bộ, nhưng một lần nữa lại thể hiện 

những bất cập. Một trong những bất cập chủ yếu là phương án đã tỏ ra thiếu linh hoạt, 
học sinh chỉ có thể chọn 1 trong 2 ban để học, trong khi nhu cầu và nguyện vọng của học 
sinh thì đa dạng hơn nhiều. Trước tình hình như vậy, tại kì họp 12/2004 Quốc hội đã xem 
xét và ra Nghị quyết 37/2004/QH11 về giáo dục, trong đó có một nội dung đề nghị Chính 
phủ xem xét tiếp tục điều chỉnh phương án phân ban ở THPT một lần nữa. 

3. Phương án phân ban chính thức sẽ được triển khai từ năm học 2006 - 2007 
 Thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội về giáo dục và sự chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát đánh giá tình 
hình thực hiện thí điểm phân ban ở trung học phổ thông; hình thành các phương án điều 
chỉnh và tổ chức nhiều hội thảo xin ý kiến của cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, học 
sinh, phụ huynh học sinh, các tác giả sách giáo khoa và đã báo cáo xin ý kiến Chính phủ 
hai lần trong năm 2005. 
 Dưới đây là những ý kiến cơ bản đã được Chính phủ tán thành về phương án điều 
chỉnh phân ban ở THPT 
 a) Các nguyên tắc điều chỉnh phân ban ở THPT 
 Phân hoá trong dạy học là một trong những nguyên tắc cơ bản của quá trình giáo 
dục. Nguyên tắc này đòi hỏi ngoài việc cung cấp những kiến thức cơ bản và phát triển 
những kĩ năng cần thiết cho học sinh còn cần chú ý tạo ra các cơ hội lựa chọn về nội dung 
và phương pháp phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh. Phân hoá trong dạy 
học thường được tiến hành bằng tổ chức phân ban hoặc dạy học tự chọn, hoặc kết hợp cả 
2 hình thức này. Ngày nay xu thế chung của thế giới là tổ chức dạy học phân hoá bằng tự 
chọn. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý phục vụ 
dạy học phân hoá của Việt Nam trong giai đoạn hiện tại còn nhiều hạn chế nên việc tổ 
chức phân hoá trong dạy học ở Việt Nam cần được tiến hành theo 2 giai đoạn: 
 Giai đoạn 1: Từ nay đến khoảng năm 2015 tiếp tục thực hiện dạy học ở THPT theo 
phương thức phân ban đã điều chỉnh. 
 Giai đoạn 2: Sau năm 2015 sẽ thực hiện dạy học phân hoá bằng phương thức tự 
chọn để đáp ứng yêu cầu rất đa dạng của học sinh và phù hợp với xu thế chung của thế 
giới. Theo đó ở tất cả các môn học đều có hai loại chương trình: Chương trình nâng cao 
và chương trình chuẩn. Học sinh được lựa chọn học một trong hai loại chương trình này 
đối với từng môn học tuỳ thuộc vào năng lực và sở thích của cá nhân.  
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 Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 để tiếp tục tổ chức dạy học phân hoá theo hình 
thức phân ban, phương án đang được thí điểm ở cấp THPT sẽ được xem xét điều chỉnh dựa 
trên các nguyên tắc sau: 
 1. Đảm bảo tính phổ thông, toàn diện; phát huy được những năng lực khác nhau 
của  học sinh trên nền kiến thức chuẩn. Tạo điều kiện cho việc phân luồng và hướng 
nghiệp một cách linh hoạt, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đa dạng đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội. 
 2. Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế của Việt Nam đặc biệt là điều kiện 
của các trường THPT khi triển khai đại trà. 
 3. Kế thừa được những mặt tích cực của phương án phân ban đang thí điểm, tạo ra 
được sự phù hợp giữa tổ chức dạy học phân ban và tổ chức thi tuyển sinh cao đẳng, đại 
học. 

 4. Đảm bảo tiến độ triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới ở THPT 
từ năm học 2006 - 2007 theo kế hoạch đã được Quốc hội thông qua. 

 5. Từng bước tiếp cận được với xu thế chung của thế giới trong việc phân hoá dạy 
học ở THPT. 

 b) Phương án điều chỉnh phân ban ở THPT 

 Nội dung Phương án: Phân thành 3 ban ngay từ lớp 10 với các điều chỉnh sau:  

 (1) Điều chỉnh về tổ chức dạy học của phương án 

• Chia 3 ban thực hiện ngay từ lớp 10 

 - Ban KHTN với các môn phân hóa là: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. 

 - Ban KHXH-NV với các môn phân hóa là: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ. 

 - Ban Cơ bản dạy và học theo chương trình chuẩn đối với tất cả các môn. Trong kế 
hoạch dạy học của ban Cơ bản có 4 tiết dạy học tự chọn một tuần. Học sinh ban Cơ bản 
có thể sử dụng số tiết dạy học tự chọn này để chọn học từ 1 đến 3 môn trong số 8 môn 
nâng cao. Việc lựa chọn này giúp cho học sinh học ban Cơ bản có thể được học sâu hơn 
một số môn học phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân, có thể chuyển ban trong quá 
trình học tập và có cơ hội vào học các trường cao đẳng, đại học. 

• Các trường sẽ quyết định các ban có trong trường mình, căn cứ vào điều kiện cơ sở 
vật chất, đội ngũ giáo viên và khả năng tổ chức của nhà trường. 

 (2) Điều chỉnh chương trình và sách giáo khoa:  

 Chương trình THPT được sắp xếp lại bao gồm chương trình chuẩn cho tất cả các 
môn học và chương trình nâng cao cho 8 môn phân hóa, theo đó sẽ có hai loại sách giáo 
khoa tương ứng. Các sách giáo khoa theo chương trình chuẩn và các sách giáo khoa theo 
chương trình nâng cao của 8 môn phân hóa ở hai ban.  

  Học sinh ban KHTN dùng sách giáo khoa có nội dung nâng cao ở các môn Toán, 
Vật lí, Hoá học, Sinh học và dùng sách giáo khoa theo chương trình chuẩn của các môn 
còn lại. Học sinh học ban KHXH - NV dùng sách giáo khoa có nội dung nâng cao của 
các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ và sách giáo khoa theo chương trình chuẩn 
của các môn còn lại. Riêng đối với ban Cơ bản, học sinh sẽ dùng sách giáo khoa theo 
chương trình chuẩn cho tất cả các môn học. Tuy nhiên, học sinh học ban Cơ bản có thể sử 
dụng sách nâng cao cho một số môn do nhà trường quyết định dựa trên nhu cầu của học 
sinh và điều kiện của nhà trường. 

 (3) Điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp từ năm 2009 

 Song song với việc điều chỉnh phương án tổ chức các ban trong nhà trường, 
phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, 
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đại học bắt đầu từ năm 2009 đang được xây dựng. Phương án thi thích hợp sẽ làm cho 
việc tổ chức dạy học phân hóa trong nhà trường THPT đạt được hiệu quả. 

 Phương án thi vào năm 2009 đang được xây dựng sẽ đảm bảo các nguyên sau: 

 1. Đảm bảo cho việc tổ chức các kì thi là gọn nhẹ, không tạo nên sự lãng phí và 
sức ép về tâm lí cho học sinh và gia đình học sinh. 

 2. Đảm bảo công bằng. Học sinh học các ban, kể cả ban Cơ bản có đủ điều kiện và 
cơ hội như nhau để tham gia dự tuyển vào các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, 
đại học. 

 Phương án điều chỉnh mềm dẻo và linh hoạt hơn so với phương án hai ban đang thí 
điểm vì đã tạo thêm cơ hội lựa chọn cho học sinh và nhà trường có thể chủ động trong 
việc quyết định các ban trong trường. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm này phương án 
điều chỉnh có thể tạo nên một số khó khăn, phức tạp trong việc tổ chức và chỉ đạo ba ban 
học trong cùng một nhà trường. 

 Ngoài các trường THPT phân ban, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức thí điểm 
các trường THPT kĩ thuật. Mục đích của loại hình trường này là chuẩn bị nghề tốt hơn 
cho học sinh trên nền học vấn phổ thông. Bởi vậy chương trình của trường THPT kĩ thuật 
là chương trình chuẩn, ngoài ra học sinh còn được chọn học các chương trình kĩ thuật 
nghề.  

Kết luận 
Đến thời điểm này (4/2006) về cơ bản chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển 

khai thí điểm chương trình, sách giáo khoa mới ở THPT từ lớp 10 theo phương án phân 
ban đã được điều chỉnh: 

- Chương trình THPT sẽ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính 
thức cùng với Bộ chương trình giáo dục phổ thông vào tháng 4/2006, làm cơ sở pháp lí 
cho việc triển khai dạy học THPT trên toàn quốc. 

- Các sách giáo khoa theo chương trình chuẩn và sách giáo khoa theo chương trình 
nâng cao đã được biên soạn, thẩm định để in chính thức. 

- Các tài liệu dạy học tự chọn ở THPT đang được tích cực biên soạn. 

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí bắt đầu được xúc tiến. 

Khi triển khai dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới ở THPT chắc chắn 
sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở khâu tổ chức các ban và tổ chức dạy học tự chọn trong 
các nhà trường, các khó khăn và lúng túng của những năm học đầu tiên là điều bình 
thường. Bằng sự thống nhất và quyết tâm cao của đội ngũ những người "trong cuộc", từ 
cán bộ chỉ đạo, cán bộ quản lí đến toàn thể các giáo viên có thể tin rằng giáo dục THPT 
sẽ có những đổi mới thực sự và đạt được kết quả mong đợi.    

 
II.  BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GDPT 
A. Đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên 
              Những ưu điểm 
         1. Về công tác chuẩn bị: Các khoá bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý 
giáo dục thực hiện thí điểm phân ban THPT được chuẩn bị khá chu đáo; mục tiêu, chương 
trình, nội dung, phương tiện sử dụng trong các khoá bồi dưỡng được xác định rõ ràng, cụ 
thể và phù hợp với mục tiêu các lớp bồi dưỡng. 

2.  Chương trình các khoá bồi dưỡng về cơ bản phù hợp nhu cầu của thực tiễn giáo 
dục, phù hợp yêu cầu đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu phân ban ở bậc THPT. 
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3. Nội dung các khoá bồi dưỡng về cơ bản phù hợp và đáp ứng được mục tiêu của 
các khoá bồi dưỡng, vì vậy việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý giáo dục 
THPT phân ban là thiết thực. 

4. Việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong cả thời kì thí điểm phân ban THPT và 
kế hoạch tổ chức các khoá bồi dưỡng là chu đáo, tương đối phù hợp. Các khoá bồi dưỡng 
nói chung thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt 
là khó khăn về tiến độ biên soạn SGK thí điểm. 

5. Tài liệu dùng trong các khoá bồi dưỡng cơ bản đáp ứng được mục tiêu của các 
khoá bồi dưỡng. Nội dung tài liệu bồi dưỡng đã nêu được những điểm mới của chương 
trình và SGK THPT phân ban thí điểm; nêu được yêu cầu cơ bản của đổi mới phương 
pháp dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT; những điểm 
mới trong dạy học tự chọn; điểm mới trong quản lý giáo dục ở trường THPT phân ban. 
Tài liệu bồi dưỡng cơ bản phù hợp với đối tượng sử dụng và được đánh giá là có ích cho 
giáo viên và cán bộ quản lý trong dạy học và công tác. Nhiều tài liệu có phần hướng dẫn 
thực hiện nêu khá đầy đủ những lưu ý về nội dung khó, phương pháp dạy học của những 
chương, bài mới, những bài có nội dung, kiến thức phức tạp.        
         Nội dung của tài liệu khá thống nhất, chất lượng tài liệu tương đối tốt, được giáo 
viên và học viên tham gia các lớp bồi dưỡng đánh giá tốt, một số tài liệu được đánh giá 
cao. Tài liệu tập huấn về chương trình dạy học tự chọn và đổi mới đánh giá kết quả học 
tập học sinh THPT thí điểm được chuẩn bị khá công phu, đã thể hiện rõ việc đổi mới 
trong phương pháp tập huấn, giúp học viên tích cực tham gia làm việc. Học viên đánh giá 
cao tài liệu tập huấn, đã thực sự giúp ích cho học viên trong dạy học và sử dụng trong bồi 
dưỡng. 

6. Việc tổ chức thực hiện các khoá bồi dưỡng nghiêm túc, tài liệu bồi dưỡng chuẩn 
bị chu đáo và đưa đến tay người sử dụng, điều kiện phục vụ cho các khoá bồi dưỡng đáp 
ứng được những yêu cầu tối thiểu cho phép. Việc quản lý hành chính, kế hoạch thực hiện 
từng khoá bồi dưỡng tương đối hợp lý. 

7. Về báo cáo viên, Bộ GD & ĐT đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên các khoá bồi 
dưỡng cơ bản đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, đáp ứng được nhiệm vụ của báo cáo 
viên theo quy định của Bộ. Báo cáo viên đã có nhiều cố gắng từng bước thực hiện phương 
pháp mới, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học. 

8. Giáo viên và cán bộ quản lý nhìn chung hài lòng sau khi dự các khoá bồi dưỡng 
và ghi nhận những giúp ích của tài liệu của những khoá bồi dưỡng với công việc dạy học 
và quản lý giáo dục. 
            II.  Những hạn chế 
      1. Về chương trình bồi dưỡng: Mục tiêu quan trọng của đổi mới giáo dục là đổi mới 
phương pháp dạy học, nhưng chương trình bồi dưỡng còn tập trung nhiều cho các mục 
tiêu giới thiệu nội dung mới, khó của chương trình và SGK mới. Trong khi đó nhu cầu 
của giáo viên và cán bộ quản lý GD lại tập trung nhiều hơn ở việc đòi hỏi được bồi dưỡng 
về thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới quản lý, hình thức phân ban, phân 
hoá trong dạy học; dạy học theo các chủ đề tự chọn còn mới mẻ, nội dung chương trình 
bồi dưỡng chưa được đề cập thoả đáng. 
       - Thời gian thực hành ở các lớp bồi dưỡng còn ít, cần được tăng cường để học viên có 
thời gian soạn các bài giảng và dạy thử ngay tại lớp bồi dưỡng để trao đổi, rút kinh 
nghiệm. 
      - Phần hướng dẫn phương pháp soạn bài theo hướng đổi mới nhìn chung chưa thật 
thuyết phục, chưa có sự thống nhất về cấu trúc nên ít có hiệu quả đối với học viên.   
      - Một số bộ môn những vấn đề mới, khó của chương trình-SGK các lớp được tác giả 
phân tích chưa thật sâu; một số bộ môn chưa định hướng được cụ thể cho học viên đối với 
những vấn đề cơ bản trong chương trình và sách giáo khoa mới.            
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          2.  Về tài liệu bồi dưỡng:    
- Một số vấn đề về phương pháp dạy học bộ môn theo hướng tích cực được biên 

soạn còn chung chung, chưa sâu và  cụ thể, tỉ lệ thời lượng cho phần này còn ít so với các 
phần khác của nội dung bồi dưỡng, cần được tăng cường hơn vì đổi mới phương pháp 
đang là yêu cầu quan trọng đồng thời cũng đang là điểm yếu của GV hiện nay. Đổi mới 
phương pháp dạy học các bộ môn còn dừng lại ở những nguyên tắc và phương pháp 
chung chung, ít đi sâu vào các trường hợp cụ thể của từng bộ môn, do vậy học viên gặp 
nhiều khó khăn trong việc vận dụng vào môn học. 

- Các bài soạn minh họa với các dạng bài, các thể loại, các phân môn khác nhau 
còn ít, cần tăng cường hơn để làm mẫu cho học viên trong việc vận dụng vào công việc 
dạy học của mình.  

- Tài liệu bôi dưỡng được biên soạn chủ yếu là cung cấp kiến thức, chưa thể hiện 
được nhiều về đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng phương pháp dạy học tích cực, ít 
có câu hỏi, bài tập nhằm tăng cường các hoạt động của người học.  
         - Một số khóa bồi dưỡng, tài liệu chuyển đến tay học viên chậm nên đã ảnh hưởng 
đến chất lượng và hiệu quả của khóa học. 

3.  Về tổ chức các khoá bồi dưỡng: Thời điểm tổ chức một số khoá bồi dưỡng 
chưa thật phù hợp, có thể điều chỉnh  cho phù hợp hơn. 
          4.  Một số báo cáo viên còn ít sử dụng phương pháp mới và các phương tiện kỹ 
thuật dạy học trong khóa bồi dưỡng, còn nặng về thuyết trình, diễn giải. Thời gian dành 
cho học viên tự làm việc còn chưa nhiều. 
       -  Thời gian thực hành của các khóa bồi dưỡng còn ít do vậy học viên ít có cơ hội để 
rèn luyện các kỹ năng soạn bài giảng, kỹ năng dạy học theo các phương pháp dạy học 
tích cực. Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học cần được đầu tư nhiều hơn, cần có 
các điều kiện và thời gian thích hợp hơn, các bài minh hoạ nêu nhiều loại hình, có băng 
đĩa hình minh hoạ. 

- Có một số báo cáo viên còn có những sai sót về nội dung, còn có những lúng túng 
trong phương pháp, còn nặng về lý giải, diễn thuyết, ít vận dụng các phương pháp dạy học 
tích cực. Cần có các khoá bồi dưỡng chuyên đề, đặc biệt chú ý bồi dưỡng về phương pháp 
dạy học bộ môn, về dạy học theo chủ đề tự chọn, về sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy 
học bộ môn... 

5. Mức độ phù hợp của mục tiêu, nội dung chương trình của các khóa bồi dưỡng 
qua khảo sát thực tế thấp hơn so với kết quả được đánh giá qua hồi cứu các tư liệu. Điều 
này cũng dễ hiểu vì đánh giá qua thực tế thường là khách quan hơn và do vậy, kết quả 
đánh giá sát thực hơn. 

B. Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên THPT đáp 
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
      Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 40/QH10 của Quốc hội, Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới chương trình GDPT. 
      Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của ban Bí thư về việc xây dựng, 
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị số 22/2003/CT-
BGD&ĐT ngày 05/6/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bồi dưỡng nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị, các địa phương thực hiện có hiệu 
quả kế hoạch bồi dưỡng CBQL giáo dục, giáo viên góp phần quan trọng nâng cao chất 
lượng giáo dục:  
     1. Mục đích bồi dưỡng: 
          Làm cho đội ngũ CBQLGD, giáo viên: 

  Nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn và quản lý giáo dục để đáp ứng yêu 
cầu nâng cao chất lượng giáo dục.  
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  Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo tinh thần NQ 
40/QH10 của Quốc hội, Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 
40-CT/TW của ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục.  
  Tăng cường kiến thức, hiểu và nắm vững được những điểm mới trong chương 
trình, sách giáo khoa; nắm được chương trình, nội dung tài liệu BDTX chu kỳ III. 
  Tăng cường năng lực sư phạm, nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, 
bước đầu vận dụng được trong quá trình chỉ đạo, dạy học; tích cực đổi mới phương pháp 
dạy học để  thực hiện tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục.      
  Củng cố kết quả bồi dưỡng của các giai đoạn, các chu kì BDTX trước và tinh thần 
tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên. 

2. Phương châm bồi dưỡng 
- Kết hợp bồi dưỡng nội dung với bồi dưỡng về phương pháp dạy học và sử dụng 

thiết bị dạy học (TBDH). 
- Kết hợp bồi dưỡng trong hè với tự bồi dưỡng trong năm học. 
- Đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng. 
- Phương pháp bồi dưỡng tại các lớp bồi dưỡng tập trung phải phù hợp với nội dung, 

kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận và thực hành; đảm bảo 70% thời lượng bồi 
dưỡng dành cho việc trao đổi, thảo luận, thực hành soạn bài, tập giảng, sử dụng TBDH, 
thiết kế kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới. 

3. Loại hình, hình thức và phương thức bồi dưỡng 
 a. Loại hình bồi dưỡng 
- Bồi dưỡng dạy chương trình và sách giáo khoa mới. 
- Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ III. 
b. Hình thức bồi dưỡng 

     -  Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn. 
     -  Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. 
     -  Bồi dưỡng thông qua tự học của cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. 

     Tự học, tự nghiên cứu tài liệu là hình thức bồi dưỡng chính và kết hợp với các hình 
thức học tập khác. Trên cơ sở tài liệu và sự hỗ trợ của hướng dẫn viên, các cá nhân, 
nhóm đồng nghiệp có thể sử dụng trung bình 2giờ/tuần (có thể kết hợp vào các buổi 
sinh hoạt chuyên môn của trường hoặc trung tâm) để tiến hành bồi dưỡng. 

     - Bồi dưỡng từ xa qua các phương tiện thông tin Internet, vô tuyến truyền hình, đài 
phát thanh; các hình thức bổ trợ băng hình, băng tiếng...  

c. Phương thức bồi dưỡng thực hiện CT-SGK THPT mới 
- Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, xây dựng băng hình các tiết dạy minh hoạ sử 

dụng chung trong cả nước để đảm bảo thống nhất về chương trình, nội dung, phương 
pháp bồi dưỡng.  

- Các trường (khoa) ĐHSP tổ chức BDGV cốt cán các tỉnh - thành phố. 
- Các tỉnh - TP tổ chức bồi dưỡng cho toàn bộ giáo viên dạy trực tiếp CT-SGK mới 

và cán bộ phụ trách TBDH (Giáo viên cốt cán là báo cáo viên). 
4. Thời gian và đối tượng tham gia bồi dưỡng 
 Thời gian bồi dưỡng mỗi năm học là 1 tháng, kết hợp các hình thức bồi dưỡng tập 

trung, sinh hoạt chuyên đề và tự học có hướng dẫn 
a. BDTX, thực hiện bồi dưỡng tập trung kết hợp với sinh hoạt chuyên môn từ 5 đến 7 
ngày theo tài liệu của Bộ (tài liệu do các trường (khoa) ĐHSP được Bộ giao nhiệm vụ 
BDGV THPT biên soạn). 

b. Bồi dưỡng thực hiện CT-SGK mới 
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- Tổ chức bồi dưỡng CBQLGD: thời gian 4 ngày 
- Tổ chức BDGV dạy CT-SGK mới  
Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học: 6 ngày; các môn còn lại: 5 

ngày.  
 5. Chương trình, nội dung bồi dưỡng. 

a. Đối với cán bộ quản lý giáo dục 
- Những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình 

hình mới, Nghị quyết 40/QH10, Nghị quyết 41/QH10, Chỉ thị 14/CT-TTg, Chỉ thị 40-
CT/TW của ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. 

- Mục tiêu đổi mới CT-SGK; đổi mới công tác quản lý; mục tiêu  BDTX chu kỳ III 
cho giáo viên trung học. 

- Chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo 
CT-SGK mới; chương trình, nội dung, phương pháp BDTX chu kỳ III. 

- Các văn bản chỉ đạo, quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, quản lý và sử dụng thiết 
bị dạy học trong giáo dục phổ thông. 

b. Đối với giáo viên dạy CT-SGK mới 
  - Những kiến thức nhằm nâng cao nhận  thức tư tưởng chính trị, tăng cường kỉ cương 
nền nếp trong quản lý giáo dục và dạy học. 

- Mục tiêu, cấu trúc, nội dung; những điểm mới và những nội dung tích hợp trong 
CT-SGK mới. 

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 
tạo, khả năng tự học của học sinh; hướng dẫn thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học; tổ 
chức các hoạt động dạy học. 

- Hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng thiết bị dạy học; hướng dẫn làm thí nghiệm, thực 
hành và tự làm đồ dùng dạy học. 

- Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của Bộ 
GD&§T. 

- Hướng dẫn chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy tự chọn. 
c. Đối với giáo viên dạy CT-SGK không phân ban 
Mục tiêu, cấu trúc chương trình, nội dung, phương pháp BDTX chu kỳ III theo 

hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 
 Chương trình, nội dung BDTX được quy định cụ thể trong chương trình BDTX chu 
kỳ III theo Quyết định số 19/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/6/2004 về việc ban hành 
chương trình BDTX cho giáo viên trung học phổ thông chu kì III (2004-2007). 
Chương trình BDTX được cấu tạo thành các học phần. Mỗi học phần được chia thành 
các bài học (hoặc tiểu mô-đun). Có thể có học phần tự chọn (được quy định cụ thể ở 
mỗi chu kỳ bồi dưỡng) theo yêu cầu của cấp quản lý giáo dục địa phương. 
Thời lượng dành cho mỗi chu kỳ BDTX từ 120 tiết đến 150 tiết và được thực hiện 
tương ứng từ 2 năm đến 4 năm học, bao gồm: 
- Phần lý luận giáo dục chung (30 tiết): gồm các vấn đề về chính trị, xã hội, các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nuớc về giáo dục. 
- Phần chuyên môn nghiệp vụ gồm 60 đến 90 tiết (tuỳ từng bộ môn). 

    6.  Phương pháp bồi dưỡng: 
- Phương  pháp  bồi dưỡng giáo viên theo hướng tích cực và tương tác. Coi trọng tự học, 
tự bồi dưỡng kết hợp với trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc trên cơ sở mỗi người học 
đều có tài liệu học tập. Kết hợp bồi dưỡng về nội dung với bồi dưỡng về phương pháp dạy 
học, sử dụng thiết bị dạy học. 
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- Phương pháp bồi dưỡng cần phù hợp với nội dung đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, hấp 
dẫn, thiết thực, hiệu quả. Ngoài việc tổ chức nghe giảng, cần phát triển các hình thức: 
thảo luận, đối thoại, thực hành, thao giảng, tham quan thực tế, thực hành soạn bài, sử 
dụng và làm thiết bị dạy học, thiết kế kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới. 
- Cần đổi mới cách thức quản lý, chỉ đạo học tập bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu 
quả. Chú trọng hơn tới hình thức học tập theo tổ, nhóm chuyên môn. Tổ chức quản lý 
việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên theo đơn vị trường. 
- Đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng. Kết hợp bồi dưỡng trong hè với tự bồi dưỡng trong 
năm học. 
7.  Xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên. 

   Đội ngũ hướng dẫn viên cho các lớp bồi dưỡng bao gồm: giảng viên các trường sư 
phạm,  các chuyên gia, giáo viên giỏi các môn học, cán bộ quản lý giỏi ở địa phương, 
các cốt cán bồi dưỡng cấp tỉnh (theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo). Hướng 
dẫn viên có trách nhiệm hỗ trợ giáo viên bằng nhiều hình thức: biên soạn tài liệu bổ 
trợ, tham dự và giải đáp trực tiếp các vấn đề mà cá nhân hoặc nhóm học tập chưa giải 
quyết được trong quá trình bồi dưỡng. 

     8. Đánh giá kết quả bồi dưỡng. 
-  Kết quả bồi dưỡng của giáo viên được đánh giá qua các chuyên đề hay học phần 
trong toàn khoá. Đánh giá kết quả ở mỗi học phần dựa vào đánh giá của mỗi bài học 
trong học phần, báo cáo khoa học và bài tập nghiên cứu khoa học nếu có ở học phần 
đó.  
-  Căn cứ đánh giá kết quả mỗi bài học là mức độ hoàn thành các tiêu chí đã được xác 
định từ mục tiêu bài học đó.  
-  Kết quả bồi dưỡng được xếp theo các mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu. 

-  Khi đã hoàn thành tất cả các học phần theo quy định của chương trình bồi dưỡng ở mức 
độ Trung bình trở lên, giáo viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 
bồi dưỡng. 
         9.  Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo    
-  Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan đảm bảo các điều kiện thực hiện 
công tác BDGV đảm bảo những yêu cầu trong Chỉ thị số 22/2003/CT-BGD&ĐT ngày 
5/6/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục. 
-  Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, 
nội dung bồi dưỡng trên phạm vi toàn quốc; việc ban hành chương trình, tài liệu bồi 
dưỡng.  
-  Lập kế hoạch kinh phí và giao các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi dưỡng. Cân 
đối và phân bổ kinh phí từ các nguồn thuộc ngân sách Nhà nước, các dự án, chương trình 
mục tiêu phục vụ cho BDGV. Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các đơn vị liên quan và 
địa phương thực hiện. 
-  Chuẩn bị các điều kiện, cung ứng kịp thời các tư liệu, phương tiện cần thiết cho triển 
khai bồi dưỡng giáo viên (SGK, TBDH...). 
 -  Chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên. Hướng dẫn, đôn đốc 
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của các địa phương. 
 -  Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên. 
Tổng kết công tác bồi dưỡng giáo viên hàng năm toàn ngành. 
     10. Nhiệm vụ của các Sở GD&ĐT: 
-  Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác BDGV của địa phương  
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 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên bậc trung học trong tỉnh theo hướng 
dẫn của Bộ và báo cáo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về Bộ trước 20/3 hàng năm. 
 - Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán và ổn định lâu dài đội ngũ báo cáo viên theo từng 
ngành học, cấp học, bậc học, môn học cụ thể, để bồi dưỡng giáo viên và tham mưu với 
các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để có chế độ chính sách cho đội ngũ này. 
 -  Chuẩn bị các điều kiện cho triển khai BDGV (tài liệu BDGV, SGK, SGV, TBDH...) kịp 
thời và đủ số lượng theo yêu cầu của công tác BDGV. 
 -  Chuẩn bị đủ kinh phí phục vụ cho bồi dưỡng giáo viên (lập dự toán kinh phí bao gồm 
kinh phí mua tài liệu  bồi dưỡng, SGK, SGV mới, thiết bị, kinh phí bồi dưỡng giảng viên 
và tổ chức các lớp tập huấn...) 
 -  Chủ động liên kết với các trường (khoa) SP phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức 
bồi dưỡng giáo viên của địa phương. 
 -  Chỉ đạo chặt chẽ công tác BDGV hè theo kế hoạch của địa phương. Tổ chức điều tra 
đánh giá kết quả bồi dưỡng, tổ chức hội nghị tổng kết bồi dưỡng rút kinh nghiệm, phục 
vụ cho công tác quản lý chỉ đạo. Báo cáo tổng kết về công tác BDGV với Bộ GD&ĐT  
trước 30/8 hàng năm. 
-  Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho giáo viên. 
11. Nhiệm vụ của các trường (khoa) sư phạm.  
 -  Đưa nhiệm vụ BDGV vào kế hoạch công tác của trường. Chủ động triển khai công tác 
bồi dưỡng giáo viên theo phân công của Bộ.    
 -  Đưa chương trình, nội dung bồi dưỡng vào nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 
sinh viên, nhất là sinh viên năm cuối khoá. 
 - Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu  bồi dưỡng trên cơ sở  kế hoạch, chương trình 
khung của Bộ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương. 
 -  Chọn cử các giảng viên có kinh nghiệm làm báo cáo viên các lớp tập huấn giáo viên 
của Bộ và các địa phương. 
 -  Chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất, thiết bị, báo cáo viên...) để thực hiện kế 
hoạch BDGV theo yêu cầu của địa phương.      
 12.  Nhiệm vụ và quyền lợi của giáo viên 

-  Nghiêm chỉnh thực hiện nội dung và chương trình bồi dưỡng theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
-  Vận dụng có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm vào công tác 
dạy học. 
-  Những giáo viên không đạt yêu cầu học tập chương trình bồi dưỡng có nhiệm vụ 
tiếp tục hoàn thành chương trình theo thời hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng 
Giáo dục  và Đào tạo quy định.  
-  Được quyền đăng ký kế hoạch học tập và có thể hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng 
trước kỳ hạn. 
-  Được cấp giáo trình, tài liệu học tập (tài liệu in, băng đĩa hình, sổ tay học tập), tài 
liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị, thí nghiệm đã quy định. 
- Được cấp chứng nhận khi hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng, được khen thưởng (theo 
quy định của pháp luật) khi có thành tích xuất sắc trong quá trình bồi dưỡng. 
 -  Trong thời gian tham gia chương trình bồi dưỡng, giáo viên được hưởng nguyên 
lương và tất cả các khoản phụ cấp cũng như các chế độ, chính sách về công tác bồi 
dưỡng giáo viên của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chính sách khuyến 
khích của địa phương.  
-  Kết quả đánh giá bồi dưỡng được ghi vào hồ sơ của mỗi cá nhân, là một tiêu chuẩn 
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để bố trí giảng dạy, bình xét danh hiệu thi đua các cấp theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

C. BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 
          Khả năng đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, mỗi 
giáo viên  phải có kế hoạch và quyết tâm lớn trong công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo 
cũng như thực tế của đất nước và từng địa phương. Thực hiện đúng kế hoạch bồi dưỡng 
giáo viên và qui chế BDTX Chu kỳ III (đến 2008) của Bộ GD&ĐT;  Đảm bảo thời gian 
bồi dưỡng mỗi năm 1 tháng trong hè. 
      1.  Chương trình, nội dung BDTX 
      Khung chương trình BDTX Chu kỳ III: Chương trình mỗi môn học trong chu kỳ 
BDTX III gồm 120 tiết chia thành 3 phần: 
      - Phần 1: Bồi dưỡng về lí luận giáo dục chung (30 tiết) 
      Phần Bồi dưỡng lý luận giáo dục cung cấp cho CBQL và giáo viên những lý luận nhận 
thức về chính trị, xã hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và 
Đào tạo. 
      - Phần 2: Bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ (60 tiết). 
     Phần này, nội dung tập trung vào chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp dạy học được 
thiết kế thành 4 phần nhỏ gồm khoảng 21 bài: 
    Phần 2.1. Giới thiệu chung về mục tiêu, nội dung, phương pháp (3 bài) 
    Phần 2.2. Giới thiệu phương pháp dạy học tích cực và tương tác (6 bài). 
    Phần 2.3. Giới thiệu áp dụng phương pháp dạy học tích cực và tương tác vào dạy học 
bộ môn (10 bài). 
    Phần 2.4. Thực hành và đánh giá giảng dạy (2 bài). 
    - Phần 3: Bồi dưỡng nội dung phù hợp với từng địa phương (30 tiết) 
     Phần này, dành cho địa phương tự tổ chức xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu 
bồi dưỡng cho phù hợp với từng địa phương. 

2. Yêu cầu của Chương trình BDTX 
     - Bám sát mục tiêu, yêu cầu của đối tượng bồi dưỡng. 
     - Lấy đổi mới phương pháp dạy học là trọng tâm của Chương trình bồi dưỡng trong 
mối quan hệ tổng thể giữa ND, PP, PTDH, ĐG, TCDH (tổ chức dạy học).   
     - Tăng cường tính thiết thực, hiệu quả nhằm tạo động lực cho giáo viên học tập, bồi 
dưỡng; giúp giáo viên có phương pháp tự học, tự đánh giá và vận dụng được kết quả bồi 
dưỡng vào thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở từng môn học. 
     - Tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp QLGD tổ chức thực hiện; chú ý tới tính phân hoá 
vùng, miền, tính đặc thù của từng địa phương. 
     - Thể hiện tính tích hợp giữa khoa học bộ môn với PPDH, có tỉ lệ hợp lí giữa khoa học 
cơ bản với PPDH, giữa lí thuyết với thực hành. 
     - Đáp ứng được các yêu cầu của chương trình học tập từ xa, tạo ra sự tương 
tác giữa người học với người hướng dẫn; người học với tài liệu, băng đĩa hình; 
giữa học tập BDTX với các tiết dạy trên lớp, với môi trường giáo dục. 
     - Phù hợp với tiến độ, bước đi của việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.    
      3. Phương pháp: đổi mới phương pháp bồi dưỡng tạo điều kiện cho giáo viên 
được tăng cường các hoạt động thiết thực và hiệu quả theo hướng 
    - Giáo viên được tạo điều kiện để tăng sự chuẩn bị: đọc trước tài liệu, viết nhận xét, góp 
ý và những ý kiến đề xuất trước khi bồi dưỡng, tập huấn. 
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    - Giáo viên được tăng cường hoạt động: yêu cầu tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm, 
theo lớp. 
    - Giáo viên được tăng cường trao đổi: với đồng nghiệp, với giảng viên, với học sinh 
trong nhóm nhỏ, trong lớp, trong Hội nghị, Hội thảo. 
    -  Giáo viên được tăng cơ hội đánh giá: bằng nhiều hình thức đánh giá kết hợp định 
lượng và định tính; qua nhóm, qua báo cáo, qua trao đổi, qua sản phẩm; bằng nhiều 
phương thức đánh giá kết hợp tự đánh giá và được đánh giá.  
    - Giáo viên thu được nhiều sản phẩm qua quá trình bồi dưỡng: thông tin phản hồi qua 
hoạt động tích cực, tương tác; tài liệu do giáo viên biên soạn; các bộ tài liệu, tư liệu của 
giảng viên và đồng nghiệp. 
    - Giáo viên được tạo điều kiện tăng thực hành, thực tiễn: kết hợp nghe giảng, thảo luận, 
thực hành, tham quan; trình bày kết quả thảo luận, viết thu hoạch, soạn bài giảng, soạn đề 
kiểm tra; tạo các tình huống sư phạm và đễ xuất phương án giải quyết. 
    - Tăng hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.  
      4. Hình thức học tập 
     Lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động, tự giác học 
tập, bồi dưỡng dựa vào tài liệu hướng dẫn với các hình thức: 

- Tự học có tài liệu và phương tiện hỗ trợ. 
- Tự học có hỗ trợ của đỗng nghiệp. 
- Tự học có hưỡng dẫn của giảng viên. 
- Tự học kết hợp thảo luận trao đổi nhóm. 
- Tự học kết hợp giải đáp thắc mắc 

      5. Đánh giá kết quả học tập bồi dưỡng thường xuyên. 
      Đây là khâu quan trọng giúp cho việc đánh giá kết quả học tập một cách tự giác để 
điều chỉnh cách học của bản thân.  
          Các Hình thức đánh giá: 

- Đánh giá qua sản phẩm, hồ sơ học tập của giáo viên (kế hoạch, bài viết, bài soạn, 
phiếu dự giờ, phiếu nhận xét đánh giá, các sản phẩm tự làm...) 

- Đánh giá qua trắc nghiệm khách quan. 
- Đánh giá qua các hoạt động: thực hành giảng dạy, phỏng vấn, thảo luận nhóm, dự 

giờ, viết thu hoạch, áp dụng vào thực tế dạy học bộ môn... 
- Đánh giá qua Hội giảng và các Kỳ thi giáo viên dạy giỏi. 

     Các Phương thức đánh giá: 
- Tự đánh giá. 
- Đánh giá của đồng nghiệp. 
- Đánh giá của giảng viên, của người hướng dẫn. 
- Đánh giá của các cấp QLGD. 
- Cấp chứng chỉ hoàn thành các yêu cầu bồi dưỡng. 

 

III. Đổi mới quản lý trường Trung học phổ thông 
I. Lý do đổi mới quản lý trường trung học phổ thông ở Việt Nam 

Trong văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII đã chỉ 
rõ: “Đổi mới công tác quản lý giáo dục” và “Đổi mới cơ chế quản lý” (Nguồn: Văn kiện 
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. NXB Chính trị Quốc gia, 
trang 42 và 44). 
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Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục - đào 
tạo, khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010 đã xác định: “Thực 
hiện mạnh mẽ phân cấp quản lý giáo dục; phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm 
của các cơ sở giáo dục” và “Tiếp tục xây dựng đồng bộ và kịp thời hoàn thiện các văn bản 
pháp lý giáo dục. Xác định và thể chế hóa vai trò, chức năng các cấp quản lý. Hoàn thiện 
tổ chức bộ máy quản lý giáo dục từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục” 
(Nguồn: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. NXB Chính 
trị Quốc gia, trang 131). 

Một trong những giải pháp phát triển giáo dục của Chiến lược phát triển giáo dục 
2001 - 2010 là: “Đổi mới quản lý giáo dục. Đổi mới về cơ bản và phương thức quản lý 
giáo dục theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phân cấp mạnh mẽ nhằm phát 
huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các địa phương, của các cơ sở giáo dục, giải 
quyết một cách có hiệu quả các vấn đề bức xúc, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu 
cực hiện nay” (Nguồn: Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. NXB Giáo dục, trang 
33). 

Quản lý giáo dục ở một số nước trên thế giới 
Giáo dục là một hoạt động xã hội rộng lớn có liên quan trực tiếp đến lợi ích và nghĩa 

vụ, quyền lợi của mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế - xã hội đồng thời có tác động mạnh 
mẽ đến tiến trình phát triển của quốc gia do đó vấn đề quản lý giáo dục luôn luôn là vấn 
đề được các nước quan tâm cho dù là nước lớn hay nước nhỏ, nước giàu hay nước nghèo, 
nước phát triển hay đang phát triển. Những vấn đề về thực hiện chính sách giáo dục quốc 
gia, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục... cho đến vấn đề thực hiện các mục tiêu giáo 
dục, nâng cao chất lượng giáo dục... đều liên quan đến công tác quản lý giáo dục từ bình 
diện quốc gia (vĩ mô) đến các cấp quản lý giáo dục ở các địa phương, các cơ sở giáo dục - 
đào tạo. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm quản lý giáo dục ở các nước trên thế giới và 
vận dụng phù hợp với điều kiện nước ta là một yêu cầu cấp bách và có ý nghĩa rất to lớn. 
Các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình quản lý giáo dục của một số nước 

Trong suốt quá trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và của từng quốc gia 
nói riêng, giáo dục luôn luôn là nhu cầu cơ bản và có tính phổ quát. Tuy nhiên, hệ thống 
giáo dục và mô hình quản lý giáo dục của các nước lại rất khác nhau và đa dạng. Mô hình 
quản lý giáo dục của các nước chịu sự chi phối của các nhân tố, đặc điểm của mỗi quốc 
gia về thể chế chính trị - xã hội, thể chế nhà nước, chính sách quốc gia về giáo dục, cơ 
chế kinh tế và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa - giáo dục.v.v... 

a. Đổi mới quản lý trường trung học phổ thông theo phương 
thức lấy nhà trường làm cơ sở 

Điều 14 của Luật Giáo dục 2005 đã xác định:  
“Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương 

trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn 
bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp 
quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục”. 

Luật Giáo dục năm 2005 đã cụ thể hóa về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường 
với ba nội dung mới:  

1) Nhà trường có quyền tuyển dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên; tham gia 
vào quá trình điều động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, 
cán bộ, nhân viên. 

2) Nhà trường có quyền huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định 
của pháp luật. 
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3) Nhà trường có nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định 
chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục. 

Các quy định trên mở ra cơ hội cho nhà trường phổ thông trong việc khẳng định vị 
thế trung tâm của mình đối với tiến trình đổi mới giáo dục. Nhà trường là tế bào của hệ 
thống giáo dục, là điểm đầu và điểm cuối của mọi sự đổi mới. Vì vậy, không có cấp nào 
tốt hơn chính nhà trường trong việc tạo ra trách nhiệm, nỗ lực và sự cam kết đưa đổi mới 
đến thành công trên cơ sở được trao đủ quyền hạn để quyết định và giải quyết vấn đề tại 
chỗ. Kinh nghiệm trong nước cũng như thế giới chỉ ra rằng, chừng nào nhà trường chưa 
được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm thì những mong muốn về chất lượng và hiệu 
quả giáo dục khó thành hiện thực.  

Các quy định hiện hành về phân cấp cần được bổ sung cho hoàn thiện hơn nữa, cụ 
thể là: Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Thông tư liên tịch số 
21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương; Nghị 
định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định tổ chức 
các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh. 

Trong Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 năm 
2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về giáo 
dục và đào tạo ở địa phương đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo 
về quản lý trường học là:  

“- Trình ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch mạng lưới các trường trung học phổ thông, 
trung học cơ sở, trường bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục kĩ thuật tổng hợp hướng 
nghiệp, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các trung tâm giáo dục thường xuyên 
của tỉnh. 

- Trình ủy ban nhân dân tỉnh mức thu học phí cụ thể trên địa bàn tỉnh để ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; chịu 
trách nhiệm kiểm tra việc thu chi học phí trên địa bàn. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động 
của các trường: trường cao đẳng sư phạm, trường trung học chuyên nghiệp khối sư 
phạm, trường trung học phổ thông, trường bổ túc văn hóa, trường phổ thông dân tộc nội 
trú, trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, trường cán bộ quản lý giáo dục tỉnh (nếu 
có), trung tâm giáo dục kĩ thuật - hướng nghiệp, trường, lớp, cơ sở bồi dưỡng, đào tạo tại 
chức, trường, lớp dành cho người tàn tật, trường, cơ sở thực hành sư phạm và các trường 
học khác theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về thành lập, sáp nhập, chia 
tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; chịu 
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân huyện, ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn trực thuộc huyện (sau đây gọi chung là xã) triển khai thực hiện sau khi được ban 
hành. 

- Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, 
sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học phổ thông trình Chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 
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- Quản lí, chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng 
chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng 
tốt nghiệp trung học phổ thông. 

- Quản lí, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung kế 
hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo được ủy 
ban nhân dân tỉnh phân cấp ủy quyền cho Sở quản lí theo điều lệ, quy chế, phê chuẩn, 
định mức và các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 

Như vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phát huy quyền tự chủ hoạt động 
của các trường THPT theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của ủy ban nhân dân 
tỉnh.  

Theo Quy chế Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công 
lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ) đã xác định: “Người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quy chế này và báo cáo 
kết quả cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo từng năm học của các cấp đào tạo” và 
“Đánh giá, xếp loại giáo viên nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn cứ để các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử 
dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên”. 

b. Quản lý trường trung học phổ thông (THPT) trên cơ sở quản 
lý theo mục tiêu chất lượng 
Thực hiện đổi mới chương trình THPT là nhằm hướng tới chất lượng giáo dục, phát triển 
tối ưu các phẩm chất và năng lực của học sinh, đáp ứng yêu cầu của xã hội chứ không 
phải thực hiện nhiệm vụ “Thay sách”, không phải chỉ dừng lại ở chỗ tìm cách truyền 
thụ cho học sinh các bài viết của sách giáo khoa. Để nâng cao chất lượng giáo dục, phải 
làm cho chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục phù 
hợp với các đối tượng học sinh cụ thể, các điều kiện học tập cụ thể. 

Do đó tổ chức hoạt động dạy học là một công việc đòi hỏi sự sáng tạo nhằm làm cho 
chương trình phù hợp với thực tiễn dạy học. Một bài học đạt được hiệu quả giáo dục cao 
phải là kết quả của sự nghiên cứu, tiếp nhận thiết kế của các nhà sư phạm (với tư cách là 
những phương án có thể) với sự vận dụng sáng tạo của giáo viên vào hoàn cảnh cụ thể của 
địa phương, của nhà trường…, đề ra những giải pháp sư phạm thích hợp nhất đối với học 
sinh mà chỉ có người giáo viên trực tiếp đứng lớp mới biết rõ: nhu cầu, hứng thú, nguyện 
vọng, năng lực của từng học sinh. Thực tiễn dạy học hết sức phong phú, quá trình dạy học 
diễn ra trong những điều kiện có nhiều khác biệt. Do vậy, không thể đạt tới hiệu quả giáo 
dục cao nếu việc dạy học diễn ra đồng loạt, như một dây chuyền sản xuất… Để làm cho 
chương trình, sách giáo khoa phù hợp với học sinh và thực tiễn dạy học, một mặt trong cơ 
chế quản lý chương trình cần phải tạo ra một độ “mở”, để dành chỗ cho sự tham gia quyết 
định của các lực lượng thực hiện chương trình, cho sự vận dụng linh hoạt, điều chỉnh 
những chỗ chưa thật sự phù hợp của lãnh đạo nhà trường và của giáo viên. Như vậy, đổi 
mới chương trình THPT đòi hỏi một sự tham gia điều chỉnh và vận dụng một cách có 
trách nhiệm và vững vàng về năng lực chuyên môn của lãnh đạo nhà trường và của giáo 
viên. 

Điều này, một mặt đòi hỏi Hiệu trưởng và cán bộ quản lý nhà trường phải có kế 
hoạch để chủ động tham gia tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hoá những nội dung, tổ chức 
thực hiện chương trình trong thực tế. Đặc biệt là đối với các hoạt động giáo dục, các nội 
dung chương trình gắn với địa phương, những hoạt động tham gia vào công tác thực tiễn 
và đời sống, chỉ đạo và tổ chức biên soạn một số chủ đề tự chọn… điều mà ở các nước 
phát triển người ta gọi là chương trình nhà trường (school curriculum) để phân biệt với 
chương trình chung của cả nước (national curriculum). Mặt khác việc nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện liên quan tới tất cả các hoạt động của nhà trường, những điều kiện vật 
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chất và tinh thần, môi trường giáo dục… đòi hỏi hiệu trưởng cần phải có khả năng lập kế 
hoạch tổng thể dài hạn đồng thời sắp xếp kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trước mắt 
nhằm hướng tới mục tiêu của chương trình. Theo đó người hiệu trưởng cần phải ứng xử 
với giáo viên theo phong cách quản lý mới thể hiện ở các dấu hiệu: 

- Dân chủ trong quản lý 
- Tôn trọng nhân cách của giáo viên 
- Phân biệt rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường. 
- Tôn trọng tính sáng tạo của giáo viên đồng thời coi trọng tinh thần hợp tác trong 

nhà trường. 
Hiệu trưởng cần quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao phẩm 

chất và năng lực của họ, bởi họ là nhân tố quyết định sự thành công của việc đổi mới 
chương trình THPT. 
c. Chú trọng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học 

Trong quản lý đổi mới chương trình THPT, người Hiệu trưởng cần thể hiện rõ vai 
trò trong quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, thiết bị giáo 
dục và đánh giá trong giáo dục một cách đồng bộ và toàn diện. 

Theo đó, trọng tâm hàng đầu của việc đổi mới chương trình THPT là đổi mới 
phương pháp dạy học (PPDH) trong nhà trường theo các định hướng: 

- Chuyển từ dạy học truyền thụ một chiều, học tập thụ động, chủ yếu là ghi nhớ kiến 
thức để đối phó với thi cử sang tổ chức cho học sinh học tập trong hoạt động và bằng các 
hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, chú trọng hình thành năng lực tự học. 

- Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học: 
+ Đa dạng hoá, làm cho hoạt động học sinh động, lý thú, tránh nhàm chán, đơn 

điệu. 
+ Làm cho hoạt động học gắn với môi trường thực tế, học tập cách điều tra, nghiên 

cứu trong thực tiễn cuộc sống. 
- Điều mong muốn của đổi mới PPDH là đổi mới cách học của học sinh, cố gắng 

làm cho học sinh “được suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, hợp tác học tập với 
nhau nhiều hơn, bày tỏ ý kiến của mình nhiều hơn”. 

Do vậy người hiệu trưởng cần quan tâm chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH bởi đây là 
yếu tố liên quan trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng giáo dục thông qua tổ chức và chỉ 
đạo một số hoạt động sau: 

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu, học tập, ứng dụng những lý luận, học hỏi về 
phương pháp dạy học mới thông qua học tập chuyên đề, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh 
nghiệm, tổ chức nghiên cứu sách báo tạp chí… 

- Quy định và quản lý nền nếp và chất lượng các hoạt động của tổ, nhóm chuyên 
môn, chú trọng đổi mới hoạt động sinh hoạt nhóm chuyên môn: trao đổi giáo án, tìm hiểu 
những vấn đề khó, thảo luận đổi mới cách thiết kế bài học, trao đổi các tình huống dạy 
học theo hướng đổi mới PPDH, tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm các tiết học theo hướng 
tích cực hoá và tăng cường mối quan hệ tương tác các hoạt động của học sinh. 

- Tổ chức hoạt động tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm những đơn vị thực 
hiện đổi mới PPDH có kết quả. 

- Tổ chức có định kỳ các kỳ thi tay nghề sư phạm. 
- Đổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả bài học, chuyển từ chú ý đến nghệ thuật 

truyền thụ của giáo viên sang chú ý đánh giá năng lực tổ chức các hoạt động tự lực, khám 
phá, sáng tạo cho học sinh; khuyến khích tôn vinh những cá nhân thực hiện tốt, có hiệu 
quả việc đổi mới PPDH thông qua việc xây dựng chuẩn đánh giá phù hợp và sự tôn vinh 
về tinh thần, đãi ngộ về vật chất. 
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Quản lý trường phổ thông ngoài công lập trên cơ sở quản lý theo mục tiêu chất 
lượng là hình thức quản lý phù hợp với mục tiêu của các trường ngoài công lập.  
Chỉ có chất lượng các trường ngoài công lập mới thu hút học sinh, mới đảm bảo nhịp độ 
phát triển bền vững, chống được những cách làm chỉ làm theo số lượng, tuỳ tiện, hạ thấp 
yêu cầu giáo dục toàn diện… Vậy “Quản lý theo mục tiêu chất lượng” phải tiến hành như 
thế nào? 

- Về hình thức các trường ngoài công lập phải được chỉ đạo thống nhất quản lý theo 
hệ thống quản lý chất lượng của ISO hoặc TQM. Đây là hình thức quản lý được xây dựng 
trên cơ sở các trường học, xây dựng cho được mục tiêu chất lượng phù hợp với điều kiện 
hoàn cảnh mỗi nhà trường. Đây là hệ thống quản lý mang tính chất quốc tế, chuẩn bị cho 
giáo dục Việt Nam hội nhập các nước. 

- Về nội dung, nhà nước muốn quản lý những mặt nào đó của các trường ngoài công 
lập đều có thể xác định các nội dung, yêu cầu các trường ngoài công lập có trách nhiệm 
tuân thủ theo yêu cầu đó. Có thể yêu cầu các trường thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn 
của “Kiểm định chất lượng”. Có điều vận dụng những tiêu chuẩn này không nên áp đặt 
bắt các trường công lập thế nào cũng bắt các trường ngoài công lập tuân theo là chưa phù 
hợp. Thí dụ tiêu chuẩn “Kiểm định chất lượng” về thiết bị dạy học, các trường ngoài công 
lập chỉ chú trọng đầu tư những thiết bị cần thiết, thường xuyên, sử dụng chứ không đầu tư 
cho đủ bộ để rồi không sử dụng. Hoặc thiết bị của các trường cũng được tính toán theo 
bước đi của mỗi nhà trường không đầu tư tràn lan. 
Quản lý chất lượng giáo dục theo ISO 9000 

Quản lý chất lượng giáo dục theo ISO 9000 cần chú ý: 
- Lập kế hoạch (hoạch định, thiết kế): 
+ Xác định tầm nhìn và sự cam kết chất lượng giáo dục của lãnh đạo. 
+ Quản lý mục tiêu và chuẩn chất lượng. 
+ Quản lý kế hoạch và nguồn lực. 
- Tổ chức, chỉ đạo các quá trình, các hoạt động và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng quá trình giáo dục: 
Mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, thông tin; đội 

ngũ giáo viên; cơ sở vật chất, thư viện; môi trường giáo dục; sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực (nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực); đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức các hoạt 
động giáo dục; kiểm tra - đánh giá; tổ chức và quản lý (kế hoạch, lịch giảng dạy...). 

- Kiểm tra - đánh giá chất lượng giáo dục: 
+ Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện. 
+ Đánh giá kết quả học tập: kiến thức, kỹ năng, thái độ. 
+ Đánh giá sự hài lòng của giáo viên, học sinh, các bên quan tâm. 
Để đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (sản phẩm giáo dục) cần đánh giá theo 

các tiêu chí sau: 
+ Phẩm chất đạo đức, ý thức xã hội và công dân; 
+ Trình độ kiến thức và kỹ năng vận dụng; 
+ Các chỉ số về sức khỏe, tâm lý, sinh học.v.v... 
+ Hiểu biết và năng lực thụ cảm thẩm mỹ; 
+ Năng lực sống và thích ứng xã hội; 
+ Khả năng phát triển cá nhân; 
+ Thực hiện hành động điều chỉnh: khắc phục, phòng ngừa và cải tiến thường 

xuyên. 
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d. Quản lý chất lượng giáo dục theo mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 
- Đặc trưng của mô hình quản lý chất lượng tổng thể (QLCLTT) là ở chỗ nó không 

áp đặt một hệ thống cứng nhắc cho bất kỳ một cơ sở đào tạo (trường học) nào, nó tạo ra 
một nền “văn hóa chất lượng” bao trùm lên toàn bộ quá trình đào tạo. 

Sơ đồ 2: Quản lý chất lượng giáo dục theo mô hình TQM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- QLCLGD theo TQM đòi hỏi mọi thành viên trong nhà trường đồng thuận quyết 
tâm thực hiện kế hoạch của cá nhân, của trường, hướng tới chất lượng học sinh. 

- Thực hiện cải tiến từng bước vững chắc, cải tiến liên tục, kế thừa các mặt mạnh, 
khắc phục từng bước các yếu kém, cải tiến phải đảm bảo vừa sức và đảm bảo thành công 
QLCLGD. 

- Đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng. Mỗi người đều trở 
thành người tự quản lý công việc của mình đến kết quả cuối cùng. Muốn vậy, phải xây 
dựng được hệ thống tiêu chí để đánh giá hoạt động của hiệu trưởng, giáo viên, học sinh 
một cách phù hợp. 

- Phải tạo lập mạng lưới thông tin quản lý hai chiều thông suốt từ hiệu trưởng đến 
giáo viên, lớp học sinh, cha mẹ học sinh và ngược lại. Thông tin kịp thời giúp người quản 
lý ra các quyết định điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện kế hoạch, tạo sự gắn kết, 
thống nhất trong nhà trường. 

- Vận dụng TQM cần có sự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức lao động 
một cách khoa học, tạo ra những thay đổi nhận thức về chất lượng, văn hóa chất lượng 
của nhà trường, mọi hoạt động đều hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Tạo ra một môi trường và cung cách làm việc cộng tác, học hỏi và chia sẻ kinh 
nghiệm giữa các đồng nghiệp hướng vào nâng cao chất lượng các hoạt động sư phạm 
nhằm đem đến thường xuyên những giá trị gia tăng giúp học sinh phát triển. 

Quản lý trường THPT theo hướng dân chủ hóa và xã hội hóa giáo dục 

- Theo Quyết định số 20/2005/QĐ BGD&ĐT ngày 24/6/2005 về việc phê duyệt Đề 
án “Quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2005 - 2010” đã xác định: “Nhà 
nước quản lý thống nhất đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và ngoài công lập; 
tạo điều kiện để các cơ sở đó cùng phát triển ổn định, lâu dài; bảo đảm lợi ích của từng cá 

Quản lý chất lượng giáo dục 
theo TQM 

Chủ thể quản lý: Hiệu trưởng, giáo 
viên, học sinh, người quan tâm trong 

Các yếu tố  
đầu vào 

Các yếu tố diễn biến của 
quá trình, hoạt động  

Các yếu tố 
đầu ra 

Hành động điều chỉnh = HĐ phát huy ∪ HĐ uốn nắn ∪ HĐ xử lý 

Hoạch định - thiết kế  Thực hiện Kiểm tra - đánh giá 

Mục đích -
nền văn hóa 
chất lượng

Thỏa mãn nhu cầu 
của các bên liên 

quan 

Môi 
trường 
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nhân, tập thể và toàn xã hội; phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng 
cấp quản lý giáo dục, của tập thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tài chính, tổ chức nhân sự 
và bảo đảm các điều kiện vật chất khác” và: “Tăng cường thực hiện dân chủ trong giáo 
dục và đào tạo, xây dựng một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính trong việc thành lập các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để toàn xã hội 
tham gia một cách thuận lợi vào quá trình xã hội hóa”. 

- Về quản lý trường THPT ngoài công lập theo hướng dân chủ hóa và xã hội hóa 
giáo dục. Thực hiện đúng Nghị quyết 05 của Chính phủ về xã hội hóa giáo dục, không 
phân biệt trường công lập và ngoài công lập trong việc đầu tư kinh phí cho người học. 
Nhà nước cần hỗ trợ các trường ngoài công lập về mặt điều kiện cơ sở vật chất, để đảm 
bảo mỗi trường ngoài công lập được thành lập là đảm bảo những điều kiện giáo dục toàn 
diện. Theo đó, chỉ cho các trường ngoài công lập được thành lập khi có đủ điều kiện cơ sở 
vật chất, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

 - Mọi hoạt động của nhà trường ngoài công lập, cho dù là trường tư thục thì cũng 
không thể quan niệm là của riêng chủ trường hay của một hiệu trường nào đó. Sản phẩm 
của giáo dục bao giờ mang tính xã hội cao. Quá trình đào tạo là quá trình tham gia của 
nhiều lực lượng: giáo viên, công nhân viên, cha mẹ học sinh và cả bản thân mỗi học sinh. 

Hiện nay quản lý các trường ngoài công lập cần phân định rõ về sở hữu cá nhân và 
quản lý cá nhân. Về Sở hữu cá nhân không có nghĩa là cứ sở hữu cá nhân là quản lý theo 
phương pháp độc quyền. Ngay cả trong kinh tế, các tập đoàn, công ty cho dù là lớn đến 
đâu người ta thấy phải quản lý theo cách phân quyền và dân chủ mới tập hợp trí tuệ và sức 
mạnh nguồn lực của các lực lượng tham gia. 

Nói phương thức “quản lý theo hướng dân chủ hóa” không có nghĩa phủ nhận vai 
trò lãnh đạo của cá nhân. Vậy “quản lý theo hướng dân chủ hóa” ở đây là quản lý các 
trường ngoài công lập theo cách nào? 

- Hiệu trường các nhà trường ngoài công lập phải cam kết công khai với học sinh về 
các chương trình, nội dung các môn học và các kết quả học sinh sẽ đạt được sau mỗi khóa 
học, năm học. 

- Hiệu trưởng phải công khai cam kết việc bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, 
giáo viên được quyền tham gia lựa chọn các phương pháp giáo dục, giảng dạy và nhà 
trường có trách nhiệm đáp ứng những yêu cầu cần thiết để giúp giáo viên nâng cao chất 
lượng giảng dạy. Giáo viên phải cam kết nhà trường sẽ đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất 
lượng giảng dạy của nhà trường. 

- Hàng năm mọi lực lượng giáo dục nhà trường được công khai tham gia bàn bạc 
xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường. Cam kết thực hiện trách nhiệm cá nhân và các 
kế hoạch của năm học.  

Quản lý trường THPT theo hướng tăng cường quản lý các nguồn lực cơ sở 
vật chất - thiết bị giáo dục 

Quản lý các nguồn lực cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục của nhà trường nhằm thực 
hiện tốt đổi mới chương trình. 

- Đổi mới chương trình gắn liền với những yêu cầu về trang bị, sử dụng thiết bị dạy 
bộ môn theo quan niệm tiên tiến về phương pháp dạy học, coi thiết bị dạy học không phải 
chỉ là phương tiện minh họa, “trực quan hóa” điều trình bày, giảng giải của giáo viên mà 
chính là nguồn tri thức, phương tiện, truyền tải thông tin, phương tiện tư duy, nghiên cứu 
học tập, tiếp cận tự nhiên và xã hội của học sinh, giúp học sinh tự tìm kiến kiến thức. Cần 
quan tâm khuyến khích giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, giảm dần và tiến 
tới khắc phục tình trạng “dạy chay”. Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, Nhà nước khó có 
thể trang bị đủ, đáp ứng tối đa nhu cầu về thiết bị dạy học cho nhà trường, yêu cầu tổ 
chức tìm kiếm và tự sản xuất thiết bị dạy học tiếp tục được đặt ra. 
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- Chương trình mới đặt ra nhiều yêu cầu mới về tổ chức dạy học và các hoạt động 
giáo dục, làm cho việc dạy học thoát ra khỏi giới hạn của bốn bức tường lớp học, làm cho 
các hoạt động dạy học và giáo dục gắn với thực tiễn, gắn với cuộc sống, gắn với những 
địa chỉ và đối tượng mà học sinh ưu thích trong quá trình học tập. Đồng thời, chương 
trình cũng đặt ra những yêu cầu tổ chức dạy học phân hóa hết sức đa dạng, đòi hỏi phải 
có điều kiện vật chất để thực hiện (chẳng hạn việc dạy học theo các nội dung tự chọn làm 
cho các nhóm học tập thay đổi rất linh hoạt không trùng hợp với các lớp học theo quy 
định của nhà trường, đòi hỏi số phòng học phải nhiều hơn số lớp học). Chương trình mới 
đòi hỏi nhà trường phải trở thành một môi trường giáo dục đích thực, môi trường để phát 
triển một cách hài hòa, toàn diện nhân cách học sinh chứ không phải chỉ là nơi học sinh 
đến nghe giảng. Việc học tập ở THPT thường gắn liền với khoa học bộ môn, mang tính 
nghiên cứu, gắn liền với các thiết bị làm việc, các đối tượng nghiên cứu của bộ môn, rất 
cần thiết phải tiến hành dạy học ở các phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, phòng máy... 

- Đề cập tới vấn đề quản lý và sử dụng thiết bị nhằm tăng cường hiệu quả thiết bị 
dạy học, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Vọng đã nêu ra các giải pháp trước mắt 
cũng như lâu dài để việc quản lý và sử dụng thiết bị khắc phục được tất cả những hạn chế 
hiện nay: 

“- Cần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, giáo viên về công tác thiết bị. Đây là một 
vấn đề cần phải trở thành nội dung trong công tác quản lý. Hiệu trưởng, hiệu phó cần coi 
đây là một nội dung để quản lý nhà trường. 

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên: Năm nay Bộ sẽ chính thức ban 
hành tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị (tài liệu này được làm theo một quy trình nghiêm 
ngặt, quy trình này làm như một bộ sách giáo viên, có thẩm định, có bồi dưỡng giáo viên 
và yêu cầu giáo viên sử dụng thiết bị). 

Sẽ chỉ đạo các trường sư phạm trong khâu đào tạo giáo viên chú trọng đào tạo giáo 
viên sử dụng thiết bị đã có đồng thời phải chú trọng bồi dương thường xuyên. Phải rà soát 
lại xem việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng thiết bị đã phù hợp chưa để điều chỉnh. 

Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá trên cơ sở pháp lý, hành chính trong công 
tác sử dụng thiết bị. Sẽ phải tiến thêm một bước nữa trong công tác này, có thể phải có 
tiêu chí để đánh giá giáo viên, tiêu chí này có hai yêu cầu, một là kỹ năng sư phạm và hai 
là khả năng sử dụng thiết bị trong các yêu cầu cụ thể. 

- Xây dựng phòng học bộ môn: Trong quy chế về trường chuẩn quốc gia cũng đã có 
tiêu chí về phòng học bộ môn nhưng chưa đầy đủ. Bộ đang soạn thảo một văn bản riêng 
về phòng học bộ môn, gồm những phòng học bộ môn nào và tiêu chí cần phải cân nhắc 
để làm sao vừa đáp ứng tương lai vừa có thể tận dụng được những phòng ốc hiện tại của 
nhà trường. Phòng học bộ môn là một giải pháp tích cực kỳ quan trọng để thiết bị, sắp tới 
Bộ sẽ tập trung trước mắt vào các phòng học bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh. Nếu không có 
đủ các điều kiện tách từng phòng thì có thể ghép. 

Tập trung để sớm ban hành văn bản chính sách, biên chế cho cán bộ thiết bị. 
- Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Khi có danh mục thiết bị không 

phải là tối thiểu và trong số đó chắc chắn sẽ có những thiết bị không phải được sản xuất 
bằng công nghệ mà có thể chỉ bằng bàn tay và óc sáng tạo. Vì vậy việc tự làm đồ dùng 
dạy học sẽ rất có ý nghĩa.” 
(Nguồn: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Vọng - Điều quan trọng là phải thay đổi 
nhận thức của cán bộ, giáo viên về việc sử dụng thiết bị Báo Giáo dục và Thời đại. Số 39 
năm thứ 47. Thứ bảy 1/4/2006) 



http://www.ebook.edu.vn 156 

Quản lý trường THPT theo hướng đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, 
phối hợp các tổ chức đoàn thể quần chúng của giáo viên và học sinh 

- Đổi mới chương trình giáo dục THPT đòi hỏi đổi mới một cách đồng bộ hoạt động 
của các tổ chức trong nhà trường hướng vào thực hiện mục tiêu chung. Người hiệu trưởng 
cần chủ động đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và có kế hoạch kết nối, phối hợp 
hành động với các tổ chức đoàn thể quần chúng của giáo viên, học sinh, ban đại diện cha 
mẹ học sinh, các cơ cấu tổ chức ở địa phương,... để tất cả cùng nhằm vào định hướng 
chung: thực hiện đổi mới chương trình THPT, nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Về quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo bản “Thỏa thuận giữa 
Công đoàn giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đạo tạo về quan hệ công tác giữa cơ 
quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành Giáo dục” đã chỉ rõ: 

“+ Người đứng đầu các cơ sở giáo dục, cơ quan giáo dục, đơn vị trong ngành (sau 
đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan giáo dục) cần thông tin đầy đủ, kịp thời đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, những chủ trương, kế hoạch 
công tác của ngành tới tổ chức công đoàn giáo dục và cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động (sau đây gọi chung là người lao động). 

+ Ban Chấp hành công đoàn các cấp trong ngành (sau đây gọi chung là công đoàn 
giáo dục) có trách nhiệm và chủ động phối hợp với cơ quan giáo dục cùng cấp tổ chức 
động viên người lao động trong đơn vị tích cực tham gia thực hiện đổi mới trong giáo 
dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất cao, đủ về số 
lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng 
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

+ Thủ trưởng cơ quan giáo dục tạo điều kiện để công đoàn chủ động tổ chức các 
hoạt động tham gia quản lý ngành, tích cực các hoạt động xã hội để tăng cường thu hút 
nguồn lực xây dựng ngành, cùng có trách nhiệm trong giải quyết và khắc phục những yếu 
kém trong ngành, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và phát triển giáo dục miền 
núi, vùng khó khăn.” 

(Nguồn: Thỏa thuận số 394/CĐGDVN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2005 Giữa 
Công đoàn giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đạo tạo về quan hệ công tác giữa cơ 
quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành Giáo dục).  

®. Quản lý trường THPT theo hướng tự chủ trong quản lý tài chính 
- Trên cơ sở qui mô phát triển học sinh của từng trường, Sở Giáo dục và đào tạo lập 

dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu hàng năm về giáo dục 
gửi cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật, sau khi được giao 
dự toán ngân sách, phối hợp với các cơ quan chuyên môn phân bổ ngân sách giáo dục, 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Quản lý tài chính tại các trường học cần thực hiện 
theo nguyên tắc khoán tài chính. Tuy nhiên, các cấp quản lý giáo dục và các lĩnh vực 
chuyên môn liên quan cần ban hành các quy định tạo điều kiện cho nhà trường tiếp nhận 
các nguồn huy động tài chính trong xã hội. Đồng thời, có những hướng dẫn chi tiêu có 
hiệu quả trong khuôn khổ quy định của pháp luật. 

- Theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/6/2005 Về việc phê duyệt Đề 
án “Quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2005 - 2010” đã xác định: 
“Chuyển các trường trung học phổ thông công lập sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Trước mắt, 
chuyển các trường trung học phổ thông công lập có nguồn thu sự nghiệp ở thành phố, thị 
xã, khu vực kinh tế phát triển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo một phần 
chi phí hoạt động thường xuyên. Có lộ trình chuyển các trường trung học phổ thông bán 
công lập sang loại hình dân lập, tư thục. Khuyến khích phát triển trường trung học phổ 
thông dân lập và tư thục ở các vùng miền trên cả nước, nhất là ở các đô thị và vùng kinh 
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tế phát triển. Đến năm 2010, tỷ lệ học sinh trung học phổ thông ngoài công lập khoảng 
40%”. 

- Các trường THPT chủ động trong quản lý tài chính, thu, chi theo quy định của 
Nghị định 10/2002/NĐ-CP. 

- Về tài chính các trường ngoài công lập, cần phân định rõ về sở hữu cá nhân của 
những người mở trường, nhưng về mặt quản lý phải quản lý theo hướng “công khai minh 
bạch”: 

+ Định mức thu học phí của người học do từng trường căn cứ sự đầu tư cơ sở vật 
chất và các chương trình học đặc thù của mỗi trường mà có một khung học phí cho phù 
hợp người học, miễn người học chấp nhận nhưng nhà nước phải tham gia quản lý để bảo 
vệ quyền lợi của người học. Hàng năm các trường ngoài công lập phải lên kế hoạch sử 
dụng phân bổ tài chính cho các hạng mục chi, Hiệu trường có trách nhiệm điều hành theo 
các hạng mục đã ghi trong kế hoạch đã thông qua hội đồng sư phạm. Những trường có 
Hội đồng quản trị các chủ tịch và Hiệu trưởng phải báo cáo công khai với hội đồng giáo 
dục. Các cán bộ giáo viên có quyền chất vấn các khoản chi không minh bạch, không có 
hiệu quả. 

+ Cuối năm tài chính, các trường ngoài công lập phải mời cơ quan kiểm toán để xác 
nhận các khoản chi nhất là các khoản chi cho hoạt động giáo dục, chi bồi dưỡng giáo 
viên, chi trang thiết bị phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy phải được đảm 
bảo và cân đối. Bản đánh giá của cơ quan kiểm tra được gửi đến cơ quan quản lý giáo dục 
cấp trên và cơ quan tài chính của địa phương để kịp thời can thiệt khi có những sai trái 
vướng mắc. 

e.  Quản lý trường THPT theo hướng tăng cường ứng dụng các thành tựu của 
khoa học - công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông vào các hoạt 
động quản lý giáo dục và các hoạt động giáo dục của nhà trường 

- Tăng cường ứng dụng các thành tựu của khoa học - công nghệ trong việc thiết lập, 
sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại để đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy 
học. 

- Thiết lập hệ thống thông tin của trường (gồm đội ngũ và các điều kiện phương tiện 
kỹ thuật cần thiết) để hệ thống đó có đủ năng lực thu nhận đầy đủ, xử lý chính xác và 
chuyển tải kịp thời mọi thông tin nội bộ và các thông tin đa chiều từ nội bộ nhà trường 
đến cấp quản lý và các tổ chức hữu quan ngoài nhà trường. 

- Thu thập đầy đủ, xử lý chính xác và chuyển tải nhanh chóng đến các bộ phận và cá 
nhân trong trường các tin về chế độ chính sách và cơ chế giáo dục, về năng lực của bộ 
máy tổ chức và đội ngũ nhân sự của trường, về tiềm lực tài lực và vật lực giáo dục của 
trường, những ảnh hưởng thuận hoặc bất thuận của môi trường (xã hội, tự nhiên) đối với 
nhà trường; trong đó chú trọng đến: 

+ Những thông tin về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (cấp quốc gia và địa 
phương), Chiến lược phát triển giáo dục (chung và của từng cấp học); những thông tin về 
đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục; những thông tin về chỉ 
thị nhiệm vụ năm học của ngành...; 

+ Những thông tin từ học sinh, cộng đồng, xã hội và từ ngay đội ngũ nhà giáo trong 
trường về yêu cầu xã hội, về chất lượng và hiệu quả giáo dục của trường, những cơ hội và 
thách thức, những vấn đề bức xúc của giáo dục mà nhà trường cần phải tháo gỡ... 

+ Những thông tin về tiến bộ của khoa học - công nghệ trong nước và trên thế giới; 
- Tìm được các mâu thuẫn cơ bản, những rào cản trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông trong trường để định ra các giải pháp quản lý nhằm tạo ra động lực và tháo gỡ khó 
khăn. 
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Đổi mới chương trình giáo dục THPT là công cuộc quan trọng, cấp bách và cần 
thiết. Trong bối cảnh mới của đất nước, việc đổi mới chương trình đặt ra nhiều yêu cầu 
mới đối với các hoạt động giáo dục - dạy học trong nhà trường, nhiều đòi hỏi mới đối với 
hoạt động sư phạm của giáo viên. Điều đó đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản 
lý của người hiệu trưởng, đòi hỏi người hiệu trưởng phải “thay đổi sự quản lý” để “quản 
lý sự thay đổi”. 

 
IV. thanh tra toàn diện nhà trường 

A. Định hƯớNG CHUNG 
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
Thông tư này hướng dẫn về nội dung, quy trình, cách đánh giá kết quả thanh tra 

toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục và hoạt đông sư phạm của nhà giáo; được áp dụng 
đối với các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và trường của cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và cơ sở 
giáo dục khác ( sau đây gọi chung là nhà trường, cơ sở giáo dục). 

2. Thanh tra toàn diện 
       Thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục là xem xét việc thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn của nhà trường, cơ sở giáo được quy định theo Luật Giáo dục, Điều lệ nhà 
trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành. 

3. Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo  
        Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo là xem xét việc thực hiện nhiệm vụ giảng 
dạy và giáo dục của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục và nhũng quy định khác 
có liên quan. 

4. Trách nhiệm thanh tra toàn diện 
Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền thành lập hoặc cho 

phép thành lập trường, cơ sở giáo dục theo Điều 51 của Luật Giáo dục và Nghị định 
số 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2004 qui định trách nhiệm quản lý 
nhà nước về giáo dục có trách nhiệm thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục. 

B. THANH TRA TOÀN DIỆN NHÀ TRƯỜNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
I. Mục đích yêu cầu 

        1. Đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, cơ sở 
giáo dục trên cơ sở xem xét, đối chiếu với những quy định của Luật Giáo dục và các văn 
bản pháp quy hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về mục tiêu, kế 
hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn,  quy chế thi, 
cấp văn bằng chứng chỉ, những quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.  
          2. Đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục về 
việc thực hiện các quy định của pháp luật, khẳng định những mặt đã làm được, phát huy 
ưu điểm và đề xuất nhũng biện pháp khắc phục những yếu kém (nếu có); đồng thời kiến 
nghị với các cấp quản lý điều chỉnh, bổ sung các chính sách, quy định cần thiết để nhà 
trường, cở sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 
         3. Các cấp quản lý đảm bảo mỗi năm học tiến hành thanh tra toàn diện đạt ít nhất 
20% số trường trực thuộc và 5 năm mỗi trường được thanh tra toàn diện một lần; thanh tra 
hoạt động sư phạm phải đạt 20% tổng số nhà giáo của trường trực thuộc.  

  II. Nội dung thanh tra 
1.Thực hiện kế hoạch giáo dục   

a) Tuyển sinh và quản lý người học: Thực hiện chỉ tiêu, số lượng học sinh từng 
khối (khoá) lớp.                                                                                                         

b) Tổ chức giảng dạy, học tập: Thực hiện kế hoạch dạy học, thực hiện quy chế 
chuyên môn về kiểm tra, thi học kỳ, học phần, đánh giá xếp loại học lực, kết quả tốt 
nghiệp 3 năm liền kề thời điểm thanh tra; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ. 
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c) Hoạt động sư phạm của nhà giáo (xem nội dung hướng dẫn ở muc III.Thanh tra 
hoạt động sư phạm của nhà giáo). 

d) Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động 
hướng nghiệp, phổ cập giáo dục, nuôi dưỡng (nếu có) theo quy định bao gồm hoạt động 
theo kế hoạch lên lớp, ngoài giờ, hoạt động xã hội (nếu có); kết quả  xếp loai đạo đức 
(hạnh kiểm) và hoạt động giáo dục 3 năm liền kề. 

2. Tổ chức nhà trường, cơ sở giáo dục 
a) Số lương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên theo định mức 
b) Các phòng ban, hội đồng chức năng 
c) Khoa, tổ chuyên môn, nghiệp vụ   
d) Các tổ chức đoàn thể 

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 
        a) Diện tích khuôn viên, cảnh quan (cổng trường, tường rào, cây xanh) và thủ 

tục pháp lý về quyền sử dụng đất. 
        b) Số lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành, phòng 

bộ môn, thư viện, phòng đa chức năng, phòng y tế, bếp ăn tập thể, khu nội trú, bán trú 
(nếu có).  

c) Trang thiết bị dạy học, phương tiện làm việc. 
d) Khu vực để xe, vệ sinh, sân chơi, bãi tập, nhà đa chức năng, bể bơi (nếu có). 

4. Công tác quản lý của hiệu trưởng 
a) Quản lý kế hoạch giáo dục (kế hoạch đào tạo). Đối với các trường trung cấp, cao 

đẳng, đại học ngoài kế hoạch trên còn có kế hoạch nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội. 
 b) Quản lý cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học.  

         Tuyển dụng; quản lý hồ sơ nhà giáo, cán bộ, nhân viên, người học; việc bố 
trí, sử dụng; kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. 

        c) Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt 
động xã hội.  

 d) Thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và người học. 
®) Quản lý hành chính, tài chính, công sản: Hồ sơ, sổ sách; thu chi và sử dụng các 

nguồn tài chính; đầu tư xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo quản tài sản công.  
5. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của cơ 

quan thẩm định (nếu có). 

III.  Quy trình thanh tra 
1. Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra toàn diện 
 a) Căn cứ vào kế hoạch thanh tra hàng năm, thủ trưởng cơ quan thanh tra, tổ chức 

thanh tra, trưởng phòng giáo dục quận, huyện ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn 
thanh tra toàn diện. Khi xét thấy cần thiết thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết 
định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.toàn diện.   

b) Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn và  5 đến 15 thành viên. 
 2. Thời hạn thanh tra toàn diện 
         a) Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ tiến hành không quá 30 ngày. 
          b) Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sở, Ban thanh tra của các giáo dục 
đại học tiến hành không quá 15 ngày. 

c) Thời hạn của cuộc thanh tra toàn diện được tính từ ngày công bố quyết định thanh 
tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.. 

3. Trình tự, thủ tục thanh tra 
a) Công tác chuẩn bị 
- Tập hợp thông tin về đơn vị được thanh tra.  
- Thu thập các văn bản pháp quy liên quan của Bộ ban hành. 
- Lập kế hoạch thanh tra: xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, dự kiến thành phần 

đoàn và thời gian tiến hành thanh tra; dự trù kinh phí. 
 - Trình người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra. 
- Họp đoàn thông báo quyết định thanh tra, phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên, xây dựng mẫu biên bản và những việc cần thiết khác. 
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b) Tiến hành thanh tra 
- Tổ chức công bố quyết định, thông báo kế hoạch thanh tra với lãnh đạo đơn vị 

được thanh tra. 
- Nghe báo cáo của lãnh đạo đơn vị về tình hình và kết quả thục hiên nhiệm vụ từ  

đậu năm học đến thời điểm  thanh tra. 
- Chất vấn, trao đổi của đoàn với lãnh đạo đơn vị. 
- Xem xét hồ sơ của các tổ chuyên môn, nghiệp vu; tổ chức đoàn thể, phòng ban 

chức năng. 
- Xem xét hoạt động sư phạm của nhà giáo: hồ sơ chuyên môn, dự giờ. 
- Hội ý đoàn tổng hợp kết quả thanh tra  của từng bộ phân; chuẩn bị nội dung làm 

việc với đơn vị và các cơ quan có liên quan. 
- Thông báo dự thảo kết luận thanh tra. 
c) Kết thúc thanh tra 

- Chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có 
văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi tới người ra quyết định thanh tra và thủ trưởng 
cơ quan thanh tra cùng cấp. 

- Tập hợp hố sơ cuộc thanh tra và lưu trữ  theo quy định 
d) Sau thanh tra 
- Thông báo kết quả thanh tra đến đơn vị được thanh tra, cơ quan chủ quản và các 
đơn vị có liên quan. 
- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của đoàn thanh tra. 
 IV. Đánh giá xếp loại 
1. Những căn cứ để đánh giá xếp loại đợn vị được thanh tra 
a) Mục tiêu giáo dục, chương trình và kế hoạch giáo dục (đào tạo) của nhà trường, 

cơ sở giáo dục 
b) Điều lệ nhà trường, qui chế hoạt động của các cơ sở giáo dục. 
c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường, cơ sở giáo dục.   
d) Kết quả kiểm định chất lượng (nếu có). 
2. Nội dung đánh giá, xếp loại. 
a) Đánh giá toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục theo bốn nội dung ở Mục II. phần 

B của Thông tư này. 
b) Kết quả thục hiện từng nội dung và kết quả chung của đơn vị được thanh tra được 

xêp thành 4 loại: tốt, khá, đạt và chưa đạt.  
3. Tiêu chuẩn xếp loại từng nội dung thanh tra 
a) Loại tốt  

        Thục hiện đầy đủ những nhiệm vụ trong nội dung đạt các tiêu chuẩn,  định mức, 
đúng quy định do Bộ GD&ĐT ban hành.  

b)  Loại khá 
Thục hiện đầy đủ những nhiệm vụ trong nội dung đạt 80% các tiêu chuẩn, định 

mức, đúng quy định do Bộ GD&ĐT ban hành. 
c) Loại đạt yêu cầu 
Thục hiện đầy đủ những nhiệm vụ trong nội dung đạt 50% trở lên các tiêu chuẩn, 

định mức, đúng quy định do Bộ GD&ĐT ban hành. 
d) Loại chưa đạt yêu cầu 
Thục hiện chưa đầy đủ những nhiệm vụ trong nội dung theo các tiêu chuẩn, định 

mức, quy định do Bộ GD&ĐT ban hành. 
4. Xếp loại đối với đơn vị được thanh tra 

       a) Tốt: Các nội dung 1 và 4 xếp loại tốt, nội dung 2 và 3 xếp loại khá.trở lên 
        b) Khá: Các nội dung 1 và 4 xếp loại khá trở lên, nội dung 2 và 3 xếp loại đạt yêu 
cầu trở lên. 
        c) Đạt yêu cầu: Các nội dung 1 và 4 xếp loại đạt yêu cầu trở lên, nội dung 2 và 3 xếp 
loại chưa đạt yêu cầu trở lên. 
     d) Chưa đạt yêu cầu: các trường hợp còn lại. 
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C. Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo 
Thông tư này hướng dẫn nội dung, quy trình và cách đánh giá hoạt đọng sư phạm của 
nhà gia nói chung; riêng nhà giáo là giảng viên có những hướng dẫn bổ sung của thủ 
trưởng cơ sở giáo dục đại học. 

(I). Hình thức thanh tra hoạt động sư phạm 
 1. Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo được tiến hành trong cuộc thanh tra 

toàn diện nhà trường. 
 2. Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo được tiến hành độc lập theo kế hoạch 

thanh tra của cơ quan quản lý nhà trường.   
(II). Nội dung thanh tra 

1. Tiêu chuẩn nhà giáo 
a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng. 
b) Trình độ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ (văn bằng, chứng chỉ). 
c) Sức khoẻ. 
d) Hồ sơ lý lịch. 
2. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của nhà giáo. 
a) Kiểm tra hồ sơ 

- Xem xét hồ sơ chuyên môn của nhà giáo. 
- Xem xét hồ sơ tổ chuyên môn 

     -   Xem xét hồ sơ lớp, vở học sinh theo bộ môn. 
b) Kiểm tra giờ lên lớp 

- Dự giờ. 
- Phân tích. 
- Đánh giá giờ dạy. 

3. Kết quả giảng dạy 
             a) Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến 
thời điểm thanh tra. 

     b) Kiểm tra khảo sát của cán bộ thanh tra. 
             c) So sánh kết quả của các lớp do giáo viên dạy với các lớp khác trong 3 năm 
liền kề đến thời điểm thanh tra. 

4. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục và các quy định của pháp luật 
a) Thực hiện công tác chủ nhiệm ( nếu có). 

        b) Thục hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường, 
quy định của cơ sở giáo dục.  
         c) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách, đối xử công 
bằng và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học. 
        d) Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ 

®) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
(III).  Quy trình thanh tra 
     1. Thời hạn thanh tra  
         a) Cuộc thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo do Thanh tra huyện, Thanh tra 
sở, Ban, phòng thanh tra của các cơ sở giáo dục đại học tiến hành không quá 15 ngày. 

 c) Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến 
khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.. 

 2. Trình tự thanh tra 
a) Công tác chuẩn bị 

- Thu thập thông tin về đối tượng thanh tra bao gồm: trình độ đào tạo, tinh thần thái độ 
thực nhiệm vụ, uy tín đối với đồng nghiệp. 

- Nghiên cứu nội dung được phân công giảng dạy của đối tượng 
b) Tiến hành thanh tra 
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        - Xem xét, kiểm tra hồ sơ cá nhân, phiếu đánh giá công chức, viên chức, hồ sơ 
chuyên môn. 

- Dự  ít nhất hai tiết trên lớp; phân tích đánh giá. 
        - Khảo sát trắc nghiệm học sinh sau tiết dự; trao đổi với đối tượng thanh tra, lập 
phiếu dự giờ. 

- Trao đổi với tổ trưởng chuyên môn, tổ chức đoàn thể. 
c) Hoàn thiện hồ sơ thanh tra: biên bản, phiếu dự giờ 

       d) Thông báo kết quả đánh giá cho đối tượng thanh tra và thủ trưởng đơn vị quản lý 
đối tượng. 

(IV). Đánh giá xếp loại 
1. Những căn cứ để đánh giá xếp loại.  
a) Tiêu chuẩn nhà giáo. 
b) Tiêu chí đánh giá viên chức về phẩm chất, đạo đức, về thực hiện các quy định của 

pháp luật; Điều lệ nhà trường, qui chế chuyên môn. 
c) Tiêu chí đánh giá giờ dạy.   
d) Kết quả kiểm định chất lượng (nếu có). 
2. Nội dung đánh giá, xếp loại. 
a) Đánh giá theo các nội dung ở Mục II. phần C của Thông tư này. 
b) Kết quả thục hiện từng nội dung và kết quả chung được xêp thành 4 loại: tốt, khá, 

đạt và chưa đạt. 
3. Xếp loại đối với đối tượng được thanh tra. 

       a) Tốt: Các nội dung 1 và 2 xếp loại tốt, nội dung 3,4 (phiếu đánh giá nhân viên) 
xếp loại khá.trở lên. 
      b) Khá: Các nội dung 1 và 2 xếp loại khá trở lên, nội dung 3, 4 (phiếu đánh giá nhân 
viên) xếp loại đạt yêu cầu trở lên. 
      c) Đạt yêu cầu: Các nội dung 1 và 2 xếp loại đạt yêu cầu trở lên, nội dung 3, 4 (phiếu 
đánh giá nhân viên) xếp loại đạt yêu cầu trở lên. 
 d) Chưa đạt yêu cầu: các trường hợp còn lại. 

                                                                    

                                 

Phần phụ lục 

 
1. Luật Giáo dục  ( 14/ 6/ 2005) 

Chương I.  những quy định chung 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
 Luật GD quy định về hệ thống GD quốc dân; nhà trường, cơ sở GD khác của hệ 

thống GD quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực 
lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động GD. 

Điều 2. Mục tiêu GD 
Mục tiêu GD là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri 

thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 3. Tính chất, nguyên lý GD 
1. Nền GD Việt Nam là nền GD xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa 

học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. 
2. Hoạt động GD phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, GD kết 
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hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, GD nhà trường kết hợp với GD 
gia đình và GD xã hội. 

Điều 4. Hệ thống GD quốc dân  
1. Hệ thống GD quốc dân gồm GD chính quy và GD thường xuyên. 
2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống GD quốc dân bao gồm: 
a) GD mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo; 
b) GD phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; 
c) GD nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; 
d) GD đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là GD đại học) đào tạo trình độ 

cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 
Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp GD 
1. Nội dung GD phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ 

thống; coi trọng GD tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt 
đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát 
triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học.  

2. Phương pháp GD phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo 
của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say 
mê học tập và ý chí vươn lên. 

Điều 6. Chương trình GD 
1. Chương trình GD thể hiện mục tiêu GD; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, 

phạm vi và cấu trúc nội dung GD, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động GD, cách 
thức đánh giá kết quả GD đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình độ đào 
tạo. 

2. Chương trình GD phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất; kế 
thừa giữa các cấp học, các trình độ đào tạo và tạo điều kiện cho sự phân luồng, liên thông, 
chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức GD trong hệ thống GD 
quốc dân. 

3. Yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình GD phải 
được cụ thể hóa thành sách giáo khoa ở GD phổ thông, giáo trình và tài liệu giảng dạy ở 
GD nghề nghiệp, GD đại học, GD thường xuyên. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu 
giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp GD. 

4. Chương trình GD được tổ chức thực hiện theo năm học đối với GD mầm non và 
GD phổ thông; theo năm học hoặc theo hình thức tích luỹ tín chỉ đối với GD nghề nghiệp, 
GD đại học.  

Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ mà người học tích luỹ được khi theo học một 
chương trình GD được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc tín 
chỉ tương ứng trong chương trình GD khác khi người học chuyển ngành nghề đào tạo, 
chuyển hình thức học tập hoặc học lên ở cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.  

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định việc thực hiện chương trình GD theo hình thức 
tích luỹ tín chỉ, việc công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập môn học 
hoặc tín chỉ. 

Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở GD khác; dạy và học tiếng 
nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ 

1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở GD khác. 
Căn cứ vào mục tiêu GD và yêu cầu cụ thể về nội dung GD, Thủ tướng Chính phủ quy 
định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở GD khác. 

2. Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết 
của dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh 
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người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở 
GD khác. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo 
quy định của Chính phủ. 

3. Ngoại ngữ quy định trong chương trình GD là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến 
trong giao dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sở GD khác 
cần bảo đảm để người học được học liên tục và có hiệu quả. 

 Điều 8. Văn bằng, chứng chỉ 
1. Văn bằng của hệ thống GD quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp 

cấp học hoặc trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.  
Văn bằng của hệ thống GD quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, 
bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. 

2. Chứng chỉ của hệ thống GD quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết 
quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp. 

Điều 9. Phát triển GD  
Phát triển GD là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 

dưỡng nhân tài. 
Phát triển GD phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, 

công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; 
bảo đảm cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền; mở rộng quy 
mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân 
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. 
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia 

đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.  
Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong GD, tạo điều kiện để ai cũng được học 

hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để 
những người có năng khiếu phát triển tài năng. 

Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu 
đãi, người tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách xã hội khác thực hiện 
quyền và nghĩa vụ học tập của mình. 

Điều 11. Phổ cập GD 
1. GD tiểu học và GD trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. Nhà nước quyết định 

kế hoạch phổ cập GD, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập GD trong cả nước. 
2. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ GD 

phổ cập.  
3. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ 

tuổi quy định được học tập để đạt trình độ GD phổ cập.  
Điều 12. Xã hội hóa sự nghiệp GD 
Phát triển GD, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. 
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp GD; thực hiện đa dạng hóa 

các loại hình trường và các hình thức GD; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ 
chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp GD. 

Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp GD, phối hợp 
với nhà trường thực hiện mục tiêu GD, xây dựng môi trường GD lành mạnh và an toàn. 

Điều 13. Đầu tư cho GD 
Đầu tư cho GD là đầu tư phát triển. 
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Nhà nước ưu tiên đầu tư cho GD; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài đầu tư cho GD.  

Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho GD.  
Điều 14. Quản lý nhà nước về GD 
Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống GD quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội 

dung, kế hoạch GD, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; 
tập trung quản lý chất lượng GD, thực hiện phân công, phân cấp quản lý GD, tăng cường 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở GD. 

Điều 15. Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo  
Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng GD. 
Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học. 
Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo 

đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách 
nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy 
học. 

 Điều 16. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý GD  
 Cán bộ quản lý GD giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành 

các hoạt động GD. 
 Cán bộ quản lý GD phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo 

đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân. 
 Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý GD 

nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý GD, bảo đảm phát triển sự nghiệp 
GD. 

 Điều 17. Kiểm định chất lượng GD  
 Kiểm định chất lượng GD là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện 

mục tiêu, chương trình, nội dung GD đối với nhà trường và cơ sở GD khác.  
 Việc kiểm định chất lượng GD được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và 

đối với từng cơ sở GD. Kết quả kiểm định chất lượng GD được công bố công khai để xã 
hội biết và giám sát.  

 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng 
GD.  

Điều 18. Nghiên cứu khoa học 
1. Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở GD khác tổ chức nghiên cứu, ứng 

dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất 
nhằm nâng cao chất lượng GD, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, 
công nghệ của địa phương hoặc của cả nước. 

2. Nhà trường và cơ sở GD khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến 
khoa học GD. Các chủ trương, chính sách về GD phải được xây dựng trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

Điều 19. Không truyền bá tôn giáo trong nhà trường, cơ sở GD khác 
Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường, cơ sở 

GD khác của hệ thống GD quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.  

Điều 20. Cấm lợi dụng các hoạt động GD  
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Cấm lợi dụng các hoạt động GD để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối 
đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại 
thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội. 

Cấm lợi dụng các hoạt động GD vì mục đích vụ lợi.         

Chương II 
  hệ thống GD quốc dân 

Mục 1.  GD mầm non 
Điều 21. GD mầm non 
GD mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ em từ ba tháng tuổi đến 

sáu tuổi. 
Điều 22. Mục tiêu của GD mầm non 
Mục tiêu của GD mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, 

thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học 
lớp một. 

Điều 23. Yêu cầu về nội dung, phương pháp GD mầm non 
1. Nội dung GD mầm non phải bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của 

trẻ em, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và GD; giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, 
khoẻ mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông, bà, cha, mẹ, thầy 
giáo, cô giáo và người trên; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, 
yêu thích cái đẹp; ham hiểu biết, thích đi học. 

2. Phương pháp GD mầm non chủ yếu là thông qua việc tổ chức các hoạt động vui 
chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện; chú trọng việc nêu gương, động viên, khích lệ. 

 Điều 24. Chương trình GD mầm non 
 1. Chương trình GD mầm non thể hiện mục tiêu GD mầm non; cụ thể hóa các yêu 

cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ em ở từng độ tuổi; quy định việc tổ chức các hoạt 
động nhằm tạo điều kiện để trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; 
hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non. 

2. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành chương trình GD mầm non trên cơ sở thẩm 
định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình GD mầm non. 

Điều 25. Cơ sở GD mầm non    
Cơ sở GD mầm non bao gồm:  
1. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi; 
2. Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi; 
3. Trường mầm non là cơ sở GD kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba 

tháng tuổi đến sáu tuổi. 
Mục 2.  GD phổ thông 

Điều 26. GD phổ thông 
1. GD phổ thông bao gồm: 
a) GD tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi 

của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi; 
b) GD trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. 

Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi; 
c) GD trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười đến lớp 

mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có tuổi là 
mười lăm tuổi.      

2. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định những trường hợp có thể học trước tuổi đối với 
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học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ở tuổi cao hơn tuổi quy định đối với học sinh ở 
những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học 
sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi 
không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước, học 
sinh ở nước ngoài về nước; những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học 
tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một. 

Điều 27. Mục tiêu của GD phổ thông 
1. Mục tiêu của GD phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, 

thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và 
sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và 
trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao 
động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. GD tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát 
triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để 
học sinh tiếp tục học trung học cơ sở. 

3. GD trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của 
GD tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ 
thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi 
vào cuộc sống lao động. 

4. GD trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết 
quả của GD trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông 
thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn 
hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc 
sống lao động. 

Điều 28. Yêu cầu về nội dung, phương pháp GD phổ thông 
1. Nội dung GD phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng 

nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của 
học sinh, đáp ứng mục tiêu GD ở mỗi cấp học. 

GD tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự 
nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói 
quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ 
thuật. 

GD trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo 
đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân 
tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; 
có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp. 

GD trung học phổ thông phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở trung 
học cơ sở, hoàn thành nội dung GD phổ thông; ngoài nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm 
chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho mọi học sinh còn có 
nội dung nâng cao ở một số môn học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của 
học sinh. 

2. Phương pháp GD phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng 
tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương 
pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.  

Điều 29. Chương trình GD phổ thông, sách giáo khoa 
1. Chương trình GD phổ thông thể hiện mục tiêu GD phổ thông; quy định chuẩn 

kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung GD phổ thông, phương pháp và hình 
thức tổ chức hoạt động GD, cách thức đánh giá kết quả GD đối với các môn học ở mỗi 
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lớp và mỗi cấp học của GD phổ thông. 
2. Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy 

định trong chương trình GD của các môn học ở mỗi lớp của GD phổ thông, đáp ứng yêu 
cầu về phương pháp GD phổ thông. 

3. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành chương trình GD phổ thông, duyệt sách giáo 
khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở GD 
phổ thông, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình GD phổ 
thông và sách giáo khoa.  

Điều 30. Cơ sở GD phổ thông 
Cơ sở GD phổ thông bao gồm:  
1. Trường tiểu học; 
2. Trường trung học cơ sở; 
3. Trường trung học phổ thông; 
4. Trường phổ thông có nhiều cấp học; 
5. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.        
Điều 31. Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học và cấp văn bằng tốt 

nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông 
1. Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ GD & ĐT thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc 
hoàn thành chương trình tiểu học. 

2. Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở có đủ điều kiện theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì được Trưởng phòng GD và đào tạo huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ 
sở. 

 3. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở GD và 
đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông.  

Mục 3.  GD nghề nghiệp 
Điều 32. GD nghề nghiệp 
GD nghề nghiệp bao gồm: 
1. Trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với người 

có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông; 

2. Dạy nghề được thực hiện dưới một năm đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp, từ 
một đến ba năm đối với đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

 Điều 33. Mục tiêu của GD nghề nghiệp 
Mục tiêu của GD nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng 

nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, 
tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng 
tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 

Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực 
hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng 
công nghệ vào công việc. 

Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng 
lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo.       

Điều 34. Yêu cầu về nội dung, phương pháp GD nghề nghiệp 
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1. Nội dung GD nghề nghiệp phải tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề 
nghiệp, coi trọng GD đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu đào 
tạo của từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo. 

2. Phương pháp GD nghề nghiệp phải kết hợp rèn luyện kỹ năng thực hành với 
giảng dạy lý thuyết để giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp 
theo yêu cầu của từng công việc. 

Điều 35. Chương trình, giáo trình GD nghề nghiệp  
1. Chương trình GD nghề nghiệp thể hiện mục tiêu GD nghề nghiệp; quy định 

chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung GD nghề nghiệp, phương pháp và 
hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành, nghề, 
trình độ đào tạo của GD nghề nghiệp; bảo đảm yêu cầu liên thông với các chương trình 
GD khác. 

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có 
liên quan, trên cơ sở thẩm định của hội đồng thẩm định ngành về chương trình trung cấp 
chuyên nghiệp, quy định chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp bao 
gồm cơ cấu nội dung, số môn học, thời lượng các môn học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết 
và thực hành, thực tập đối với từng ngành, nghề đào tạo. Căn cứ vào chương trình khung, 
trường trung cấp chuyên nghiệp xác định chương trình đào tạo của trường mình.   

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề phối hợp với Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan, trên cơ sở thẩm định của hội đồng thẩm định 
ngành về chương trình dạy nghề, quy định chương trình khung cho từng trình độ nghề 
được đào tạo bao gồm cơ cấu nội dung, số lượng, thời lượng các môn học và các kỹ năng 
nghề, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu cho từng ngành, nghề 
đào tạo. Căn cứ vào chương trình khung, cơ sở dạy nghề xác định chương trình dạy nghề 
của cơ sở mình. 

2. Giáo trình GD nghề nghiệp cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ 
năng quy định trong chương trình GD đối với mỗi môn học, ngành, nghề, trình độ đào tạo 
của GD nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu về phương pháp GD nghề nghiệp. 

Giáo trình GD nghề nghiệp do Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc trung tâm dạy 
nghề tổ chức biên soạn và duyệt để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức 
trong cơ sở GD nghề nghiệp trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do 
Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm dạy nghề thành lập.  

Điều 36. Cơ sở GD nghề nghiệp 
1. Cơ sở GD nghề nghiệp bao gồm: 
a) Trường trung cấp chuyên nghiệp; 
b) Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy 

nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề). 
2. Cơ sở dạy nghề có thể được tổ chức độc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, cơ sở GD khác. 
Điều 37. Văn bằng, chứng chỉ GD nghề nghiệp 
1. Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, chương trình bồi dưỡng 

nâng cao trình độ nghề, có đủ điều kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý 
nhà nước về dạy nghề thì được dự kiểm tra và nếu đạt yêu cầu thì được Thủ trưởng cơ sở 
GD nghề nghiệp cấp chứng chỉ nghề. 

2. Học sinh học hết chương trình trung cấp chuyên nghiệp, có đủ điều kiện theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Hiệu trưởng 
nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp. 

3. Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, có đủ điều kiện theo 
quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề thì được dự thi và nếu đạt 
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yêu cầu thì được Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề. Sinh viên 
học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng, có đủ điều kiện theo quy định của Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được 
Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề. 

Mục 4.  GD đại học 
Điều 38. GD đại học  
 GD đại học bao gồm: 
1. Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành 

nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp 
trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp 
cùng chuyên ngành; 

2. Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành 
nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp 
trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp 
cùng chuyên ngành; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng cùng chuyên ngành; 

3. Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện từ một đến hai năm học đối với người có 
bằng tốt nghiệp đại học; 

4. Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện trong bốn năm học đối với người có bằng 
tốt nghiệp đại học, từ hai đến ba năm học đối với người có bằng thạc sĩ. Trong trường hợp 
đặc biệt, thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ GD & ĐT.  

Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ tương đương với trình 
độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ở một số ngành chuyên môn đặc biệt. 

Điều 39. Mục tiêu của GD đại học    
1. Mục tiêu của GD đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, 

có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng 
với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng 
thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào 
tạo. 

3. Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có 
kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những 
vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.   

4. Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về 
thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết 
những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. 

5. Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và thực 
hành, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới 
về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. 

Điều 40. Yêu cầu về nội dung, phương pháp GD đại học  
1. Nội dung GD đại học phải có tính hiện đại và phát triển, bảo đảm cơ cấu hợp lý 

giữa kiến thức khoa học cơ bản, ngoại ngữ và công nghệ thông tin với kiến thức chuyên 
môn và các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy 
truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc; tương ứng với trình độ chung của khu vực 
và thế giới. 

Đào tạo trình độ cao đẳng phải bảo đảm cho sinh viên có những kiến thức khoa 
học cơ bản và kiến thức chuyên môn cần thiết, chú trọng rèn luyện kỹ năng cơ bản và 
năng lực thực hiện công tác chuyên môn. 
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Đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm cho sinh viên có những kiến thức khoa học 
cơ bản và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa 
học; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn. 

Đào tạo trình độ thạc sĩ phải bảo đảm cho học viên được bổ sung và nâng cao 
những kiến thức đã học ở trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ năng 
lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành của 
mình. 

Đào tạo trình độ tiến sĩ phải bảo đảm cho nghiên cứu sinh hoàn chỉnh và nâng cao 
kiến thức cơ bản; có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên môn; có đủ năng lực tiến hành độc lập 
công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong công tác chuyên môn. 

2. Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc bồi 
dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng 
tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực 
nghiệm, ứng dụng. 

Phương pháp đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện bằng cách phối hợp các hình 
thức học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu; coi trọng việc phát huy năng lực thực 
hành, năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn.  

Phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự nghiên 
cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyện thói quen nghiên 
cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên 
môn. 

Điều 41. Chương trình, giáo trình GD đại học 
1. Chương trình GD đại học thể hiện mục tiêu GD đại học; quy định chuẩn kiến 

thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung GD đại học, phương pháp và hình thức đào 
tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo 
của GD đại học; bảo đảm yêu cầu liên thông với các chương trình GD khác. 

Trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định ngành về chương trình GD 
đại học, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định chương trình khung cho từng ngành đào tạo 
đối với trình độ cao đẳng, trình độ đại học bao gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời 
gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa các môn học, giữa lý thuyết với thực 
hành, thực tập. Căn cứ vào chương trình khung, trường cao đẳng, trường đại học xác định 
chương trình GD của trường mình. 

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định về khối lượng kiến thức, kết cấu chương trình, luận 
văn, luận án đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

2. Giáo trình GD đại học cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng quy 
định trong chương trình GD đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo. 

Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học có trách nhiệm tổ chức biên soạn và 
duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định 
của Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập; bảo đảm có đủ giáo trình 
phục vụ giảng dạy, học tập.  

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình 
sử dụng chung cho các trường cao đẳng, trường đại học.  

Điều 42. Cơ sở GD đại học    
1. Cơ sở GD đại học bao gồm:  
a) Trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng; 
b) Trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học; đào tạo trình độ thạc 

sĩ, trình độ tiến sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ giao. 
Viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào 

tạo trình độ thạc sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ giao. 
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2. Cơ sở GD đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ khi bảo đảm các 
điều kiện sau đây:  

a) Có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đủ số lượng, có khả năng xây dựng, thực 
hiện chương trình đào tạo và tổ chức hội đồng đánh giá luận án; 

b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến 
sĩ; 

c) Có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học; đã thực hiện những nhiệm 
vụ nghiên cứu thuộc đề tài khoa học trong các chương trình khoa học cấp nhà nước; có 
kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác nghiên cứu khoa học. 

3. Mô hình tổ chức cụ thể của các loại trường đại học do Chính phủ quy định. 
Điều 43. Văn bằng GD đại học  
1. Sinh viên học hết chương trình cao đẳng, có đủ điều kiện thì được dự thi và nếu 

đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì được Hiệu trưởng trường cao 
đẳng hoặc trường đại học cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng. 

2. Sinh viên học hết chương trình đại học, có đủ điều kiện thì được dự thi hoặc bảo 
vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD & 
ĐT thì được Hiệu trưởng trường đại học cấp bằng tốt nghiệp đại học. 

Bằng tốt nghiệp đại học của ngành kỹ thuật được gọi là bằng kỹ sư; của ngành kiến 
trúc là bằng kiến trúc sư; của ngành y, dược là bằng bác sĩ, bằng dược sĩ, bằng cử nhân; 
của các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế là bằng cử nhân; đối với các ngành 
còn lại là bằng tốt nghiệp đại học. 

3. Học viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, có đủ điều kiện thì được bảo 
vệ luận văn và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì được Hiệu 
trưởng trường đại học cấp bằng thạc sĩ. 

4. Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, có đủ điều kiện thì 
được bảo vệ luận án và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì 
được Hiệu trưởng trường đại học, Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cấp bằng tiến sĩ. 

5. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của 
cơ sở GD đại học trong nước quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này khi liên kết đào 
tạo với cơ sở GD đại học nước ngoài. 

6. Thủ tướng Chính phủ quy định văn bằng tốt nghiệp tương đương trình độ thạc sĩ, 
trình độ tiến sĩ của một số ngành chuyên môn đặc biệt.  

Mục 5.  GD thường xuyên 
Điều 44. GD thường xuyên 
GD thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời 

nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, 
nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi 
với đời sống xã hội. 

 Nhà nước có chính sách phát triển GD thường xuyên, thực hiện GD cho mọi 
người, xây dựng xã hội học tập. 

Điều 45. Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp GD thường xuyên 
1. Nội dung GD thường xuyên được thể hiện trong các chương trình sau đây: 
a) Chương trình xóa mù chữ và GD tiếp tục sau khi biết chữ;  
b) Chương trình GD đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, 

chuyển giao công nghệ; 
c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp 

vụ;  
d) Chương trình GD để lấy văn bằng của hệ thống GD quốc dân.  
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2. Các hình thức thực hiện chương trình GD thường xuyên để lấy văn bằng của hệ 
thống GD quốc dân bao gồm:  

a) Vừa làm vừa học; 
b) Học từ xa;  
c) Tự học có hướng dẫn. 
3. Nội dung GD của các chương trình quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 

này phải bảo đảm tính thiết thực, giúp người học nâng cao khả năng lao động, sản xuất, 
công tác và chất lượng cuộc sống. 

Nội dung GD của chương trình GD quy định tại điểm d khoản 1 Điều này phải bảo 
đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình GD cùng cấp học, trình độ đào tạo quy 
định tại các điều 29, 35 và 41 của Luật này. 

4. Phương pháp GD thường xuyên phải phát huy vai trò chủ động, khai thác kinh 
nghiệm của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng phương tiện 
hiện đại và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học. 

5. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo 
thẩm quyền quy định cụ thể về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu GD 
thường xuyên. 

Điều 46. Cơ sở GD thường xuyên 
1. Cơ sở GD thường xuyên bao gồm: 
a) Trung tâm GD thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện; 
b) Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là cấp xã).  
2. Chương trình GD thường xuyên còn được thực hiện tại các cơ sở GD phổ thông, 

cơ sở GD nghề nghiệp, cơ sở GD đại học và thông qua các phương tiện truyền thông đại 
chúng.  

3. Trung tâm GD thường xuyên thực hiện các chương trình GD thường xuyên quy 
định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, không thực hiện các chương trình GD để lấy bằng 
tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học. Trung tâm học tập 
cộng đồng thực hiện các chương trình GD quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 45 
của Luật này.  

4. Cơ sở GD phổ thông, cơ sở GD nghề nghiệp, cơ sở GD đại học khi thực hiện các 
chương trình GD thường xuyên phải bảo đảm nhiệm vụ đào tạo của mình, chỉ thực hiện 
chương trình GD quy định tại điểm d khoản 1 Điều 45 của Luật này khi được cơ quan 
quản lý nhà nước về GD có thẩm quyền cho phép. Cơ sở GD đại học khi thực hiện 
chương trình GD thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học chỉ 
được liên kết với cơ sở GD tại địa phương là trường đại học, trường cao đẳng, trường 
trung cấp, trung tâm GD thường xuyên cấp tỉnh với điều kiện cơ sở GD tại địa phương 
bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý cho việc đào tạo trình độ 
cao đẳng, trình độ đại học. 

Điều 47. Văn bằng, chứng chỉ GD thường xuyên  
1. Học viên học hết chương trình trung học cơ sở có đủ điều kiện theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.  
Trừ trường hợp học viên học hết chương trình trung học cơ sở quy định tại khoản 

này, học viên theo học chương trình GD quy định tại điểm d khoản 1 Điều 45 của Luật 
này nếu có đủ các điều kiện sau đây thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt 
nghiệp: 

a) Đăng ký tại một cơ sở GD có thẩm quyền đào tạo ở cấp học và trình độ tương 
ứng; 



http://www.ebook.edu.vn 174 

b) Học hết chương trình, thực hiện đủ các yêu cầu về kiểm tra kết quả học tập 
trong chương trình và được cơ sở GD nơi đăng ký xác nhận đủ điều kiện dự thi theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. 

Thẩm quyền cấp văn bằng GD thường xuyên được quy định như thẩm quyền cấp 
văn bằng GD quy định tại các điều 31, 37 và 43 của Luật này. 

2. Học viên học hết chương trình GD quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 
45 của Luật này, nếu có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT thì được 
dự kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng chỉ GD thường xuyên. 

Giám đốc trung tâm GD thường xuyên cấp chứng chỉ GD thường xuyên. 
 

Chương III. nhà trường và cơ sở GD khác 
 

Mục 1. Tổ chức, hoạt động của nhà trường 
Điều 48. Nhà trường trong hệ thống GD quốc dân 
1. Nhà trường trong hệ thống GD quốc dân được tổ chức theo các loại hình sau 

đây: 
a) Trường công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo 

đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên; 
b) Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động; 
c) Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh 

tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động 
bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước. 

 2. Nhà trường trong hệ thống GD quốc dân thuộc mọi loại hình đều được thành 
lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp GD. Nhà nước tạo 
điều kiện để trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống GD quốc dân. 

Điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường 
được quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật này.  

Điều 49. Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, lực lượng vũ trang nhân dân 

1. Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trường của lực lượng vũ trang nhân dân 
có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công 
nhân quốc phòng; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm vụ và 
kiến thức quốc phòng, an ninh. 

2. Chính phủ quy định cụ thể về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. 

Điều 50. Thành lập nhà trường 
1. Điều kiện thành lập nhà trường bao gồm: 
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, đạt 

tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình 
GD; 

b) Có trường sở, thiết bị và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà 
trường. 

2. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 51 của Luật này, căn cứ nhu cầu phát 
triển GD, ra quyết định thành lập đối với trường công lập hoặc quyết định cho phép thành 
lập đối với trường dân lập, trường tư thục.  

Điều 51. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, 
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sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường  
1. Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, 

trường tư thục được quy định như sau: 
a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với trường mầm non, 

trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán 
trú; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với trường trung học phổ 
thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh; 

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định đối với trường trung cấp 
trực thuộc; 

d) Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quyết định đối với trường cao đẳng, trường dự bị đại 
học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quyết định đối với trường cao 
đẳng nghề; 

®) Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với trường đại học. 
2. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có thẩm quyền đình 

chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường. 
Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp 

nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.  
Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo thẩm 

quyền quy định thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường ở 
các cấp học khác. 

Điều 52. Điều lệ nhà trường 
1. Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và điều lệ 

nhà trường. 
2. Điều lệ nhà trường phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường; 
b) Tổ chức các hoạt động GD trong nhà trường; 
c) Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo; 
d) Nhiệm vụ và quyền của người học; 
®) Tổ chức và quản lý nhà trường; 
e) Tài chính và tài sản của nhà trường; 
g) Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 
3. Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ trường đại học; Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, 

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ban hành điều lệ nhà trường ở các cấp 
học khác theo thẩm quyền. 

Điều 53. Hội đồng trường 
1. Hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường dân 

lập, trường tư thục (sau đây gọi chung là hội đồng trường) là tổ chức chịu trách nhiệm 
quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử 
dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo 
đảm thực hiện mục tiêu GD. 

2. Hội đồng trường có các nhiệm vụ sau đây: 
a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của nhà 

trường; 
b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của 

nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
c) Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; 
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d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy 
chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. 

3. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của hội đồng 
trường được quy định trong điều lệ nhà trường. 

Điều 54. Hiệu trưởng 
1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường, do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận. 
2. Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống GD quốc dân phải được đào tạo, bồi 

dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học. 
3. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; thủ tục bổ nhiệm, công nhận 

Hiệu trưởng trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quy định; đối với các trường ở các cấp 
học khác do Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định; đối với cơ sở dạy nghề do Thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước về dạy nghề quy định. 

Điều 55. Hội đồng tư vấn trong nhà trường 
Hội đồng tư vấn trong nhà trường do Hiệu trưởng thành lập để lấy ý kiến của cán 

bộ quản lý, nhà giáo, đại diện các tổ chức trong nhà trường nhằm thực hiện một số nhiệm 
vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng. Tổ chức và hoạt động của các hội 
đồng tư vấn được quy định trong điều lệ nhà trường. 

Điều 56. Tổ chức Đảng trong nhà trường 
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt 

động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 
Điều 57. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường  
Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật 

và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu GD theo quy định của Luật này. 
 

Mục 2.  Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường 
Điều 58. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường  
Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động GD khác theo mục tiêu, chương 

trình GD; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền; 
2. Tuyển dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên; tham gia vào quá trình điều 

động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên; 
3. Tuyển sinh và quản lý người học; 
4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; 
5. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa; 
6. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động GD; 
7. Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động 

xã hội;  
8. Tự đánh giá chất lượng GD và chịu sự kiểm định chất lượng GD của cơ quan có 

thẩm quyền kiểm định chất lượng GD; 
9. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 59. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp, trường cao đẳng, trường 

đại học trong nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội   
1. Trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học thực hiện những nhiệm vụ và 

quyền hạn quy định tại Điều 58 của Luật này, đồng thời có các nhiệm vụ sau đây: 
a) Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia 

giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; 
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b) Thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
2. Khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, trường trung cấp, 

trường cao đẳng, trường đại học có những quyền hạn sau đây: 
a) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được 

miễn, giảm thuế, vay tín dụng theo quy định của pháp luật;  
b) Liên kết với các tổ chức kinh tế, GD, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu 

khoa học nhằm nâng cao chất lượng GD, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường;  

 c) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của 
nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh và chi cho các hoạt động GD theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 60. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường trung cấp, trường cao 
đẳng, trường đại học 

Trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu 
trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ nhà trường trong các hoạt động 
sau đây: 

1. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các 
ngành nghề được phép đào tạo; 

2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công 
nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng; 

3. Tổ chức bộ máy nhà trường; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhà giáo, cán 
bộ, nhân viên;  

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; 
5. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, GD, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu 

khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của Chính phủ. 
 

Mục 3. Các loại trường chuyên biệt 
Điều 61. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, 

trường dự bị đại học 
1. Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc 

bán trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc 
định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần 
tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này.  

2. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị 
đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách. 

Điều 62. Trường chuyên, trường năng khiếu 
1. Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho những học 

sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu của các em về một số 
môn học trên cơ sở bảo đảm GD phổ thông toàn diện. 

 Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được thành lập nhằm phát triển 
tài năng của học sinh trong các lĩnh vực này. 

2. Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các 
trường chuyên, trường năng khiếu do Nhà nước thành lập; có chính sách ưu đãi đối với 
các trường năng khiếu do tổ chức, cá nhân thành lập.  

3. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
có liên quan quyết định ban hành chương trình GD, quy chế tổ chức cho trường chuyên, 
trường năng khiếu. 

Điều 63. Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật 
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1. Nhà nước thành lập và khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập trường, lớp dành 
cho người tàn tật, khuyết tật nhằm giúp các đối tượng này phục hồi chức năng, học văn 
hóa, học nghề, hòa nhập với cộng đồng. 

2. Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các 
trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật do NN thành lập; có chính sách ưu đãi đối 
với các trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật do tổ chức, cá nhân thành lập. 

Điều 64. Trường giáo dưỡng 
1. Trường giáo dưỡng có nhiệm vụ GD người chưa thành niên vi phạm pháp luật để 

các đối tượng này rèn luyện, phát triển lành mạnh, trở thành người lương thiện, có khả 
năng tái hòa nhập vào đời sống xã hội. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình GD cho trường giáo 
dưỡng. 

Mục 4.  Chính sách đối với trường dân lập, trường tư thục 
Điều 65. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường dân lập, trường tư thục 
1. Trường dân lập, trường tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn như trường công lập 

trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp GD và các quy định 
liên quan đến tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi cử, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp 
văn bằng, chứng chỉ. 

 2. Trường dân lập, trường tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế 
hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động GD, xây dựng và phát triển đội ngũ 
nhà giáo, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu GD. 

 3. Văn bằng, chứng chỉ do trường dân lập, trường tư thục, trường công lập cấp có 
giá trị pháp lý như nhau. 

4. Trường dân lập, trường tư thục chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về 
GD theo quy định của Chính phủ. 

 Điều 66. Chế độ tài chính 
 1. Trường dân lập, trường tư thục hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự 

cân đối thu chi, thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán. 
 2. Thu nhập của trường dân lập, trường tư thục được dùng để chi cho các hoạt động 

cần thiết của nhà trường, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, thiết lập quỹ đầu 
tư phát triển và các quỹ khác của nhà trường. Thu nhập còn lại được phân chia cho các 
thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp. 

 3. Trường dân lập, trường tư thục thực hiện chế độ công khai tài chính và có trách 
nhiệm báo cáo hoạt động tài chính hằng năm cho cơ quan quản lý GD và cơ quan tài 
chính có thẩm quyền ở địa phương. 

 Điều 67. Quyền sở hữu tài sản, rút vốn và chuyển nhượng vốn 
 Tài sản, tài chính của trường dân lập thuộc sở hữu tập thể của cộng đồng dân cư ở 

cơ sở; tài sản, tài chính của trường tư thục thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn. Tài 
sản, tài chính của trường dân lập, trường tư thục được Nhà nước bảo hộ theo quy định của 
pháp luật. 

 Việc rút vốn và chuyển nhượng vốn đối với trường tư thục được thực hiện theo quy 
định của Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và phát triển của nhà trường. 

 Điều 68. Chính sách ưu đãi 
Trường dân lập, trường tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc 

cho thuê cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao theo 
đơn đặt hàng, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng. Trường dân lập, 
trường tư thục được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chính sách đối với người 
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học quy định tại Điều 89 của Luật này. 
 Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi đối với trường dân lập, trường 

tư thục. 
Mục 5.  Tổ chức và hoạt động của các cơ sở GD khác 

Điều 69. Các cơ sở GD khác 
 1. Cơ sở GD khác thuộc hệ thống GD quốc dân bao gồm:  
 a) Nhóm trẻ, nhà trẻ; các lớp độc lập gồm lớp mẫu giáo, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại 

ngữ, lớp tin học, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn không được đi học ở nhà 
trường, lớp dành cho trẻ tàn tật, khuyết tật, lớp dạy nghề và lớp trung cấp chuyên nghiệp 
được tổ chức tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

 b) Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề; trung tâm GD 
thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; 

 c) Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp 
với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ. 

2. Viện nghiên cứu khoa học, khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phối 
hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ có trách nhiệm ký hợp đồng với trường đại 
học để tổ chức đào tạo. 

 3. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở 
GD khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt 
động của các cơ sở GD khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; quy định nguyên tắc 
phối hợp đào tạo của cơ sở GD khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 
 

Chương IV. Nhà giáo 
Mục 1. nhiệm vụ và quyền của nhà giáo 

Điều 70. Nhà giáo   
1. Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, GD trong nhà trường, cơ sở GD 

khác. 
2. Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây: 
a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 
b) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; 
c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 
d) Lý lịch bản thân rõ ràng. 
3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở GD mầm non, GD phổ thông, GD nghề nghiệp gọi 

là giáo viên; ở cơ sở GD đại học gọi là giảng viên.  
Điều 71. Giáo sư, phó giáo sư 
Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy ở cơ sở GD đại 

học.   
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức 

danh giáo sư, phó giáo sư. 
Điều 72. Nhiệm vụ của nhà giáo 
Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây: 
1. GD, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý GD, thực hiện đầy đủ và có chất lượng 

chương trình GD;  
2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ 

nhà trường; 
3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người 

học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; 
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4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính 
trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người 
học; 

5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.  
Điều 73. Quyền của nhà giáo  
Nhà giáo có những quyền sau đây: 
1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo; 
2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;  
3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở GD 

khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi 
mình công tác; 

4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; 
5. Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD & 

ĐT và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động. 
Điều 74. Thỉnh giảng 
1. Cơ sở GD được mời người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 của 

Luật này đến giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng. 
2. Người được mời thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 72 

của Luật này. 
3. Người được mời thỉnh giảng là cán bộ, công chức phải bảo đảm hoàn thành 

nhiệm vụ ở nơi mình công tác. 
Điều 75. Các hành vi nhà giáo không được làm 
Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học; 
2. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện 

của người học; 
3. Xuyên tạc nội dung GD; 
4. ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 
Điều 76. Ngày Nhà giáo Việt Nam 
 Ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.  

 
Mục 2.  Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo 

Điều 77. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo 
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau: 
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu 

học; 
b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; 
c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông; 
d) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công 

nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành ở cơ sở dạy nghề;  
®) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên giảng dạy trung cấp;  
e) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo 
giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng 
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dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ.    
2. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo 

thẩm quyền quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.  
Điều 78. Trường sư phạm 
1. Trường sư phạm do Nhà nước thành lập để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ 

quản lý GD. 
2. Trường sư phạm được ưu tiên trong việc tuyển dụng nhà giáo, bố trí cán bộ quản 

lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ký túc xá và bảo đảm kinh phí đào tạo. 
3. Trường sư phạm có trường thực hành hoặc cơ sở thực hành. 
Điều 79. Nhà giáo của trường cao đẳng, trường đại học  
Nhà giáo của trường cao đẳng, trường đại học được tuyển dụng theo phương thức 

ưu tiên đối với sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi, có phẩm chất tốt và người có trình 
độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có 
nguyện vọng trở thành nhà giáo. Trước khi được giao nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên cao 
đẳng, đại học phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm.  

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 
 

Mục 3. Chính sách đối với nhà giáo 
Điều 80. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng 

cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo.  
Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ. 
Điều 81. Tiền lương 
Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và các phụ cấp khác 

theo quy định của Chính phủ. 
Điều 82. Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý GD công tác ở trường 

chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
1. Nhà giáo, cán bộ quản lý GD công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, 

trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, 
trường dành cho người tàn tật, khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc các trường chuyên biệt 
khác được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ. 

2. Nhà giáo, cán bộ quản lý GD công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn được Uỷ ban nhân dân các cấp tạo điều kiện về chỗ ở, được hưởng chế độ 
phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.  

3. Nhà nước có chính sách luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý GD công tác ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khuyến khích và ưu đãi nhà giáo, 
cán bộ quản lý GD ở vùng thuận lợi đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản lý GD ở vùng này an tâm công 
tác; tổ chức cho nhà giáo, cán bộ quản lý GD công tác ở vùng dân tộc thiểu số được học 
tiếng dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng dạy và học.   
 

Chương V. người học 
Mục 1.  Nhiệm vụ và quyền của người học 

Điều 83. Người học 
1. Người học là người đang học tập tại cơ sở GD của hệ thống GD quốc dân. Người 

học bao gồm: 
a) Trẻ em của cơ sở GD mầm non; 



http://www.ebook.edu.vn 182 

b) Học sinh của cơ sở GD phổ thông, lớp dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trường 
trung cấp, trường dự bị đại học; 

c) Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học; 
d) Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ;  
®) Nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ; 
e) Học viên theo học chương trình GD thường xuyên. 
2. Những quy định trong các điều 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 và 92 của Luật này chỉ áp 

dụng cho người học quy định tại các điểm b, c, d, ® và e khoản 1 Điều này. 
Điều 84. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại cơ sở GD mầm non 
1. Trẻ em tại cơ sở GD mầm non có những quyền sau đây: 
a) Được chăm sóc, nuôi dưỡng, GD theo mục tiêu, kế hoạch GD mầm non của Bộ 

GD & §T; 
b) Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả 

tiền tại các cơ sở y tế công lập; 
c) Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng. 
2. Chính phủ quy định các chính sách đối với trẻ em tại cơ sở GD mầm non.   
Điều 85. Nhiệm vụ của người học 
Người học có những nhiệm vụ sau đây: 
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch GD của nhà 

trường, cơ sở GD khác; 
2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở GD khác; đoàn 

kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường; chấp 
hành pháp luật của Nhà nước; 

3. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp 
với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực; 

4. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở GD khác; 
5. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, cơ sở GD 

khác. 
Điều 86. Quyền của người học 
Người học có những quyền sau đây: 
1. Được nhà trường, cơ sở GD khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp 

đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình; 
2. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, 

học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban; 
3. Được cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo theo 

quy định;  
4. Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường, cơ 

sở GD khác theo quy định của pháp luật; 
5. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn 

hóa, thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở GD khác; 
6. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà 

trường, cơ sở GD khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích 
chính đáng của người học; 

7. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan 
nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi và có đạo đức tốt. 

Điều 87. Nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước 
1. Người học các chương trình GD đại học nếu được hưởng học bổng, chi phí đào 
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tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Nhà nước thì 
sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của Nhà nước; 
trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo. 

2. Chính phủ quy định cụ thể thời gian làm việc theo sự điều động của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, thời gian chờ phân công công tác và mức bồi hoàn học bổng, chi phí 
đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 88. Các hành vi người học không được làm 
Người học không được có các hành vi sau đây: 
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên 

của cơ sở GD và người học khác; 
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; 
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở GD 

và nơi công cộng. 
Mục 2. Chính sách đối với người học 

Điều 89. Học bổng và trợ cấp xã hội  
1. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đạt kết 

quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu quy định tại Điều 62 của Luật 
này và người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở các cơ sở GD nghề 
nghiệp, GD đại học; cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường 
dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề dành cho thương binh, 
người tàn tật, khuyết tật. 

2. Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối 
tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có 
khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó học tập. 

3. Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư 
phạm không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người 
học theo quy định của pháp luật. 

Điều 90. Chế độ cử tuyển 
1. Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp theo chế độ cử 

tuyển đối với học sinh các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho vùng này. 

Nhà nước dành riêng chỉ tiêu cử tuyển đối với những dân tộc thiểu số chưa có hoặc 
có rất ít cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; có chính sách tạo nguồn tuyển 
sinh trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để học sinh các dân tộc này vào học trường phổ 
thông dân tộc nội trú và tăng thời gian học dự bị đại học. 

2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ vào nhu cầu của địa phương, có trách nhiệm đề 
xuất chỉ tiêu cử tuyển, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề phù hợp, cử người đi học 
cử tuyển theo đúng chỉ tiêu được duyệt và tiêu chuẩn quy định, phân công công tác cho 
người được cử đi học sau khi tốt nghiệp. 

3. Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển phải chấp hành sự phân công công 
tác sau khi tốt nghiệp.  

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển, 
việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển, việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với 
người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp không chấp hành sự phân 
công công tác. 
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Điều 91. Tín dụng GD 
Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, điều kiện và thời hạn vay tiền 

để người học thuộc gia đình có thu nhập thấp có điều kiện học tập. 
Điều 92. Miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên  
Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm phí khi sử dụng các dịch vụ 

công cộng về giao thông, giải trí, khi tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình 
văn hóa theo quy định của Chính phủ. 
 

Chương VI. Nhà trường, Gia đình và xã hội 
Điều 93. Trách nhiệm của nhà trường 
Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện 

mục tiêu, nguyên lý GD.  Các quy định có liên quan đến nhà trường trong Chương này 
được áp dụng cho các cơ sở GD khác. 

Điều 94. Trách nhiệm của gia đình  
1. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi dưỡng, GD và chăm sóc, tạo 

điều kiện cho con em hoặc người được giám hộ được học tập, rèn luyện, tham gia các 
hoạt động của nhà trường. 

2. Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo môi 
trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của 
con em; người lớn tuổi có trách nhiệm GD, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng 
cao chất lượng, hiệu quả GD. 

Điều 95. Quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 
Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có những quyền sau đây: 
1. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em hoặc 

người được giám hộ;  
2. Tham gia các hoạt động GD theo kế hoạch của nhà trường; tham gia các hoạt 

động của cha mẹ học sinh trong nhà trường; 
3. Yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý GD giải quyết theo pháp luật những vấn đề 

có liên quan đến việc GD con em hoặc người được giám hộ. 
Điều 96. Ban đại diện cha mẹ học sinh  
Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học ở GD mầm non và GD 

phổ thông, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp 
với nhà trường thực hiện các hoạt động GD. 

 Không tổ chức ban đại diện cha mẹ học sinh liên trường và ở các cấp hành chính. 
Điều 97. Trách nhiệm của xã hội 
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, 
tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách nhiệm sau đây: 

a) Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động GD và nghiên cứu khoa học; tạo điều 
kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học;   

b) Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường GD lành mạnh, an toàn, 
ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 

c) Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao 
lành mạnh; 

d) Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển GD theo khả năng của mình. 
2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có 

trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp GD. 
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3. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường 
GD thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu trong 
học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp GD. 

Điều 98. Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ GD 
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ 

GD. Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ GD hoạt động theo quy định của pháp luật.  
 

Chương VII 
 Quản lý nhà nước về GD 

Mục 1.  Nội dung quản lý nhà nước về GD 
và cơ quan quản lý nhà nước về GD 

Điều 99. Nội dung quản lý nhà nước về GD  
Nội dung quản lý nhà nước về GD bao gồm: 
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát 

triển GD; 
2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về GD; ban hành 

điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở GD khác; 
3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung GD; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ 

sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, 
giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; 

4. Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng GD và kiểm định chất lượng GD; 
5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động GD; 
6. Tổ chức bộ máy quản lý GD; 
7. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý 

GD; 
8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD;  
9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh 

vực GD; 
10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về GD; 
11. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự 

nghiệp GD; 
12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GD; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về GD. 
Điều 100. Cơ quan quản lý nhà nước về GD  
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về GD. 
Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định những chủ trương lớn có ảnh hưởng 

đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước, những chủ trương về 
cải cách nội dung chương trình của một cấp học; hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt 
động GD và việc thực hiện ngân sách GD.  

2. Bộ GD & ĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
GD. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ GD & ĐT thực hiện quản lý nhà nước về 
GD theo thẩm quyền.  

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về GD theo sự phân cấp 
của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ 
sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu 
cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả GD tại địa phương. 
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Mục 2. Đầu tư cho GD 
Điều 101. Các nguồn tài chính đầu tư cho GD 
Các nguồn tài chính đầu tư cho GD bao gồm: 
1. Ngân sách nhà nước; 
2. Học phí, lệ phí tuyển sinh; các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công 

nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở GD; đầu tư của các tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài để phát triển GD; các khoản tài trợ khác của tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

Điều 102. Ngân sách nhà nước chi cho GD 
1. Nhà nước dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách GD, bảo đảm tỷ lệ 

tăng chi ngân sách GD hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước.   
2. Ngân sách nhà nước chi cho GD phải được phân bổ theo nguyên tắc công khai, 

tập trung dân chủ; căn cứ vào quy mô GD, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng 
vùng; thể hiện được chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với GD phổ cập, phát triển GD ở 
vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

3. Cơ quan tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí GD đầy đủ, kịp thời, phù hợp 
với tiến độ của năm học. Cơ quan quản lý GD có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu 
quả phần ngân sách GD được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.   

Điều 103. Ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng trường học 
Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp có trách 

nhiệm đưa việc xây dựng trường học, các công trình thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật 
phục vụ GD vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; 
ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai cho việc xây dựng trường học và ký túc xá cho học 
sinh, sinh viên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 104. Khuyến khích đầu tư cho GD 
1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp trí 

tuệ, công sức, tiền của cho GD.  
2. Các khoản đầu tư, đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp cho GD và các chi phí của 

doanh nghiệp để mở trường, lớp đào tạo tại doanh nghiệp, phối hợp đào tạo với cơ sở GD, 
cử người đi đào tạo, tiếp thu công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp là các 
khoản chi phí hợp lý, được trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

3. Các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân cho GD được xem xét để miễn, giảm 
thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ. 

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho GD; đóng góp, tài trợ, 
ủng hộ tiền hoặc hiện vật để phát triển sự nghiệp GD được xem xét để ghi nhận bằng hình 
thức thích hợp.  

Điều 105. Học phí, lệ phí tuyển sinh 
1. Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học 

phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động GD. Học sinh tiểu học trường 
công lập không phải đóng học phí. Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia 
đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác. 

2. Chính phủ quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với tất cả các loại hình 
nhà trường và cơ sở GD khác. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, Thủ trưởng cơ quan 
quản lý nhà nước về dạy nghề để quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các 
cơ sở GD công lập trực thuộc trung ương. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với 
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các cơ sở GD công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp. 
Cơ sở GD dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí, lệ phí 

tuyển sinh. 
Điều 106. Ưu đãi về thuế trong xuất bản sách giáo khoa, sản xuất thiết bị dạy 

học, đồ chơi  
Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với việc xuất bản sách giáo khoa, giáo 

trình, tài liệu dạy học; sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ em; nhập 
khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị dạy học, thiết bị nghiên cứu dùng trong nhà trường, cơ sở 
GD khác.  

Mục 3. Hợp tác Quốc tế về GD 
Điều 107. Hợp tác quốc tế về GD  
Nhà nước mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế về GD theo nguyên tắc tôn trọng độc 

lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và các bên cùng có lợi. 
Điều 108. Khuyến khích hợp tác về GD với nước ngoài 
1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho nhà trường, cơ sở GD khác của 

Việt Nam hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài 
giảng dạy, học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật theo hình thức tự túc hoặc bằng kinh 
phí do tổ chức, cá nhân trong nước cấp hoặc do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ. 

3. Nhà nước dành ngân sách cử người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức và 
trình độ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về những ngành nghề và lĩnh vực then chốt 
để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 109. Khuyến khích hợp tác về GD với Việt Nam  
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài được Nhà nước Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện để giảng dạy, học tập, đầu 
tư, tài trợ, hợp tác, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ về GD ở Việt Nam; được 
bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc 
tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Việc hợp tác đào tạo, mở trường hoặc cơ sở GD khác của người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam do 
Chính phủ quy định.   

Điều 110. Công nhận văn bằng nước ngoài 
1. Việc công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp được thực hiện 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên.  

2. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ký hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận 
lẫn nhau về văn bằng với các nước, các tổ chức quốc tế. 

Mục 4.Thanh tra GD 
Điều 111. Thanh tra GD 
1. Thanh tra GD thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về GD 

nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi 
phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong 
lĩnh vực GD. 

2. Thanh tra chuyên ngành về GD có những nhiệm vụ sau đây: 
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về GD; 
b) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương 

pháp GD; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện 
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các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng GD ở cơ sở GD;  
c) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực GD theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 
d) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD theo quy định của pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính; 
®) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực 

GD theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng; 
e) Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về GD; đề nghị sửa đổi, bổ 

sung các chính sách và quy định của Nhà nước về GD; 
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 112. Quyền hạn, trách nhiệm của Thanh tra GD 
Thanh tra GD có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh 

tra.  
Khi tiến hành thanh tra, trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng cơ quan 

quản lý GD cùng cấp, thanh tra GD có quyền quyết định tạm đình chỉ hoạt động trái pháp 
luật trong lĩnh vực GD, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý và phải chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình. 

Điều 113. Tổ chức, hoạt động của Thanh tra GD 
1. Các cơ quan thanh tra GD gồm: 
a) Thanh tra Bé GD & §T; 
b) Thanh tra sở GD và đào tạo. 
2. Hoạt động thanh tra GD được thực hiện theo quy định của Luật thanh tra. 
Hoạt động thanh tra GD ở cấp huyện do Trưởng phòng GD và đào tạo trực tiếp phụ 

trách theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra sở GD và đào tạo. 
Hoạt động thanh tra GD trong cơ sở GD nghề nghiệp, cơ sở GD đại học do thủ 

trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, Thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước về dạy nghề. 

Chương VIII.  Khen thưởng và Xử lý vi phạm 

Điều 114. Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú  
Nhà giáo, cán bộ quản lý GD, cán bộ nghiên cứu GD có đủ tiêu chuẩn theo quy 

định của pháp luật thì được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo 
ưu tú.  

Điều 115. Khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong GD  
Tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp GD được khen thưởng theo 

quy định của pháp luật.  
Điều 116. Khen thưởng đối với người học 
Người học có thành tích trong học tập, rèn luyện được nhà trường, cơ sở GD khác, 

cơ quan quản lý GD khen thưởng; trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc được khen 
thưởng theo quy định của pháp luật.  

Điều 117. Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự 
Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa học là người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có đóng góp nhiều cho sự nghiệp GD 
và khoa học của Việt Nam được trường đại học tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự theo quy 
định của Chính phủ. 

Điều 118. Xử lý vi phạm  



http://www.ebook.edu.vn 189 

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật: 

a) Thành lập cơ sở GD hoặc tổ chức hoạt động GD trái phép; 
b) Vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động của nhà trường, cơ sở GD khác;  
c) Tự ý thêm, bớt số môn học, nội dung giảng dạy đã được quy định trong chương 

trình GD; 
d) Xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa trái phép; 
®) Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; 
e) Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo; ngược đãi, hành hạ người học;  
g) Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong nhà trường, cơ sở GD khác;  
h) Làm thất thoát kinh phí GD; lợi dụng hoạt động GD để thu tiền sai quy định; 
 i) Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường, cơ sở GD khác; 
k) Các hành vi khác vi phạm pháp luật về GD. 
2. Chính phủ quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD.    

Chương IX 
Điều khoản thi hành 

Điều 119. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. 
2. Luật này thay thế Luật GD năm 1998. 
Điều 120. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 
 

@2.  Điều lệ 
Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT 
ngày  02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chương I.  Những quy định chung 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Điều lệ này quy định về trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ 

thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung 
học), bao gồm: những quy định chung; tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và 
các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của trường; quan hệ giữa nhà trường, 
gia đình và xã hội. 

2. Điều lệ này áp dụng cho các trường trung học (kể cả trường chuyên biệt quy định 
tại khoản 4 Điều 4 của Điều lệ này) và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục ở 
trường trung học.  

Điều 2. Vị trí của trường trung học   
Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. 
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học        
Trường trung học có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo 

dục phổ thông. 
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2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo 
viên, cán bộ, nhân viên. 

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng. 
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với 

gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục. 
6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà 

nước.  
7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội. 
8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ 

quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục. 
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Hệ thống trường trung học   
1. Trường trung học có loại hình công lập và loại hình tư thục. 
a) Trường công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và Nhà 

nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thường 
xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm; 

b) Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh 
tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường tư thục là nguồn ngoài 
ngân sách nhà nước. 

2. Các trường có một cấp học gồm:  
a) Trường trung học cơ sở; 
b) Trường trung học phổ thông.  
3. Các trường phổ thông có nhiều cấp học gồm:  
a) Trường tiểu học và trung học cơ sở; 
b) Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;  
c) Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.  
4.  Các trường trung học chuyên biệt gồm các loại trường theo quy định tại Mục 3 

Chương III của Luật Giáo dục. 
Điều 5. Tên trường, biển tên trường 
1. Việc đặt tên trường được quy định như sau:  
Trường trung học cơ sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; 

trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; 
trung học phổ thông chuyên) + tên riêng của trường, không ghi loại hình công lập, tư 
thục. 

2. Tên trường được ghi trên quyết định thành lập, con dấu, biển tên trường và giấy tờ 
giao dịch. 

3. Biển tên trường ghi những nội dung sau: 
a) Góc phía trên, bên trái: 

- Đối với trường trung học có cấp học cao nhất là cấp THCS: 
Dòng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh 

và tên huyện (quận, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh; 
Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục và Đào tạo.  
- Đối với trường trung học có cấp THPT: 
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Dòng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và tên tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;  

Dòng thứ hai: Sở Giáo dục và Đào tạo.  
b) ở giữa ghi tên trường theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ này; 

c) Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại. 
4. Tên trường và biển tên trường của trường chuyên biệt có Quy chế về tổ chức và 

hoạt động riêng thì thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của loại trường 
chuyên biệt đó. 

Điều 6. Phân cấp quản lý 
1. Trường trung học có cấp học cao nhất là THCS do phòng giáo dục và đào tạo 

quản lý.  
2. Trường trung học có cấp THPT do sở giáo dục và đào tạo quản lý. 

Điều 7. Tổ chức và hoạt động của trường trung học có cấp tiểu học, trường trung 
học chuyên biệt và trường trung học tư thục 

1. Trường trung học có cấp tiểu học phải tuân theo các quy định của Điều lệ này và 
Điều lệ trường tiểu học. 

2. Các trường trung học chuyên biệt, trường trung học tư thục quy định tại Điều 4 
của Điều lệ này tuân theo các quy định của Điều lệ này và Quy chế về tổ chức và hoạt 
động của trường chuyên biệt, trường tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành. 

Điều 8. Nội quy trường trung học 
Các trường trung học căn cứ các quy định của Điều lệ này và các Quy chế, Điều lệ 

nói tại Điều 7 của Điều lệ này (đối với trường trung học có cấp tiểu học, trường trung học 
chuyên biệt, trường trung học tư thục) để xây dựng nội quy của trường mình. 

Chương II 
Tổ chức và quản lý nhà trường 

Điều 9. Thành lập trường trung học 
Điều kiện thành lập trường trung học bao gồm: 
1. Việc mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu 

phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm: 
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo 

viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình 
giáo dục phổ thông;   

b) Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và 
thực hiện các quy định tại chương VI của Điều lệ này.   

Điều 10. Thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung 
học 

Thẩm quyền quyết định thành lập trường trung học công lập và cho phép thành lập 
trường trung học tư thục được quy định như sau: 

1. Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 
chung là cấp huyện) quyết định đối với trường trung học có cấp học cao nhất là THCS, 
trường chuyên biệt (thuộc thẩm quyền theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động 
của trường chuyên biệt). 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là cấp tỉnh) quyết định đối với các trường trung học có cấp THPT, trường chuyên 
biệt thuộc thẩm quyền (theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 
chuyên biệt).  
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Điều 11. Hồ sơ và thủ tục thành lập trường trung học 
1. Hồ sơ xin thành lập trường gồm: 
a) Đơn xin thành lập trường; 
b) Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệ 

này; 
c) Đề án tổ chức và hoạt động; 
d) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng. 
2. Lập hồ sơ xin thành lập trường.  
Hồ sơ xin thành lập trường được lập theo quy định tại khoản 1 Điều này. Các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân sau đây chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ: 
a) Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với 

trường trung học có cấp học cao nhất là THCS; 
b) Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với trường trung học có cấp THPT;  
c) Tổ chức, cá nhân đối với các trường trung học tư thục. 
3. Thủ tục xét duyệt thành lập trường. 
a) Phòng giáo dục và đào tạo đối với trường trung học có cấp học cao nhất là THCS 

tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp huyện tổ chức thẩm định 
về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu 
cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; mức độ khả thi của luận chứng quy định tại 
Điều 9 của Điều lệ này; trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thành lập 
hoặc cho phép thành lập trường trung học (theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ này). 

b) Sở giáo dục và đào tạo đối với trường trung học có cấp THPT tiếp nhận hồ sơ, chủ 
trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của 
việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, 
xã hội của địa phương; mức độ khả thi của luận chứng quy định tại Điều 9 của Điều lệ 
này; trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập hoặc cho phép thành 
lập trường trung học (theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ này). 

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có thẩm quyền thành 
lập hoặc cho phép thành lập trường có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân xin thành lập trường. 

4. Hồ sơ, việc lập hồ sơ và thủ tục thành lập trường trung học chuyên biệt được 
thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên biệt. 

Điều 12. Sáp nhập, chia, tách trường trung học  
1. Việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học; 
b) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 
c) Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học; 
d) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 
2. Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thì có thẩm 

quyền quyết định sáp nhập, chia, tách trường. Trường hợp sáp nhập giữa các trường 
không do cùng một cấp có thẩm quyền thành lập thì cấp có thẩm quyền cao hơn quyết 
định; trường hợp cấp có thẩm quyền thành lập ngang nhau thì cấp có thẩm quyền ngang 
nhau đó quyết định. 

3. Hồ sơ, trình tự và thủ tục sáp nhập, chia tách trường để thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường mới tuân theo các quy định tại Điều 11 Điều lệ này. 

Điều 13. Đình chỉ hoạt động trường trung học  
1. Việc đình chỉ hoạt động của trường trung học được thực hiện khi xảy ra một trong 

các trường hợp sau đây: 
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a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo 
dục ở mức độ phải đình chỉ; 

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường. 
2. Người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung 

học thì có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường. Trong quyết định 
đình chỉ hoạt động của nhà trường phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động, quy định rõ 
thời gian đình chỉ; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học. Quyết 
định đình chỉ hoạt động của trường phải được công bố công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

3. Sau thời gian đình chỉ, khi nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì 
cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động 
trở lại. 

4. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại của trường 
trung học 

a) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện ra quyết định thành lập) tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, 
trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động 
trở lại của nhà trường. 

b) Thanh tra sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh ra quyết định thành lập) tiến hành thanh tra và kiến nghị với sở giáo dục và đào 
tạo. Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại của 
nhà trường. 

5. Việc cho học sinh toàn trường tạm thời nghỉ học trong trường hợp thiên tai, thời 
tiết khắc nghiệt do giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định. 

Điều 14. Giải thể trường trung học  
1. Trường trung học bị giải thể khi xẩy ra một trong các trường hợp sau đây: 
a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà 

trường; 
b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình 

chỉ;  
c) Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập 

trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 
d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. 
2. Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thì có thẩm 

quyền quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường.  
3. Cơ quan quản lý trực tiếp của trường xây dựng phương án giải thể nhà trường, 

trình cấp có thẩm quyền ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường. Trong 
quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể; các 
biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học. Quyết định giải thể nhà trường 
phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cuả các cơ quan 
Trung ương. 

4. Trình tự, thủ tục giải thể trường trung học 
a) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện ra quyết định thành lập) tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, 
trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường; 

b) Thanh tra sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh ra quyết định thành lập) tiến hành thanh tra. Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm 
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định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải 
thể hoặc cho phép giải thể nhà trường. 

Điều 15. Lớp, tổ học sinh, khối lớp 
1. Lớp  

        a) Học sinh được tổ chức theo lớp;  
b) Mỗi lớp ở các cấp THCS và THPT có không quá 45 học sinh;  
c) Số học sinh trong mỗi lớp của trường chuyên biệt được quy định trong Quy chế tổ 

chức và hoạt đông của trường chuyên biệt. 
2. Mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh. 
3. Mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm 

học; mỗi tổ có tổ trưởng, 1 tổ phó do tổ bầu ra vào đầu mỗi năm học.  
4. Hiệu trưởng thành lập khối lớp và quy định tổ chức, nhiệm vụ của khối lớp. 
Điều 16. Tổ chuyên môn 
1. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị 

thí nghiệm của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc 
nhóm môn học ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 
tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm 
vụ vào đầu năm học. 

2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: 
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế 

hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; 

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các 
thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. 
3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần. 
Điều 17. Tổ văn phòng 
1. Mỗi trường trung học có một tổ văn phòng, gồm viên chức làm công tác văn thư, 

kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và nhân viên khác. 
2. Tổ văn phòng có tổ trưởng và 1 tổ phó, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm 

vụ. 
Điều 18. Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng 
1. Mỗi trường trung học có Hiệu trưởng và một số phó Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của 

Hiệu trưởng là 5 năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ ở 
một trường trung học. 

2. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phải có các tiêu chuẩn sau: 
        a) Về trình độ đào tạo và thời gian công tác: phải đạt trình độ chuẩn đào tạo của nhà 
giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đạt trình độ chuẩn ở cấp học cao 
nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học ít nhất 5 năm (hoặc 3 năm 
đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó; 

b) Đạt tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ; 
có năng lực quản lý, đã được bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và quản lý giáo dục; có đủ sức 
khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; được tập thể giáo viên, nhân viên tín nhiệm. 

3. Theo đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (khi nhà trường chưa có Hội 
đồng trường) và của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo trên cơ sở giới thiệu của Hội đồng 
trường (khi nhà trường đã có Hội đồng trường), Chủ tịch uỷ ban nhân cấp huyện hoặc 
người được uỷ quyền ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường trung 
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học công lập có cấp học cao nhất là THCS và ra quyết định công nhận Hiệu trưởng, phó 
Hiệu trưởng trường trung học tư thục có cấp học cao nhất là THCS. 

4. Theo đề nghị của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (khi nhà trường chưa có Hội 
đồng trường) và của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo trên cơ sở giới thiệu của Hội đồng 
trường (khi nhà trường đã có Hội đồng trường), Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
người được uỷ quyền ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường 
trung học công lập có cấp THPT và ra quyết định công nhận Hiệu trưởng, phó Hiệu 
trưởng trường trung học tư thục có cấp THPT.  

5. Người có thẩm quyền bổ nhiệm thì có quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu 
trưởng trường trung học. 

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng 
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng  
a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; 
b) Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại 

khoản 2 Điều 20 của Điều lệ này; 
c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;    
d) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, 

đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với 
giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, 
nhân viên; 

®) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt 
kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương 
trình tiểu học vào học bạ học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp 
học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; 

e) Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; 
g) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học 

sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công 
tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường. 

h) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các 
chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; 

i) Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định trong 
khoản 1 Điều này. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó Hiệu trưởng 
a) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng 

phân công; 
b) Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao; 
c) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng 

uỷ quyền; 
d) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các 

chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 
Điều 20. Hội đồng trường 
1. Hội đồng trường đối với trường trung học công lập, Hội đồng quản trị đối với 

trường trung học tư thục được gọi chung là Hội đồng trường.   
2. Hội đồng trường công lập có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết nghị về mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà 

trường; 
b) Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhà trường; 
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c) Quyết nghị những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường;  
d) Quyết định về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người để cơ 

quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; 
®) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy 

chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường. 
3. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường công lập. 
a) Thành phần của Hội đồng trường. 
Nhiệm kì của Hội đồng trường là 5 năm. Hội đồng trường có chủ tịch và các thành 

viên khác của hội đồng, trong đó có 1 thư ký. Các thành viên của Hội đồng trường gồm: 
một đại diện của tổ chức Đảng do tổ chức Đảng cử, một đại diện của tổ chức Công đoàn 
do Ban chấp hành Công đoàn cử, một đại diện của Ban giám hiệu nhà trường do Ban giám 
hiệu nhà trường cử, đại diện giáo viên (từ 3 đến 7 người) do hội nghị toàn thể giáo viên 
bầu chọn, một đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường do Ban đại diện cha mẹ 
học sinh của trường cử. Tổng số thành viên của Hội đồng trường từ 7 đến là 11 người; 

b) Người có thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường (quy định tại các khoản 3 
và 4 Điều 18 của Điều lệ này) thì có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng trường 
(sau đây gọi là cấp có thẩm quyền);   

c) Quy trình bầu cử các thành viên và thành lập Hội đồng trường như sau: 
- Theo đề nghị của Hiệu trưởng (khi thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên) 

và của Chủ tịch Hội đồng trường (khi nhà trường đã có Hội đồng trường, kể từ nhiệm kỳ 
thứ 2 trở đi), cơ quan giáo dục quản lý trực tiếp của nhà trường (quy định tại Điều 6 của 
Điều lệ này) trình cấp có thẩm quyền (nói tại điểm b khoản 3 của Điều này) duyệt chủ 
trương, ra quyết định công nhận các thành viên và thành lập Hội đồng trường; 

- Khi thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệu trưởng trình cơ quan giáo 
dục quản lý trực tiếp của nhà trường theo các bước sau: 

+ Bước 1: Hiệu trưởng trình để xin phép về chủ trương, dự kiến số lượng, cơ cấu 
thành viên và kế hoạch triển khai cụ thể của Hội đồng trường; 

+ Bước 2: Sau khi có ý kiến phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Hiệu trưởng trao đổi 
với các tổ chức liên quan nói tại khoản 3 của Điều này và họp toàn thể giáo viên của 
trường để chuẩn bị nhân sự của Hội đồng trường;  

+ Bước 3: Hiệu trưởng trình danh sách các thành viên Hội đồng trường. 
+ Bước 4: Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận các thành viên 

Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổ chức các thành viên của Hội đồng trường họp khoá đầu 
tiên để bầu Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng trường; 

+ Bước 5: Hiệu trưởng trình kết quả bầu chủ tịch và thư ký để cấp có thẩm quyền ra 
quyết định thành lập Hội đồng trường; 

- Khi nhà trường đã có Hội đồng trường (kể từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi), 6 tháng trước 
khi hết nhiệm kỳ, Chủ tịch Hội đồng trường chịu trách nhiệm trình cơ quan giáo dục quản 
lý trực tiếp của nhà trường theo quy trình và các bước 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng như quy định 
đối với Hiệu trưởng (nói tại điểm c khoản 3 Điều này) để thành lập Hội đồng trường cho 
nhiệm kỳ tiếp theo. 

d) Trong nhiệm kỳ, nếu có yêu cầu đột xuất về việc thay đổi thành viên của Hội 
đồng trường, thì Hội đồng trường ra Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng trường đề nghị cơ 
quan giáo dục quản lý trực tiếp của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định 
công nhận. Nếu thành viên cần thay đổi là Chủ tịch Hội đồng trường, thì cấp có thẩm 
quyền lấy ý kiến của từng thành viên Hội đồng trường trước khi quyết định công nhận. 

4. Hoạt động của Hội đồng trường của trường công lập 
a) Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trong một năm. Các phiên họp do 

Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập để thảo luận, biểu quyết những vấn đề quy định tại 
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khoản 2 Điều này. Phiên họp của Hội đồng trường phải đảm bảo có mặt ít nhất 3/4 số 
thành viên (trong đó có chủ tịch) mới hợp lệ. Các nghị quyết của Hội đồng trường được 
thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp. Nghị quyết của 
Hội đồng trường chỉ có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 số thành viên nhất trí, được công bố 
công khai trong toàn trường. Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập họp bất thường khi Hiệu 
trưởng đề nghị hoặc khi có ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng đề nghị.          

b) Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường về 
những nội dung được quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với 
quyết nghị của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục 
cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền nói 
tại khoản 3 Điều này, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng 
trường. 

6. Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng trường của trường tư thục được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường 
tư thục. 

Điều 21. Các hội đồng khác trong nhà trường 
1. Hội đồng thi đua và khen thưởng 
Hội đồng thi đua khen thưởng tư vấn về công tác thi đua khen thưởng trong nhà 

trường và động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Hội đồng kỷ luật 
a) Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo 

từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật do Hiệu trưởng quyết định thành lập và làm chủ tịch, gồm: 
Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng phụ trách 
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh 
phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học 
sinh của trường; 

b) Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét và đề nghị xử lí kỉ luật đối với cán bộ, 
giáo viên, viên chức khác theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của 
Hội đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Hiệu trưởng có thể thành lập các hội đồng tư vấn khác theo yêu cầu cụ thể của 
từng công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng này do 
Hiệu trưởng quy định. 

Điều 22. Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trường  
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt 

động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 
2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp 

luật và giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. 
Điều 23. Quản lý tài sản, tài chính 
1. Việc quản lý tài sản của nhà trường phải tuân theo các quy định của pháp luật; 

mọi thành viên của trường có trách nhiệm bảo vệ tài sản nhà trường. 
2. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của nhà trường phải tuân theo các 

quy định về kế toán, thống kê, báo cáo của Bộ Tài chính, của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Bộ Tài chính. 

Chương III 
Chương trình và Các hoạt động giáo dục 

Điều 24. Chương trình giáo dục 
1. Trường trung học thực hiện việc giảng dạy và học tập theo chương trình giáo dục 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
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2. Trường trung học thực hiện thời gian học tập theo biên chế năm học do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định. 

3. Căn cứ chương trình giáo dục và biên chế năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch 
và thời khoá biểu để điều hành hoạt động dạy học.  

Điều 25. Sách giáo khoa, sách bài tập, thiết bị dạy học và tài liệu tham khảo  
1. Sách giáo khoa cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định 

trong chương trình giáo dục của các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ thông, đáp ứng 
yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông. Sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo duyệt để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở 
trường trung học. 

2. Trường trung học sử dụng các thiết bị dạy học, sách bài tập và tài liệu tham khảo 
theo các danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Mọi tổ chức, cá nhân không 
được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo.  

Điều 26. Các hoạt động giáo dục 
1. Hoạt động giáo dục trên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học 

bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành. 

2. Nhà trường phối hợp với các tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục ngoài nhà trường 
thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 
bao gồm các hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an 
toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật nhằm 
phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, 
giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; các hoạt động xã hội, từ thiện phù hợp với đặc 
điểm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

Điều 27. Hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục trong trường 
Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong trường gồm: 
1. Đối với nhà trường: 
- Sổ đăng bộ, 
- Sổ gọi tên và ghi điểm, 
- Sổ ghi đầu bài, 
- Học bạ học sinh, 
- Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, 
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, 
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến,  
- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội đồng trường, 
- Hồ sơ thi đua của nhà trường,    
- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên, 
- Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh, 
- Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn, 
- Sổ quản lý tài sản,  
- Sổ quản lý tài chính, 
- Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm, 
- Hồ sơ quản lý thư viện, 
- Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh. 
2. Đối với giáo viên: 
- Bài soạn, 
- Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần, 
- Sổ dự giờ thăm lớp, 
- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp). 
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Điều 28. Đánh giá kết quả học tập của học sinh 
1. Học sinh được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo Quy chế đánh 

giá và xếp loại học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Việc ra đề kiểm tra phải căn cứ vào các yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo 

dục theo chương trình giáo dục và sách giáo khoa.     
3. Việc đánh giá học sinh phải bảo đảm yêu cầu công khai, công bằng, khách quan, 

chính xác và toàn diện. Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh phải được thông báo cho 
gia đình vào cuối học kỳ và cuối năm học. 

4. Học sinh tiểu học trường phổ thông có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu 
học, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu 
trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương 
trình tiểu học. 

5. Học sinh học hết chương trình THCS, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện cấp 
bằng tốt nghiệp THCS. 

6. Học sinh học hết chương trình THPT, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu thì được 
Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp bằng tốt nghiệp THPT. 

Điều 29. Giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường 
1. Trường trung học có phòng truyền thống để giữ gìn những tài liệu, hiện vật có 

liên quan tới việc thành lập và phát triển của nhà trường, nhằm giáo dục truyền thống cho 
giáo viên, nhân viên và học sinh. 

2. Mỗi trường có thể chọn một ngày trong năm làm ngày truyền thống của trường 
mình và lấy ngày đó để tổ chức hội trường hằng năm hoặc một số năm. 

3. Học sinh cũ của trường được thành lập ban liên lạc để giữ gìn và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của nhà trường, huy động các nguồn lực để giúp đỡ nhà trường trong việc 
thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. 

Chương IV. Giáo viên 
Điều 30. Giáo viên trường trung học  
Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà 

trường, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (bí thư, phó bí thư hoặc trợ lý thanh niên, cố vấn 
Đoàn) đối với trường trung học có cấp THPT, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS). 

Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học  
1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: 
a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực 

hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên 
lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham 
gia các hoạt động của tổ chuyên môn; 

b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương; 
c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng 

cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; 
d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm 

tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục; 
®) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, 

thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi 
ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; 
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e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy 
học và giáo dục học sinh. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn 

có những nhiệm vụ sau đây: 
a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo 

dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; 
b) Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ 

môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 
các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp 
mình chủ nhiệm; 

c) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen 
thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra 
lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi 
vào sổ điểm và học bạ học sinh; 

d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 
3. Giáo viên thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 

Điều này. 
4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên 

THPT được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ 
tổ chức các hoạt động của Đoàn ở nhà trường và tham gia các hoạt động với địa phương. 

5. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo 
viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, có 
nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đội ở nhà trường và phối hợp hoạt động với địa 
phương. 

Điều 32. Quyền của giáo viên 
1. Giáo viên có những quyền sau đây: 
a) Được nhà trường tạo điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh; 
b) Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức 

khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo; 
c) Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường; 
d) Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để đào tạo nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành; 
®) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo 

dục khác nếu được sự đồng ý của Hiệu trưởng và thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy 
định tại Điều 31 của Điều lệ này; 

e) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; 
g) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
2. Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có 

những quyền sau đây: 
a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình; 
b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải 

quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình; 
c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm; 
d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày; 
®) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 
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3. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách 
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy 
định hiện hành. 

Điều 33. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 
1. Trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên trường trung học được quy định như sau: 
a) Đối với giáo viên tiểu học: có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm;   
b) Đối với giáo viên THCS: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo đúng chuyên ngành của các khoa, 
trường sư phạm; 

c) Đối với giáo viên THPT: có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt 
nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng chuyên ngành tại 
các khoa, trường đại học sư phạm. 

2. Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được nhà 
trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để đạt trình độ chuẩn. 

3. Giáo viên có trình độ trên chuẩn được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo 
điều kiện để phát huy tác dụng của mình trong giảng dạy và giáo dục. 

Điều 34. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên 
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối 

với học sinh. 
2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy 

định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước. 
Điều 35. Các hành vi giáo viên không được làm 
Giáo viên không được có các hành vi sau đây: 
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh, đồng nghiệp, 

người khác. 
2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học 

tập, rèn luyện của học sinh. 
3. Xuyên tạc nội dung giáo dục. 
4. ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 
5. Hút thuốc; uống rượu, bia; nghe, trả lời bằng điện thoại di động khi đang dạy học, 

khi đang tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường. 
Điều 36. Khen thưởng và xử lý vi phạm 
1. Giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng các danh hiệu thi đua và 

các danh hiệu cao quý khác. 
2. Giáo viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này thì bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 
Chương . Học sinh 

Điều 37. Tuổi học sinh trường trung học  
 1. Tuổi của học sinh vào lớp sáu THCS: từ 11 đến 13 tuổi. 
 2. Tuổi của học sinh vào lớp mười THPT: từ 15 đến 17 tuổi.  
 3. Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định:  
 a) Được cao hơn 1 tuổi với học sinh nữ, học sinh từ nước ngoài về nước; 
 b) Được cao hơn 2 tuổi với học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng kinh 

tế - xã hội khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, học sinh 
mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà 
nước; 

 Nếu thuộc nhiều trường hợp nêu tại các điểm a và b khoản 3 Điều  này chỉ được áp 
dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó. 
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 4. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc 
học vượt lớp nếu được nhà trường đề nghị và theo các quy định sau:  

 a) Việc cho học vượt lớp chỉ áp dụng trong phạm vi cấp học; 
 b) Học trước một tuổi do giám đốc sở giáo dục và đào tạo cho phép căn cứ vào đề 

nghị của phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện (đối với học sinh trường trung học có cấp 
học cao nhất là THCS) và đề nghị của trường trung học có cấp THPT (đối với học sinh 
trường trung học có cấp THPT);  

 c) Trường hợp học vượt lớp và trường hợp học trước tuổi ngoài quy định tại điểm a 
và điểm b khoản 4 Điều này, phải được Giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề nghị và được 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.    

Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh  
 Học sinh có những nhiệm vụ sau đây: 
 1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết 

giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp 
hành pháp luật của Nhà nước; 

 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của 
nhà trường; 

 3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ môi trường; 
 4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giúp đỡ gia đình và tham 
gia công tác xã hội. 

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ 
và phát huy truyền thống của nhà trường. 

Điều 39. Quyền của học sinh  
 Học sinh có những quyền sau đây: 
 1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những 

điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, 
được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương 
tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao, thể dục của nhà trường theo quy 
định; 

 2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu 
nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân 
mình; được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được 
học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định nói tại Điều 37 của Điều lệ 
này; 

 3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể 
dục, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; 

 4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh 
được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học 
sinh có năng lực đặc biệt; 

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 40. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh 
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải có văn hoá, phù hợp với 

đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học. 
2. Trang phục của học sinh phải sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện 

cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. 
3. Khi đi học, không được tô son, đánh phấn, sơn móng tay, móng chân, nhuộm tóc 

để trang điểm. 
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Tuỳ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng 
phục một số buổi trong tuần nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của 
trường đồng ý. 

Điều 41. Các hành vi học sinh không được làm 
 Học sinh không được có các hành vi sau đây: 
 1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên 

của nhà trường, người khác và học sinh khác; 
 2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; 
 3. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng; 
4. Làm việc khác; nghe, trả lời bằng điện thoại di động; hút thuốc, uống rượu, bia trong 

giờ học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. 
5. Đánh bạc; vận chuyển, mang đến trường, tàng trữ, sử dụng ma tuý, hung khí, vũ 

khí, chất nổ, chất độc; lưu hành, sử dụng văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ; tham gia tệ nạn 
xã hội. 

Điều 42. Khen thưởng và kỷ luật 
 1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp 

quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây: 
 - Khen trước lớp, trước trường; 
 - Khen thưởng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi; 
 - Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đoạt giải trong các kỳ thi chọn 

học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 - Các hình thức khen thưởng khác. 
 2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được 

khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây: 
 - Phê bình trước lớp, trước trường; 
 - Khiển trách và thông báo với gia đình; 
 - Cảnh cáo ghi học bạ; 
- Buộc thôi học có thời hạn. 

Chương VI 
tài sản của trường 

Điều 43. Trường học 
 1. Địa điểm: 
 a) Trường học là một khu riêng được đặt trong môi trường thuận lợi cho giáo dục. 

Trường phải có tường bao quanh, có cổng trường và biển trường;  
 b) Tổng diện tích mặt bằng của trường tính theo đầu học sinh của trường ít nhất 

phải đạt: 
 - Từ 6 m2/học sinh trở lên (đối với nội thành, nội thị); 
 - Từ 10 m2/học sinh trở lên (đối với các vùng còn lại). 
 2. Cơ cấu các khối công trình: 
 - Khối phòng học, phòng học bộ môn; 
 - Khối phục vụ học tập; 
 - Khối phòng hành chính; 
 - Khu sân chơi, bãi tập; 
 - Khu vệ sinh và khu để xe. 
Điều 44. Quy định cụ thể cho các khối công trình 
1. Phòng học, phòng học bộ môn 
 a) Phòng học: 
 - Có đủ phòng học để học nhiều nhất là hai ca trong 1 ngày; 
 - Phòng học xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 - Phòng học có đủ bàn ghế học sinh phù hợp với từng cấp học, bàn ghế của giáo 

viên, có bảng viết và đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát. 
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 b) Phòng học bộ môn: Thực hiện theo Quy định về tiêu chuẩn phòng học bộ môn 
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

 2. Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đoàn - 
Đội, phòng truyền thống. 

 3. Khối hành chính - quản trị. 
 Gồm phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp 

toàn thể cán bộ và viên chức nhà trường, phòng giáo viên, phòng y tế học đường, nhà kho, 
phòng thường trực. Các phòng này phải được trang bị bàn, ghế, tủ, thiết bị làm việc. 

 4. Khu sân chơi, bãi tập. 
 Có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích mặt bằng của trường, khu sân chơi có 

hoa, cây bóng mát và đảm bảo vệ sinh, khu bãi tập có đủ thiết bị luyện tập thể dục thể 
thao và đảm bảo an toàn. 

 5. Khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước. 
 a) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý theo từng khu làm việc, học tập cho giáo viên và 

học sinh, có đủ nước, ánh sáng, đảm bảo vệ sinh, không làm ô nhiễm môi trường; 
 b) Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất cả các khu vực theo quy 

định về vệ sinh môi trường. 
 6. Khu để xe. 
Bố trí hợp lý trong khuôn viên trường, đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh.  

Chương VII 
Quan hệ giữa Nhà trường, Gia đình và xã hội 

Điều 45. Trách nhiệm của nhà trường 
Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội 

để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo 
dục. 

Điều 46. Ban đại diện cha mẹ học sinh 
 1. Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức theo từng năm học gồm các 
thành viên do cha mẹ, người giám hộ học sinh cử ra để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm 
lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học sinh. 
 2. Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học 
gồm một số thành viên do các Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp bầu ra để phối hợp 
với nhà trường thực hiện các quy định tại Điều 45 của Điều lệ này. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 
từng lớp, từng trường trung học thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

Điều 47. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức và cá nhân 

nhằm: 
 1. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình 
và xã hội. 
 2. Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng 
phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ sở vật chất 
nhà trường. 
 

                         @3. Điều lệ Trường Tiểu học 
 1. Ban hành lần thứ nhất : Ngày 11-7-2000 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban 

hành Điều lệ Trường tiểu học kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-BGD&ĐT. 
Điều lệ Trường tiểu học (ĐLTTH) có 7 chương; 
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         2. Ban hành lần thứ hai : Ngày 31 tháng 8 năm 2007, ban hành kèm theo 
Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm : tổ 

chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; 
học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội. 

2. Điều lệ này áp dụng cho trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ 
thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện 
chương trình giáo dục tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp 
tiểu học. 

Điều 2.  Vị trí của trường tiểu học  
Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, 

có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. 

Điều 3.  Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học  
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục 

tiêu, chương trình giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành. 

2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ 
em đã bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục và chống mù chữ 
trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của các cơ sở 
giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp 
có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học 
của học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường. 

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

4. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy 
định của pháp luật. 

5. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện 
hoạt động giáo dục. 

6. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các 
hoạt động xã hội trong cộng đồng. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Trường tiểu học, lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp 
học và trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo 
dục tiểu học 
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1. Trường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình : công lập và tư thục. 

a) Trường tiểu học công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên; 

b) Trường tiểu học tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm 
kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách Nhà nước. 

2. Lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên 
biệt, gồm : 

a) Lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học; 

b) Lớp tiểu học trong trường phổ thông dân tộc bán trú; 

c) Lớp tiểu học trong trường dành cho trẻ em tàn tật, khuyết tật; 

d) Lớp tiểu học trong trường giáo dưỡng; trung tâm học tập cộng đồng và 
trường, lớp tiểu học thực hành trong trường sư phạm. 

3. Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, gồm : lớp 
dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn không được đi học ở nhà trường, lớp dành 
cho trẻ tàn tật, khuyết tật. 

Điều 5.  Tên trường, biển tên trường 
1. Tên trường được quy định như sau : trường tiểu học và tên riêng của trường, 

không ghi loại hình trường công lập hay tư thục. Tên trường được ghi trên quyết 
định thành lập trường, con dấu, biển trường và các giấy tờ giao dịch. 

2. Biển tên trường : 

a) Góc trên bên trái : 

- Dòng thứ nhất : Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) 
và tên huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); 

- Dòng thứ hai : Phòng giáo dục và đào tạo. 

b) Ở giữa : ghi tên trường theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Điều lệ này; 

c) Cuối cùng : ghi địa chỉ, số điện thoại của trường. 

Điều 6.  Phân cấp quản lý  
1. Trường tiểu học do Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) quản lý. 

2. Các lớp tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu 
học quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 của Điều lệ này do cấp có thẩm quyền 
thành lập quản lý. 

3. Phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 
mọi loại hình trường, lớp tiểu học và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 
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trình giáo dục tiểu học trên địa bàn. 

Điều 7. Tổ chức và hoạt động giáo dục hoà nhập cho học sinh tàn tật, khuyết 
tật trong trường tiểu học 

Tổ chức và hoạt động giáo dục hoà nhập cho học sinh tàn tật, khuyết tật trong 
trường tiểu học tuân theo các quy định của Điều lệ này và Quy định về giáo dục 
hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành. 

Điều 8.  Tổ chức và hoạt động của các lớp tiểu học trong trường phổ thông có 
nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trường tư thục 

1. Tổ chức và hoạt động của các lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều 
cấp học thực hiện các quy định của Điều lệ này và Điều lệ trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

2. Tổ chức và hoạt động của các lớp tiểu học trong trường chuyên biệt, trường tư 
thục thực hiện các quy định của Điều lệ này và Quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường chuyên biệt, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục thuộc các cấp 
học phổ thông. 

 

 
 

Chương II 
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 

 

Điều 9.  Điều kiện thành lập trường tiểu học 
Trường tiểu học được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau : 

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo 
thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. 

2. Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại 
các Điều 17, Điều 18 và Điều 33 của Điều lệ này. 

3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Chương VI của Điều lệ này. 

Điều 10. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đối với trường tiểu 
học công lập và cho phép thành lập đối với trường tiểu học tư thục. 

Điều 11.  Hồ sơ và thủ tục thành lập trường tiểu học 
1. Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường gồm : 



http://www.ebook.edu.vn 208 

a) Đề án thành lập trường;  

b) Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, 
dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường; 

c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;  

d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo 
cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có); 

đ) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự 
kiến làm Hiệu trưởng. 

2. Thủ tục thành lập trường : 

a) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với 
trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có 
trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều này; 

b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường 
theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, 
phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập 
trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

c) Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện quyết định thành lập trường đối với trường công lập hoặc cho 
phép thành lập trường đối với trường tư thục theo quy định.  

Trường hợp chưa quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập 
trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và 
đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.  

Điều 12.  Sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường tiểu học 

       1. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học : 

          a) Việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 - Vì quyền lợi học tập của học sinh; 

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; 

 - Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

 - Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 

 - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

        b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách trư-
ờng tiểu học. 

  c) Trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học để thành lập trường 
tiểu học mới được thực hiện theo quy định tại  Điều 11 của Điều lệ này. 

       2. Đình chỉ hoạt động trường tiểu học : 
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         a) Việc đình chỉ hoạt động của trường tiểu học được thực hiện khi xảy ra một 
trong các trường hợp sau đây : 

- Ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh và cán bộ giáo viên của nhà 
trường; 

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 
dục ở mức độ phải đình chỉ; 

- Không bảo đảm hoạt động bình thường của trường tiểu học. 

          b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đình chỉ hoạt động của 
trường tiểu học. Trong quyết định đình chỉ hoạt động của trường tiểu học phải xác 
định rõ lý do đình chỉ hoạt động, quy định rõ thời gian đình chỉ; các biện pháp bảo 
đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định 
đình chỉ hoạt động của trường tiểu học phải được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

         c) Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại đối 
với trường tiểu học: 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi phòng giáo dục và đào tạo về 
việc trường tiểu học vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này; 

- Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt 
động đối với trường tiểu học và có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem 
xét, quyết định;  

 - Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được 
khắc phục thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào biên bản xác nhận 
của các cơ quan chức năng để xem xét, quyết định cho phép trường tiểu học hoạt 
động trở lại. 

 3. Giải thể trường tiểu học : 

         a) Trường tiểu học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

  - Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của 
trường tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục; 

  - Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc 
đình chỉ; 

  - Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội; 

  - Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học. 

         b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể hoặc cho phép 
giải thể trường tiểu học. Trong quyết định giải thể phải ghi rõ lí do giải thể, các 
biện pháp bảo đảm quyền lợi của của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 
sinh. Quyết định giải thể trường tiểu học phải được công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 
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        4. Hồ sơ sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường tiểu học bao 
gồm : 

 a) Đề án về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể; 

 b) Tờ trình về đề án về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể và 
dự thảo Quyết định về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể; 

  c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải 
trả và các vấn đề khác có liên quan; 

 d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. 

           Việc gửi hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, thẩm định, thẩm tra về thủ tục 
và hồ sơ, thời hạn giải quyết về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể 
trường tiểu học được thực hiện như đối với việc thành lập trường tiểu học. 

Điều 13. Điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện 
chương trình giáo dục tiểu học 

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 
trình giáo dục tiểu học được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi đảm bảo 
các điều kiện sau: 

a) Hỗ trợ  yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương; 

b) Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và quản lý về các hoạt động giáo 
dục quy định tại Điều 24, Điều 26, Điều 27, Điều 28 của Điều lệ này; 

c) Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 33 của Điều lệ này; 

d) Có phòng học theo quy định tại Điều 43 của Điều lệ này. 

2. Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo 
dục tiểu học : 

a) Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm : tờ 
trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu 
học kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ 
sở giáo dục đó, văn bản nhận bảo trợ và quản lý của một trường tiểu học cùng địa 
bàn trong huyện; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xem xét, có văn bản cho 
phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Việc 
cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập phải được trả lời bằng văn bản, 
trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Điều 14.  Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường  
1. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai 

lớp phó do tập thể học sinh bầu ra hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân 
phiên trong năm học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. 

Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều 
môn học. Đối với trường tiểu học dạy 1 buổi trong ngày được bố trí biên chế bình 
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quân không quá 1,20 giáo viên trên một lớp; đối với trường tiểu học dạy học 2 
buổi/ ngày được bố trí biên chế bình quân không quá 1,50 giáo viên trên một lớp. 
Trường tiểu học dạy học 2 buổi/ ngày phải có giáo viên chuyên trách đối với các 
môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục và môn học tự chọn. 

Ở những địa bàn đặc biệt khó khăn có thể tổ chức lớp ghép nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho học sinh đi học. Mỗi lớp ghép không quá 15 học sinh và không quá 
hai trình độ. Trường hợp đặc biệt khó khăn có thể ghép 3 trình độ nhưng mỗi lớp 
không quá 10 học sinh. 

2. Mỗi lớp học được chia thành nhiều tổ học sinh. Mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó 
do học sinh trong tổ bầu ra hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên 
trong năm học.  

3. Mỗi trường tiểu học có không quá 30 lớp học. Đối với những lớp cùng trình 
độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung.  

4. Tuỳ theo điều kiện ở địa phương, trường tiểu học có thể có thêm điểm 
trường ở những địa bàn khác nhau để thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiệu trưởng 
phân công một Phó Hiệu trưởng hoặc một giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách điểm 
trường. Đối với những trường có từ 3 điểm trường trở lên, Hiệu trưởng làm tờ trình 
gửi cấp có thẩm quyền đề nghị chia, tách để thành lập trường mới. Việc chia, tách 
để thành lập trường mới được quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 của Điều lệ 
này. 

Điều 15.  Tổ chuyên môn 
1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị 

giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 5 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, tổ phó. 

2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn : 

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm 
thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác;  

b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, 
hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên 
trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;  

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp 
giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.  

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần. 

Điều 16.  Tổ văn phòng 
1. Mỗi trường tiểu học có một tổ văn phòng gồm các viên chức làm công tác y 

tế trường học, văn thư, kế toán, thủ quỹ và nhân viên khác. Tổ văn phòng có tổ 
trưởng, tổ phó. 

2. Nhiệm vụ của tổ văn phòng : 
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a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm 
phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo 
dục khác của nhà trường;  

b) Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả 
công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;  

c) Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; 

d) Lưu trữ hồ sơ của trường.  

3. Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần. 

Điều 17. Hiệu trưởng 

1. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các 
hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường. Hiệu trưởng do Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện bổ nhiệm đối với trường tiểu học công lập, công nhận đối với 
trường tiểu học tư thục ýtheo đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo. 
Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng trường công lập là 5 năm; hết nhiệm kỳ, Hiệu trưởng 
được luân chuyển đến một trường khác lân cận hoặc theo yêu cầu điều động. Hiệu 
trưởng chỉ được giao quản lý một trường tiểu học. 

Sau mỗi năm học, Hiệu trưởng trường tiểu học được cấp có thẩm quyền đánh 
giá về công tác quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.      

2. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trường tiểu học phải 
là giáo viên có thời gian dạy học ít nhất 3 năm ở cấp tiểu học, đã hoàn thành 
chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý, có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, 
lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý trường học và có sức khoẻ. 
Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công 
nhận Hiệu trưởng có thể có thời gian dạy học ít hơn theo quy định. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng : 

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực 
hiện kế hoạch dạy học, giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện 
trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; 

b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong 
nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng 
trường trình cấp có thẩm quyền  quyết định; 

c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, 
thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo 
quy định;  

d) Quản lý hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài 
sản của nhà trường; 

đ) Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, 
giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết 
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quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác 
nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các 
đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách; 

e) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham 
gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các 
chính sách ưu đãi theo quy định; 

g) Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - 
xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;      

h) Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng 
đồng. 

Điều 18.  Phó Hiệu trưởng 
1. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước 

Hiệu trưởng, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm đối với trường công 
lập, công nhận đối với trường tư thục theo đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào 
tạo. Trường hạng I có 2 Phó Hiệu trưởng; trường hạng II, hạng III có 1 Phó Hiệu 
trưởng; trường tiểu học có từ 20 học sinh khuyết tật trở lên được bố trí thêm 1 Phó 
Hiệu trưởng. Các hạng I, II, III của trường tiểu học được quy định tại Thông tư số 
35/2006/TTLT-BGDĐT - BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 liên tịch Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở 
giáo dục phổ thông công lập. 

2. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học 
phải là giáo viên có thời gian dạy học ít nhất 2 năm ở cấp tiểu học, có uy tín về 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản 
lý trường học và có sức khoẻ. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, 
người được bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Hiệu trưởng có thể có thời gian dạy học 
ít hơn theo quy định. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng : 

a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công; 

b) Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền; 

c) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham 
gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các 
chính sách ưu đãi theo quy định. 

Điều 19. Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 
Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Tổng 

phụ trách Đội) là giáo viên tiểu học được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh. 

 Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của Đội 
Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục 
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ngoài giờ lên lớp. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do Trưởng 
phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm, theo đề nghị của Hiệu trưởng trường tiểu 
học. 

Điều 20.  Hội đồng trường   
1. Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường 

tư thục được gọi chung là Hội đồng trường. Hội đồng trường là tổ chức chịu trách 
nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám 
sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng 
đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. 

2. Cơ cấu tổ chức, hoạt động và thủ tục thành lập Hội đồng trường tiểu học 
công lập : 

a) Cơ cấu tổ chức : 

 Hội đồng trường tiểu học công lập gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Ban giám hiệu (gồm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng), đại diện Công đoàn, 
đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, đại diện 
các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng; 

 Hội đồng trường có chủ tịch, thư ký và các thành viên khác. Chủ tịch Hội 
đồng trường công lập không đồng thời là Hiệu trưởng. Số lượng thành viên của 
Hội đồng trường từ 9 đến 11 người.  

b) Hoạt động của Hội đồng trường : 

 Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trong một năm. Trong trường 
hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng 
trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường 
để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền 
hạn của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện chính quyền và 
đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết; 

 Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư 
số thành viên của hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch hội đồng). Nghị quyết của 
Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số 
thành viên có mặt nhất trí. Các nghị quyết của Hội đồng trường được công bố công 
khai trong toàn trường; 

 Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận 
của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 3 của Điều này. 
Khi Hiệu trưởng không nhất trí với nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường, 
phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp. Trong 
khi chờ ý kiến của cấp trên, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo nghị quyết hoặc 
kết luận của Hội đồng trường đối với những vấn đề không trái với pháp luật hiện 
hành và Điều lệ trường tiểu học. 

c) Thủ tục thành lập : 
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 Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng 
trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân sự do tập thể giáo viên và các tổ 
chức, đoàn thể nhà trường giới thiệu, làm tờ trình đề nghị Phòng giáo dục và đào 
tạo trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng trường. Chủ 
tịch Hội đồng trường do các thành viên hội đồng bầu ra; thư ký hội đồng do Chủ 
tịch hội đồng chỉ định. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 5 năm; hằng năm, nếu có 
sự thay đổi về nhân sự, Hiệu trưởng làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền ra 
quyết định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường tiểu học công lập :  

a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển 
của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học; 

b) Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường; giới thiệu 
người để bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị 
quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động 
của nhà trường. 

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, cơ cấu tổ chức, thủ tục thành 
lập và hoạt động của Hội đồng trường đối với trường tiểu học tư thục được thực 
hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục thuộc các cấp học phổ 
thông. 

Điều 21.  Hội đồng thi đua khen thưởng,  hội đồng tư vấn  
1. Hội đồng thi đua khen thưởng do Hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm 

học. Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng. Các thành viên của hội 
đồng gồm : Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch 
Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, 
các giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng.   

Hội đồng thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề 
nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà 
trường. 

Hội đồng thi đua khen thưởng họp vào cuối học kỳ và cuối năm học. 

2. Hiệu trưởng có thể thành lập các hội đồng tư vấn giúp hiệu trưởng về 
chuyên môn, quản lý. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và thời gian hoạt động của 
các hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng quyết định. 

Điều 22.  Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong trường  
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường tiểu học lãnh đạo nhà 

trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng. 

2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền 
phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác hoạt 
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động trong trường tiểu học theo quy định của pháp luật và Điều lệ của từng tổ 
chức nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. 

Điều  23.  Quản lý tài sản, tài chính 

1. Quản lý tài sản của trường tiểu học tuân theo các quy định của pháp luật. 
Mọi thành viên trong trường có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường. 

2. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của nhà trường thực hiện theo 
quy định hiện hành của Bộ Tài chính và  Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
Chương III 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

 
Điều 24.  Chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học  

1. Trường tiểu học thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện kế hoạch thời gian năm học  
theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của 
từng địa phương. 

2. Căn cứ vào kế hoạch dạy học và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường cụ 
thể hoá các hoạt động giáo dục và giảng dạy, xây dựng thời khoá biểu phù hợp với 
tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh và điều kiện của địa phương. 

Học sinh dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Việc 
dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định 
của Chính phủ.  

Học sinh tàn tật, khuyết tật học hoà nhập được thực hiện kế hoạch dạy học linh 
hoạt phù hợp với khả năng của từng cá nhân và Quy định về giáo dục hoà nhập 
dành cho người tàn tật, khuyết tật. 

Điều 25.  Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo 
       1. Sách giáo khoa được sử dụng chính thức trong giảng dạy, học tập ở trường 
tiểu học và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.  

2. Nhà trường có trách nhiệm trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt 
động giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên; khuyến khích giáo viên sử dụng tài 
liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. 

3. Tài liệu học tập dành cho học sinh tàn tật, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn riêng.  

Điều 26.  Hoạt động giáo dục  

       1. Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên 
lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ 
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học sinh yếu kém phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. 
2. Hoạt động giáo dục trên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn 

học bắt buộc và tự chọn. 

3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt 
động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động 
bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác.  

Điều 27.  Hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục trong trường 
1. Đối với nhà trường : 

a) Sổ đăng bộ; 

b) Sổ phổ cập giáo dục tiểu học; 

c) Sổ nghị quyết; 

d) Sổ kế hoạch công tác; 

đ) Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn; 

e) Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học 
sinh tàn tật, khuyết tật (nếu có); 

g) Học bạ của học sinh; 

h) Sổ khen thưởng, kỷ luật; 

i) Sổ quản lý tài sản, tài chính; 

k) Sổ lưu trữ các văn bản, công văn. 

2. Đối với giáo viên : 

a) Giáo án (bài soạn); 

b) Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; 

c) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); 

d) Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội); 

3. Đối với tổ chuyên môn : Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn. 

Điều 28.  Đánh giá, xếp loại học sinh  

1. Trường tiểu học tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh trong quá trình 
học tập và rèn luyện theo Quy định về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận 
trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học. 

3. Đối với cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, học 
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sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thì Hiệu trưởng trường tiểu học được giao trách nhiệm bảo trợ 
và quản lý cơ sở giáo dục đó xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình 
tiểu học. Đối với học sinh do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường, 
theo học ở cơ sở khác trên địa bàn, được Hiệu trưởng trường tiểu học nơi tổ chức 
kiểm tra cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 29.  Giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường 

1. Mỗi trường tiểu học có một phòng truyền thống lưu giữ những tài liệu, hiện 
vật có liên quan tới việc thành lập và phát triển của nhà trường.  

2. Mỗi trường tiểu học chọn một ngày trong năm làm ngày giáo dục truyền 
thống của trường. 

Chương IV 

GIÁO VIÊN 

Điều 30.  Giáo viên  

Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường 
tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.  

Điều 31.  Nhiệm vụ của giáo viên 

1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế 
hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học 
sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động 
của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo 
dục. 

  2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, 
uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và 
tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học 
sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 

3. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.  

4. Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để 
nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. 

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các 
quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự 
kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục. 

6. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ 
Chí Minh, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động 
giảng dạy và giáo dục. 
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7. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội được quy 
định cụ thể tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 của Điều lệ này. 

Điều 32.  Quyền của giáo viên 
1. Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục 

học sinh. 

2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được 
hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định khi được cử đi học 
để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ 
sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. 

4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. 

5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 33.  Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng tốt nghiệp 

trung cấp sư phạm.  

2. Giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo trên chuẩn được hưởng chế độ chính 
sách theo quy định của Nhà nước; được tạo điều kiện để phát huy tác dụng trong 
giảng dạy và giáo dục. Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo được nhà 
trường, các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng đạt trình độ 
chuẩn để bố trí công việc phù hợp. 

Điều 34.  Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên  
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo 

dục đối với học sinh. 

2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm. 

Điều 35.  Các hành vi giáo viên không được làm 
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp. 

2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức, không đúng với 
quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.  

3. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. 

4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 

5. Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà 
trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp.  

6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục. 
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Điều 36.  Khen thưởng và xử lý vi phạm 
1. Giáo viên có thành tích được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và 

các danh hiệu cao quý khác theo quy định. 

2. Giáo viên có hành vi vi phạm các quy định tại Điều lệ này thì tuỳ theo tính 
chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. 

 
Chương V 
HỌC SINH 

 
Điều 37.  Tuổi của học sinh tiểu học  

1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). 

2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở  độ 
tuổi từ 7 đến 9 tuổi. 

3. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp 
trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực 
hiện theo các bước sau :  

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; 

b) Hiệu trưởng nhà trường lập hồ sơ đề nghị phòng giáo dục và đào tạo xem 
xét; Trưởng phòng giáo dục và đào tạo đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm : đại diện phòng giáo dục và đào 
tạo, phòng y tế, Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em, chuyên gia tâm lý, Ban giám 
hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; 

c) Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, Trưởng phòng giáo dục và đào 
tạo đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định. 

Điều 38.  Nhiệm vụ của học sinh  
1. Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy nhà 

trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập. 

2. Kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; 
đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè và người tàn tật, khuyết tật. 

3. Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân.  

4. Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo vệ 
tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự 
an toàn giao thông.     

5. Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.             

Điều 39.  Quyền của học sinh  
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1. Được học ở một trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 
trình giáo dục tiểu học tại nơi cư trú; được chọn trường ngoài nơi cư trú nếu trường 
đó có khả năng tiếp nhận. 

2. Được học vượt lớp, học lưu ban; được xác nhận hoàn thành chương trình 
tiểu học theo quy định. 

3. Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng; được đảm bảo 
những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn 
luyện. 

4. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu; được chăm sóc 
và giáo dục hoà nhập (đối với học sinh tàn tật, khuyết tật) theo quy định.  

5. Được nhận học bổng và được hưởng chính sách xã hội theo quy định.  

6. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 40.  Các hành vi học sinh không được làm 

1. Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác. 

2. Gian dối trong học tập, kiểm tra. 

3. Gây rối an ninh, trật tự trong nhà trường và nơi công cộng. 

Điều 41.  Khen thưởng và kỷ luật 
1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các 

cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức : 

a) Khen trước lớp; 

b) Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học sinh tiến tiến; khen 
thưởng học sinh đạt kết quả tốt cuối năm học về môn học hoặc hoạt động giáo dục 
khác;  

c) Các hình thức khen thưởng khác. 

2. Học sinh phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tuỳ 
theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp sau : 

a) Nhắc nhở, phê bình; 

b) Thông báo với gia đình. 

 
Chương VI 

TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

Điều 42.  Trường học 

1. Địa điểm đặt trường phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây. 

a) Độ dài đường đi của học sinh đến trường : đối với khu vực thành phố, thị 
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xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu tái định cư không quá 500m; đối với khu vực 
ngoại thành, nông thôn không quá 1km; đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn không quá 2km.  

b) Môi trường xung quanh không có tác động tiêu cực đối với việc giáo dục, 
giảng dạy, học tập và an toàn của giáo viên và học sinh. 

2. Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học 
sinh và đặc điểm vùng miền với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh đối với 
khu vực nông thôn, miền núi, 6m2 cho một học sinh đối với khu vực thành phố, thị 
xã. Đối với trường học 2 buổi trong ngày được tăng thêm diện tích để phục vụ các 
hoạt động giáo dục toàn diện. Mẫu thiết kế trường tiểu học được thực hiện cho 
từng vùng, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Khuôn viên của trường phải có hàng rào bảo vệ (tường xây hoặc hàng rào 
cây xanh) cao tối thiểu 1,5m. Cổng trường và hàng rào bảo vệ phải đảm bảo yêu 
cầu an toàn, thẩm mỹ. Tại cổng chính của trường phải có biển trường ghi bằng chữ 
rõ ràng, trang nhã, dễ đọc, theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 của Điều lệ 
này. Ngoài các khẩu hiệu chung, mỗi trường có thể chọn khẩu hiệu mang tính giáo 
dục và phù hợp với yêu cầu cụ thể của nhà trường trong từng năm học. 

4. Cơ cấu khối công trình 

a) Khối phòng học : số phòng học được xây dựng tương ứng với số lớp học 
của trường và đảm bảo mỗi lớp có một phòng học riêng;  

b) Khối phòng phục vụ học tập : 

- Phòng giáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng; 

- Phòng giáo dục nghệ thuật; 

- Thư viện; 

- Phòng thiết bị giáo dục; 

- Phòng truyền thống và hoạt động Đội; 

- Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh tàn tật, khuyết tật học hoà nhập. 

c) Khối phòng hành chính quản trị : 

- Phòng Hiệu trưởng (những trường  quy mô lớn cần có phòng Phó Hiệu trưởng); 

- Phòng giáo viên; 

- Văn phòng; 

- Phòng y tế học đường; 

- Kho; 

- Phòng thường trực, bảo vệ ở gần cổng trường. 

d) Khu nhà ăn, nhà nghỉ đảm bảo điều kiện sức khoẻ cho học sinh học bán trú 
(nếu có); 
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đ) Khu đất làm sân chơi, sân tập không dưới 30% diện tích mặt bằng của 
trường. Sân chơi phải bằng phẳng, có đồ chơi, thiết bị vận động cho học sinh và 
cây bóng mát. Sân tập thể dục có hố nhảy cao, nhảy xa đúng tiêu chuẩn và đảm 
bảo an toàn cho học sinh; 

e) Khu vệ sinh dành riêng cho nam, nữ, giáo viên, học sinh; có khu vệ sinh 
riêng cho học sinh tàn tật, khuyết tật; khu chứa rác và hệ thống cấp thoát nước đảm 
bảo vệ sinh. Khuyến khích xây dựng khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy 
phòng học. 

g) Khu để xe cho học sinh, giáo viên và nhân viên. 

5. Đối với những trường chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều này 
thì Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cải tạo trường lớp, 
báo cáo Trưởng phòng giáo dục và đào tạo để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện giải quyết (đối với trường công lập) hoặc đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản 
trị giải quyết (đối với trường tư thục). 

Điều 43.  Phòng học 

1. Phòng học phải đảm bảo đúng quy cách, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa 
hè, ấm áp về mùa đông, an toàn cho giáo viên và học sinh về vệ sinh trường học; 
có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh tàn tật, khuyết tật học tập thuận lợi. 

2. Phòng học có các thiết bị sau đây : 

a) Bàn ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; 

b) Bàn ghế cho giáo viên; 

c) Bảng lớp; 

d) Hệ thống đèn và hệ thống quạt (ở nơi có điện); 

đ) Hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học. 

Điều 44.  Thư viện 

1. Thư viện trường phải phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập 
của học sinh. Nhà trường tổ chức cho học sinh, theo từng loại đối tượng, được 
thuê, mượn sách giáo khoa, bảo đảm tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học 
tập; tổ chức tủ sách lưu động đưa đến các điểm trường. 

2. Mỗi trường có một thư viện với các phương tiện, thiết bị cần thiết theo quy 
định về Tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành. 

Điều 45.  Thiết bị giáo dục 

1. Trường được trang bị đủ thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có 
hiệu quả thiết bị giáo dục trong giảng dạy và học tập theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
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2. Giáo viên có trách nhiệm sử dụng thiết bị giáo dục theo các yêu cầu về nội 
dung và phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục. 

 
Chương VII 

NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 
 

Điều 46.  Ban đại diện cha mẹ học sinh  

       Trường tiểu học có Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp và Ban đại diện 
cha mẹ học sinh của trường, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha 
mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Điều 47.  Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

         1. Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban đại diện 
cha mẹ học sinh của trường, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan, 
nhằm:      

       a) Thống nhất quy mô, kế hoạch phát triển nhà trường, các biện pháp giáo dục 
học sinh và quan tâm giúp đỡ học sinh cá biệt. 

       b)  Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng góp phần xây dựng cơ 
sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây 
dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; tạo điều kiện 
để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi. 

      2. Giáo viên chủ nhiệm liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh của lớp để: thông 
báo kết quả học tập của từng học sinh; thống nhất kế hoạch phối hợp giúp đỡ học 
sinh yếu kém, giáo dục học sinh cá biệt; biểu dương kịp thời học sinh nỗ lực học tập 
và rèn luyện tốt. 
 
 
                                      @3.  Chỉ thị số 40 -CT/TW  
       Ngày 15 tháng 6 năm 2004, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chỉ thị số
40 -CT/TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục.  
Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan 
trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát 
huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng.  
Trong lịch sử nước ta, "tôn sư trọng đạo" là truyền thống quý báu của dân tộc, nhà giáo 
bao giờ cũng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Những năm qua, chúng ta đã xây dựng 
được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm 
chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được 
nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của đất nước. 
Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp 
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hoá, hiện đại hoá, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những hạn chế, bất cập.
Số lượng giáo viên còn thiếu nhiều, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số...Cơ cấu giáo viên đang mất cân đối giữa các môn học, bậc học, các vùng, 
miền. Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu 
cầu và truyền đạt lý thuyết, ít chú ý đến phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực 
hành của người học; một bộ phận nhà giáo thiếu gương mẫu trong đạo dức, lối sống, 
nhân cách, chưa làm gương tốt cho học sinh, sinh viên. Năng lực của sự nghiệp giáo dục.
Chế độ, chính sách còn bất hợp lý, chưa tạo được động lực đủ mạnh để phát huy tiềm 
năng của đội ngũ này. 
Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính 
chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 
và chấn hưng đất nước. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt 
chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà 
giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo 
dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng 
cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để đạt mục tiêu trên, Ban Bí 
thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống các trường sư phạm, các trường cán 
bộ quản lý giáo dục.  

Các trường sư phạm và trường cán bộ quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong đào 
tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Bộ
Giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao 
năng lực đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống các trường sư phạm, khoa sư phạm trong các 
trường đại học, cao đẳng và trường cán bộ quản lý giáo dục, đẩy nhanh hơn việc xây 
dựng hai trường Đại học Sư phạm trọng điểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để
vừa đào tạo giáo viên có chất lượng cao, vừa nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học 
giáo dục đạt trình độ tiên tiến. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung vào 
đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; các trường sư phạm phải tích 
cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng thời tham gia vào việc đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy trong hệ thống giáo dục; xây dựng 
chương trình, quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ nhà giáo cho các trường ngoài khối sư 
phạm, đặc biệt là đội ngũ giảng viên các trường đại học, giáo viên dạy nghề, chú ý giáo 
viên các môn học còn thiếu. Cần ưu tiên thích đáng cho cán bộ giảng dạy của các trường 
sư phạm được đi đào tạo theo các dự án đào tạo sau đại học ở nước ngoài.  

2. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để có 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đủ số lượng và cân đối về cơ cấu; nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ
quản lý giáo dục.  

Tổ chức điều tra, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, về
tình hình tư tưởng, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, 
năng lực quản lý trong nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp.  
Trên cơ sở kết quả điều tra, căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục, Bộ Giáo dục và 
đào tạo, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào 
tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, 
bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu 
của thời kỳ mới.  
Rà soát, bố trí, sắp xếp lại những giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng các giải pháp 
thích hợp như: luân chuyển, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ; giải quyết chế độ
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nghỉ hưu trước tuổi, bố trí lại công việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời bổ sung 
kịp thời lực lượng giáo viên trẻ có đủ điều kiện và năng lực để trách sự hụt hẫng. Chú 
trọng đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý 
giáo dục trong các cơ sở giáo dục theo hướng chuyên nghiệp hoá; bố trí, sắp xếp cán bộ
quản lý giáo dục các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và năng lực của cán bộ, có cơ 
chế thay thế khi không đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục việc đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển đối 
với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn.
Ưu tiên việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các môn học còn thiếu và giảng viên ở các lĩnh 
vực mũi nhọn hoặc có nhu cầu cấp bách. Khẩn trương đào tạo, bổ sung và nâng cao trình 
độ đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường dạy nghề, 
trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; tạo cơ chế để nhà giáo trong các trường này 
chủ động và có trách nhiệm gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội.  

3. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo 
hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam  

Tiếp tục điều chỉnh và giảm hợp lý nội dung, chương trình cho phù hợp với tâm lý, sinh 
lý của học sinh, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đặc biệt đổi mới mạnh mẽ và cơ 
bản phương pháp giáo dục nhằm khắc phục kiểu truyền thụ một chiều, nặng lý thuyết, ít 
khuyến khích tư duy sáng tạo; bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết 
vấn đề, phát trỉên năng lực thực hành sáng tạo cho người học, đặc biệt cho sinh viên các 
trường đại học và cao đẳng. Tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp tiên 
tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học. Đổi mới chương 
trình, giáo trình, phương pháp dạy và học trong các trường, khoa sư phạm và các trường 
cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ
thông và công tác quản lý nhà nước về giáo dục.  

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý 
giáo dục.  

Hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động dạy 
học, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục, phân công, phân cấp hợp lý giữa các cấp, các ngành, các cơ quan về trách 
nhiệm, quyền hạn quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.  
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản 
lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
nhất là công tác thanh tra chuyên môn và quản lý chất lượng giáo dục. Quản lý chặt chẽ
các loại hình đào tạo, nhất là đào tạo tại chức, từ xa; kiên quyết xoá nạn văn bằng, chứng 
chỉ không hợp pháp, giải quyết các vấn đề bức xúc, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng 
tiêu cực trong giáo dục. Trên cơ sở quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của nhà 
nước, hoàn thiện nội dung hồ sơ quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời 
nâng cấp, hiện đại hoá công cụ quản lý thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý nhân sự.  
Tăng cường công tác dự báo, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 
kiện toàn đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Có chính sách điều tiết số lượng và 
cơ cấu đội ngũ này cho phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục. Mở rộng hợp tác quốc tế
để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.  

5. Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo, 
cán bộ quản lý giáo dục.  

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách, chế độ và bổ nhiệm, sử dụng, đãi 
ngộ, kiểm tra, đánh giá đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cũng như các điều kiện 
bảo đảm việc thực hiện các chính sách, chế độ đó, nhằm tạo động lực thu hút, động viên 
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục.
Có chế độ phụ cấp ưu đãi thích hợp cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Kết hợp chặt 
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chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nhất là ở bậc đại học, tạo cơ sở pháp lý để
nhà giáo có quyền và trách nhiệm tham gia nghiên cứu khoa học. Có chính sách và quy 
định cụ thể thu hút các trí thức, cán bộ khoa học có trình độ cao của các cơ sở nghiên cứu 
khoa học trong nước và các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học quốc 
tế tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng.  
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.  
Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp quản lý giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, 
giáo dục làm cho nhân dân và toàn xã hội nhận thức rõ vai trò quan trọng hàng đầu của 
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân 
lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 
Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng và 
chính quyền, là một bộ phận công tác cán bộ cảu Đảng và Nhà nước, trong đó ngành giáo 
dục giữ vai trò chính trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện. Tiếp tục quán triệt, tổ
chức thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 30-5-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về
tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và 
phát triển đảng viên trong các trường học.  
Tổ chức thực hiện.  
Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng cụ thể hoá các nội dung nêu 
trong Chỉ thị này thành cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực 
hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  
Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì cùng các bộ, ngành hữu quan thực hiện 
tốt các đề án có liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị, đồng thời nghiên cứu chuẩn bị để
trình Quốc hội ban hành Luật Giáo viên. Ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn 
thể ở Trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện tốt Chỉ thị.  
Ban Khoa giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và đào tạo 
có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo 
cáo Ban Bí thư.  
Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ.  
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chính phủ

⎯⎯ 
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Sè  : 153/2003/Q§ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003
 

 
quyết định của thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành ''Điều lệ trường đại học" 
_____ 

   

thủ tướng chính phủ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,  

 
Quyết định : 

Điều 1 : Ban hành “Điều lệ trường đại học” kèm theo quyết định này. 

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường đại học thực h
Điều lệ. Trong quá trình thực hiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể trình T
tướng Chính phủ xem xét, bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. C
quy định trước đây trái với quyết định này đều được bãi bỏ. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thu
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ch
trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 
 
 
 
 
Nơi nhận : 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính p
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Văn phòng Quốc hội, 
- Văn phòng Chủ tịch nước, 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
- Toà án nhân dân tối cao, 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, 
- Công báo, 
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,  
   các đơn vị trực thuộc, 
- Lưu : KG (5b), VT. 

thủ tướng chính phủ
 
 
 
 
 
 
 
 

Phan Văn Khải đã k

chính phủ
⎯⎯ 

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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Điều lệ Trường Đại học 

 (Ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg                                      ngày 30
tháng 7 năm 2003 của  Thủ tướng Chính phủ) 

________ 

 

Chương I 

Những quy định chung 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

Điều lệ này áp dụng cho các trường đại học quy định tại Điều 38 Luật Giáo dục ®−
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 n
1998 (dưới đây gọi tắt là Luật Giáo dục).  

Điều 2. Các loại hình trường và loại trường đại học 

1. Các loại hình trường đại học bao gồm : công lập, bán công, dân lập và tư thục, ®−
quy định tại Điều 13 Nghị định số 43/2000/ NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo d
(dưới đây gọi tắt là Nghị định 43).  

2. Các loại trường đại học bao gồm : đại học, trường đại học và học viện, được q
định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 43. 

3. Đại học Quốc gia được quy định tại Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 
năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia. 

4. Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đào tạo nhân lực và quy hoạch mạng l
các trường đại học trong từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính p
phê duyệt danh mục các trường đại học trọng điểm của nhà nước.  

Điều 3 . Nguyên tắc đặt tên trường đại học 

1. Tên của trường đại học bao gồm các cụm từ sau đây : 

a) Cụm từ xác định loại trường : đại học, trường đại học, học viện; 

b) Cụm từ xác định loại hình trường nếu là bán công, dân lập hoặc tư thục. 

c) Cụm từ xác định lĩnh vực, ngành nghề (nếu cần thiết); 

d) Tên riêng hoặc cụm từ xác định tên đại học nếu trường là trường thành viên.  

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc dịch tên trường đại học ra tiếng nước ngoài.  

Điều 4. Quản lý nhà nước đối với các trường đại học 

1. Trường đại học chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản
hành chính theo lãnh thổ của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường 
trụ sở.  

2. Cơ quan chủ quản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước đối với 
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trường đại học trực thuộc theo quy định của Điều lệ này.  

Điều 5. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể 

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường đại học lãnh đạo nhà trường và hoạt động tro
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, chỉ thị, nghị qu
của Đảng. 

2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường đại học hoạt động theo quy định của pháp luật và
trách nhiệm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục phù hợp với 
chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội đã được xác định. 

Điều 6. Điều kiện thành lập trường đại học  

Trường đại học được xét thành lập khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 18 Ng
định 43.  

Điều 7. Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động và giải thể c
trường đại học  

1. Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động và giải thể các trường 
học được quy định tại các Điều 19, 20, 21 và 22 Nghị định  43.  

2. Đề án thành lập các trường đại học được thực hiện theo 2 bước : 

Bước 1 : Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận đề án tiền khả thi, đối chiếu với các q
định tại các khoản 1 và 2 Điều 18 Nghị định 43 trình Thủ tướng Chính phủ xem x
phê duyệt chủ trương và cho phép lập đề án khả thi thành lập trường; 

Bước 2 : Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ T
chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định đề án khả thi thà
lập trường và các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 18 và Điều 19 Nghị đị
43, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập trường. 

Điều 8. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học 

1. Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường đại học là văn bản cụ thể hoá Điều
trường đại học để áp dụng cho từng loại hình trường, một số trường hoặc một trường

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các loại trườn
các loại hình trường đại học theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ.  

3. Các trường đại học xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của trường trình 
quan chủ quản phê duyệt. 

Điều 9. Nhiệm vụ của trường đại học 

1. Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành n
nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã h
tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan
quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với ngh
cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của L
Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.  

3. Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hoá dân tộc. 
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4. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên 
trường. 

5. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, 
đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.  

6. Tuyển sinh và quản lý người học. 

7. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục. 

8. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động 
hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội. 

9. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định c
pháp luật. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Quyền hạn và trách nhiệm của trường đại học  

Trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp l
và Điều lệ này về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt độ
đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự. Cụ 
là : 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường phù h
với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học của n
nước; 

2. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngà
nghề nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục
Đào tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu của nhà nước, tổ chức quá trình ®
tạo, công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục 
Đào tạo;  

3. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; h
tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, ngh
cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn ®
tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; 

4. Đăng ký tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do 
quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển kh
học và công nghệ; ký kết, thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo nh
lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ góp phần xây dựng và phát tr
tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước;  

5. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt độ
khoa học và công nghệ, công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ 
ích của nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động ®
tạo, khoa học và công nghệ của nhà trường;   

6. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, 
sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, s
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xuất kinh doanh; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư mở rộng sản x
kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, chi cho các hoạt động giáo dục
bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường; 

7. Được nhà nước giao đất; được thuê đất, vay vốn; được miễn, giảm thuế theo q
định của nhà nước; 

8. Tổ chức bộ máy nhà trường; thành lập và giải thể các tổ chức khoa học và cô
nghệ, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp của trường theo quy định của n
nước; 

9. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm
đào tạo, khoa học và công nghệ và hoạt động tài chính; 

10. Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan chủ quản và các cơ quan cấp trên về các h
động của trường theo quy định hiện hành. 

Điều 11. Trách nhiệm dân sự của trường đại học 

Trường đại học chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;  không để bất kỳ
nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của trường để tiến hành c
hoạt động trái với các quy định của Điều lệ này. 

 

Chương II 
Hoạt động Giáo dục và đào tạo  

 

Điều 12. Mục tiêu, tính chất và nguyên lý giáo dục 

Mục tiêu, tính chất và nguyên lý giáo dục của trường đại học được quy định tại Điều
và Điều 3 Luật Giáo dục. 

Điều 13. Ngôn ngữ giảng dạy  

Ngôn ngữ chính thức giảng dạy ở các trường đại học là tiếng Việt. Trong nhữ
chương trình hợp tác với nước ngoài, chương trình đào tạo ngôn ngữ và văn hoá n−
ngoài và một số ngành học khác được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, tiế
dân tộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 14. Ngành nghề đào tạo  

1. Trường đại học được mở các ngành đào tạo đại học và chuyên ngành đào tạo sau 
học đã có trong danh mục ngành đào tạo của nhà nước khi có đủ các điều kiện th
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2. Trường đại học kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo mở thí điểm các ngành ®
tạo mới khi xã hội có nhu cầu về nhân lực. Việc mở thêm ngành mới được thực h
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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3. Trường đại học thường xuyên điều tra dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực c
xã hội đối với từng ngành nghề của trường; trên cơ sở đó điều chỉnh quy mô, cơ c
ngành nghề, trình độ và phương thức đào tạo của trường. 

Điều 15. Chương trình và giáo trình  

1. Trường đại học tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập cho 
ngành đào tạo của trường trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

2. Trường đại học đào tạo theo các chương trình đặc biệt đối với những sinh viên x
sắc, theo các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, chuy
môn nghiệp vụ và các chương trình nâng cao kiến thức khác cho các đối tượng có n
cầu học tập.  

3. Trường đại học thường xuyên phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng h
chuẩn hoá, hiện đại hoá, tạo điều kiện để nhanh chóng tiếp thu có chọn lọc nhữ
chương trình đào tạo của các nước phát triển về khoa học công nghệ, phù hợp với y
cầu của đất nước, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, c
từng ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương nói riêng.  

4. Trường đại học dựa trên chương trình đào tạo của hệ chính quy, thiết kế các ch−ơ
trình chuyển đổi và quy định về liên thông giữa các trình độ, hình thức tổ chức đào 
và với các cơ sở đào tạo khác; áp dụng quy trình đào tạo linh hoạt; từng bước chuy
quy trình tổ chức đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ, thực hiện chế độ cho h
và thi lấy chứng chỉ theo từng học phần tạo thuận lợi cho người học tích luỹ kiến th
và thực hiện bình đẳng về cơ hội học tập hoặc chuyển đổi nghề nghiệp cho mọi tầ
lớp nhân dân, đặc biệt là những người ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.  

5. Trường đại học tổ chức biên soạn, duyệt và thẩm định các giáo trình theo chuy
ngành và các tài liệu giảng dạy, học tập của trường; xây dựng hệ thống giáo trình, 
liệu, trang thiết bị dạy - học đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện về nội dung, ph−ơ
pháp dạy - học, phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu c
người học. 

6. Trường đại học thường xuyên tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo của c
ngành học, môn học của nhà trường để có những điều chỉnh cần thiết. 

Điều 16. Tuyển sinh 

1. Trường đại học xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu của nhà n−
trên cơ sở khảo sát nhu cầu nhân lực, hiệu quả đào tạo và năng lực cán bộ, cơ sở 
chất của nhà trường; kiến nghị với cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo 
điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và phát triển quy mô của trường. 

2. Trường đại học tổ chức tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 17. Kiểm tra, thi và đánh giá 

1. Trường đại học thực hiện việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng, th
gia các hoạt động xã hội của người học, việc giảng dạy của giảng viên. 
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2. Trường đại học được lựa chọn phương pháp, quy trình, xây dựng hệ thống kiểm t
thi và đánh giá đảm bảo khách quan, chính xác và phù hợp với phương thức đào tạo
hình thức học tập, xác định mức độ tích luỹ của người học cả về kiến thức chuyên m
kỹ năng thực hành ngành nghề và khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thu
chuyên ngành đào tạo.  

Điều 18. Văn bằng chứng chỉ và chất lượng đào tạo 

1. Trường đại học tổ chức công nhận, cấp chứng chỉ, cấp văn bằng tốt nghiệp c
những người được trường đào tạo khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ G
dục và Đào tạo. 

2. Trường đại học chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và giá trị văn bằng chứng 
do trường cấp trên cơ sở xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo

3. Trường đại học có trách nhiệm thực hiện quy trình kiểm định chất lượng và cô
khai kết quả kiểm định chất lượng theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền. 

 

Chương III 
Hoạt động khoa học và công nghệ 

Điều 19. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ của trường đại học 

1. Nghiên cứu cơ bản, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm của n
nước và nghiên cứu khoa học về giáo dục. 

2. Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học và 
xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ. 

3. Tham gia tư vấn xây dựng chính sách và đề xuất các giải pháp thực hiện chính sá
phát triển kinh tế-xã hội cho các cấp quản lý nhà nước ở trung ương và địa phươn
tham gia thẩm định về mặt khoa học và công nghệ các dự án, các công trình lớn; g
phần đưa các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, ®
sống.  

Điều 20. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Trường đại học tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ có sử dụ
ngân sách nhà nước hoặc do quỹ phát triển khoa học và công nghệ tài trợ theo q
định của pháp luật.  

2. Trường đại học xây dựng các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển, các cơ sở sản xuất 
nghiệm, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ có cán bộ cơ hữu và kiêm nhiệm để triển khai 
hoạt động khoa học và công nghệ.  

3. Trường đại học phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị sự nghiệp, các cơ
sản xuất kinh doanh dịch vụ tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ.  

4. Trường đại học hợp tác khoa học và công nghệ với nước ngoài và các tổ chức qu
tế theo quy định của pháp luật. 
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5. Trường đại học tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công ng
của người học. 

6. Trường đại học tổ chức các hội nghị khoa học và công nghệ, tham dự các g
thưởng khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.   

Điều 21. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Trường đại học tổ chức xây dựng định hướng, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về h
động khoa học và công nghệ của trường để đưa vào kế hoạch hoạt động khoa học và công n
chung của cơ quan chủ quản.  

2. Trường đại học chủ động đăng ký tham gia tuyển chọn, đấu thầu, ký kết hợp đồng hoặc các h
thức khác theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát tr
công nghệ các cấp. 

3. Trường đại học tự xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường. 

Điều 22. Thông tin và trang thiết bị khoa học 

1. Trường đại học tổ chức, xây dựng, quản lý và cung cấp các nguồn thông tin kh
học và công nghệ của trường, tham gia vào hệ thống thông tin - thư viện chung của c
trường đại học, thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.  

2. Trường đại học xuất bản và phát hành tập san, tạp chí, các ấn phẩm khoa học, 
liệu, giáo trình và các học liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, khoa học và công ng
của trường theo quy định của pháp luật. 

3. Trường đại học xây dựng và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị cho các h
động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường, tham gia vào việc xây dựng và qu
lý các dự án tăng cường trang thiết bị, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. 

 

Chương IV 

Nhà trường, gia đình và xã hội 

Điều 23. Trách nhiệm và quan hệ của trường đại học đối với gia đình và xã hội  

1. Trường đại học thông báo công khai về :  

a) Chỉ tiêu, điều kiện, kế hoạch và phương thức tuyển sinh mới hàng năm, tổ chức đào tạo, kiểm 
thi, công nhận tốt nghiệp và các quy định riêng của trường liên quan đến học tập, quyền và nghĩa
của người học; 

b) Điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, điều kiện phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt 
người học tại trường;   

c)  Số liệu thống kê hàng năm về người tốt nghiệp và có được việc làm phù hợp với ngành nghề được 
tạo. 

2. Trường đại học có trang website riêng, thường xuyên cập nhật các thông tin nêu ở khoản 1 §
này và các thông tin khác về tổ chức và hoạt động của trường. 

3. Trường đại học chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề ngh
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để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trườ
gia đình và xã hội; thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; xây dựng nhà trường th
sự trở thành trung tâm văn hoá, khoa học. 

4. Trường đại học thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện để xã hội
thể tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, góp ý kiến cho nhà trường về quy hoạch phát triển,
cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo; hỗ trợ kinh phí cho người học và tiếp nhận người tốt nghi
giám sát các hoạt động giáo dục và tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh. 

5. Trường đại học có trách nhiệm phổ biến trong cộng đồng các tri thức khoa học, chuyển giao 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

 

Điều 24. Quan hệ giữa trường đại học với các Bộ, ngành, địa phương và các
chức  khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh 

1. Trường đại học có trách nhiệm chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các địa ph−ơ
các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận 
cho người học tham quan, thực hành, thực tập và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; gắn v
giảng dạy, học tập với môi trường xã hội. 

2. Trường đại học phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp tro
việc xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và việc tuyển dụng người h
đã tốt nghiệp; triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới v
thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội.  

Điều 25. Quan hệ giữa trường đại học với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể d
thể thao, cơ quan thông tin đại chúng 

Trường đại học chủ động phối hợp với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể th
các cơ quan thông tin đại chúng trong các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục 
thao, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; phát hiện và bồi dưỡng những người học 
năng khiếu về hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao; tạo điều kiện về cơ sở vật ch
tài chính phục vụ hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao cho ngư
học.        

Điều 26. Quan hệ giữa trường đại học với chính quyền địa phương  

Trường đại học chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đặt trụ
trong việc đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống xã hội và đào 
nhân lực cho địa phương; bảo đảm trật tự, an ninh, cảnh quan môi trường học tập và
toàn của người học; ngăn chặn việc sử dụng ma tuý và các tệ nạn xã hội xâm nhập v
nhà trường. 

 

Chương V 
Quan hệ quốc tế 

Điều 27. Nhiệm vụ về quan hệ quốc tế  
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1. Trường đại học chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký các văn bản ghi nhớ, th
thuận về đào tạo, khoa học và công nghệ với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, kh
học và công nghệ nước ngoài; mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và trao đổi k
nghiệm theo các quy định của nhà nước. 

2. Trường đại học xây dựng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trình cơ quan có th
quyền quyết định; huy động nguồn lực để thực hiện tốt các thoả thuận, các dự án p
hợp với các quy định của nhà nước. 

3. Trường đại học tổ chức thí điểm các chương trình đào tạo quốc tế trong khuôn k
các dự án hợp tác với các trường đại học có uy tín trên thế giới, trên cơ sở đó kiến ng
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận là chương trình đào tạo chính thức c
trường. 

4. Trường đại học tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo các quy định của nhà n−
và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Trường đại học tham gia các tổ chức quốc tế về giáo dục, khoa học và công ng
theo quy định của nhà nước. 

Điều 28. Hợp tác về giáo dục với nước ngoài 

1. Trường đại học hợp tác với các tổ chức cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định
ở nước ngoài trong giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học. 

2. Trường đại học khuyến khích và tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ nhân viên
nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, học thuật theo c
chương trình của nhà nước, của nhà trường hoặc tự túc hoặc bằng kinh phí do tổ ch
cá nhân ở trong nước và nước ngoài tài trợ. 

 

Chương VI 
Tổ chức và nhân sự  

Điều 29.  Cơ cấu tổ chức của trường đại học  

1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học bao gồm : 

a) Hội đồng trường đối với các trường công lập hoặc Hội đồng quản trị đối với các trường bán cô
dân lập và tư thục (sau đây gọi chung là các trường ngoài công lập); 

b) Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đối với trường đại học, Giám đốc và các Phó Giám đốc 
với học viện (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng);  

c) Hội đồng khoa học và đào tạo; 

d) Các phòng chức năng; 

®) Các khoa và bộ môn trực thuộc trường;  

e) Các bộ môn thuộc khoa. Một số trường đại học chuyên ngành có thể chỉ có c
khoa hoặc bộ môn trực thuộc trường; 
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g) Các tổ chức khoa học và công nghệ như viện, trung tâm, các cơ sở phục vụ đào t
khoa học và công nghệ; 

h) Các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp; 

i) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; 

k) Các đoàn thể và tổ chức xã hội. 

2. Cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia được quy định tại Nghị định số 07/2001/ NĐ-
ngày 1 tháng 2 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia. 

3. Cơ cấu tổ chức của các đại học được quy định trong quy chế về tổ chức và hoạt động c
các đại học. 

4. Cơ cấu tổ chức cụ thể của trường đại học được quy định trong quy chế về tổ chức
hoạt động của trường. 

Điều 30. Hội đồng trường và Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng trường là cơ quan quản trị của trường đại học. Hội đồng trường quyết nghị các 
trương lớn để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học được Nhà nước g
theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này.   

a) Hội đồng trường có các nhiệm vụ sau đây : 

-  Quyết nghị về mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển của trường bao gồm dự án quy hoạch,
hoạch phát triển trung hạn và dài hạn phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học của n
nước; 

- Quyết nghị về dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường hoặc các bổ sung, sửa đổi quy 
trước khi Hiệu trưởng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

-  Quyết nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn 
tại các khoản 2 và 3 Điều 53 của Điều lệ này;  

- Giám sát việc thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường” do 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quyết nghị của Hội đồng trường, báo cáo cơ qu
chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

b) Các cuộc họp của Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thà
viên tham dự. Các quyết nghị của Hội đồng chỉ có giá trị khi có quá nửa tổng số thà
viên Hội đồng nhất trí.  

c) Hiệu trưởng trường đại học có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị hoặc kết lu
của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại            mục a của kho
này. Khi Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trườ
phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan chủ quản. 

d) Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 5 năm. Hội đồng trường có các thành viên l
Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ trường, đại diện các giảng viên, cán bộ quản lý giáo d
có uy tín trong và ngoài trường, các tổ chức chính trị-xã hội trong trường, các tổ ch
cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường. Chủ tịch Hội đồng trường là chuyên trách
do các thành viên của Hội đồng trường bầu theo nguyên tắc đa số phiếu. Hiệu trưở
không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.  
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®) Tổng số các thành viên Hội đồng trường là một số lẻ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
Đào tạo quy định cơ cấu thành viên cụ thể, quy chế hoạt động, quy trình bầu cử, cô
nhận các thành viên, Chủ tịch và Tổng Thư ký; hướng dẫn về điều kiện và thủ 
thành lập Hội đồng trường.   

2. Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện duy nhất quyền sở hữu của các trường ng
công lập; có trách nhiệm và quyền tự chủ quyết định những vấn đề quan trọng về
chức, nhân sự và tài chính, tài sản của trường. 

a) Hội đồng quản trị thực hiện chức năng và các nhiệm vụ của Hội đồng trường q
định tại mục a khoản 1 của Điều này và các chức năng, nhiệm vụ khác của Hội đồ
quản trị. 

b) Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy đị
trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của từng loại hình trường ngoài công lập. 

Điều 31. Hiệu trưởng trường đại học 
1. Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của nhà trường; chịu trách nhiệm tr
tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các quy định của ph
luật và của Điều lệ này. 

2. Hiệu trưởng trường đại học phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây : 

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong giới khoa học, giáo dục, có nă
lực và đã có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại học từ cấp bộ môn trở lên;

b) Có học vị Tiến sĩ; 

c) Có sức khoẻ; tuổi khi bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học công lập không quá 
đối với nam và 50 đối với nữ. Những trường hợp đặc biệt Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Đào tạo thống nhất với cơ quan chủ quản  xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước k
quyết định;  

Tuổi bổ nhiệm Hiệu trưởng các trường ngoài công lập được quy định trong Quy chế
tổ chức và hoạt động của từng loại hình trường. 

Điều 32. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về tổ chức và nhân sự 

1. Quyết định thành lập và giải thể các tổ chức của trường được quy định tại điểm c
®, e, g, h khoản 1 Điều 29 của Điều lệ này. 

2. Ban hành và bãi bỏ các nội quy, quy định trong nội bộ trường nhằm đảm bảo v
điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của trường theo đúng các quy định h
hành. 

3. Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong các tổ chức được quy đị
tại điểm c khoản 1, trưởng, phó các đơn vị quy định tại các điểm d, ®, e, g, h khoản
Điều 29 của Điều lệ này.  

4. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, tổ chức việc bồi dưỡng, đào 
lại đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và 
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điều kiện cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các sinh hoạt đo
thể và hoạt động xã hội.  

5. Tổ chức thi tuyển cán bộ, nhân viên, quyết định việc tiếp nhận, chuyển ngạch c
chức danh từ giảng viên chính trở xuống; được cơ quan chủ quản nhà trường uỷ quy
tổ chức thi nâng ngạch và bổ nhiệm vào ngạch từ giảng viên chính trở xuống theo q
định của nhà nước (với các trường công lập), phù hợp với cơ cấu cán bộ, nhân viên c
trường và tiêu chuẩn chức danh của ngành giáo dục. 

Ký quyết định tuyển dụng, thôi việc và thuyên chuyển công tác giảng viên, cán b
nhân viên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường do 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  
7. Bảo đảm quyền lợi người học theo quy định của Điều lệ này. 
8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các mặt hoạt động của trường theo quy đị
hiện hành.  

9. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của nhà nước. 

10. Đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn trong nhà trường.        

Điều 33. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về hoạt động đào tạo 
1. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo được quy định tại Chương II của Điều
này. 
2. Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của nhà trường.  

Điều 34. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về hoạt động khoa học 
công nghệ 
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường báo cáo các 
quan có thẩm quyền. 
2. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các đề 
hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp nhà nước.  
3. Tham gia quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát tr
công nghệ, các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp bộ.  
4. Xét duyệt, quản lý và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển cô
nghệ, các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp trường. 

5. Xây dựng, tổ chức, quản lý các nguồn thông tin khoa học và công nghệ và các d
vụ khoa học và công nghệ .  

Điều 35. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về tài chính, tài sản và đầu t
1. Hiệu trưởng là chủ tài khoản của trường đại học, chịu trách nhiệm trước pháp luật
toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của đơn vị;  

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản tại các §
52, 55 của Điều lệ này và các quy định về lao động, tiền lương, tiền công, học bổn
học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách tài chính đối với giảng viên, cán b
nhân viên và người học của trường; 

3. Quyết định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được
dụng, tuỳ theo nội dung và hiệu quả công việc quy định tại Điều 55 của Điều lệ này.
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4. Tuỳ theo điều kiện cụ thể Hiệu trưởng các trường công lập được Bộ trưởng Bộ G
dục và Đào tạo hoặc Thủ trưởng cơ quan chủ quản ủy quyền quyết định đầu tư các dự
nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của nhà nước.  
5. Hiệu trưởng thực hiện việc quyết định đầu tư và quản lý các dự án từ ngân sách n
nước theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành.  

6. Căn cứ vào quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển nhà trường đã được cấp có th
quyền phê duyệt và quyết nghị của Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, H
trưởng chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư và phê duyệt tất cả các dự án, t
tục xây dựng cơ bản, mua sắm, thanh lý tài sản từ nguồn vốn nêu tại các khoản 2 v
Điều 53 của Điều lệ này. 

Điều 36. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về quan hệ quốc tế 

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quan hệ quốc tế được quy định tại Chương V của Điều lệ này

2. Quyết định cử cán bộ từ Phó Hiệu trưởng trở xuống đi công tác ở nước ngoài trên cơ sở những q
định hiện hành của nhà nước. 

3. Quản lý các đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.

4. Định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quan 
quốc tế của trường; 

Điều 37. Nguyên tắc bổ nhiệm Hiệu trưởng  

1. Hiệu trưởng được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 5 n
và không giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.  

2. Thủ trưởng cơ quan chủ quản bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng các trường đại h
công lập. Trong những trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ quan chủ quản tổ chức thăm 
tín nhiệm tại trường trước khi bổ nhiệm. 

Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng trường công lập được thực hiện theo quy định của n
nước. 

3. Thủ trưởng cơ quan chủ quản công nhận, không công nhận Hiệu trưởng các trườ
đại học ngoài công lập.            

Quy trình công nhận Hiệu trưởng các trường ngoài công lập được thực hiện theo Q
chế về tổ chức và hoạt động của từng loại hình trường. 

4. Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan chủ quản (với các trường công l
hoặc Hội đồng quản trị (với các trường ngoài công lập) có thể tổ chức lấy phiếu thăm 
tín nhiệm đối với Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất. 

Điều 38. Phó Hiệu trưởng trường đại học 

1. Giúp việc cho Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng trường đại h
phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có sức khoẻ, tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 
với nam và 50 đối với nữ. Riêng Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu kh
học phải có đủ các tiêu chuẩn như đối với Hiệu trưởng.  
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Theo đề nghị của Hiệu trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ quản bổ nhiệm và miễn nhi
Phó Hiệu trưởng (đối với các trường công lập); công nhận, không công nhận Phó H
trưởng (đối với các trường ngoài công lập). 

2. Phó Hiệu trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau : 

a) Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; tr
tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và g
quyết các công việc do Hiệu trưởng giao;      

b) Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, Phó Hiệu trưởng thay mặt H
trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.  

4. Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan chủ quản (với các trường công lậ
hoặc Hội đồng Quản trị (với các trường ngoài công lập) có thể tổ chức lấy phiếu th
dò tín nhiệm đối với Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất. 

Điều 39. Hội đồng khoa học và đào tạo  

1. Hội đồng khoa học và đào tạo là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về :  

a) Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục -
tạo, khoa học và công nghệ của trường;  

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên. 

2. Các thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo của trường được quyền kiến nghị về kế hoạch và 
dung công việc của Hội đồng. 

3. Hội đồng khoa học và đào tạo của trường đại học bao gồm : Hiệu trưởng, một số Phó Hiệu trưở
các Trưởng khoa, các Viện trưởng; một số Giám đốc trung tâm, Trưởng phòng, Giáo sư, Phó Giáo
Tiến sĩ, giảng viên, cán bộ hoạt động khoa học - công nghệ của trường; một số nhà khoa học, g
dục, quản lý giáo dục và đại diện một số tổ chức kinh tế - xã hội ở ngoài trường quan tâm và am h
về giáo dục đại học.  

4. Hội đồng khoa học và đào tạo được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của H
đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Chủ tịch Hội đồng do các ủy viên H
đồng bầu theo nguyên tắc đa số phiếu. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo phía
phiếu của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạ

5. Hội đồng khoa học và đào tạo họp ít nhất 6 tháng một lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. 

Điều 40. Các phòng chức năng  
1. Các phòng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng h
đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc chủ yếu của trường : hành chí
- tổng hợp, tổ chức - cán bộ, đào tạo đại học và sau đại học, khoa học và công ng
công tác chính trị - quản lý người học, kế hoạch - tài chính, quan hệ quốc tế, thanh tr

2. Đứng đầu các phòng là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Gi
việc Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhi
theo đề nghị của Trưởng phòng. Tuổi khi bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phò
không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng, Phó trưở
phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và có thể được bổ nhiệm lại. Trong trường h
cần thiết, Hiệu trưởng có thể lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng phòng. 
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Điều 41. Các khoa và bộ môn trực thuộc trường 

1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có các nhiệm vụ sau đây:   

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc mộ
ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng 
chung của nhà trường; 

b) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối h
với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu kh
học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 

c) Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp c
Hiệu trưởng;  

d) Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

®) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu 
tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - h
thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 
e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị , tư tưởng, ®
đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào t
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nh
viên thuộc khoa. 
2. Trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường về kế hoạch phát triển của trường, H
trưởng quyết định thành lập và giải thể các khoa.  
3. Đứng đầu các khoa là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Gi
việc Trưởng khoa có các Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm th
đề nghị của Trưởng khoa. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa  và Phó Trưởng khoa là 5 n
và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.  
4. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa được chọn trong số các giảng viên có uy tín, có ki
nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý. Trưởng khoa có học vị tiến sỹ.  
5. Tuổi khi bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa các trường công lập không quá 
đối với nam và 50 đối với nữ. Giới hạn tuổi bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng kh
trong các trường ngoài công lập được quy định trong quy chế về tổ chức và hoạt độ
của từng loại hình trường. 

6. Quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa được quy định trong quy chế về tổ chức và h
động của trường. 

7. Trong các khoa có Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa. Nhiệm vụ và quyền h
của Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa do Hiệu trưởng quy định. 

8. Trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường về kế hoạch phát triển của trường, Hiệu trưởng
quyết định thành lập, giải thể và quy định nhiệm vụ cụ thể của bộ môn trực thuộc trường.  

9. Trong các trường đại học chuyên ngành chỉ tổ chức khoa hoặc bộ môn trực thuộc trường thì 
khoa hoặc bộ môn trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ của khoa và bộ môn được quy định tại 
Điều 41 và 42 của Điều lệ này.   

Điều 42. Các bộ môn  

1. Bộ môn là đơn vị cơ sở về đào tạo, khoa học và công nghệ của trường đại học, chịu trách nhiệm
học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.  
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Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo và đề nghị của Trưởng khoa, Hiệu trư
quyết định việc thành lập, giải thể và quy định nhiệm vụ cụ thể của bộ môn. Bộ môn hoạt động theo q
chế do Hiệu trưởng quy định. 

2. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây : 

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn h
trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;  

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên qu
đến chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao; 

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nh
nâng cao chất lượng đào tạo; 

d) Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và cô
nghệ theo kế hoạch của trường và khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức kh
học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với h
động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; 

®) Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội n
cán bộ  thuộc chuyên ngành; 

e) Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cho một hoặc một số chuyên ngành; chủ trì v
đào tạo các chuyên ngành sau đại học; 

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn. 

3. Đứng đầu bộ môn là Trưởng bộ môn. Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm t
cơ sở đề nghị của Trưởng khoa sau khi tham khảo ý kiến của các giảng viên trong bộ môn. Trưở
bộ môn là nhà khoa học có uy tín của chuyên ngành đào tạo tương ứng. Nhiệm kỳ của Trưởng
môn là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tiêu chuẩn cụ thể và giới hạn về độ tuổi của Trưởng
môn do Hiệu trưởng quy định nhưng không vượt quá tuổi lao động quy định tại Luật Lao động 
với các trường công lập hoặc tuổi quy định tại quy chế về tổ chức và hoạt động của từng loại h
trường đối với các trường ngoài công lập. 

Điều 43. Các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp và các đơn vị 
nghiệp  

1. Các tổ chức khoa học và công nghệ trong trường đại học gồm có các tổ chức ngh
cứu và phát triển và các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ. 

2. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển được tổ chức dưới các hình thức : viện, tru
tâm và các cơ sở nghiên cứu và phát triển khác. Các tổ chức nghiên cứu và phát tr
được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và có các nhiệm vụ sau : 

a) Triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, đưa tiến bộ khoa học và chuy
giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; 

b) Tham gia đào tạo, gắn đào tạo với hoạt động khoa học và công nghệ. 

3. Các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo q
định của pháp luật để phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, triển k
các hoạt động có liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ
thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến và ứng dụng tri thức khoa học và cô
nghệ vào thực tiễn. 
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4. Các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp được tổ chức phù hợp với ngành nghề ®
tạo của trường, phục vụ cho mục tiêu phát triển của trường; được thành lập và h
động theo quy định của pháp luật.  
5. Trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường về kế hoạch phát triển của trường, H
trưởng quyết định việc thành lập và giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ, c
doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp. 

Điều 44. Các cơ sở phục vụ đào tạo, khoa học và công nghệ 
1. Trường đại học có Trung tâm thông tin tư liệu phục vụ hoạt động đào tạo, khoa h
và công nghệ. Trung tâm thông tin tư liệu có trách nhiệm quản lý, bổ sung và cung c
thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực h
động của trường, thu thập và bảo quản các sách, tạp chí, băng, đĩa, các tài liệu lưu t
các luận án đã bảo vệ tại trường, các ấn phẩm của trường; hướng dẫn và quản lý cô
tác quyền sở hữu trí tuệ của trường. Trung tâm thông tin tư liệu hoạt động theo q
chế do Hiệu trưởng ban hành. 

2. Trường đại học có tổ chức in ấn. Nhiệm vụ, chức năng của tổ chức in ấn do H
trưởng quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.  
3. Trường đại học còn có các đơn vị phục vụ công tác đào tạo, khoa học và công ng
như : phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thực nghiệm, xưởn
trường thực hành, bảo tàng, phòng truyền thống, tổ chức dịch vụ, câu lạc bộ, nhà v
hoá - thể dục thể thao, hệ thống ký túc xá, nhà ăn.  Chức năng, nhiệm vụ của các cơ
này được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 
4. Trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường về kế hoạch phát triển của trường, H
trưởng quyết định việc thành lập và giải thể các cơ sở phục vụ đào tạo, khoa học 
công nghệ. 

 

Chương VII 

giảng viên, cán bộ, nhân viên 

Điều 45. Quyền hạn và trách nhiệm của giảng viên, cán bộ, nhân viên  

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp l
của nhà nước, thực hiện đầy đủ các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều
trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động và các quy định khác của trường 
Hiệu trưởng ban hành.  

2. Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và các công tác khác được trường, khoa, bộ m
giao.  

3. Tham gia góp ý kiến vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng của nhà trườn
những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

4. Tham gia công tác quản lý nhà trường; tham gia công tác Đảng, đoàn thể khi ®−
tín nhiệm. 

5. Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước 
quy định của nhà trường; được xét tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục và c
phần thưởng cao quý khác; được tạo các điều kiện cần thiết để nâng cao trình 
chuyên môn, nghiệp vụ.  
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Điều 46. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên 

1. Tiêu chuẩn của giảng viên được quy định tại Điều 61 Luật Giáo dục. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên được quy định tại các Điều 63, 64 của L
Giáo dục và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây : 

a) Nhiệm vụ : 

-  Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được quy định theo g
chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với các chức danh và ngạch tương ứn

- Giảng dạy theo nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường 
học quy định. Viết giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ giảng dạy - học tập theo
phân công của các cấp quản lý; 

- Không ngừng tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng d
để nâng cao chất lượng đào tạo; 

- Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa h
và công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; 

- Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp đào 
và nghiên cứu khoa học; 

- Hướng dẫn, giúp đỡ người học trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện
tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống. 
b) Quyền hạn : 

- Được bảo đảm về mặt tổ chức và vật chất kỹ thuật cho các hoạt động nghề nghi
được sử dụng các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ và dịch vụ cô
cộng của nhà trường; 

- Được quyền lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo, phương pháp và phương tiện giảng d
nhằm phát huy năng lực cá nhân, bảo đảm nội dung, chương trình, chất lượng và h
quả của hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; 
- Được ký hợp đồng giảng dạy, khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, cơ
nghiên cứu, cơ sở sản xuất và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của Bộ Luật L
động, Quy chế thỉnh giảng và kiêm nhiệm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và c
quy định có liên quan của nhà nước sau khi đã được sự đồng ý của các cấp có th
quyền theo quy định của Hiệu trưởng;  

- Được đăng ký xét công nhận, được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư th
quy định của nhà nước; được Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, N
giáo Ưu tú; 

- Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục
Đào tạo; 
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- Được tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước theo quy định
công bố các công trình nghiên cứu khoa học, giáo dục. 
Điều 47. Quyền, nghĩa vụ của giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và cô
nghệ và các cán bộ hoạt động khoa học và công nghệ khác tham gia đào tạo 
1. Quyền, nghĩa vụ của giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ và c
cán bộ hoạt động khoa học và công nghệ khác trong trường đại học được quy định 
Điều 17 và Điều 18 của Luật Khoa học và công nghệ.  
2. Các cán bộ hoạt động khoa học và công nghệ tham gia đào tạo theo sự phân cô
của các cấp quản lý phải thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên. 
Điều 48. Tuyển chọn giảng viên  
Trường đại học ưu tiên tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, gi
có phẩm chất tốt và những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghi
hoạt động thực tiễn tốt bổ sung vào đội ngũ giảng viên. 
 
Điều 49. Giảng viên, cán bộ, nhân viên làm việc theo hợp đồng dài hạn. 
Giảng viên, cán bộ, nhân viên làm việc theo hợp đồng dài hạn đã ký kết với trường
đầy đủ tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn như các giảng viên, cán bộ, nhân viên khá

Chương VIII 

Người học  

Điều 50. Đối tượng dự tuyển vào trường đại học 

Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có 
điều kiện quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học và Quy chế tuyển sinh sau đại h
của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều được đăng ký dự tuyển và xét tuyển vào trường 
học.  

Điều 51. Nhiệm vụ và quyền của người học 

Nhiệm vụ và quyền của người học được quy định  tại Điều 74 và Điều 75 của L
Giáo dục. Nghĩa vụ của người học tại trường đại học công lập được quy định tại §
76 của Luật Giáo dục. Ngoài ra, trong trường đại học người học còn có các nhiệm 
quyền lợi và trách nhiệm sau :  

1. Thực hiện quy chế đào tạo; 

2. Thực hiện nghĩa vụ đóng học phí và các khoản khác theo quy định hiện hành c
nhà nước;  
3. Được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước đối với người học; được nhà trườ
tạo điều kiện trong học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, tham gia các hội ng
khoa học, công bố các công trình khoa học và công nghệ trong các ấn phẩm c
trường;  

4. Người học thuộc diện cử tuyển, con em các dân tộc ở các vùng có điều kiện kinh
- xã hội đặc biệt khó khăn, diện chính sách xã hội và các gia đình nghèo được cấp h
bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng ... theo quy định của nhà nước; 
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5. Học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh xuất sắc được hưởng các điều k
ưu tiên trong học tập và nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ Giáo dục và §
tạo. 

 

Chương IX 

Tài sản và tài chính 

Điều 52. Quản lý và sử dụng tài sản  

1. Tài sản của trường đại học bao gồm : đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, các kết quả hoạt độ
khoa học và công nghệ, các trang thiết bị và những tài sản khác được Nhà nước giao cho trường qu
lý và sử dụng hoặc do trường đầu tư mua sắm, xây dựng hoặc được biếu, tặng để đảm bảo các h
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác.  

2. Tài sản của trường đại học công lập thuộc sở hữu nhà nước được quản lý và sử dụng theo quy ®
của pháp luật.  

3. Tài sản của trường đại học ngoài công lập được sở hữu, sử dụng và quản lý theo quy chế về tổ ch
và hoạt động của từng loại hình trường. 
4. Ngoài việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản hà
năm, trường đại học có kế hoạch và bố trí kinh phí hợp lý từ nguồn thu của trường 
đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng mới và từng bước h
đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật. Việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ sự ngh
đào tạo và nghiên cứu khoa học  phải tuân thủ các quy định của Điều lệ này. 

5. Hàng năm, trường đại học tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của đơn vị
thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà nước.   

Điều 53. Nguồn tài chính của trường đại học 
1. Ngân sách nhà nước cấp bao gồm : 
a) Kinh phí hoạt động thường xuyên đối với trường đại học công lập được ngân sá
nhà nước bảo đảm một phần chi phí;  
b) Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, ngàn
chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ đột xuất khác được cấp có th
quyền giao; kinh phí thanh toán cho nhà trường theo chế độ đặt hàng để thực hiện c
nhiệm vụ của nhà nước;  
c) Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đào 
và nghiên cứu khoa học theo dự án và kế hoạch hàng năm; vốn đối ứng do các dự án ®−
cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí đầu tư ban đầu, đầu tư khuyến khích của nhà n−
đối với các trường ngoài công lập; 

2. Nguồn thu sự nghiệp bao gồm : 

a) Thu học phí, lệ phí từ người học theo quy định của nhà nước;   

b) Thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất th

c) Thu từ hoạt động sản xuất, dịch vụ; 

d) Các nguồn thu sự nghiệp khác : lãi tiền gửi ngân hàng, tiền thanh lý, khấu hao tài sản mua sắm
nguồn thu quy định tại khoản này; 

3. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm :  
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a) Tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

b) Vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vốn góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư, mở rộ
và phát triển nhà trường; 

c) Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 54. Nội dung chi của trường đại học 

1. Chi thường xuyên cho hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ và chi phục vụ c
hoạt động đào tạo và khoa học – công nghệ của trường. 

2. Chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách n
nước. 

3. Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, ngành; ch−ơ
trình mục tiêu quốc gia; chi thực hiện đơn đặt hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát); 
vốn đối ứng thực hiện các dự án có vốn nước ngoài; chi thực hiện các nhiệm vụ ®
xuất được các cấp có thẩm quyền giao. 

4. Chi đầu tư phát triển, gồm : chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản
định, trang thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của nhà nước.
5. Chi trả vốn vay, vốn góp. 
6. Các khoản chi khác. 

Điều 55. Quản lý tài chính 

1. Trường đại học công lập được áp dụng chế độ tài chính quy định tại Nghị định
10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính 
dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.  

2. Các trường đại học ngoài công lập được áp dụng chế độ tài chính quy định tại Ng
định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sá
khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn h
thể thao và quy chế về tổ chức và hoạt động của từng loại hình trường. 

 

Chương X 

Thanh tra, kiểm tra,  
khen thưởng và xử lý vi phạm 

Điều 56. Thanh tra, kiểm tra 
1. Trường đại học tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật. 
2. Trường đại học chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan c
quản và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Điều 57. Khen thưởng 

Cá nhân và tập thể trường đại học thực hiện tốt Điều lệ này, có nhiều thành tích đó
góp cho sự nghiệp giáo dục, khoa học và công nghệ được khen thưởng theo quy đị
của nhà nước. 
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Điều 58. Xử lý vi phạm  

1. Cá nhân, tập thể nào làm trái với các quy định của Điều lệ này thì tuỳ theo tính ch
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhi
hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.  

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý kỷ luật hoặc kiến nghị với cơ quan chủ quản xử lý 
luật khi Hội đồng trường, Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng làm t
với các quy định của Điều lệ này. 

3. Khi trường đại học làm trái với các quy định của Điều lệ này, tuỳ theo tính ch
mức độ vi phạm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xử lý theo các m
độ sau : 

a)  Nhắc nhở bằng văn bản; 

b) Quyết định tạm ngừng tuyển sinh; 

c) Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ tạm ngừng hoạt động của trường; 
d) Trình Thủ tướng Chính phủ hoặc phối hợp với các cơ quan chủ quản trình T
tướng Chính phủ quyết định giải thể trường ./. 

                                                      

                                                          thủ tướng chính phủ 

 

Điều 32. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về tổ chức và nhân sự 

Điều 33. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về hoạt động đào tạo 

Điều 35. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về tài chính, tài sản và đầu tư  

Điều 36. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng về quan hệ quốc tế 
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Các Đề ôn thi  kết thúc học phần 

Môn thi: Quản lí NN về giáo dục và đào tạo. Số ĐVHT: 2 
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Câu 1:  
 Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong Chiến 
lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010; Theo Đ/C, quan điểm nào chiếm vị trí 
quan trọng nhất,  tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển giáo dục và đào tạo trong 
giai đoạn hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 2: Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các nhóm giải pháp mà Đảng, Nhà nước 
đã đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010; Theo  Anh 
(Chị), giải pháp nào là giải pháp trọng tâm nhất, tạo ra động lực để phát triển giáo 
dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 3:  Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các mục tiêu chung mà Đảng, Nhà nước 
đã đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010; Theo  Anh 
(Chị), giải pháp  nào chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến việc nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 4:  Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các nội dung quản lí nhà nước về giáo 
dục trong giai đoạn hiện nay; Theo Anh (Chị), nội dung nào chiếm vị trí quan trọng 
nhất, tác động trực tiếp đến việc giải quyết 1 số vấn đề bức xúc về giáo dục và đào 
tạo trong giai đoạn hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 5.:  Từ các nội dung quản lí nhà nước về giáo dục được ghi nhận trong Điều 99, 
Luật Giáo dục 2005, Anh (Chị) có thể trình bày khái quát thành các nhóm vấn đề 
nào ? Theo Anh (Chị), nhóm vấn đề nào chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động trực 
tiếp đến việc giải quyết 1 số vấn đề bức xúc về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 
hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 6:  Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các nhiệm vụ và quyền hạn của Trường 
trung học; (được qui định trong Điều 3, Chương I, Điều lệ Trường trung học)Theo 
Anh (Chị), nhiệm vụ và quyền hạn nào chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động trực 
tiếp đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường trong giai đoạn 
hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 7:  Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu 
trưởng trường Trường trung học (được qui định trong Điều 17, Chương II, Điều lệ 
Trường trung học); Theo Anh (Chị), Hiệu trưởng cần đặc biệt coi trọng đến nhiệm 
vụ, quyền hạn nào để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà 
trường trong giai đoạn hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?  
Câu 8:  Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các nhiệm vụ của Giáo viên bộ môn của 
Trường trung học (được qui định trong Điều 29, Điều lệ Trường trung học); Theo 
Anh (Chị), Giáo viên bộ môn cần đặc biệt dành thời gian, trí lực vào nhiệm vụ nào để 
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay; Hãy phân 
tích vì sao ?   
Câu 9:  Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các nhiệm vụ của Giáo viên chủ nhiệm 
của Trường trung học (được qui định trong Điều 29, Điều lệ Trường trung học); Theo 
Anh (Chị), Giáo viên chủ nhiệm cần đặc biệt dành thời gian, trí lực vào nhiệm vụ nào 
để góp phần nâng cao hiệu quả quản lí và chất lượng giáo dục học sinh trong giai 
đoạn hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 10:  Anh (Chị) hãy trình bày các hành vi bị cấm đối với học sinh của Trường 
trung học (được qui định trong Điều 39, Điều lệ Trường trung học); Theo Anh (Chị), 
hành vi nào học sinh cần đặc biệt tránh để không vi phạm, vì đó là hành vi ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến đạo đức của học sinh Trường trung học; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 11:  Anh (Chị) hãy trình bày các hành vi bị cấm đối với giáo viên của Trường 
trung học (được qui định trong Điều 33, Điều lệ Trường trung học); Theo Anh (Chị), 
hành vi nào giáo viên cần đặc biệt tránh để không vi phạm, vì đó là hành vi ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đạo đức của giáo viên của Trường trung học; Hãy phân tích 
vì sao ?   
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Câu 12:  Anh (Chị) hãy trình bày các hành vi nhà giáo không được làm (được ghi 
nhận trong Điều 75, Luật Giáo dục 2005); Theo Anh (Chị), hành vi nào nhà giáo 
cần đặc biệt tránh để không vi phạm, vì đó là hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
đạo đức của nhà giáo của Trường trung học; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 13:  Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các nhiệm vụ của học sinh của Trường 
trung học (được qui định trong Điều 36, Điều lệ Trường trung học); Theo Anh (Chị), 
Giáo viên cần đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ nào của học sinh để góp phần nâng cao 
hiệu quả quản lí và chất lượng giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay; Hãy phân 
tích vì sao ?  
Câu 14:  
        Một giáo viên ở trường trung học; Anh ta vừa là 1 giáo viên, vừa là1 nhà giáo, vừa là 
1 cán bộ công chức, vừa là 1 công dân  hay không ?  Đ/C hãy đưa ra những cơ sở pháp lý 
đúng đắn để  làm rõ  những  nhiệm vụ, nghĩa vụ của  người giáo viên đó ? 
Câu 15:  Từ việc trình bày khái quát các nội dung quản lí nhà nước về giáo dục, 
Anh (Chị) hãy trình bày những công việc mà trường trung học phải thực hiện để góp 
phần nâng cao hiệu quả quản lí và chất lượng giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện 
nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 16.  Hãy phân tích trách nhiệm của các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục 
trong Luật GD ? 
Câu 17.  Hãy phân tích các đặc điểm quản lí nhà nước về giáo dục ? 
Câu 18.  Hãy phân tích các qui định về hành vi, ngôn ngữ, trang phục đối với giáo 
viên của trường trung học (được qui định trong Điều 32, Điều lệ Trường trung học);  
Câu 19:  Anh (Chị) hãy trình bày khỏi quát các quyền của giáo viên của Trường 
trung học (được qui định trong Điều 30, Điều lệ Trường trung học)?   
Câu 20.  Hãy phân tích 1 trong những vấn đề bức xúc cần giải quyết nhất về giáo 
dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; ?   
Câu 21.  Hãy phân tích  tính chất, nguyên lí của nền giáo dục VN ? Vân dụng vào 
trường trung học để góp phần nâng cao hiệu quả quản lí và chất lượng giáo dục học 
sinh trong giai đoạn hiện nay; Hãy phân tích vì sao ?   
Câu 22.  Hãy trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước về giáo dục và 
đào tạo Việt Nam theo qui định trong Luật Giáo dục 2005. (Lớp Toán 2006) 
Câu 23:  Anh (Chị) hãy phân tích các quyền và nhiệm vụ của nhà giáo được qui 
định trong Luật Giáo dục 2005. (Lớp Toán 2006) 

 
 

          Giảng viên. 
Đào Phú Quảng. 

 


